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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
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(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
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Phần i 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 27613 
(21) 1-2008-01740 (51) 7 A23L  1/40,  1/00 
(22) 07.12.2006 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2006/012061 07.12.2006 (87) WO2007/068484 21.06.2007 
(30) EP05077842      12.12.2005 EP 

EP06115093      07.06.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2009 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Georg ACHTERKAMP (DE), Dieter Kurt Karl ACKERMANN (DE), Chiharu INOUE 

(CN), Reinhard KOHLUS (DE), Matthias KUHN (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm cô đặc và quy trình chế biến sản phẩm cô đặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm cô đặc dùng để chế biến nước canh thịt, nước thịt luộc, 
xúp, nước chấm, nước xốt thịt hoặc sử dụng làm gia vị, trong đó sản phẩm cô đặc này 
bao gồm nước với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 80%, thảo dược, rau củ, thịt, cá 
hoặc tôm, cua với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 60%, muối và chất tạo gel bao 
gồm xanthan và gôm hạt đậu locust với lượng từ 3 đến 30%.  
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(11) 27614 
(21) 1-2008-02891 (51) 7 C09J  5/02, C08J  7/12 
(22) 06.07.2007 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/FR2007/051609  06.07.2007 (87) WO/2008/003914 10.01.2008 
(30) 0652868       07.07.2006 FR 

60/841,658       31.08.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2010 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 
(72) DHERBECOURT, Bruno (FR), EUSTACHE, RenÐ-Paul (FR), BADEL, Thierry (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận được liên kết bám dính gồm hai lớp nền, ít nhất một 

lớp nền được làm bằng polyme eslatome nhiệt dẻo hoặc 
polyamit và quy trình xử lý bề mặt và quy trình tạo liên kết 
bám dính trên lớp nền này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo liên kết bám dính giữa lớp nền thứ nhất S1 làm bằng 
polyme elastome nhiệt dẻo (gọi tắt là TPE) hoặc bằng homo- hoặc copolyme (gọi tắt là 
coPA) polyamit (gọi tắt là PA) với một lớp nền thứ hai S2. Lớp nền S1 và S2 có thể có 
cùng bản chất, tức là làm bằng TPE hoặc PA đơn hay CoPA, hoặc có thể khác về bản 
chất.  
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(11) 27615 
(21) 1-2010-00038 (51) 7 H04L  29/06, H04W  88/08 
(22) 06.06.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2008/066203 06.06.2008 (87) WO/2008/154440 18.12.2008 
(30) 60/942,643       07.06.2007 US 

12/132,552        03.06.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) BALASUBRAMANIAN, Srinivasan (US), HSU, Raymond, Tah-Sheng (US), 
SHAHIDI, Reza (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị và phương tiện đọc được bằng máy tính 

thực hiện thiết lập đường hầm an toàn giao thức internet 
(IPSec) 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp hỗ trợ việc thiết lập đường hầm IPSec để 
dùng trong môi trường truyền thông không dây. Các thủ tục thiết lập IPSec ở các trạm cơ 
sở gốc có thể được sử dụng để thiết lập các đường hầm IPSec giữa các trạm cơ sở gốc bố 
trí trên các sec-tơ truy nhập mở của môi trường truyền thông không dây và các bộ phận 
chức năng liên kết mạng dữ liệu gói được bố trí tại phần giữa các đoạn bảo vệ của các 
môi trường truyền thông không dây. Hơn nữa, các giao thức xác nhận bắt tay giao thức 
điểm-điểm dữ liệu gói tốc độ cao có thể được định hướng qua các đường hầm IPSec để 
hỗ trợ việc xác thực các thiết bị đầu cuối truy nhập liên kết với trạm gốc để hỗ trợ thêm 
việc truyền với các bộ phận phân tán trong các khu vực an toàn của môi trường truyền 
thông không dây. Hơn nữa các định danh thuê bao di động quốc tế (IMSI - international 
mobile subscriber identity) gắn với thiết bị đầu cuối truy nhập liên kết với các trạm cơ 
sở gốc có thể được sử dụng để nhận ra các nút phục vụ dữ liệu gói để thiết lập cuộc 
truyền giữa trạm cơ sở gốc với các nút phục vụ dữ liệu gói này.  
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(11) 27616 
(21) 1-2010-00048 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 09.06.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2008/066355 09.06.2008 (87) WO/2008/154509 18.12.2008 
(30) 60/943,017      08.06.2007 US 

12/134,636      08.06.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GIARETTA, Gerardo (IT), TSIRTSlS, George  (GB), AHMAVAARA, Kalle I. (FI) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây và phương pháp xác định 

trạm chủ giao thức internet di động trong truyền thông 
không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống, thiết bị và phương pháp xác định Giao thức Internet di động 
trạm chủ (HA MIP - home agent Mobile IP) trong hệ thống truyền thông không dây. 
Việc xác định HA MIP có thể được dẫn ra theo như mô tả ở đây đối với thiết bị đầu cuối 
di động được đặt trên mạng trong đó chuyển động của thiết bị đầu cuối được quản lý bới 
giao thức di động dựa trên mạng. Chẳng hạn, các khía cạnh khác nhau có thể được sử 
dụng để xác định HA nằm trong mạng 3GPP từ truy nhập 3GPP và/hoặc truy nhập phi 
3GPP. Ngoài ra, các khía cạnh khác nhau được mô tả ở đây có thể được sử dụng để xác 
định cổng đóng vai trò như là neo di động cho giao thức di động mạng được sử dụng bởi 
mạng. Theo như được mô tả ở đây, việc xác định HA có thể được dẫn trong mối liên hệ 
với việc tạo và truyền thông truy vấn DNS, các thủ tục gắn kết và/hoặc khử gắn kết 
mạng, việc truyền tín hiệu xác định lân cận, và/hoặc các thủ tục khác.  
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(11) 27617 
(21) 1-2010-00471 (51) 7 F24H 1/18, 9/20 
(22) 01.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2010 
(71) Công ty TNHH Nhật Linh  (VN) 

Đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Chí Linh  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp đun nước nóng bằng điện cực thông 

qua biến áp cách ly 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp đun nước nóng an toàn dùng trong phòng 

tắm, nhà bếp và phục vụ sưởi ấm. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến thiết bị và phương 
pháp đun nước nóng dùng trong phòng tắm, nhà bếp và phục vụ sưởi ấm sử dụng 
phương pháp điện cực thông qua biến áp cách ly.  
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(11) 27618 
(21) 1-2010-00488 (51) 7 F24H 1/12 
(22) 02.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2010 
(71) Công ty TNHH Nhật Linh   (VN) 

Đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Chí Linh  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp đun nước nóng cách ly nguồn điện với 

nguồn nước bằng cuộn dây kích sóng từ được điều khiển bởi 
mạch điện tạo sóng từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp đun nước nóng an toàn dùng trong phòng 
tắm, nhà bếp và sưởi ấm. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp đun 
nước nóng dùng trong phòng tắm, nhà bếp và sưởi ấm sử dụng phương pháp dùng cuộn 
dây kích từ được điều khiển bởi mạch điện tạo sóng từ cách ly nguồn điện với nguồn 
nước, an toàn cho người sử dụng.  
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(11) 27619 
(21) 1-2010-00735 (51) 7 C08J  9/00, C09K  21/00 
(22) 24.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2010 
(71) SEKISUI PLASTICS CO., LTD.  (JP) 

4-4, Nishitenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 
(72) Koji Sakamoto  (JP), Masayuki Takano  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt bọt xốp polystyren chậm cháy, phương pháp sản xuất hạt 

bọt xốp này, hạt giãn nở trước và sản phẩm đúc giãn nở 
  (57)    Sáng chế đề xuất hạt bọt xốp polystyren chậm cháy mà ngay cả khi 

tetrabromoxyclooctan dạng bột (TBCO) được sử dụng làm chất làm chậm cháy, không 
những có thể ngăn chặn TBCO khỏi hấp thụ một cách không đồng đều vào hạt nhựa và 
mà còn kìm chế TBCO khỏi trở thành dạng giống như cục, nhờ đó có đặc tính xử lý tốt 
trong quá trình sản xuất. Hạt polystyren có thể giãn nở của chất làm chậm cháy thu 
được, trong đó hạt nhựa polystyren được phân tán trong huyền phù chứa nước được tẩm 
bằng chất làm chậm cháy dạng bột của tetrabromoxyclooctan được phân tán bởi bột mịn 
silic oxit trước khi hoặc sau khi tẩm của hạt nhựa polystyren với chất tạo bọt, hạt bọt xốp 
polystyren chậm cháy được lấy ra khỏi huyền phù chứa nước, tetrabromoxyclooctan 
được bổ sung với lượng từ 0,45 đến 2,0 phần theo trọng lượng so với 100 phần theo 
trọng lượng của nhựa polystyren và bột mịn silic oxit có mặt với lượng từ 0,3 đến 1,5 
phần theo trọng lượng so với 98,5 đến 99,7 phần theo trọng lượng của 
tetrabromoxyclooctan, chất này là chất làm chậm cháy dạng bột. Ngoài ra sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp sản xuất hạt polystyren có thể giãn nở chậm cháy, các hạt giãn 
nở trước và sản phẩm đúc giãn nở.  
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(11) 27620 
(21) 1-2010-00742 (51) 7 B32B  27/00, C08K  3/00,  5/00 
(22) 25.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2010 
(75) 1. LEE CHI-WEN   (TW) 

5F, No. 23, Shueiyuan Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 100, Taiwan 
2. KUO TIEN CHAI  (TW) 
2F, No. 8, Aly. 40, LN. 163, Sec. 5, Yanping N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103, 
Taiwan 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm polyuretan và phương pháp chế tạo sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm polyuretan (PU) và phương pháp chế tạo sản phẩm này nhờ 
chuẩn bị khuôn đúc hình nổi tuỳ thuộc vào sự tạo hình sản phẩm polyuretan. Do đó, lớp 
vật liệu đặc biệt được phun trong các khoang của khuôn đúc hình nổi qua thiết bị phun. 
Ngoài ra, vật liệu tạo bọt polyuretan được rót vào các khoang của khuôn đúc hình nổi 
qua thiết bị rót. Cuối cùng, vật liệu tạo bọt polyuretan được bọc trong vật liệu đặc biệt 
làm vỏ ngoài nhờ kỹ thuật tạo hình khuôn đúc để tạo ra sản phẩm polyuretan. Do đó, có 
thể giảm được nguy cơ sản xuất ra các sản phẩm xấu, và có thể tăng được độ cứng của 
bề mặt sản phẩm polyuretan, sao cho có thể mở rộng được phạm vi ứng dụng của sản 
phẩm này.  
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(11) 27621 
(21) 1-2010-00745 (51) 7 H01M  
(22) 25.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2010 
(75) Đỗ Trấn Anh  (VN) 

Số 2 tập thể đoàn xe 312 - hẻm 23/15/32 An Dương, Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(54) Thiết bị cấp điện ắc quy cơ động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp điện ắc quy cơ động được sử dụng linh hoạt, dễ dàng, 

thuận tiện và an toàn nhờ ắc quy (2) đã đấu nối thông qua bộ kích điện (3) nối tới bộ ổ 
cắm (4) cập điện cho các thiết bị dùng điện đa dạng. Đồng hồ báo dung lượng điện (5) 
báo dung lượng điện của ắc quy (2). Nhờ bộ sạc điện (9), điện được nạp bởi ba hệ thống 
gồm có : bộ dây phích cắm (6), hệ thống bàn đạp tay quay và đinamô phát điện (7), hệ 
thống pin mặt trời nạp điện (8). Tất cả các đều nối và chịu sự điều khiển, xử lý bởi bộ vi 
mạnh điện tử (10). Bên ngoài vỏ cứng bảo vệ (1) có kiểu dáng giống như 1 chiếc va li 
còn được lắp đặt thêm tay sách (11), bộ bánh xe quay kéo (12) để thuận tiện cho việc di 
chuyển.  
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(11) 27622 
(21) 1-2010-00750 (51) 7 A01M 1/08 
(22) 26.03.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 01 25.03.2010 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2010 
(75) Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A, khu vực 4, phườngTrà Nóc, thành phố Cần Thơ 
(54) Tháp đèn diệt côn trùng có cánh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tháp đèn diệt côn trung có cánh sử dụng ánh sáng đèn điện để nhử 
côn trùng bay đến, các quạt gió để hút côn trùng vào trong tâm tháp rồi huỷ diệt côn 
trùng bằng thanh huỷ diệt rồi thu gom côn trùng vào túi. 
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(11) 27623 
(21) 1-2010-00768 (51) 7 B62J 7/00, 11/00 
(22) 29.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2010 
(71) Công ty TNHH Phạm Khắc   (VN) 

6/18/2/432 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Hải  (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu móc treo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu móc treo bao gồm phần liên kết; thân móc treo được kết cấu 
bởi phần thân dưới mà nó có dạng cong hình chữ C và được liên kết liền khối với phần 
liên kết, và phần thân trên được liên kết với phần thân dưới bằng phương tiện khớp xoay. 
Phần thân trên của thân móc treo được tạo ra có ổ khoá sao cho khi phần thân trên được 
xoay nhờ phương tiện xoay để đóng kín thân móc treo thì ổ khoá được ăn khớp với đầu 
dưới của phần thân dưới của thân móc treo.  
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(11) 27624 
(21) 1-2010-00802 (51) 7 A61J 9/00 
(22) 31.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2011 
(75) CHIN-LONG FONG   (TW) 

3/F., No.2, Alley 2, Lane 211, Yungfu St., Sanchung City, Taipei County, Taiwan  
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bình sữa có hai lỗ mở 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bình sữa có hai lỗ mở bao gồm một thân bình có một lỗ mở trên 
đầu và một lỗ mở ở dưới đáy, một núm vú được gắn vào lỗ mở ở trên đầu của thân bình, 
một nắp đậy ở trên đầu được vặn chặt vào lỗ mở ở trên đầu của thân bình để giữ núm vú 
ở đúng vị trí, nắp đậy ở đáy được vặn chặt vào lỗ mở ở dưới đáy của thân bình 1 và có 
một lỗ xuyên tâm, một miếng đệm được gắn vào bên trong nắp đậy ở đáy để bịt kín lỗ 
mở ở dưới đáy của thân bình, và một van khí một chiều được lắp ráp vào bên trong 
miếng đệm để cho không khí từ bên ngoài được hút vào bên trong thân bình và ngăn 
không cho chất lỏng được chứa chảy ra ngoài đáy bình thông qua lỗ mở ở dưới đáy.  
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(11) 27625 
(21) 1-2010-00816 (51) 7 B62D 1/00 3/00 
(22) 02.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2010 
(75) Đỗ Ngọc Nam  (VN) 

Thôn Lại ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(54) Cơ cấu dẫn động lái kiểu ray định vị cho xe ô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn động lái cho xe ô tô bao gồm : xi lanh (1) đóng vai trò 
trợ lực lái và xác định quỹ đạo chuyển động của pittông (2). Khác biệt ở chỗ vị trí đòn 
quay (4) xác định bằng trục (6), đường ray (3) lắp cố định với xi lanh (1) cùng với đầu 
(2B) của pittông (2) xác định vị trí các ổ lăn của đầu (2B), đòn quay (5), qua đó đảm bảo 
tương quan góc xoay của hai đòn quay (4), (5), hai đòn quay bánh xe thông qua hai 
thanh dẫn động lái (12), (13) sẽ xoay đúng với góc của các đòn quay (4), (5) qua đó đảm 
bảo các đường tâm bánh xe cắt nhau tại một điểm khi xe quay vòng.  
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(11) 27626 
(21) 1-2010-00828 (51) 7 H02K 23/00 
(22) 05.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2010 
(75) Đỗ Ngọc Nam  (VN) 

Thôn Lại ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(54) Động cơ điện một chiều rôto ngoài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ điện một chiều có rôto bố trí bên ngoài gồm Stato (3) là 
nam châm dạng bản mỏng cố định với giá (1) thông qua trục quay (2) và nằm bên trong 
rôto. Rôto (4) quấn nhiều vòng dây (không vẽ các vòng dây trên hình), có các phiến góp 
tiếp điện (6) và quay quanh trục (2). Phanh hãm (5) ngăn sự di chuyển dọc trục của rôto. 
Giá đỡ (1) còn có chổi than tiếp điện và lò xo chổi than. Khác biệt ở chỗ rôto bố trí 
ngoài và các đoạn dây chịu lực từ chủ yếu vuông góc với trục quay nên động cơ có kích 
thước theo chiều trục quay nhỏ (mỏng) có thể bố trí trong không gian hẹp (quạt gió làm 
mát cho laptop. . . ).  
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(11) 27627 
(21) 1-2010-00849 (51) 7 A61M  5/32 
(22) 06.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2011 
(75) 1. MING-TIEN LIN  (TW) 

206, Chenggong 3rd Rd., Nantou City, Nantou Hsien, Taiwan 
2. HSI-HSIUNG TENG  (TW) 
NO. 53, AN LE RD., LING YA DIST., KAOHSIUNG, TAIWAN 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nắp kim tiêm an toàn 

  (57)    Sáng chế đề cập tới nắp kim tiêm an toàn có thân và ít nhất một phần giữ. Thân này có 
dạng ống và có mặt ngoài, đầu kín, đầu hở, khoang và đường kính. Một khoang được tạo 
ra trong thân giữa đầu kín và đầu hở để chứa kim tiêm. ít nhất một phần giữ được tạo ra 
trên thân và từng phần giữ này có cần kéo dài. Cần kéo dài này được tạo ra trên thân và 
có đầu tự do đối diện với thân. Khi sử dụng, cần kéo dài có thể ngăn không cho đầu 
nhọn của kim tiêm làm bị thương bàn tay khi kim tiêm được tháo ra khỏi hoặc được thay 
thế trong thân của nắp kim tiêm an toàn.  
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(11) 27628 
(21) 1-2010-00887 (51) 7 H02J  3/06 
(22) 12.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2010 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 426, Fumin Rd., Zuoing Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jli-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị chuyển mạch tự động hai nguồn điện và cơ cấu cách 

ly của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị chuyển mạch tự động hai nguồn điện và cơ cấu cách ly của 

nó. Thiết bị chuyển mạch tự động hai nguồn điện bao gồm mạch nguồn điện chính và 
mạch nguồn điện dự phòng lần lượt được lắp trong vùng chuyển mạch tự động mạch 
chính và vùng chuyển mạch tự động mạch dự phòng được cách ly bởi bảng cách ly chính 
trong cơ cấu cách ly. Mạch nguồn điện chính và mạch nguồn điện dự phòng có các 
chuyển mạch thủ công được lắp trong vùng chuyển mạch thủ công được cách ly bởi 
bảng cách ly phụ. Mạch nguồn điện chính bao gồm chuyển mạch chính bao gồm nhiều 
phần tử chuyển mạch chính nối nối tiếp. Mạch nguồn điện dự phòng bao gồm chuyển 
mạch dự phòng bao gồm nhiều phần tử chuyển mạch dự phòng nối song song. Mạch 
theo sáng chế còn bao gồm môđun giám sát nguồn điện để giám sát các điều kiện bất 
thường của mạch nguồn điện chính và mạch nguồn điện dự phòng, và kiểm soát các 
phần tử chuyển mạch để thực hiện trạng thái chuyển nguồn điện.  
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(11) 27629 
(21) 1-2010-00904 (51) 7 B66C , E02D  
(22) 12.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2011 
(75) Đào Huân  (VN) 

Lô D1, phòng số 7, cư xá 30/04, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
(54) Cần trục bánh hơi lắp thiết bị nâng tải bằng cột dẫn hướng và 

thùng chứa tải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cần trục bánh hơi (A) lắp thiết bị nâng tải bao gồm: cột dẫn hướng 

(B) gồm nhiều đoạn ống (1a, 1b, 1c, và 1d, 1e) lồng vào nhau, bên trong các đoạn ống 
này lắp các xi lanh - pít tông thủy lực (21), (22) để thay đổi chiều cao của cột dẫn hướng 
(1), cạnh sau cột dẫn hướng (1) được lắp vào trục (3) của cần treo vật (4) của cần trục, xi 
lanh - pít tông thủy lực (5) được lắp vào trục (6) và trục (7) của cần treo vật (4) và cột 
dẫn hướng (1) để giữ cột dẫn hướng (1) ở các vị trí làm việc, đầu trên của cột dẫn hướng 
(1) để di chuyển tự do, đầu dưới của cột dẫn hướng (1) lắp tấm đế (9) đặt trên mặt đất để 
truyền trọng lực xuống mặt đất, thùng chứa tải (C) được lắp lồng vào cột dẫn hướng (B) 
và di chuyển trên cột dẫn hướng này để nâng tải lên đến các độ cao xây lắp gồm bốn 
dầm dọc (29a) lắp ghép với nhiều dầm ngang (29b) và các tấm tôn (29c) để cấu tạo 
thành bệ đỡ thùng chứa tải, gần cạnh sau bệ đỡ thùng chứa tải lắp hai đoạn thép (30a) 
với hai đầm (29b) và ổ đỡ con lăn (32a) để tạo thành khung đỡ thùng chứa tải di chuyển 
trên cột dẫn hướng (1), cần treo vật (4) gồm nhiều đoạn cần (4a, 4b, 4c) lồng vào nhau, 
bên trong các đoạn ống này có bố trí xi lanh - pít tông thủy lực (47) để thay đổi chiều 
cao của cần (4) ở độ cao cần thiết.  
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(11) 27630 
(21) 1-2010-00919 (51) 7 A43D 25/08 
(22) 13.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2010 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Hsian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) Hsin-Min CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp gấp nếp nguyên liệu sản xuất giầy và máy gấp nếp 

dùng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gấp nếp nguyên liệu sản xuất giấy có bước chuẩn bị, 

bước dán keo dính, bước kẹp chặt, bước gấp nếp và bước hoàn thiện. Bước chuẩn bị bao 
gồm chuẩn bị nguyên liệu có mép ngoài và máy gấp nếp có bàn máy, cơ cấu kẹp và cơ 
cấu gấp nếp, bước dán keo dính bao gồm phủ keo dính lên trên mép ngoài. Bước kẹp 
chặt bao gồm đặt nguyên liệu vào trong phần lõm định vị của bàn máy và đẩy cơ cấu 
kẹp hướng về để ép mép ngoài. Bước gấp nếp bao gồm đẩy cơ cấu gấp nếp hướng về cơ 
cấu kẹp để gấp nếp mép ngoài và di chuyển cơ cấu kẹp tách khỏi cơ cấu gấp nếp. Bước 
hoàn thiện bao gồm di chuyển tâm gấp nếp tách khỏi phần lõm định vị để tách nguyên 
liệu và lấy nguyên liệu ra khỏi phần lõm định vị để tạo thành giầy bán thành phẩm.  
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(11) 27631 
(21) 1-2010-00935 (51) 7 A61H  19/00 
(22) 14.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2010 
(75) Trần Nguyên Phú  (VN) 

139 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
(74) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK LAWYERS & CONSULTANTS) 
(54) Dụng cụ hỗ trợ thụ tinh, hỗ trợ tình dục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trong đó dụng cụ hỗ trợ thụ tinh, hỗ trợ tình dục bao gồm dương vật 
giả (1) có đường xẻ dọc (2), đầu (3), lỗ (4) được gắn với tấm nền (5), đai (6) được gắn 
với tấm nền (5), trên đai có có miếng dán (7). Dụng cụ theo sáng chế được sử dụng cho 
cặp vợ chồng mà nam giới bị bệnh liệt dương và/hoặc yếu sinh lý vừa để hỗ trợ tình dục 
vừa tăng khả năng thụ tinh theo cách tự nhiên mà không cần có sự trợ giúp y tế.  
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(11) 27632 
(21) 1-2010-00942 (51) 7 C12N  5/00 
(22) 16.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2010 
(71) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-802, Republic of Korea 
2. BCELLBIO INC.  (KR) 
#420, The first Science Museum, Seoul Women's Univ., 623, Hwarangro, Nowon-gu, 
Seoul 139-774, Republic of Korea 

(72) KIM, Hae Kwon  (KR), KANG, Hyun Mi  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp biệt hóa ex vivo tế bào gốc trưởng thành ở người 

thành tế bào tiết insulin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biệt hoá tế bào gốc trưởng thành ở người thành tế bào 

tiết insulin. Tế bào gốc trưởng thành ở người, được phân lập từ mô mỡ dưới da xung 
quanh mắt, được biệt hoá thành tế bào tiết insulin trong môi trường với sự có mặt của 
xytokin và các yếu tố sinh trưởng bao gồm chất bổ trợ B27, yếu tố sinh trưởng nguyên 
bào sợi-2, yếu tố sinh trưởng biểu bì, nicotinamit, peptit-1 tương tự glucagon, activin A, 
yếu tố sinh trưởng tương tự insulin, betacellulin, v.v., với glucoza dịch chuyển từ nồng 
độ cao đến nồng độ thấp. Do có khả năng sản sinh insulin và C-peptit với lượng lớn, tế 
bào tiết insulin này có khả năng vượt trội trong điều trị bệnh đái tháo đường typ 1.  
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(11) 27633 
(21) 1-2010-00988 (51) 7 F16H 61/00 
(22) 20.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2010 
(75) KENT HUANG   (TW) 

137, Sanduo 3rd Road, Qianzhen Dist., Kaohsiung City, Taiwan  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ly hợp một chiều 

  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ ly hợp một chiều bao gồm bộ phận chủ động, bộ phận bị dẫn 
động, và bộ phận ly hợp, trong đó bộ phận ly hợp có vành đỡ hình tròn và các ổ đỡ ly 
hợp, vành đỡ hình tròn có các khe ổ đỡ được bố trí cách đều nhau trên đó và các ổ đỡ ly 
hợp lần lượt được lắp trong các khe ổ đỡ. Một bộ phận trong số bộ phận chủ động và bộ 
phận bị dẫn động được lắp trong vành đỡ hình tròn, và bộ phận kia được lắp trên mặt 
ngoài của vành đỡ hình tròn. Hơn nữa, từng ổ đỡ ly hợp có vấu ly hợp được lắp tương 
ứng với một phía của bộ phận bị dẫn động, và kết cấu then cài được định vị giữa từng ổ 
đỡ ly hợp và bộ phận chủ động. Do đó, bộ ly hợp một chiều theo sáng chế có kết cấu 
đơn giản và hành trình chạy không ngắn, và các bộ phận bên trong không thể bị làm hư 
hại dễ dàng.  
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(11) 27634 
(21) 1-2010-00992 (51) 7 A61L 2/04 
(22) 20.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2010 
(71) Công ty cổ phần đầu tư và thiết bị môi truờng Hà Linh   (VN) 

1/67 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Mạnh Long  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý rác thải độc hại của bệnh vìện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý rác thải độc hại của bệnh viện, phương pháp này 
gồm bước: cắt nhỏ rác thành các mảnh nhỏ; cấp các mảnh rác nêu trên vào bình phản 
ứng kín; cấp khí trơ vào bình phản ứng kín để đuổi hết oxi ra khỏi bình; gia nhiệt bình 
phản ứng nêu trên để tách nước ra khỏi rác, hơi nước sinh ra được chuyển sang bình 
chứa hơi nước; gia nhiệt bình phản ứng nêu trên để tách pha lỏng dễ cháy và một phần 
pha khí cháy ra khỏi rác, khí thu được được chuyển qua bình ngưng tụ, trong đó khí 
được tách thành hai pha là pha lỏng dễ cháy và pha khí cháy, pha lỏng dễ cháy và pha 
khí cháy này được chuyển về bình chứa pha lỏng dễ cháy và bình chứa khí cháy tương 
ứng; đưa pha lỏng dễ cháy từ bình chứa pha lỏng dễ cháy nêu trên quay ngược lại bình 
phản ứng; gia nhiệt bình nêu trên để tách hoàn toàn pha khí cháy ra khỏi rác và ra khỏi 
pha lỏng dễ cháy nêu trên, pha khí cháy sinh ra được chuyển sang bình chứa khí cháy 
và; sử dụng khí cháy trong bình chứa khí cháy để cấp nhiệt cho bình phản ứng; làm 
nguội bình phản ứng đến nhiệt độ môi trường, nhờ đó xử lý được rác thải độc hại của 
bệnh viện và thu hồi được than hoạt tính.  
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(11) 27635 
(21) 1-2010-00995 (51) 7 A61M 5/158, 5/178 
(22) 21.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2010 
(71) KUO TAI HOSPITALS MANAGEMENT & CONSULTANT CO., LTD   (TW) 

2F.-1, NO.27, Tayou Rd., Songshan District, Taipei City 10585, Taiwan  
(72) LIN, WEN-HUNG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Kim tiêm được tráng hai mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim tiêm rỗng không rỉ được tráng với lớp ziricon hoặc ziricon oxit 
để tạo thành lớp bên trong và lớp bên ngoài trơn nhẵn. Với kim tiêm được tráng bằng 
zincon hoặc ziricon oxit, sẽ tạo ra một vết thương không nham nhở ở mô người. Đối với 
vết thương không nham nhở, mô người sẽ được phục hồi nhanh hơn là đối với vết thương 
nham nhở do kim tiêm không rỉ truyền thống tạo ra. Hơn nữa, khi sinh thiết mô người, 
tính nguyên vẹn và nhất quán của mẫu mô có thể được duy trì đối với những mẫu khác 
nhau, do đó bảo đảm được độ chính xác khi so sánh số liệu thử nghiệm trên các mẫu.  
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(11) 27636 
(21) 1-2010-01035 (51) 7 C12N  15/09, A61K  39/395, A61P  

1/04,  1/16,  11/00,  11/06,  13/12,  
15/08,  17/00,  17/06,  19/02,  19/10,  
21/00,  25/00,  27/02,  29/00,  3/10,  
35/00,  37/02,  37/08,  7/06,  9/00,  
9/10, C07K  16/28, C12N  1/15,  
1/19,  1/21,  5/10, C12P  21/08 

(22) 25.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/066590    25.09.2009 (87) WO/2010/035769 01.04.2010 
(30) 2008-248213    26.09.2008  JP 

2009-060806    13.03.2009 JP 
2009-067925    19.03.2009 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2010 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543, Japan 
(72) IGAWA, Tomoyuki (JP), ISHII, Shinya  (JP), MAEDA, Atsuhiko  (JP), SAKURAI, 

Mika  (JP), KOJIMA, Tetsuo  (JP), TACHIBANA, Tatsuhiko  (JP), SHIRAIWA, 
Hirotake (JP), TSUNODA, Hiroyuki (JP), HIGUCHI, Yoshinobu  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể IL-6, dược phẩm chứa kháng thể này 

và phương pháp sản xuất 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa phân tử thế hệ hai mà tốt hơn TOCILIZUMAB, 

bằng cách biến đổi trình tự axit amin của vùng biến đổi và vùng không đổi của 
TOCILIZUMAB. Đây là một kháng thể kháng thụ thể IL-6 IgG1 nhân hóa, để tăng 
cường khả năng trung hòa kháng nguyên và tăng dược động học, để tác dụng điều trị 
được thể hiện với tần suất sử dụng ít hơn, tính sinh miễn dịch, độ an toàn và đặc tính vật 
lý-hóa học (độ ổn định và tính đồng nhất) được cải thiện. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất dược phẩm này.  

Các phân tử thế hệ thứ hai vượt trội hơn TOCILIZUMAB được tạo ra bằng cách 
kết hợp sự biến đổi trình tự axit amin ở vùng quyết bổ trợ CDR (complementarity 
determining region) vùng  biến đổi, và vùng không đổi một cách thích hợp.  
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(11) 27637 
(21) 1-2010-01373 (51) 7 F23B  7/00 
(22) 31.05.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-84738 01.04.2010 JP 
(71) AONO SHOKAI CO., LTD.  (JP) 

3-21-22 Minamiabe, Suruga-ku, Shizuoka-city, 422-8054, Japan 
(72) Takahiro Aono  (JP), Hideo Aono  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đốt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đốt, và cụ thể hơn tới thiết bị đốt có khả năng lọc một cách 
dễ dàng khí đốt. Thiết bị đốt (1) bao gồm: buồng đốt (2); khoang chứa (5) được bịt kín 
và chứa nước trong đó; đường xả thứ nhất (4) nối khoang chứa (5) và buồng đốt (2) với 
nhau và xả khí đốt trong buồng đốt (2) qua đó; phần đầu hở (43) của đường xả thứ nhất 
(4) phần đầu hở (43) được tạo ra nằm đối diện với mặt nước nằm trong các khoang chứa; 
đường xả thứ hai (6) có phần đầu hở (61) hướng vào bên trong của các khoang chứa, và 
dẫn hướng khí đốt trong khoang chứa (5) ra không khí bên ngoài; và quạt xả (7) dẫn 
hướng khí đốt trong buồng đốt (2) vào không khí bên ngoài qua đường xả thứ hai (6) và 
đường xả thứ nhất (4).  
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(11) 27638 
(21) 1-2010-01409 (51) 7 A47J  17/02 
(22) 02.06.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2011 
(71) Công ty TNHH văn phòng phẩm Hữu Kiến  (VN) 

08 Tân Vĩnh, Phường 4, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 
(72) Wu Ming Tan (TW) 
(54) Dụng cụ thái (xắt, băm) trái cây, củ, quả 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ thái (xắt, băm) các loại trái cây, củ, quả dùng trong sinh 
hoạt hoặc khi nấu nướng như: ớt, hành, tỏi, hạt tiêu, nấm, củ cà rốt, củ khoai tây, cây 
dưa chuột. . .Với cấu tạo gồm những bộ phận chủ yếu sau: nắm tay cầm; lò xo, thiết bị 
trục nối giữa tay cầm với lưỡi dao; lưỡi dao; vỏ nhựa bên ngoài dùng để chống bụi bẩn 
hoặc giữ cho thức ăn trong lúc và sau khi chế biến không bị văng bắn ra ngoài. Hoạt 
động của dụng cụ dựa trên nguyên lý sau đây: khi ta tác động một lực lên nắm tay cầm 
(mạnh hay nhẹ sẽ phụ thuộc vào độ cứng hoặc mềm của đối tượng hoặc theo yêu cầu 
của người sử dụng) sẽ truyền lực đến trục chính làm cho lưỡi dao sẽ tiếp xúc với đối 
tượng để thực hiện các động tác thái (xắt, băm).  
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(11) 27639 
(21) 1-2010-01544 (51) 7 E05B  65/08 
(22) 29.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/AU2009/001288 29.09.2009 (87) WO/2010/034081 01.04.2010 
(30) 2008905067      29.09.2008 AU 

2008905294      10.10.2008 AU 
2008905414      17.10.2008 AU 
2009901937      04.05.2009 AU 

(71) AUSTRAL LOCK PTY LTD  (AU) 
31-33 Alfred Street, Blackburn, VIC 3130, Australia 

(72) WATTS, John, Russell (AU), GEORGE, Brendan  (AU), GREENBURY, David  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khóa dùng cho cửa trượt và cửa sổ trượt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khoá có thể lắp được với cánh di chuyển được và bao gồm thành 
phần ăn khớp được đỡ với phần vỏ và có thể dịch chuyển thành cấu trúc hoạt động để có 
thể kết hợp khi ăn khớp để giữ cánh trong cấu trúc đóng và trong cấu trúc kết hợp đó, 
khoá đưa ra phần bên trong nhìn thấy được mà về cơ bản không phá vỡ hình dạng của 
cánh.  
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(11) 27640 
(21) 1-2010-01752 (51) 7 A43B 7/00, 5/00, 13/18 
(22) 29.02.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/RU2008/000118 29.02.2008 (87) WO2009/113898 17.09.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2010 
(75) Mark Rudolfovich SHIROKIKH   (RU) 

Russian Federation, 454000, Chelyabinsk city, Kommuny street 139 "b" - 29  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Giầy tích trữ năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày tích trữ năng lượng bao gồm đế và phần đệm lót phía sau giày 
có nhiều chi tiết để cố định bàn chân trong giày và lò xo lá mà nó được tạo bởi đế và phần 
đệm lót phía sau giày, chúng là các nhánh lò xo, và hợp với nhau một góc lớn hơn 90o.  
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(11) 27641 
(21) 1-2010-02061 (51) 7 A61K  47/26, A23L  1/236, A61K  

31/7016,  9/16, A61P  3/04, A23G  
3/00, A23L  1/307 

(22) 20.02.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/FR2009/050276 20.02.2009 (87) WO2009/112740  17.09.2009 
(30) FR0851168      22.02.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2010 
(71) ROQUETTE FRERES   (FR) 

62136 Lestrem, France  
(72) BARATA MANUEL  (FR), MULLER nÐe OSTERMANN Elsa  (FR), RIBADEAU-

DUMAS Guillaume  (FR), LE BOT Yves  (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bột maltitol kết tinh có kích thước hạt thô và quy trình điều 

chế bột này  
  (57)    Sáng chế đề cập đến bột maltitol kết tinh có hàm lượng maltitol lớn hơn 99,5% khối 

lượng, đặc trưng bởi phân bố kích thước hạt theo thể tích, được xác định bằng máy đo 
kích thước hạt la-de, có ít hơn 20% hạt có kích thước nhỏ hơn 200 μm, ít hơn 6% hạt có 
kích thước nhỏ hơn 100 μm, ít hơn 2% hạt có kích thước nhỏ hơn 40 μm và trị số chảy 
nhỏ hơn hay bằng 10 giây, tỷ trọng thoáng khí lớn hơn 0,85 g/ml, tỷ trọng nén lớn hơn 
0,97 g/ml, và hệ số nén nhỏ hơn 17%, và được dùng trong các lĩnh vực dược phẩm và trên 
hết là thực phẩm, đặc biệt là trong công thức pha chế sôcôla hoặc chất làm ngọt để ăn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
38 

(11) 27642 
(21) 1-2010-02156 (51) 7 A01N  35/04,  43/653 
(22) 20.02.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/052087   20.02.2009 (87) WO2009/103813 27.08.2009 
(30) 08151802.9        22.02.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2011 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) GEWEHR, Markus (DE), BRUNS, Jens (DE), SCHERER, Maria (DE), HADEN, Egon 

(DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần diệt nấm chứa 3'-brom-2,3,4,6'-tetrametoxy-2'-6-

dimetylbenzophenon 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hợp phần diệt nấm có chứa 3'-brom-2,3,4,6'-tetramtetoxy- 2',6-

dimetylbenzophenon.  
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(11) 27643 
(21) 1-2010-02305 (51) 7 F16M 1/00 
(22) 31.08.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 099112218 19.04.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD   (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan  
(72) Chien-Cheng LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hộp ắc quy cho xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp ắc quy cho xe máy được gắn cố định trên đế cố định của trục 
đầu khung xe, một bên của trục đầu khung xe này lắp miệng bình xăng, hộp ắc quy này 
bao gồm một thân hộp và một nắp đậy; phía trước thân hộp là khoang trống, trên mặt 
trên có hình dạng phân khúc, bên phải có phần kéo dài, bên trái có phần lõm khuyết, 
mặt sau có lỗ cố định, mặt đáy của thân hộp này có lỗ cố định và đế khảm; phần nắp hộp 
có phần nắp đậy trên và phần nắp đậy dọc, mép trước của phần nắp đậy trên có mép bích 
cong, cạnh thứ hai ở đáy phần nắp đậy dọc có vấu chèn; do phần nắp đậy của hộp ắc quy 
được thiết kế đặt sau thân hộp, mép bích cong phần nắp đậy trên của nắp đậy, đóng vừa 
khít với vách gập của đỉnh thân hộp, khiến phần mặt trên của hộp ắc quy hoàn toàn được 
đậy kín, mép gấp bên cạnh phải và cạnh bên trái của phần nắp đậy dọc của nắp hộp lại 
lần lượt đóng khít với mặt trái và mặt phải của thân hộp, để miệng bình xăng ở trạng thái 
đóng kín, khi miệng bình xăng ở vị trí gần với hộp ắc quy có xăng chảy ra thì cũng 
không chảy tới được ắc quy, từ đó có thể giảm thiểu những phát sinh ngoài ý muốn, tăng 
tính an toàn trong sử dụng xe máy.  
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(11) 27644 
(21) 1-2010-02478 (51) 7 C07D  311/58, A61K  31/357, A61P  

25/08, C07D  317/58,  319/20,  
321/08 

(22) 26.03.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2008/058233    26.03.2008 (87) WO2009/120191 01.10.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2011 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-B2340 Beerse, Belgium 
(72) ABDEL-MAGID, Abmed F. (US), MEHRMAN, Steven J.  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất heteroaryl sulfamat ngưng tụ 

benzo và dạng tinh thể của hợp chất N-(((2S)-6-clo-2,3-dihydro-
L, 4-benzodioxin-2-yl) metyl-sulfamit 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế hợp chất heteroaryl sulfamat ngưng tụ benzo hữu 
ích để điều trị bệnh động kinh và các rối loạn liên quan.  
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(11) 27645 
(21) 1-2010-02479 (51) 7 C07D  319/20, A61K  31/357, A61P  

25/08 
(22) 26.03.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2008/058247    26.03.2008 (87) WO2009/120192 01.10.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2011 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) BALLENTINE, Scott, A. (US), REANY, Laura  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình điều chế dẫn xuất heteroaryl ngưng tụ benzo 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế dẫn xuất heteroaryl ngưng tụ benzo hữu ích để điều 
trị bệnh động kinh và các rối loạn liên quan. Sáng chế còn đề xuất quy trình điều chế các 
hợp chất trung gian trong quá trình tổng hợp dẫn xuất heteroaryl ngưng tụ benzo.  
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(11) 27646 
(21) 1-2010-02680 (51) 7 F02N  11/08 
(22) 07.10.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 099112353 20.04.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.35, Wansing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan 
(72) YUH-CHYI KUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống mạch khởi động động cơ xe môtô và phương pháp 

khởi động động cơ xe môtô 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống mạch khởi động động cơ xe môtô bao gồm bộ phận cấp điện, 

công tắc chìa khóa, công tắc ngừng động cơ, công tắc chân chống nghiêng, công tắc tiếp 
xúc phanh, công tắc khởi động, bộ phận điều khiển điện tử (ECU), môtơ khởi động và 
động cơ. Hệ thống mạch khởi động động cơ xe môtô bao gồm bộ điều khiển được nối 
điện với công tắc ngừng động cơ, công tắc chân chống nghiêng và công tắc tiếp xúc 
phanh. Khi công tắc chìa khóa được bật, và toàn bộ công tắc ngừng động cơ, công tắc 
chân chống nghiêng, công tắc tiếp xúc phanh và công tắc khởi động đều được bật, bộ 
điều khiển sẽ truyền điện năng từ bộ phận cấp điện đến ECU và môtơ khởi động để khởi 
động động cơ. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp khởi động động cơ xe môtô.  
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(11) 27647 
(21) 1-2010-02751 (51) 7 A43B 1/10, 13/18, 13/38 
(22) 15.10.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 12/621,024 18.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2010 
(71) SR HOLDINGS, LLC  (US) 

191 Spring Street, P.O. Box 9191, Lexington, Massachusetts 02420-9191, United 
States of America 

(72) Bernard Merritt (GB), Alain Laverdure (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Giày 

  (57)     Sáng chế đề xuất giày bao gồm mũ giày và cụm đế giày gắn chặt vào mũ giày. Cụm đế 
giày có phần dùng cho bàn chân và phần dùng cho gót chân, và kể cả đế ngoài, đế giữa 
được bố trí trên đế ngoài và đệm bất ổn định được bố trí nằm giữa đế ngoài và đế giữa ở 
phần dùng cho bàn chân của cụm đế giày. Đệm bất ổn định này tạo ra phần nhô được tạo 
thành bởi đế ngoài ở phần dùng cho bàn chân của cụm đế giày.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
44 

(11) 27648 
(21) 1-2010-02941 (51) 7 F23B  90/00, F02B  43/04 
(22) 01.11.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 12/763,527 20.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2011 
(75) 1. WEN-HSUNG PAN  (TW) 

2F, No.2, Lane 38, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan 
2. KUAN-YU PAN  (TW) 
2F, No.2, Lane 38, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp làm tăng hiệu suất đốt cháy 

  (57)    Sáng chế bộc lộ phương pháp làm tăng hiệu suất đốt cháy, bao gồm các bước: chuẩn bị 
vật liệu cháy với các thành phần của nó có cùng điểm bắt lửa như nhau, và đưa vật liệu 
cháy vào không gian cháy; do nhiệt độ môi trường xung quanh không gian cháy, và xác 
định nhiệt độ ban đầu cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh; đun nóng vật liệu cháy 
đến nhiệt độ ban đầu trong lò không cháy; cấp cho không gian cháy khí phụ cháy có 
nhiệt độ thứ cấp cao hơn nhiệt độ ban đầu, và khí phụ cháy là không khí; và mồi lửa cho 
vật liệu cháy cháy trong không gian đốt cháy.  
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(11) 27649 
(21) 1-2010-03038 (51) 7 A61K  8/97, A61Q  19/02 
(22) 16.04.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/054487   16.04.2009 (87) WO2009/127673 22.10.2009 
(30) 0852570        16.04.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2011 
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE  (FR) 

45, place Abel Gance, 92100 Boulogne-billancourt, France 
(72) FABRE, Bernard (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mỹ phẩm hoặc chế phẩm dưỡng da và phương pháp bào chế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm, chẳng hạn mỹ phẩm, chứa dịch chiết cây Đào kim nương 
có tác dụng khử sắc tố.  
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(11) 27650 
(21) 1-2010-03063 (51) 7 A61K 38/28, 38/47, A61P 3/10, 5/50 
(22) 28.04.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/002625 28.04.2009 (87) WO/2009/134380 05.11.2009 
(30) 61/125,835      28.04.2008 US 

61/127,044      09.05.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(71) HALOZYME, INC.  (US) 

11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) FROST, Gregory, I. (US), BILINSKY, Igor (US), VAUGHN, Daniel (US), 

SUGARMAN, Barry (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần insulin chứa chất tương tự insulin, phương pháp tạo 

hợp phần insulin này và bộ kit chứa hợp phần này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp phần insulin chứa chất tương tự insulin và enzym phân giải 

hyaluronan để sử dụng ngoài đường tiêu hoá. Hợp phần insulin này được sử dụng để 
điều trị các bệnh hoặc tình trạng bệnh có thể điều trị được bằng insulin. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp tạo hợp phần insulin này và bộ kit chứa hợp phần này.  
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(11) 27651 
(21) 1-2010-03219 (51) 7 A61K  31/138,  31/17,  31/282,  

31/352,  31/4535,  31/53, A61P  
35/00, A61K  31/185,  45/06 

(22) 04.06.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/GB2009/050620  04.06.2009 (87) WO 2009/147438 10.12.2009 
(30) 0810203.0       04.06.2008 GB 
(71) 1. GW PHARMA LIMITED  (GB) 

Porton Down Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JR, United Kingdom 
2. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LIMITED  (JP) 
9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8535 Japan 

(72) VELASCO DIEZ, Guillermo (ES), GUZMAN PASTOR, Manuel (ES), LORENTE, 
Mar (ES), TORRES, Sofia (ES) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tổ hợp của các canabinoit với các tác nhân hoá trị liệu 

không phải là canabinoit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tổ hợp của một hoặc nhiều canabinoit, đặc biệt là tổ hợp của 

tetrahydrocanabinol (THC) và canabidiol (CBD) với một tác nhân hóa trị liệu không 
phải canabinoit được sử dụng để bào chế dược phẩm điều trị bệnh ung thư. Cụ thể, bệnh 
ung thư cần được điều trị là bệnh u não, cụ thể hơn là bệnh u thần kinh đệm, cụ thể hơn 
nữa là bệnh ung thư não tế bào xốp (GBM-glioblastoma multiforme). Tác nhân hóa trị 
liệu không phải canabinoit có thể là chất điều biến thụ thể estrogen chọn lọc (SERM) 
hoặc tác nhân alkyl hóa.  
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(11) 27652 
(21) 1-2010-03432 (51) 7 A61K  8/81, A61Q  5/12,  5/02 
(22) 17.06.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/057517 17.06.2009 (87) WO 2009/153281 23.12.2009 
(30) 08158658.8       20.06.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Colin Christopher David GILES (GB), Anuchai SINSAWAT (TH) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng tóc 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng tóc chứa polyme anion cải biến kỵ nước.  
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(11) 27653 
(21) 1-2010-03434 (51) 7 C07K  14/01,  16/08, A61K  39/12 
(22) 19.06.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/057653  19.06.2009 (87) WO 2009/153337 23.12.2009 
(30) 08158717.2       20.06.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2011 
(71) WAGENINGEN UNIVERSITEIT  (NL) 

Costerweg 50, 6701 BH Wageningen, The Netherlands. 
(72) VLAK, Justinus, Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Protein của virut gây bệnh đốm trắng, phân tử axit nucleic 

mã hoá protein này, dược phẩm, vacxin chứa protein này và 
thử nghiệm chẩn đoán chứa kháng thể kháng protein của 
virut gây bệnh đốm trắng   

  (57)     Sáng chế đề cập tới protein của virut gây bệnh đốm trắng và phân tử axit nucleic mã hoá 
protein này. Sáng chế cũng đề cập tới dược phẩm, vacxin chứa protein này và các thử 
nghiệm chẩn đoán chứa kháng thể kháng protein của virut gây bệnh đốm trắng. 
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(11) 27654 
(21) 1-2010-03544 (51) 7 C07D  513/18, A61K  31/55, A61P  

31/14, C07D  515/18 
(22) 08.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/004942 08.07.2009 (87) WO/2010/003658 14.01.2010 
(30) 08159965.6      08.07.2008 EP 

08160254.2      11.07.2008 EP 
08161743.3      04.08.2008 EP 

(71) TIBOTEC PHARMACEUTICALS  (IE) 
Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, Ireland 

(72) VENDEVILLE, Sandrine, Marie, HÐlÌne (FR), RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, 
Bernard (FR), LIN, Tse-I (DE), TAHRI, Abdellah  (BE), AMSSOMS, Katie, Ingrid, 
Eduard (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất inđol vòng lớn hữu ích dùng làm chất ức chế virut 

viêm gan C 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế sự sao chép virut viêm gan C HCV có công thức (I)  

 

    
 
gồm các dạng đồng phân lập thể hóa học, và muối, hyđrat, solvat của chúng, trong đó 
R1, R2, R4, R5, R6 và R7 là như được xác định trong bản mô tả. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình để điều chế hợp chất này, dược phẩm có chứa chúng 
được sử dụng trong điều trị trị bệnh HCV.  
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(11) 27655 
(21) 1-2010-03566 (51) 7 C07C  4/04,  11/04,  17/02,  19/045,  

7/04 
(22) 29.05.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/056638  29.05.2009 (87) WO2009/147100 10.12.2009 
(30) 08157515.1       03.06.2008 EP 
(71) SOLVAY (SociÐtÐ Anonyme)  (BE) 

Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, Belgium 
(72) LEMPEREUR, Michel (BE), BALTHASART, Dominique (BE), STREBELLE, Michel 

(BE), GIANSANTE, Massimo (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất hợp chất 1,2-đicloetan và ít nhất một hợp 

chất dẫn xuất etylen khác ngoài 1,2-đicloetan 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất 1,2-điclo etan và ít nhất một hợp chất dẫn xuất 

etylen khác ngoài 1,2-đicloetan bắt đầu bằng nguồn hyđrocacbon, trong đó:  
a) nguồn hyđrocacbon được xử lý bằng bước crackinh đơn giản tạo ra hỗn hợp sản phẩm 
có chứa etylen và các cấu phần khác;  
b) hỗn hợp sản phẩm đã nêu được tách ít nhất thành phân đoạn được làm giàu hợp chất 
nhẹ hơn etylen, có chứa một phần etylen (phân đoạn A), phân đoạn được làm giàu etylen 
(phân đoạn B) và phân đoạn nặng (phân đoạn C);  
c) một trong hai phân đoạn A và phân đoạn B được chuyển đi để sản xuất 1,2- đicloetan 
và tùy ý hợp chất bất kỳ thu được từ đó, tùy ý sau khi được đưa qua hyđro hóa axetylen, 
trong khi phân đoạn còn lại được chuyển hoá để sản xuất ít nhất một hợp chất là dẫn 
xuất etylen được sản xuất trực tiếp bằng etylen khác ngoài 1,2-đicloetan và tùy ý hợp 
chất bất kỳ thu được.  
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(11) 27656 
(21) 1-2010-03568 (51) 7 C07C  11/04, C10G  65/04,  70/04,  

9/00 
(22) 28.05.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/056577  28.05.2009 (87) WO2009/147076 10.12.2009 
(30) 08157514.4       03.06.2008 EP 
(71) SOLVAY (SociÐtÐ Anonyme)  (BE) 

Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, Belgium 
(72) KOTTER, Joachim (DE), WINKLER, Hans-Dieter (DE), MEWS, Peter (DE), 

LEMPEREUR, Michel (BE), BALTHASART, Dominique (BE), STREBELLE, Michel 
(BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất etylen nồng độ thấp để sử dụng trong hóa 

học 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất etylen để sử dụng trong hóa học bắt đầu bằng nguồn 

hyđrocacbon theo các bước :  
a) xử lý nguồn hyđrocacbon bằng bước cracking đầu tiên, cụ thể là bước nhiệt phân 
được tiến hành trong lò crackinh, do đó tạo ra hỗn hợp các sản phẩm crackinh;  
b) xử lý hỗn hợp các sản phẩm crackinh nêu trên bằng một loạt các bước xử lý, bao gồm 
bước nén, dẫn đến có thể thu được dòng khí thô được tinh chế;  
c) tiếp đó, làm nguội dòng khí thô đã tinh chế tới nhiệt độ ở đó các hyđrocacbon có 6 
nguyên tử cacbon và nhiều hơn ngưng tụ để có thể loại bỏ chúng khỏi dòng khí thô đã 
được tinh chế;  
d) dòng khí đã tinh chế thu được sau đó được cấp cho một tháp phân tách, trong đó phân 
đoạn chứa hyđro, metan và etylen (phân đoạn A) được tách ra ở đỉnh tháp và phân đoạn 
nặng (phân đoạn C) được tách ra ở đáy tháp;  
e) một phần của dòng hồi lưu từ tháp này được cấp vào chu trình làm lạnh dẫn đến phân 
đoạn được làm giàu etylen (phân đoạn B) ;  
f) phân đoạn A và phân đoạn B được cấp một cách riêng rẽ cho quy trình sử dụng etylen 
trong hoá học.  
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(21) 1-2010-03583 (51) 7 C07H  17/08 
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(86) PCT/EP2008/059775 25.07.2008 (87) WO2009/013351 29.01.2009 
(30) 07113244.3      26.07.2007 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2011 
(71) 1. INTERVET INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

P.O. Box 31, Wim de Korverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, The Netherlands 
2. MICROBIAL CHEMISTRY RESEARCH FOUNDATION  (JP) 
3 -14-23 Kamiosaki Shinagawa-ku, Tokyo, Tokyo 141-0021, Japan 

(72) BLATTER, Fritz (CH), BRENNER, Meinrad (CH), HU, Guixian (CN), RAGER, Timo 
(CH), WARRASS, Ralf (DE) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất marcrolit ở trạng thái rắn 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến hợp chất 20, 23-dipiperidinyl-5-O-mycaminosyl-tylonolit ở 
dạng tinh thể solvat và không solvat, phương pháp để điều chế các dạng tinh thể này, 
thuốc chứa (hoặc bắt nguồn từ) dạng tinh thể này, phương pháp bào chế thuốc chứa 
(hoặc bắt nguồn từ) dạng tinh thể này, chế phẩm chứa dạng tinh thể này để sử dụng 
trong bào chế thuốc để điều trị bệnh ở động vật, và kit chứa dạng tinh thể này.  
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(11) 27658 
(21) 1-2011-00028 (51) 7 C07J  71/00, A61K  31/58, A61P  

5/30 
(22) 14.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/005086 14.07.2009 (87) WO2010/009828 28.01.2010 
(30) 08161108.9      24.07.2008 EP 
(71) BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) BLUME, Thorsten (DE), HELDMANN, Dieter (DE), SCHMEES, Norbert (DE), 

OTTO, Christiane (DE), WINTERMANTEL, Tim (DE), KUHNKE, Joachim  (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất dẫn xuất estratrien chứa các nhóm đẳng cấu điện tử 

dị vòng trong vòng phenol và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất pyrazolo-estrien và triazolo-estrien hoàn toàn mới, 

dược phẩm chứa các dẫn xuất này để điều trị hoặc ngăn ngừa các rối loạn và bệnh phát 
sinh qua thụ thể trung gian estrogen, như các cơn bốc hoả, khô âm đạo, thiếu khoáng 
xương, loãng xương, tăng lipit huyết, mất chức năng nhận thức, các bệnh thoái hoá não, 
các bệnh tim mạch, các bệnh về mạch máu não, bệnh ung thư mẫn cảm với hormon và 
tăng sinh (ở các mô, bao gồm mô vú, nội mạc tử cung, cổ tử cung ở phụ nữ và tuyến tiền 
liệt ở nam giới), bệnh lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm xương khớp; và dùng làm 
tác nhân có tác dụng tránh thai, dùng riêng lẻ hoặc phối hợp với progestogen hoặc chất 
đối kháng progestogen. Các hợp chất theo sáng chế là các chất điều biến chọn lọc thụ 
thể estrogen. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
55 

(11) 27659 
(21) 1-2011-00050 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395, C12N  

15/13, A61P  35/00, C12N  5/18 
(22) 07.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/FR2009/051343 07.07.2009 (87) WO 2010/004204 14.01.2010 
(30) 08/03,888       08.07.2008 FR 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France. 
(72) BAURIN Nicolas (FR), BERNE Pierre-Francois (FR), BLANCHE Francis (FR), 

BONO Francoise (FR), CAMERON BÐatrice (FR), DABDOUBI Tarik (FR), 
HERBERT Corentin (FR), MIKOL Vincent (FR), REMY Elisabeth (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất đối kháng thụ thể FGF-R4 

  (57)     Sáng chế liên quan tới các phân tử chất kháng thụ thể đặc hiệu FGF-R4 có khả năng ức 
chế hoạt tính của thụ thể nêu trên. Các chất kháng nêu trên là, cụ thể là, các kháng thể 
đặc hiệu FGF-R4 có khả năng ức chế hoạt tính của thụ thể nêu trên. Sáng chế cũng liên 
quan tới các kháng thể nêu trên để dùng, cụ thể là trong lĩnh vực tạo mạch và trong quy 
trình điều trị các loại bệnh ung thư nhất định. 
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(11) 27660 
(21) 1-2011-00105 (51) 7 C07C  17/42 
(22) 12.06.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/047155 12.06.2009 (87) WO2009/152405 17.12.2009 
(30) 12/139,135      13.06.2008 US 
(71) MARATHON GTF TECHNOLOGY, LTD.  (US) 

5555 San Felipe, Houston, Texas 77056-2799, United States of America 
(72) WAYCUILIS, John, J. (US), TURNER, William, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống hydro hóa alkan được đa-brom hóa 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống hydro hóa các alkan được đa-brom hóa. 
Phương pháp theo một phương án của sáng chế bao gồm các bước: cho hydro phản ứng 
với alkan được đa-brom hóa với sự có mặt của chất xúc tác để tạo ra dòng sản phẩm 
hydro hóa chứa alkan brom hóa có số nhóm thế brom ít hơn so với alkan được đa-brom 
hóa ban đầu. Phương án khác của phương pháp này có thể còn bao gồm bước tạo ra 
alkan được brom hóa, tạo ra các hydrocacbon thành phẩm từ alkan được brom hóa đó.  
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(11) 27661 
(21) 1-2011-00169 (51) 7 F02D 11/02, 9/02 
(22) 19.01.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099109595 30.03.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2011 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35 Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(72) LIANG, WEN-SENG (TW), LEE, JUN-YI (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mô tô được trang bị động cơ kiểu phun nhiên liệu 

  (57)    Sáng chế đề xuất mô tô có động cơ kiểu phun nhiên liệu với rãnh nạp, và cụm van tiết 
lưu (4) được bố trí trong rãnh nạp của động cơ. Cụm van tiết lưu (4) bao gồm chi tiết 
dạng ống (41) được tạo thành với rãnh chính (42) đường nối thông, van (43) được bố trí 
quay được trên rãnh chính (42), chi tiết quay (44) được bố trí quay được trên chi tiết 
dạng ống (41) để làm thay đổi độ mở của van (43) trên rãnh chính (42). Bộ điều chỉnh 
tốc độ không tải (45) và bộ điều chỉnh tiết kiệm nhiên liệu (46) giới hạn mức độ quay 
của chi tiết quay (44) giữa hai vị trí góc và do đó lần lượt giới hạn độ mở trên và dưới 
của van (43).  
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(71) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (US) 

77 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02139, United States of America 
(72) KIM, Sung, Jae (KR), HAN, Jongyoon (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tăng tốc dòng chất lỏng trong thiết bị vi lỏng, 

phương pháp làm giảm nồng độ muối của dung dịch hoặc khử 
muối dung dịch và phương pháp làm ngừng hoặc chuyển hướng 
của dòng chất lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng tốc dòng chất lỏng trong thiết bị vi lỏng, phương 
pháp làm giảm nồng độ muối của dung dịch hoặc khử muối dung dịch, và phương pháp 
làm ngừng hoặc chuyển hướng của dòng chất lỏng. Các phương pháp này, bên cạnh 
những phương pháp khác, sử dụng thiết bị chứa các vi kênh, mà vi kênh này được liên 
kết vào các ống dẫn, nhờ đó quá trình cảm ứng điện trường trong ống dẫn làm hình 
thành lớp điện tích không gian trong vi kênh. Lớp điện tích không gian tạo ra hàng rào 
năng lượng đối với các ion muối và tạo ra vùng cạn kiệt ion gần với vùng liên kết giữa vi 
kênh và ống dẫn. Vì vậy, phương pháp này giúp cho việc loại bỏ các ion muối từ vùng 
gần với ống dẫn và tình trạng tích tụ của chúng trong vùng cách xa ống dẫn, trong phạm 
vi vi kênh.  
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(11) 27663 
(21) 1-2011-00257 (51) 7 B60L  15/20 
(22) 02.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/IN/2009/000374   02.07.2009 (87) WO2010/001415 07.01.2010 
(30) 1612/CHE/2008        02.07.2008 IN 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMITED  (IN) 

Jayalakshmi Estate 24 (old # 8), Haddows Road Chennai 600 006, India 
(72) GANGADURAI, Mohan (IN), KRISHNAMOORTHY, Sugantha (IN), BABU, 

Rengarajan (IN), DHINAGAR, Samraj Jabez (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ điều khiển cho hệ thống lực kéo điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống gồm bộ điều khiển giới hạn điện năng (306) và động cơ 
(308). Bộ điều khiển giới hạn điện năng (306) được định hình để điều biến điện năng 
không được điều biến (312) nhận được từ nguồn điện (304). Bộ điều khiển giới hạn điện 
năng (306) điều biến điện năng không được điều biến (312) dựa trên tín hiệu vị trí van 
bướm (310) để tạo ra điện năng được điều biến (314). Điện năng được điều biến (314) 
được lấy ra bởi động cơ (308). Ngoài ra, bộ điều khiển giới hạn điện năng (306) điều 
biến điện năng được điều biến (314) dựa trên khoảng tốc độ định trước (403) của động 
cơ (308), để điện năng đầu ra của động cơ (308) được duy trì trong giới hạn điện năng 
định trước (412).  
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(11) 27664 
(21) 1-2011-00308 (51) 7 C07C  233/18,  233/49,  233/55,  

235/60,  237/22,  271/28,  275/42,  
295/192,  69/90,  69/94,  69/587, 
A61K  31/165,  31/17,  31/232 

(22) 08.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/049982 08.07.2009 (87) WO/2010/006085 14.01.2010 
(30) 61/078,983 08.07.2008 US 

61/104,364 10.10.2008 US 
61/104,363 10.10.2008 US 
61/104,366 10.10.2008 US 
61/148,658 30.01.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2011 
(71) CATABASIS PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

19 Blackstone Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 
(72) MILNE, Jill, C. (US), JIROUSEK, Michael, R. (US), BEMIS, Jean, E. (US), SMITH, 

Jesse, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axetyl salixylat của axit béo và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất axetyl salixylat của axit béo để sử dụng với lượng có tác 
dụng điều trị hoặc ngăn ngừa rối loạn gây viêm; và dược phẩm chứa lượng có tác dụng 
điều trị của dẫn xuất axetyl salixylat của axit béo này.  
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(11) 27665 
(21) 1-2011-00309 (51) 7 C07C  67/00,  69/14 
(22) 20.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/004186  20.07.2009 (87) WO 2010/014145 04.02.2010 
(30) 12/221,209       31.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION  (US) 

1601 West LBJ Freeway, Dallas, TX 75234-6034, United States of America 
(72) JOHNSTON, Victor, J. (US), ZINK, James, H. (US), REPMAN, Deborah, R. (US), 

CHEN, Laiyuan (CN), KIMMICH, Barbara, F. (US), CHAPMAN, Josefina, T. (US), 
VAN DER WAAL, Jan, Cornelis (NL), ZUZANIUK, Virginie (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất trực tiếp và chọn lọc etyl axetat từ axit 

axetic sử dụng xúc tác lưỡng kim 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế  trực tiếp và chọn lọc etyl axetat nhờ phản ứng ở 

pha hơi của axit axetic trên hệ xúc tác hydrô hóa để tạo ra etyl axetat. Theo phương án 
của sáng chế, phản ứng giữa axit axetic và hydrô trên hệ xúc tác gồm platin và đồng trên 
nền silic điôxit tạo ra etyl axetat một cách chọn lọc ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng 250oC.  
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(11) 27666 
(21) 1-2011-00310 (51) 7 C07C  45/41,  47/06 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION  (US) 

1601 West LBJ Freeway, Dallas, TX 75234-6034, United States of America 
(72) JOHNSTON, Victor, J. (US), ZINK, James, H. (US), CHEN, Laiyuan (CN), 

KIMMICH, Barbara, F. (US), CHAPMAN, Josefina, T. (US), VAN DER WAAL, Jan, 
Cornelis (NL), ZUZANIUK, Virginie (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất trực tiếp và chọn lọc axetaldehyt từ axit 

axetic sử dụng xúc tác kim loại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế  chọn lọc axetaldehyt nhờ phản ứng ở pha khí 

của axit axetic trên hệ xúc tác hydrô hóa. Theo phương án của sáng chế, phản ứng giữa 
axit axetic và hydrô trên hệ xúc tác platin và sắt trên nền silic điôxit tạo ra axetaldehyt 
một cách chọn lọc ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng 300oC.  
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(11) 27667 
(21) 1-2011-00311 (51) 7 C07C  29/149 
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(86) PCT/US2009/004195 20.07.2009 (87) WO 2010/014151 04.02.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION  (US) 

1601 West LBJ Freeway, Dallas, TX 75234-6034, United States of America 
(72) JOHNSTON, Victor, J. (US), CHEN, Laiyuan (US), KIMMICH, Barbara, F. (US), 

CHAPMAN, Josefina, T. (US), ZINK, James, H. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất trực tiếp và chọn lọc etanol từ axit 

axetic sử dụng xúc tác platin/thiếc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế  trực tiếp và chọn lọc etanol nhờ phản ứng ở pha 

hơi của axit axetic trên hệ xúc tác hydrô hóa để tạo ra etanol. Theo phương án của sáng 
chế, phản ứng giữa axit axetic và hydrô trên hệ xúc tác gồm platin và thiếc trên nền silic 
điôxit, graphit, canxi silicat hoặc alumosilicat tạo ra etanol một cách chọn lọc ở pha hơi 
ở nhiệt độ khoảng 250oC.  
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(11) 27668 
(21) 1-2011-00312 (51) 7 C07C  29/149 
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(86) PCT/US2009/004197 20.07.2009 (87) WO 2010/014153 04.02.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION  (US) 

1601 West LBJ Freeway, Dallas, TX 75234-6034, United States of America 
(72) JOHNSTON, Victor, J. (US), CHAPMAN, Josefina, T. (US), CHEN, Laiyuan (CN), 

KIMMlCH, Barbara, F. (US), ZINK, James, H. (US), VAN DER WAAL, Jan, Cornelis 
(NL), ZUZANIUL, Virginie (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất etanol từ axit axetic sử dụng xúc tác 

coban 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế  chọn lọc etanol bằng phản ứng ở pha hơi của 

axit axetic trên hỗn hợp xúc tác hydrô hóa để tạo ra etanol. Theo phương án của sáng 
chế, phản ứng giữa axit axetic và khí hydrô trên hệ xúc tác gồm coban và palladi trên 
nền graphit hoặc trên hệ xúc tác gồm coban và platin trên nền silic diôxit tạo ra etanol ở 
pha hơi một cách chọn lọc ở nhiệt độ khoảng 250oC.  
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(21) 1-2011-00319 (51) 7 C07H  19/20, A61K  31/708, A61P  
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(30) 61/133,844      02.07.2008 US 

61/147,722      27.01.2009 US 
(71) IDENIX PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

60 Hampshire Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 
(72) CRETTON-SCOTT, Erika (US), GUPTA, Kusum (US), HERNANDEZ-SANTIAGO, 

Brenda (US), LARSSON, Marita (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất đồng phân không đối quang, chất chuyển hóa của 

hợp chất này, dược phẩm để điều trị các bệnh nhiễm virut và 
phương pháp điều chế các hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề xuất các hợp chất, chất chuyển hóa của hợp chất và dược phẩm để điều trị 
rối loạn ở gan, bao gồm các bệnh do nhiễm HCV. Cụ thể là, hợp chất và dược phẩm 
chứa các chất dẫn xuất nucleosit được bộc lộ, có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp 
với các tác nhân kháng virut khác. Sáng chế còn đề xuất phương pháp điều chế các hợp 
chất này.  
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(71) BETA PHARMA INC.  (US) 
31 Business Park Dr., Branford, CT 06405-2977, United States of America 

(72) WANG, Yinxiang (US), XIE, Guojian (US), DING, Lieming (CN), TAN, Fenlai (US), 
HU, Yunyan (CN), HE, Wei (CN), DAVIS, Charles (US), ZHANG, Don (US), Al, 
Haima (CN), HAN, Bin (CN), LONG, Wei (CN), LIU, Yong (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Icotinib hydroclorua và dạng tinh thể của nó, phương pháp 

điều chế, dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-[(3-etynylphenyl)amino]-6,7-benzo-12-crown-

quinazolin hyđroclorua, dạng tinh thể của nó, để điều trị bệnh EGFR kinaza gây ra. Hợp 
chất này còn được kết hợp với các tác nhân điều trị khác để điều trị bệnh. Sáng chế cũng 
đề xuất phương pháp điều chế hợp chất 4-[(3-etynylphenyl)amino]-6,7-benzo-12-crown 
quinazolin hyđroclorua, dạng tinh thể của nó, và chất trung gian tổng hợp thích hợp để 
tổng hợp 4-[(3-etynylphenyl)amino]-6,7-benzo-12-crown-quinazolin hydroclorua.  
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(11) 27671 
(21) 1-2011-00336 (51) 7 C02F 11/00, 101/00, 103/16, C01F 
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(22) 29.01.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2011 
(75) 1. Phạm Văn Tường  (VN) 

Số nhà 17, ngõ 120 ngách 55, phường Vĩnh Tuy, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
2. Lê Thúc Vinh  (VN) 
841 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
3. Lâm Ngọc Quang  (VN) 
40 tổ 4, ngõ 02 xã Đàn, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
4. Lê Văn Huy  (VN) 
Số 58 Ngõ 192/72 đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Phương pháp xử lý bùn đỏ boxit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý bùn đỏ boxit để đưa pH của bùn đỏ về tiêu 
chuẩn môi trường, bằng cách dùng bùn đỏ đã tách hết lớp nước bề mặt trộn kỹ và đều 
với vật liệu chứa SiO2, với tỷ lệ phối trộn 1 (phần bùn đỏ): 1 → 3 (phần chất chứa SiO2). 
Để yên sau vài giờ, ta sẽ có hỗn hợp sản phẩm bùn đỏ đã xử lý chứa 10-20% nước, có 
pH từ 6 đến 8,5 đạt tiêu chuẩn môi trường. Hỗn hợp này có thể ép đóng bánh, dễ dàng 
cho việc vận chuyển và nó là nguyên liệu được sử dụng vào các mục đích khác như đất 
trồng, làm vật liệu xây dựng, làm đường giao thông.  
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(22) 02.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/004770 02.07.2009 (87) WO/2010/006704 21.01.2010 
(30) 08290694.2      15.07.2008 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) KADEREIT, Dieter (DE), SCHAEFER, Matthias (DE), CZECHTIZKY, Werngard 

(AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất oxazolopyrimidin dùng làm chất chủ vận thụ thể 

EDG-1 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất oxazolopyrimiđin có công thức I:  
 

  
 

trong đó A, R1, R2 và R3 là được xác định trong các yêu cầu bảo hộ. Hợp chất có công 
thức I điều biến hoạt tính của thụ thể Edg-1 và cụ thể là chất chủ vận của thụ thể này, và 
có tác dụng điều trị bệnh như bệnh xơ vữa động mạch, bệnh suy tim hoặc bệnh tắc 
nghẽn động mạch ngoại biên. Sáng chế còn đề cập đến tới quy trình điều chế hợp chất 
có công thức I và dược phẩm chứa các hợp chất này.  
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(11) 27673 
(21) 1-2011-00381 (51) 7 C21B  7/16, F27B  1/16 
(22) 08.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/058683 08.07.2009 (87) WO/2010/006977 21.01.2010 
(30) LU 91462      14.07.2008 LU 
(71) PAUL WURTH S.A.  (LU) 

32, rue D'alsace, L-1122 Luxembourg 
(72) MULLER, Ben (LU), GOEDERT, Paul (LU), LUNKES, Christian (LU), 

HUTMACHER, Patrick (LU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị dùng để luồn và tách đầu dẫn phun nhiên liệu vào và 

ra khỏi chuôi ống gió của lò cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (20) dùng để luồn và tách đầu dẫn phun nhiên liệu (10) vào 

và ra khỏi chuôi ống gió (1) của lò cao. Chuôi ống gió (1) bao gồm vỏ bọc đầu dẫn (12) 
tạo ra trục luồn/tách (49) và được lắp trên phần mở rộng đồng trục của rãnh dẫn đầu dẫn 
mà qua đó đầu dẫn phun có thể được luồn vào trong chuôi ống gió. Thiết bị theo sáng 
chế bao gồm bộ phận dẫn hướng thẳng (22), bàn trượt (24) và ụ đỡ lắp (50). Bàn trượt 
được đỡ dịch chuyển được nhờ bộ phận dẫn hướng thẳng và kết hợp với cơ cấu nối (42) 
dùng để nối đầu dẫn phun với bàn trượt sao cho đầu dẫn phun có thể dịch chuyển dọc 
trục dọc theo trục dịch chuyển nhờ bàn trượt này. Bộ phận dẫn hướng thẳng có nửa mối 
nối thứ nhất (64; 65; 66) dùng để lắp bộ phận dẫn hướng thẳng (22) vào ụ đỡ lắp được 
gắn với chuôi ống gió. ụ đỡ lắp (50) có nửa mối nối thứ hai (57; 58; 62) kết hợp với nửa 
mối nối thứ nhất (64; 65; 66) của bộ phận dẫn hướng thẳng để lắp tháo ra được bộ phận 
dẫn hướng thẳng vào chuôi ống gió. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nhận dạng tự động chất liệu hoặc vật thể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận dạng tự động chất liệu hoặc vật thể, đặc biệt là 
dùng cho mục đích phân loại các chất liệu hoặc vật thể, khác biệt ở chỗ, phương pháp 
này bao gồm: bước kích thích bao gồm áp dụng phần lớn các vectơ kích thích cho chất 
liệu hoặc vật thể; bước phát hiện mà trong đó các đáp ứng của các chất liệu hoặc vật thể 
chịu sự kích thích của các vectơ kích thích đã nêu được phát hiện; và bước xác định ít 
nhất một mẩu thông tin liên quan đến vật thể hoặc chất liệu đã nêu trên cơ sở của các 
đáp ứng thu được đã nêu và của bảng đối chiếu được thiết lập trước. Những bước này sẽ 
được tiến hành sau khi sát nhập, vào trong hoặc trên bề mặt của các chất liệu hoặc vật 
thể, của ít nhất một chất được chọn để cho phản ứng với ít nhất một vectơ kích thích và 
qua việc tạo ra bảng đối chiếu bao gồm một tập hợp gồm các mối quan hệ một-đối-một 
giữa sự kết hợp của các đáp ứng và một mẩu thông tin liên quan đến chất liệu đã nêu.  
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(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Sanna Maarit BELITZ (FI), Jorma Tapio SUUTARINEN (FI), Ari Pekka HIRVONEN 

(FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để hiển thị các vị trí đặc biệt trên bản 

đồ 
  (57)    Sáng chế đề cập tới giao diện người sử dụng bao gồm bộ phận điều khiển được cấu hình 

để thể hiện bản đồ và để thể hiện ít nhất một vị trí được đánh dấu trên bản đồ này. Vị trí 
được kết hợp với ít nhất một đối tượng đồ họa. Bộ điều khiển còn được cấu hình để xác 
định xem liệu đối tượng đồ họa thứ nhất có chồng lấn với đối tượng đồ họa thứ hai khi 
được phục hồi hay không và nếu vậy thì bộ điều khiển nêu trên còn được cấu hình để tạo 
đối tượng đồ họa thứ ba được kết hợp với các đối tượng đồ họa thứ nhất và thứ hai và 
phục hồi đối tượng đồ họa thứ ba nêu trên.  
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Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) HEUSSER, Christoph (CH), NEUGEBAUER, Julia (DE), SCHAADT, Eveline (DE), 

urLINGER, Stefanie (DE), woisETSCHLAEGER, Maximilian (AT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể liên kết với thụ thể BAFF, dược phẩm chứa kháng 

thể này, quy trình sản xuất chúng, axit nucleic mã hoá 
chúng, vectơ tách dòng, vectơ biểu hiện chứa axit nucleic 
này và tế bào chủ chứa vectơ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể có liên kết đặc hiệu với thụ thể BAFF (BAFFR). Cụ 
thể hơn, sáng chế đề cập đến các kháng thể đặc hiệu là chất đối kháng BAFFR với hoạt 
tính làm suy kiệt tế bào B in vivo và các chế phẩm, các phương pháp sử dụng các kháng 
thể này để điều trị các rối loạn bệnh lý mà có thể được điều trị bằng cách diệt hoặc làm 
suy kiệt các tế bào B, như loput ban đỏ toàn thân hoặc viêm khớp thấp khớp hoặc các 
bệnh tự miễn khác hoặc u limphô, bệnh bạch cầu và u tủy.  
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STEPHENNE, Jean (BE), WETTENDORFF, Martine Anne Cecile (BE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vacxin để phòng bệnh nhiễm virut papilloma ở người (HPV) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin để phòng ngừa bệnh hoặc nhiễm khuẩn liên quan đến virut 
papilloma ở người (HPV). Vacxin theo sáng chế bao gồm các hạt giống với virut HPV 
16 và HPV 18 cùng với tá dược dược dụng được bào chế để sử dụng theo chế độ trị liệu 
hai liều dùng là liều dùng thứ nhất và liều dùng thứ hai. 
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P.O. Box 31 195 South 700 West Logan, UT 84321, USA 
(72) PRESTWICH, Glenn (US), BOMMER, Jerry, C. (US), TESTA, Charles (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Porphyrin và phương pháp diệt và ngăn ngừa sự phát triển của 

vi sinh vật bằng hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và chế phẩm để diệt hoặc ngăn ngừa sự phát triển của 

vi sinh vật. Đã khám phá ra rằng loại porphyrin có thể diệt hoặc ngăn ngừa sự phát triển 
của vi sinh vật. Porphyrin có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau nơi mà 
vi sinh vật phát triển.  
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(72) YANG, YUEJIN (CN), QIAN, HAIYAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng để tăng cường tỷ lệ sống của tế bào gốc trung 

mô có nguồn gốc từ tuỷ xương và biệt hoá thành tế bào cơ tim  
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm thuốc Bắc dùng để tăng cường tỷ lệ sống của tế bào gốc 

trung mô có nguồn gốc từ tuỷ xương in vivo và sự biệt hoá thành tế bào cơ tim. Chế 
phẩm thuốc Bắc này có thể được dùng để điều trị bệnh tim mạch kết hợp với tế bào gốc 
trung mô có nguồn gốc từ tuỷ xương tự thân.  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
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van der VEEN, Lars (NL) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 5-alkynyl-pyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất này
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức chung (1) 

 

  
 
trong đó  
từ R1 tới R4 như được định trong yêu cầu bảo hộ, nó thích hợp để điều trị các bệnh được 
đặc trưng bởi quá trình tăng sinh tế bào bất thường hoặc quá mức, và dược phẩm chứa 
hợp chất này.   
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(86) PCT/US2009/052544  03.08.2009 (87) WO 2010/017122 11.02.2010 
(30) 61/086,233       05.08.2008 US 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh thiếu máu Địa trung hải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế Jak2 dùng để điều trị, làm thuyên giảm hoặc làm chậm 
ít nhất một triệu chứng rối loạn máu do di truyền, ví dụ, rối loạn tế bào hình liềm hoặc 
bệnh thiếu máu Địa trung hải, ở bệnh nhân cần điều trị. Sáng chế cũng đề cập đến chất 
ức chế Jak2 dùng để làm giảm chứng lách phì đại ở bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu Địa 
trung hải.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống dò tìm các ký hiệu của người sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát hiện ký hiệu của người sử dụng trong đó hệ thống 
này diễn dịch ít nhất một ký hiệu của người sử dụng. Sáng chế cũng đề cập đến các 
phương pháp liên quan. Trong một ví dụ, nhiều ký hiệu của người sử dụng có thể được 
diễn dịch. Trong một ví dụ khác, dạng đọc được trên máy có thể là một phiếu chơi xổ số, 
bài khảo sát, bài kiểm ra, hoặc tương tự. Trong một ví dụ khác, hệ thống có thể diễn dịch 
(các) ký hiệu của người sử dụng được tạo ra trên giấy hoặc vật liệu tương tự có (các) 
biến dạng không phẳng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu chống thấm nước composit dạng tấm nỉ/màng bằng 

asphan pha cao su để chống thấm nước cho mặt ngoài cấu 
trúc bê tông 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu chống thấm nước composit dạng tấm nỉ/màng bằng asphan pha 
cao su để chống thấm nước cho mặt ngoài cấu trúc bê tông bao gồm: vật liệu dạng màng 
chống thấm nước bằng asphan pha cao su dựa trên một hợp chất asphan khô nhanh bao 
gồm hỗn hợp gồm dung môi dầu mỏ với một thành phần được chọn trong số asphan cất 
trực tiếp, asphan thổi và hỗn hợp có asphan cất trực tiếp và asphan thổi và được điều chế 
ở trạng thái gel bằng cách trộn từ 60 đến 80% khối lượng hợp chất asphan khô nhanh với 
từ 5 đến 15% khối lượng chất dính cao su tổng hợp làm chất điều chỉnh asphan, từ 5 đến 
10% khối lượng keo nhựa polyme tổng hợp làm chất tăng cường dính, từ 5 đến 15% 
khối lượng chất độn bằng quặng tự nhiên, và từ 3 đến 5% khối lượng sợi xenluloza tự 
nhiên, nó thể hiện tác dụng làm đặc, làm tăng độ nhớt và thể hiện tác dụng ngăn dòng 
chảy khi vật liệu màng chống thấm được phủ vào bề mặt tường; và tấm nỉ asphan được 
phủ liên tiếp lên trên vật liệu dạng màng chống thấm nước bằng asphan pha cao su.  
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(21) 1-2011-00626 (51) 7 H04N  13/04 
(22) 09.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/004451   09.09.2009 (87) WO 2010/032399 25.03.2010 
(30) 2008-239386   18.09.2008 JP 

61/111,056   04.11.2008 US 
2009-147495   22.06.2009 JP 
61/219,486   23.06.2009 US 

(71) PANASONIC CORPORATlON  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

(72) NAKAMURA, Tomonori (JP), LElCHSENRING, Germano (JP), KANAMARU, 
Tomokazu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tái tạo viđeo lập thể, thiết bị hiển thị viđeo lập thể và 

vật ghi chứa chương trình máy tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tái tại viđeo lập thể và thiết bị hiển thị viđeo lập thể, trong 

đó bao gồm bộ tạo mặt phẳng viđeo giải mã dữ liệu dòng thành một cặp mặt phẳng 
viđeo cảnh ngắm trái và cảnh ngắm phải, và đưa ra lần lượt các mặt phẳng viđeo ở chế 
độ hiển thị 3D, và đưa ra lặp lại hoặc một trong số một cặp mặt phẳng viđeo ở chế độ 
hiển thị giả 2D. Bộ tạo mặt phẳng hình ảnh tạo ra một cặp mặt phẳng hình ảnh cảnh 
ngắm trái và cảnh ngắm phải có các vị trí hiển thị khác nhau đối với chiều nằm ngang 
của OSD, và lần lượt đưa ra một cặp hình ảnh mặt phẳng, các vị trí hiển thị được xác 
định theo độ sâu được thu nhận của OSD. Bộ điều khiển hiển thị giả 2D lệnh cho bộ tạo 
mặt phẳng viđeo thao tác ở chế độ hiển thị 3D trong khoảng thời gian mà ở đó bộ tạo 
mặt phẳng hình ảnh không đưa ra một cặp hình ảnh mặt phẳng, và lệnh cho bộ tạo mặt 
phẳng viđeo thao tác ở chế độ hiển thị giả 2D trong khoảng thời gian mà ở đó bộ tạo mặt 
phẳng hình ảnh đưa ra một cặp hình ảnh mặt phẳng. Bộ cộng kết hợp mặt phẳng viđeo 
được tạo ra bởi bộ tạo mặt phẳng viđeo và mặt phẳng hình ảnh được tạo ra bởi bộ tạo 
mặt phẳng hình ảnh trên khung đơn, và đưa ra khung.  
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(11) 27685 
(21) 1-2011-00638 (51) 7 F16F 15/00 
(22) 09.03.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2011 
(75) Nguyễn Vũ  (VN) 

89b, Lý Nam Đế, thành phố Hà nội 
(54) Thiết bị tự động cân bằng bệ trên phương tiện cơ động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tự động dùng để cân bằng bệ cho hệ thống quan sát trong kỹ 
thuật quân sự. Cụ thể hơn, thiết bị theo sáng chế được lắp đặt trên các phương tiện di 
động mà vẫn đáp ứng được độ cân bằng cần thiết cho các hệ thống quan sát đặt trên bệ 
của thiết bị này. Thiết bị tự động cân bằng bệ trên phương tiện cơ động bao gồm sàn cố 
định (1) dùng để gắn trên sàn phương tiện cơ động, trụ đỡ (2) được gắn cố định trên sàn 
cố định (1) và có khớp quay hai trục (3) gắn tại đầu trên của nó, bệ động (4) gắn với 
phần phía trên của khớp quay hai trục (3) ở một điểm, đồng thời gắn với phần phía trên 
của khớp quay hai trục (3) ở một điểm, đồng thời gắn với đế khớp cầu (5) và (6) tương 
ứng của hai xi lanh thuỷ lực (7) và (8) ở hai điểm khác, xi lanh thuỷ lực (7) và (8) tương 
ứng được gắn trên các đế khớp cầu (9) và (10) gắn với sàn cố định (1), bộ cảm biến độ 
nghiêng (11), bộ cảm biến độ nghiêng (11) được gắn cố định trên mặt bệ động để xác 
định góc nghiêng của bệ động theo hai trục OX và OY, các bộ cảm biến hành trình xi 
lanh (12) và (13) tương ứng được gắn vào đầu cần xi lanh (7) và (8) để đo hành trình của 
các cần xi lanh này, bộ vi xử lý khả lập trình dùng để nhận giá trị độ nghiêng của bệ 
động (4) và giá trị tương ứng với vị trí của cần xi lanh để đưa ra giá trị điều khiển hành 
trình của cần xi lanh sao cho sàn động (4) luôn ở trạng thái cân bằng. 
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(11) 27686 
(21) 1-2011-00651 (51) 7 B63B  9/06 
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(30) 12721681 11.03.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) FloaTEC, LLC  (US) 

14701 St. Mary' s Lane, Suite 250, Houston, Texas 77079, USA 
(72) John James Murray (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu xà dọc kiểu giàn và phương pháp lắp ráp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu xà dọc kiểu giàn không cần việc lắp ghép vỏ nổi vào đoạn 
giàn phức tạp và khó khăn hơn ở nơi/xưởng sản xuất cách xa xưởng sản xuất là nơi vỏ 
nổi và các đoạn giàn được xây dựng lúc ban đầu. Vỏ nổi và các đoạn giàn ban đầu được 
xây dựng ở xưởng sản xuất được lựa chọn, được nối với nhau, và được vận chuyển tới 
bến tàu hoặc xưởng sản xuất (vị trí thứ hai) càng gần vị trí lắp đặt ngoài khơi cuối cùng 
càng tốt. Việc vận chuyển các kết cấu hoàn thiện này, riêng rẽ hoặc cùng nhau, thường 
được thực hiện trên tàu thuỷ nâng hạ hạng nặng để giảm bớt thời gian vận chuyển và 
ngăn ngừa sự phá hỏng vỏ nổi và các đoạn giàn. Khi ở xưởng sản xuất/bến tàu, vỏ nổi và 
đoạn giàn ban đầu được nối lại này nổi lên trên tàu thuỷ nâng hạ hạng nặng và lực kéo 
được điều chỉnh tới vị trí thích hợp để nối các đoạn giàn bổ sung. Một hoặc nhiều các 
đoạn giàn bổ sung có thể được nối với đoạn ban đầu, và sau đó vỏ nổi và giàn hoàn thiện 
được lai dắt tới vị trí lắp đặt ngoài khơi cuối cùng.  
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Hulzenseweg 10-20, NL-6534 AN Nijmegen, Netherlands 
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Schouwstede 1, NL-3430 AH Nieuwegein, Netherlands 
3. Abraham Gijsbertus Leendert VAN DER ENDE  (NL) 
Druivenstraat 67A, NL-1033 JS Amsterdam, Netherlands 
4. Dingeman DE JONG  (NL) 
Lichtenbeek 30, NL-6715 HN Ede, Netherlands 
5. Franciscus Hubertus Josef VOGELZANGS  (NL) 
Berkenpark 11, NL-6642 CJ Beuningen, Netherlands 

(72) Johannes Diedericus Jacobus COUVEE (NL), Abraham Gijsbertus Leendert VAN 
DER ENDE (NL) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chữa cháy và hệ thống kiểm soát đám cháy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chữa cháy thích hợp để mang và thao tác bởi con người bao 
gồm: bình chứa không áp lực để đặt chất dập lửa ở dạng rắn; bộ phận mồi lửa để mồi lửa 
bằng điện hoặc nhiệt cho chất dập lửa nhằm mục đích tạo thành sol khí trong các hoạt 
động chữa cháy; bộ phận xả để xả sol khí trong vòi phun hoặc ngòi phun có hướng; bộ 
phận thao tác để người sử dụng thao tác với thiết bị; và bộ phận liên lạc để liên lạc từ xa.  
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745 Route 202-206, Bridgewater, NJ 08807, United States of America 
(72) WAGENER, Jefferson, L. (US), STRASSER, Thomas, Andrew (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quang học làm suy giảm chùm quang 

học và hệ thống truyền thông quang học 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị làm suy giảm chùm quang học. Phương 

pháp này bao gồm bước chọn mức suy giảm sẽ áp dụng cho chùm quang học. Mẫu điểm 
ảnh ở trạng thái bật và trạng thái tắt trong bộ điều biến ánh sáng không gian (SLM : 
Spatial Light Modulator) hai chiều được chọn sao cho mẫu điểm ảnh này sẽ điều biến 
chùm quang học để tạo ra mức suy giảm đã chọn. Cuối cùng, chùm quang học được 
chiếu lên bộ điều biến SLM khi các điểm ảnh được sắp xếp theo mẫu đã chọn. Mẫu 
điểm ảnh này có tính chu kỳ trên trục thứ nhất và tính đối xứng trên trục thứ hai có sự 
phân bố cường độ của chùm quang học dọc trên đó.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Azaperon dùng để làm giảm việc sử dụng thuốc kháng sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến azaperon dùng để làm giảm việc sử dụng thuốc kháng sinh ở các 
con vật, trong đó azaperon được dùng qua đường miệng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng DLL4, chế phẩm chứa kháng thể này và 

phương pháp sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng DLL4, chế phẩm chứa nó và phương pháp sản 

xuất nó.  
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Klaus Peter (DK), OLSEN, Christina Kurre (DK), BRUUN, Lone (DK), SOBY, Karina 
Krojer (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dược phẩm dùng qua đường miệng chứa liều lượng thấp của hợp 
chất 4-((1R,3S)-6-clo-3-phenylindan-1-yl)-1,2,2-trimetylpiperazin và dược phẩm chứa 
hợp chất này.  
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(21) 1-2011-00743 (51) 7 B29C  67/00, G03F  7/038 
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(86) PCT/EP2009/061958 15.09.2009 (87) WO2010/043463 22.04.2010 
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(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH  (CH) 

Legal Services Department, Klybeckstr. 200, CH-4057 Basel, SWITZERLAND 
(72) CHAPELAT Carole (FR), CHERKAOUI Zoubair M. (FR), DOBLER Beat (CH), 

FRANTZ Richard (FR), LAGREF Jean-Jacques (FR), PATEL Ranjana C. (GB), 
RHODES Michael (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống, hỗn hợp nhựa để tạo nguyên mẫu nhanh và phương 

pháp sản xuất vật thể ba chiều 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và hỗn hợp nhựa để tạo nguyên mẫu nhanh. Hệ thống này 

theo sáng chế bao gồm: (a) thiết bị để tạo ra vật thể ba chiều từ vật liệu nhạy sáng, trong 
đó bộ phận quang đầu vào (IO) và bộ phận quang học đầu ra (OO) tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự truyền ánh sáng được phát ra từ nguồn rọi sáng qua các bộ phận điều biến ánh 
sáng có khả năng điều khiển riêng biệt (LM) của bộ điều biến ánh sáng không gian 
(SLM) tới vùng rọi sáng (IA), trong đó bộ phận quang học đầu ra nêu trên (OO) nêu trên 
cho phép hội tụ mẫu hình ánh sáng từ các bộ điều biến ánh sáng không gian (SLM) trên 
một vùng rọi sáng (IA); và (b) hỗn hợp nhựa gồm: (A) thành phần acrylat, (B) thành 
phần metacrylat và (C) chất khơi mào quang học. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp chế tạo vật thể ba chiều bằng hệ thống hoặc bằng hỗn hợp nhựa để tạo nguyên mẫu 
nhanh nêu trên. 
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(72) Jaideep CHATTERJEE (IN), Santosh Kumar GUPTA (IN), Rajeeshkumar 

RAMACHANDRAN (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị lọc nước nhờ trọng lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước nhờ trọng lực bao gồm một thiết bị bioxit, một bể 
chứa được ngăn bằng một vách ngăn liền kề với một bộ phận lọc khử bao gồm môi 
trường có khả năng lọc khử bioxit hoặc các sản phẩm phụ của chúng ra khỏi nước, và 
một khoang định lượng được nối thông với bộ phận lọc khử này để xác định đường dòng 
chảy vào trong bể chứa mà tại đó bioxit được bộ phận bioxit bổ sung vào, dòng nước này 
chảy tràn qua vách ngăn vào trong bộ phận lọc khử và chảy qua một cửa xả xuống 
khoang định lượng. Cửa xả này được định vị sao cho ít nhất 10% khối lượng của môi 
trường lọc khử nêu trên nằm thấp hơn mức thấp nhất của cửa xả, và vách ngăn được kéo 
dài lên phía trên sao cho cao hơn mức cao nhất của môi trường lọc khử và cao hơn mức 
thấp nhất của cửa xả. 
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(11) 27694 
(21) 1-2011-00767 (51) 7 C11D  3/40,  3/00 
(22) 17.07.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/059231  17.07.2009 (87) WO 2010/034534 01.04.2010 
(30) 08165195.2       26.09.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Jayne Michelle BIRD (GB), Susan Barbara 

JOYCE (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp xử lý vải sử dụng chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt chứa thuốc nhuộm isothiazol dạng cation. Sáng chế 

cũng đề xuất phương pháp xử lý vải sử dụng chế phẩm này.  
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(11) 27695 
(21) 1-2011-00779 (51) 7 H01B 19/00, B29C 45/47 
(22) 24.03.2011 (43) 25.10.2011 
(30) EP10157948 26.03.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2011 
(71) ABB RESEARCH LTD.  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) Chau-Hon HO (CH), Cherif GHOUL (FR), Lars E. SCHMIDT (DE), Marco 

SCHNEIDER (CH), Willi GERIG (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ cách điện dùng cho thiết bị trung 

hoặc cao áp và bộ cách điện thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp (100) dùng để sản xuất bộ cách điện dùng cho thiết bị 

trung hoặc cao áp. Phương pháp này bao gồm các bước : ép tất cả các thành phần lỏng 
của vật liệu cách điện của bộ cách điện qua máy trộn tĩnh (101); bổ sung ít nhất một 
chất độn vào các thành phần (102); ép tất cả các thành phần cùng với ít nhất một chất 
độn qua một ống chứa thiết bị trộn kiểu trục vít quay nhanh để trộn các thành phần với ít 
nhất một chất độn thành hỗn hợp cuối cùng của vật liệu cách điện (103); đổ hỗn hợp 
cuối cùng nêu trên vào khuôn (104a) thông qua cửa xả của thiết bị trộn được liên thông 
chất lỏng với khuôn (104a), hoặc vào khuôn đúc chân không (104b), khuôn (104b) được 
đặt trong buồng chân không có cửa nạp liên thông với cửa xả của thiết bị trộn được liên 
thông chất lỏng với khuôn (104b); tạo thành bộ cách điện bằng cách đóng rắn ít nhất là 
một phần hợp cuối cùng (105); và đúc bộ cách điện (105). Quá trình đóng rắn có thể tiến 
hành một phần trong khuôn. 
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(21) 1-2011-00782 (51) 7 C07D  403/12, A01N  43/56 
(22) 23.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/062317 23.09.2009 (87) WO/2010/034737 01.04.2010 
(30) 61/099,784      24.09.2008 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) GROSS, Steffen (DE), KOERBER, Karsten (DE), VON DEYN, Wolfgang (DE), 

KAISER, Florian (DE), DESHMUKH, Prashant (GB), DICKHAUT, Joachim (DE), LE 
VEZOUET, Ronan (FR), SOERGEL, Sebastian (DE), POHLMAN, Matthias (DE), 
ANSPAUGH, Douglas D. (US), CULBERTSON, Deborah L. (US), OLOUMI-
SADEGHI, Hassan (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazol dùng để khống chế loài động vật không 

xương sống gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol có công thức I hoặc II và muối và N- oxit của 

chúng,  
 

  
 

trong đó A là gốc pyrazol có công thức A1, A2 hoặc A3, trong đó  
 

  
 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp khống chế loài gây hại dạng không xương sống, 
đến phương pháp bảo vệ vật liệu nhân giống cây và/hoặc cây sinh trưởng từ đó, đến vật 
liệu nhân giống cây, có chứa ít nhất một hợp chất theo sáng chế, đến phương pháp xử lý 
hoặc bảo vệ động vật khỏi sự lan nhiễm hoặc lây nhiễm bởi ký sinh trùng và đến hợp 
phần nông nghiệp có chứa ít nhất một hợp chất theo sáng chế.  
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(11) 27697 
(21) 1-2011-00790 (51) 7 H01R  12/28 
(22) 25.03.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 201002095-6 26.03.2010 SG 
(71) MOLEX INCORPORATED  (US) 

2222 Wellington Court, Lisle, Illinois 60532, United States of America 
(72) Yong Teck YANG (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối mép cạc và cụm đầu nối của nó 

  (57)    Sáng chế đề xuất đầu nối mép cạc bao gồm khung cách điện và các cực. Khung cách 
điện này bao gồm khe nhận để nhận môđun cạc, các phân vùng được xếp thành dãy trên 
các cạnh đối diện của khe nhận và tạo thành các hốc, mỗi phân vùng bao gồm mặt đáy 
được bố trí trên bảng mạch in. Mỗi cực bao gồm phần thân có phần cố định được cấu 
hình để bắt chặt cực vào hốc tương ứng, và phần được uốn ngược, đuôi mối hàn kéo dài 
từ phần cố định này, và phần tiếp xúc kéo dài từ phần được uốn ngược và có đầu xa thò ít 
nhất một phần qua mặt đáy.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
94 

(11) 27698 
(21) 1-2011-00793 (51) 7 A61K 36/00, A61P 17/18, A61K 

31/352, A61P 29/00 
(22) 28.01.2011 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2011/051811      28.01.2011 (87) WO2011/093469 04.08.2011 
(30) 61/299589      29.01.2010 US 
(71) 1. SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048010 Japan 
2. THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION  (JP) 
55, Fruit Street, Boston, Massachusetts 02114 United States of America 

(72) SUGAHARA, Misato (JP), KATSUTA, Yuji (JP), NAKANlSHI, Jotaro (JP), LEE, Sam 
W. (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất tăng cường sự biểu hiện của các nhân tố tham gia quá 

trình oxy hoá khử 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất để tăng cường sự biểu hiện của các nhân tố tham gia oxy hóa 

khử, chất này bao gồm kaempferol, quercetin hoặc glycosit của nó, hoặc ọơp chất bất kỳ 
của chúng như một hoạt chất, và chất để tăng cường sự biểu hiện của các nhân tố tham 
gia oxy hóa khử, chất này bao gồm dịch chiết xuất từ lá cây bạch quả, dịch chiết xuất từ 
cây địa liền hoặc hợp chất bất kỳ của chúng như một hoạt chất.  
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(11) 27699 
(21) 1-2011-00830 (51) 7 F16H  57/04 
(22) 29.03.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-081100 31.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Hiroyuki UCHIDA (JP), Toshihiro YAMAMOTO (JP), Haruhiko ODAKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu cấp dầu của cơ cấu truyền lực 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu cấp dầu của cơ cấu truyền lực để cải thiện việc cấp dầu đến 
cả hai khớp ly hợp nhờ sử dụng dầu bắn tóe trong hộp trục khuỷu một cách hiệu quả, 
trong kết cấu cấp dầu của cơ cấu truyền lực có khớp ly hợp khởi động và khớp ly hợp 
sang vị trí số riêng biệt. Lỗ cấp dầu thứ nhất (77) mở về phía bên trong ly hợp ly tâm 
(21) để cấp dầu từ đường dẫn dầu thứ hai (72) tạo ra ở tâm dọc trục của trục khuỷu (9) 
đến ly hợp ly tâm (21), lỗ cấp dầu thứ hai (78) và khe hở (78a) được mở về phía khớp ly 
hợp nhiều tấm (22) tạo ra ở vành ngoài hợp ly (21a) của ly hợp ly tâm (21), và gân (61) 
kéo dài xuống dưới từ phần thành trên của vỏ khớp ly hợp (28) bên trên khớp ly hợp 
nhiều tấm (22) khi nhìn theo hình chiếu dọc trục được tạo ra.  
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(11) 27700 
(21) 1-2011-00837 (51) 7 B21G  1/02, B23K  26/08, A61B  

17/06, B23K  26/10,  26/02,  26/38,  
26/03 

(22) 28.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/066722  28.09.2009 (87) WO 2010/038683 08.04.2010 
(30) 2008-253614      30.09.2008 JP 
(71) MANI, INC.  (JP) 

8-3 Kiyohara Industrial Park, Ustunomiya-shi, Tochigi 3213231, Japan 
(72) KATOH, Kazuaki (JP), MATSUTANI, Kanji (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị tạo lỗ và phương pháp tạo lỗ cho kim không lỗ 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo lỗ và phương pháp tạo lỗ cho chiếc kim không lỗ có khả 
năng ngắm thẳng chính xác vị trí chính giữa vật liệu kim và trục quang của tia laze cũng 
như là việc tạo lỗ một cách chính xác thậm chí với vật liệu kim mỏng. Nhiều vật liệu 
kim (1) được xếp thành một hàng và được gắn trên một cái bàn (21), các đầu của một vài 
vật liệu kim (1) được chụp lại bởi một camera (25), vật liệu kim (1) được xử lý được 
định vị từ bức ảnh được chụp lại, và vị trí chính giữa của vật liệu kim được tính toán. 
Trục quang của tia laze của bộ tạo dao động laze và vị trí chính giữa của đầu kim của vật 
liệu kim (1) được xử lý được so khớp, và một lỗ (1c) có chiều sâu được xác định trước 
được tạo ra bởi tia laze. Nhiều vật liệu kim được di chuyển luân phiên, vật liệu kim (1) 
được xử lý tiếp theo nhiều vật liệu kim được định vị từ bức ảnh được chụp lại bởi 
camera, vị trí chính giữa của một đầu được định vị từ bức ảnh của một đầu của vật liệu 
kim, và nhiều vật liệu kim được luân phiên để so khớp vị trí chính giữa của đầu kim 
được xử lý và trục quang của tia laze của bộ tạo dao động laze.  
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(30) 61/114,706      14.11.2008 US 

61/163,848      26.03.2009 US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) CRONIN, Mark (US), GENG, Bolin (US), RECK, Folkert (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất [4-(1-amino-etyl)-xyclohexyl]-metyl-amin và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
và các muối dược dụng của chúng, dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh nhiễm 
khuẩn.  
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(21) 1-2011-00853 (51) 7 B60T 8/34 
(22) 31.03.2011 (43) 25.10.2011 
(30) P2010-084107 31.03.2010 JP 

P2011-037742 24.02.2011 JP 
P2011-037743 24.02.2011 JP 

(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 
No. 840, Ohaza Kokubu, Ueda-shi, Nagano-ken, Japan 

(72) Takuro KODAMA (JP), Motoyasu NAKAMURA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị điều chỉnh áp suất dầu phanh dùng cho các phương 

tiện giao thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh áp suất dầu phanh dùng cho phương tiện giao 

thông, thiết bị này bao gồm: khối đế; các két để chứa dầu phanh trong khối đế; và một 
nắp đơn được bắt chặt vào khối đế. Két có lỗ két, pittông trượt trong lỗ két và lò xo ép 
lên pittông. Nắp bịt kín các lỗ két. Nắp này bao gồm : phần tấm tiếp xúc với các lò xo 
phần bịt kín có vòng đệm ở giữa và có chức năng bịt kín. Trên nắp, có các lỗ ren được 
bố trí ở phía ngoài vùng được bao quanh bởi  phần bịt kín và có đường nối thông nối 
thông với các lỗ két được tạo ra phía trong vùng đã nêu.  
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(22) 08.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/061610 08.09.2009 (87) WO/2010/031713 25.03.2010 
(30) 61/097,884      18.09.2008 US 

61/225,633      15.07.2009 US 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) DING, Qingjie (US), JIANG, Nan (US), LIU, Jin-Jun (US), ROSS, Tina, Morgan (US), 

ZHANG, Jing (US), ZHANG, Zhuming (US) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất pyrolidin-2-carboxamit được thế 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức  
 

  
 
trong đó X, Y, R1, R2, R3, R3, R4, R5, R6 và R7 là như được mô tả ở đây và các chất đồng 
phân đối ảnh và các muối dược dụng và các este của chúng. Các hợp chất này được sử 
dụng làm các tác nhân chống ung thư.  
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08168292.4      04.11.2008 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) MUNKS, Karl-Wilhelm (DE), RIECK, Heiko (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, 

Ulrike (DE), WETCHOLOWSKY, Ingo (DE), GERALDES, Jose, Augusto (BR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình kiểm soát bệnh ở cây đậu nành 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình kiểm soát bệnh ở cây đậu nành bằng chế phẩm diệt nấm 
bao gồm ít nhất một carboxamit và ít nhất một hợp chất khác được chọn từ các 
strobilurin hoặc từ các triazol. 
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(11) 27705 
(21) 1-2011-00896 (51) 7 C07K  16/08, A61K  39/42, G01N  

33/569 
(22) 02.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/055767 02.09.2009 (87) WO/2010/028072 11.03.2010 
(30) 61/093,484      02.09.2008 US 
(75) NGUYEN, HUAN  (US) 

2401 Candlebrook Drive, Vestavia Hills, Alabama 35226, United States of America 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm kháng thể có nguồn gốc từ gia cầm, phương pháp sản 

xuất chế phẩm này, dược phẩm và bộ kit chứa chúng để ngăn 
ngừa và điều trị bệnh cúm  

  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể có nguồn gốc gia cầm mà liên kết với virut cúm. Chế phẩm 
kháng thể này dễ dàng được sản xuất và hiệu quả hơn so với các chế phẩm kháng thể 
kháng virut cúm đã được sử dụng trước đó. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất 
chế phẩm kháng thể có nguồn gốc gia cầm này và bộ kít dùng để ức chế sự bám dính 
của virut cúm vào tế bào. Chế phẩm kháng thể theo sáng chế được sử dụng để phát hiện 
virut cúm trong thử nghiệm miễn dịch. Dược phẩm và bộ kit dùng để ngăn ngừa, chẩn 
đoán hoặc điều trị bệnh cúm cũng được đề xuất. 
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(11) 27706 
(21) 1-2011-00899 (51) 7 F01L  1/18 
(22) 05.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099206928 16.04.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO. LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chih-Wen YU (TW), Yung Kang TIEN (TW), Jung-Ling HSIEH (TW), Yu-Ying 

WANG (TW), Po-Chun LIU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cần mổ kiểu trục lăn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cần mổ kiểu trục lăn có thân cần mổ có hai phần chạc, chi tiết lăn 
được bố trí giữa hai phần chạc, và trục cố định vị trí dẫn qua hai phần chạc, và chi tiết 
lăn. Hai phần chạc được nối với nhau nhờ phần nối sao cho hai phần chạc và phần nối 
bao quanh chi tiết lăn. Nhờ đó, đặc tính song song giảm xảy ra do hiện tượng biến dạng 
của hai phần chạc khi xử lý nhiệt thân cần mổ và cố định bằng cách tán trục cố định vị 
trí có thể được ngăn ngừa.  
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(11) 27707 
(21) 1-2011-00902 (51) 7 E03F  5/04 
(22) 05.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-99735 23.04.2010 JP 

2011-82766 04.04.2011 JP 
(71) 1. TAKARA KIZAI CO., LTD.  (JP) 

1660-2 Beppu Iba Yon'nomachi, Mizuho-City, Gifu-Prefecture, 501-0222 Japan 
2. S.K. Engineering Kabushiki Kaisha  (JP) 
Daito-cho 18-6-1006, Ashiya-City, Hyogo-Prefecture, 659-0023 Japan 

(72) Kan-Ei ASANO (JP), Masanobu SUGIE (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống thoát nước cho đường 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống thoát nước cho đường với chi phí thấp có hiệu quả thu gom 
nước cao với bộ phận cấu thành ít hơn và độ bền cao hơn và có thể được làm thích ứng 
một cách linh hoạt cho các dạng sử dụng khác nhau, trong khi vẫn khai thác các ưu 
điểm sử dụng thông thường của ống thép tiêu chuẩn. ống thoát nước cho đường (10) 
theo sáng chế là ống thoát nước cho đường sử dụng ống thép tiêu chuẩn (1) cho rãnh 
thoát của nó, trong đó các lỗ dẫn nước (4) được tạo ra ở mặt trên của ống thép tiêu 
chuẩn (1), trong khi các lỗ dẫn nước được tạo ra hoặc không được tạo ra ở mặt bên của 
nó, và ống thoát nước cho đường bao gồm tấm dẫn nước vào (2) dùng làm chi tiết dẫn 
nước vào phụ được thiết kế để dẫn nước thoát từ bề mặt đường hiệu quả vào trong ống 
thép (1) qua các lỗ dẫn nước (4) ở mặt trên.  
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(11) 27708 
(21) 1-2011-00913 (51) 7 B60T  013/12 
(22) 07.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099111036 09.04.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh kết hợp bao gồm van điều khiển có cửa nạp dầu thứ 

nhất, cửa nạp dầu thứ hai, cửa xả dầu, khoang chứa dầu, và pittông. Cửa nạp dầu thứ 
nhất, cửa nạp dầu thứ hai, cửa xả dầu, và khoang chứa dầu chứa dầu phanh. Cửa nạp dầu 
thứ nhất, cửa nạp dầu thứ hai, và cửa xả dầu nối thông với khoang chứa dầu. Pittông 
được bố trí có thể dịch chuyển trong khoang chứa dầu. Bộ điều chỉnh được lắp có thể 
quay với van điều khiển và bao gồm rãnh tiếp nhận và phần hãm bố trí gần với rãnh tiếp 
nhận. Xy lanh phanh chính thứ nhất nối thông với cửa nạp dầu thứ nhất của van điều 
khiển. Phanh dầu thứ nhất nối thông với xy lanh phanh chính thứ nhất. Phanh dầu chính 
thứ hai nối thông với cửa nạp dầu thứ hai của van điều khiển. Phanh dầu thứ hai nối 
thông với cửa xả dầu của van điều khiển.  
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(11) 27709 
(21) 1-2011-00934 (51) 7 H04R  9/02,  9/04 
(22) 14.10.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2008/068580       14.10.2008 (87) WO/2010/044136 22.04.2010 
(30) PCT/JP2008/068580       14.10.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2011 
(71) 1. PIONEER CORPORATION  (JP) 

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1538654, JP 
2. TOHOKU PIONEER CORPORATION  (JP) 
1105 Aza-Nikko, Oaza-Kunomoto, Tendo-shi, Yamagata, 9948585, Japan 

(72) UMETSU, Yasumi (JP), HORIGOME, Minoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Loa 

  (57)    Cơ cấu loa được kết cấu là phẳng mà có thể phát ra âm thanh lớn. Cơ cấu loa bao gồm 
mạch từ (40) có khe hở từ tính (40G) được bố trí theo hướng khác với hướng dao động 
của màng rung (2), phần đỡ cuộn dây âm thanh (6) có cuộn dây âm thanh dao động theo 
khe hở từ tính và phần thay đổi hướng dao động (7) được kết cấu để thay đổi dao động 
của phần đỡ cuộn dây âm thanh và truyền dao động đến màng rung (2). Phần thay đổi 
hướng dao động (7) được tạo ra có khối liên kết để thay đổi góc các phần liên kết (70, 
71) được tạo ra giữa phần đỡ cuộn dây âm thanh (6) và màng rung (2) tương ứng với sự 
dao động của phần đỡ cuộn dây âm thanh (6) và tiếp nhận phản lực từ khung (3).  
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(11) 27710 
(21) 1-2011-00943 (51) 7 G04C  3/00 
(22) 09.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-091112 12.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2011 
(71) CASIO COMPUTER CO., LTD.  (JP) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543 Japan 
(72) Nobuhiro AOKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồng hồ điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồng hồ điện tử, trong đó đồng hồ này bao gồm các bộ phận : kim 
chỉ báo thời gian để hiển thị thời gian; động cơ bước thực hiện sự dẫn động bước của các 
kim; bộ phận điều khiển dẫn động cung cấp các xung dẫn động cho động cơ bước; bộ 
phận kiểm tra chuyển động kim để kiểm tra xem liệu các kim có đang chuyển động hay 
không; và bộ phận điều khiển chờ làm gián đoạn tạm thời sự cung cấp các xung dẫn 
động bởi bộ phận điều khiển dẫn động trong trạng thái chờ khi bộ phận kiểm tra chuyển 
động kim đánh giá rằng các kim được dừng lại, trong đó bước cung cấp các xung dẫn 
động bởi bộ phận điều khiển dẫn động và bước kiểm tra xem liệu các kim có đang 
chuyển động hay không bởi bộ phận kiểm tra chuyển động kim lần lượt được bắt đầu lại, 
sau khi bộ phận điều khiển chờ đã thoát khỏi trạng thái chờ.  
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(11) 27711 
(21) 1-2011-00951 (51) 7 B60T  8/36 
(22) 09.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099111034 09.04.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh kết hợp bao gồm phanh dầu thứ nhất gồm đường 
dầu phanh thứ nhất và đường dầu phanh thứ hai. ống dẫn dầu thứ nhất nối đường dầu 
thứ nhất của phanh dầu phanh thứ nhất với phanh dầu thứ hai. ống dẫn dầu thứ hai nối 
xy lanh phanh chính thứ nhất với ống dẫn dầu thứ nhất. ống dẫn dầu thứ ba nối xy lanh 
phanh chính thứ hai với đường dầu thứ hai của phanh dầu thứ nhất. Bộ phận đóng ngắt 
được nối thông với ống dẫn dầu thứ nhất và được bố trí giữa ống dẫn dầu thứ hai và 
đường đầu phanh thứ nhất của phanh dầu thứ nhất. Xy lanh phanh chính thứ nhất nối 
thông với đường dầu phanh thứ nhất của phanh dầu thứ nhất khi bộ phận đóng ngắt được 
vận hành ở chế độ hoạt động thứ nhất. Xy lanh phanh chính thứ nhất được ngắt kết nối 
khỏi đường dầu phanh thứ nhất của phanh dầu thứ nhất khi bộ phận đóng ngắt được vận 
hành ở chế độ hoạt động thứ hai.  
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(11) 27712 
(21) 1-2011-00964 (51) 7 E21B  19/00,  17/01 
(22) 19.08.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/GB2009/051035  19.08.2009 (87) WO/2010/029322 18.03.2010 
(30) 0816610.0       11.09.2008 GB 
(71) 1. FIRST SUBSEA LIMITED  (GB) 

Engineering House, Lune Ind Est. New Quay Road Lancaster LA1 5QP - Great Britain 
2. TRELLEBORG OFFSHORE UK LIMITED  (GB) 
Stanley Way Skelmersdale Lancashire WN8 8EA, Great Britain 

(72) LITHERLAND, Shaun, Hugh (GB), HUGHES, Paul, Anthony (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống để đưa chi tiết mềm dẻo vào trong kết cấu cố định 

dạng ống và hệ thống để giữ thân dạng ống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống để đưa chi tiết mềm dẻo hướng lên trên vào trong kết cấu 

cố định dạng ống với ống bọc bao quanh chi tiết mềm dẻo ở 
vùng trong đó chi tiết mềm dẻo gắn với kết cấu cố định dạng 
ống. Hệ thống này bao gồm bộ phận để cho phép chi tiết mềm 
dẻo được kéo hướng lên trên vào trong lỗ của kết cấu cố định 
dạng ống, lỗ này được tạo ra bởi bề mặt bên trong của kết cấu 
dạng ống, bộ phận kẹp trên ống bọc kẹp tạm thời ống bọc và chi 
tiết mềm dẻo cùng nhau, và bộ phận nhả trên ống bọc được làm 
thích ứng để tự động nhả bộ phận kẹp khi ống bọc được bố trí cố 
định đối với kết cấu cố định dạng ống, như vậy cho phép di 
chuyển tiếp tục chi tiết mềm dẻo đối với ống bọc. Bộ phận kẹp 
bao gồm các móc khoá được gắn với và di chuyển được theo 
hướng kính đối với ống bọc giữa vị trí khoá bên trong mà ở đó 
chúng khớp với chi tiết mềm dẻo, và vị trí nhả bên ngoài mà ở 
đó chúng được tách ra khỏi chi tiết mềm dẻo. Bộ phận nhả bao 
gồm vòng chốt được bố trí trên bề mặt gần như có dạng hình trụ 
để có thể được làm lệch hướng dọc trục dọc theo bề mặt này 
trong trạng thái tiếp xúc giữa ống bọc và kết cấu cố định dạng 
ống để cho phép nhả các móc khoá này.  
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(11) 27713 
(21) 1-2011-00983 (51) 7 F24J 2/08, 2/54 
(22) 15.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099112015 16.04.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2011 
(71) FUNG GIN DA ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 656, Jhongyuan Lane, Jhuwei Village, Neipu Township, Pingtung County, Taiwan 
(72) Chun-Neng CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tạo điện năng sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo điện năng sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm thiết bị 
đỡ (3) để đỡ dưới dạng dịch chuyển được bộ tập hợp năng lượng mặt trời (2) mà nó bao 
gồm tấm góp năng lượng mặt trời (22) được lắp trên giá đỡ (21) để chuyển đổi năng 
lượng mặt trời thành năng lượng điện, và bộ hội tụ được lắp trên giá đỡ (21) và được bố 
trí bên trên tấm góp năng lượng mặt trời (22). Thiết bị đỡ (3) bao gồm chi tiết dạng đĩa 
(32) được lắp quay được trên phía đỉnh của thân đế rỗng (31) và được dẫn động bởi bộ 
dẫn động trong thân đế (31) để quay tương ứng với thân đế (31) theo trục tâm (a) của chi 
tiết dạng đĩa (32) và chi tiết đỡ dạng ống lồng (34) và hai thanh đỡ hướng lên trên (35) 
liên kết giá đỡ (21) và chi tiết dạng đĩa (32), môđun điều khiển (4) điều khiển bộ dẫn 
động và chi tiết đỡ dạng ống lồng (34) dựa vào hướng bức xạ mặt trời sao cho tấm góp 
năng lượng mặt trời (22) được dịch chuyển để hướng về phía ánh sáng mặt trời.  
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(11) 27714 
(21) 1-2011-00984 (51) 7 F24J 2/04 
(22) 15.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099112014 16.04.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2011 
(71) FUNG GIN DA ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 656, Jhongyuan Lane, Jhuwei Village, Neipu Township, Pingtung County, Taiwan 
(72) Chun-Neng CHUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đun nước sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đun nước sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm thiết bị đỡ 
(3) để đỡ dưới dạng dịch chuyển được tấm lắp (21) được bố trí bộ hội tụ trên mặt lắp 
(211) của nó để tập trung ánh sáng mặt trời lên thân ống dẫn nhiệt (22) trong tấm lắp 
(21). Thân ống (22) hấp thụ nhiệt năng từ ánh sáng mặt trời được tập trung trên đó và 
truyền nhiệt năng tới nước trong đó, nhờ đó làm nóng nước. Thiết bị đỡ (3) bao gồm chi 
tiết dạng đĩa (32) được lắp quay được trên thân đế rỗng (31) và được dẫn động bởi bộ 
dẫn động trong thân đế (31) để quay tương ứng với thân đế (31) theo trục tâm (a) của chi 
tiết dạng đĩa (32), và chi tiết thanh kiểu ống lồng (34) và hai thanh đỡ hướng lên trên 
(35) liên kết tấm lắp (21) và chi tiết dạng đã (32). Môđun điều khiển (4) điều khiển bộ 
dẫn động và chi tiết thanh kiểu ống lồng (34) dựa vào hướng bức xạ mặt trời để dịch 
chuyển mặt lắp (211) của tấm lắp (21) để hướng về phía ánh sáng mặt trời.  
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(11) 27715 
(21) 1-2011-00989 (51) 7 G06F 15/02 
(22) 15.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-094613 16.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2011 
(71) CASIO COMPUTER CO., LTD.  (JP) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543 Japan 
(72) Takayuki SAKURAI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiển thị và phương tiện đọc được bằng máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị, thiết bị hiển thị này bao gồm: bộ phận hiển thị 
gồm vùng hiển thị thứ nhất và thứ hai, mà có thể thiết lập hệ tọa độ thứ nhất và thứ hai; 
bộ nhớ lưu trữ tệp hình ảnh bao gồm dữ liệu hình ảnh, dữ liệu phạm vi tọa độ, và dữ liệu 
bảng giá trị tọa độ; và bộ xử lý thực hiện: xử lý định rõ tệp hình ảnh định rõ tệp hình 
ảnh; xử lý hiển thị (i) đọc ra dữ liệu được định rõ, (ii) điều khiển hiển thị của phần hình 
ảnh giữa hình ảnh của dữ liệu hình ảnh được định rõ, (iii) thiết lập hệ tọa độ thứ nhất 
trong phạm vi đè lên phần hình ảnh, và (iv) điều khiển hiển thị của các điểm vẽ của hệ 
tọa độ thứ nhất, trong đó dữ liệu bảng giá trị tọa độ tương quan giá trị tọa độ của trục tọa 
độ thứ ba với giá trị tọa độ trong hệ tọa độ thứ nhất, và xử lý hiển thị thiết lập hệ tọa độ 
thứ hai trong vùng hiển thị thứ hai, và điều khiển hiển thị của các điểm vẽ.  
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(11) 27716 
(21) 1-2011-00999 (51) 7 E04G  21/14 
(22) 15.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-093873 15.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2011 
(71) HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome, Toshima-ku, Tokyo, 170-8466 Japan 
(72) Kazuaki KOBAYASHI (JP), Mikio ISHIYAMA (JP), Naritoshi IDEBASHI (JP), 

Shigemi YASUDA (JP), Kiyofusa SHIIHASHI (JP), Yoshio SERIZAWA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp thi công tòa nhà và môđun phòng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thi công tòa nhà và môđun phòng mà có thể thực hiện 
được việc giảm thời gian thi công ngoài việc giảm lượng công việc tại chỗ bằng cách mở 
rộng thêm phạm vi môđun hóa phòng. Sáng chế sử dụng bốn thành phần cột được tạo ra 
theo chiều dọc tại các góc bên trong của bốn môđun phòng gần kề với nhau làm khung 
cột của tòa nhà khi nhiều môđun phòng được lắp đặt theo kiểu khung lưới trên mặt sàn 
của tòa nhà. Đặc biệt, sáng chế sử dụng thành phần cột bằng ống thép góc, mà môđun 
phòng có, làm khung cột của tòa nhà. Bằng cách đó, trên địa điểm thi công, không cần 
thiết phải thi công khung cột trước, và khung cột có thể được thi công bằng cách sử dụng 
các thành phần cột của môđun phòng trong khi môđun phòng được lắp đặt trên địa điểm 
thi công.  
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(11) 27717 
(21) 1-2011-01004 (51) 7 A61K  9/16,  31/485 
(22) 17.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/IB2009/006917        17.09.2009 (87) WO2010/032128 25.03.2010 
(30) 61/098,089        18.09.2008 US 

61/223,497        07.07.2009 US 
(71) PURDUE PHARMA L.P.  (US) 

One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, CT 06901-3431, United States 
of America 

(72) MACHONIS, Meridith, Lee (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng liều rắn giải phóng kéo dài chứa poly(epsilon-

caprolacton) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều rắn giải phóng kéo dài được dùng qua đường 

miệng chứa poly(ε-caprolacton) và quy trình bào chế dược phẩm này.  
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(11) 27718 
(21) 1-2011-01014 (51) 7 F01L 35/00 
(22) 18.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099112418 20.04.2010 TW 

099136566 26.10.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2011 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan 
(72) TING, Jung-Feng (TW), SUE, Hung-Yu (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Động cơ có cơ cấu nâng van có thể thay đổi được và cách bố 

trí van điều chỉnh dầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có cơ cấu nâng van có thể thay đổi được và cách bố trí van 

điều chỉnh dầu, trong đó động cơ này bao gồm thân xi lanh nằm trên hộp trục khuỷu, 
đầu xi lanh nằm trên thân xi lanh, một bên của đầu xi lanh đó có thiết kế cổng nạp và 
van nạp, bên kia có cổng thoát và van xả; thân van tiết lưu nối với ống dẫn khí được nối 
thông với cổng nạp; giữa van nạp và 
van xả có ống lót trục cam, bên trong 
ống lót trục cam này có trục cam, trục 
cam này chia thành trục cam hút và 
trục cam xả, trục cam hút và trục cam 
xả có thể thúc đẩy thiết bị đẩy van hút 
và thiết bị đẩy van xả, trong đó trục 
cam hút lại chia thành trục cam hút thứ 
nhất và trục cam hút thứ hai thiết bị 
đẩy van hút này lại được lắp cơ cấu đẩy 
thấp trên vị trí tương ứng của trục cam 
hút thứ nhất và cơ cấu đẩy cao trên vị 
trí tương ứng của trục cam thứ hai, cơ 
cấu đẩy thấp và cơ cấu đẩy cao này lại 
được kết thông với xi lanh thủy lực, 
bên trong xi lanh thủy lực này lại được 
trang bị pít tông dẫn động bởi áp suất 
dầu; van điều chỉnh dầu nối với xi lanh 
thủy lực thông qua các ống dẫn dầu 
truyền động, khác biệt ở chỗ: cơ cấu 
đẩy cao của thiết bị đẩy van hút nằm 
gần van điều chỉnh dầu hơn so với cơ 
cấu đẩy thấp, và lộ trình từ van điều 
chỉnh dầu đến ống dẫn dầu truyền động 
của cơ cấu đẩy cao sẽ ngắn hơn so với 
lộ trình từ van điều chỉnh dầu đến ống 
dẫn dầu truyền động của cơ cấu đẩy thấp.  
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(11) 27719 
(21) 1-2011-01019 (51) 7 A01N  25/00 
(22) 23.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/061783 23.10.2009 (87) WO2010/048474 29.04.2010 
(30) 61/108,264      24.10.2008 US 

12/370,374      12.02.2009 US 
(71) MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY  (US) 

2400 W. Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America
(72) GONZALEZ, Juan M. (US), BANAVARA, Dattatreya (IN), ALVEY, John D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế biến sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng vẫn giữ 

được hoạt tính sinh học của TGF-BETA 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế biến sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng vẫn giữ 

được hàm lượng, hoạt tính sinh học, và/hoặc sinh khả dụng của TGF-β.  
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(11) 27720 
(21) 1-2011-01023 (51) 7 H01R  12/16 
(22) 19.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 10 2010 027 990 20.04.2010 DE 
(71) WURTH ELEKTRONIK EISOS GMBH & CO. KG  (DE) 

Max-Eyth-Strasse 1, 74638 Waldenburg, German 
(72) Oliver Opitz (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ổ cắm USB 

  (57)     Sáng chế đề cập tới ổ cắm USB sẽ được nối với bảng mạch in của một thiết bị điện tử có 
ít nhất một khe cắm dùng cho phần cắm vào của đầu nối USB tương ứng. Các chi tiết 
tiếp xúc để tiếp xúc với các chi tiết tiếp xúc của đầu nối được bố trí trong khe cắm này. 
Các chi tiết tiếp xúc này kết thúc trên bảng mạch in được bố trí trong ổ cắm USB. Tiếp 
đó, các chi tiết tiếp xúc nhô ra từ bảng mạch in này, nhô ra khởi ổ cắm và được tạo hình 
và được định vị để nối với bảng mạch in của thiết bị điện tử. Mối nối điện giữa các chi 
tiết tiếp xúc của ổ cắm liên quan tới đầu nối và các chi tiết tiếp xúc của thiết bị liên quan 
tới thiết bị được tạo ra trên các dây dẫn bảng mạch trên bảng mạch in. Bảng mạch in này 
có ít nhất một linh kiện điện tử mà mối nối giữa chi tiết tiếp xúc của ổ cắm và chi tiết 
tiếp xúc của thiết bị được dẫn trên đó.  
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(11) 27721 
(21) 1-2011-01054 (51) 7 B62D  7/00 
(22) 21.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010/00060 21.04.2010 ZA 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2011 
(75) GANDER, ERIC  (ZA) 

2A Angus Road, Bedfordview, 2007 (ZA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp trục và ống bọc dùng cho xe moóc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp trục và ống bọc dùng cho xe moóc, cụm lắp ráp này bao 
gồm: trục có các đầu đối nhau, các cơ cấu nối thứ nhất và thứ hai lần lượt được bố trí ở 
các đầu đối nhau của trục, và các cụm ống bọc thứ nhất và thứ hai được gắn chắc chắn 
theo cách tháo ra được vào các cơ cấu nối thứ nhất và thứ hai.  
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(11) 27722 
(21) 1-2011-01058 (51) 7 A61K  38/19, A61P  35/00 
(22) 22.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2009/074086  22.09.2009 (87) WO2010/031361 25.03.2010 
(30) 61/136,635       22.09.2008 US 
(71) TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED  (CN) 

4F, No.170, Sec.3, Min-Chuan E. Rd., Taipei City, Taiwan China 
(72) KUO, Min-Liang (CN), WU, Yu-Ling (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm để ức chế quá trình tạo mạch máu mới bệnh lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm ức chế quá trình tạo mạch máu mới bệnh lý và/hoặc để 
điều trị và/hoặc ức chế rối loạn tăng sinh tế bào. Dược phẩm theo sáng chế chứa protein 
LECT2 hoặc chất tương tự nó với một lượng hữu hiệu, và chất mang dược dụng.  
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(11) 27723 
(21) 1-2011-01059 (51) 7 A62B  18/02,  7/10, A61M  16/06 
(22) 23.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/AU2009/001262 23.09.2009 (87) WO2010/034057 01.04.2010 
(30) 2008904954      23.09.2008 AU 

2009100292      30.03.2009 AU 
(71) 1. J BLACKWOOD & SON PTY LTD.  (AU) 

11th Floor, 40 The Esplanade Perth, Western Australia 6000, Australia 
2. SHANGHAI DASHENG HEALTH PRODUCTS MANUFACTURE CO LTD.  (CN) 
228 Shuhui Road, Zhongshan District, Songjiang, Shanghai, China 

(72) CARTER Deni (AU), WU Sheng Rong (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khẩu trang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khẩu trang gấp được có hình dạng như mặt nạ che mặt (11). Mặt nạ 
che mặt (11) bao gồm phần che mặt (15) và dải (17) nối với phần che mặt (15) để định 
vị nó quanh đầu người sử dụng. Phần che mặt (15) bao gồm thân mặt che (21) và cầu 
mũi (23). ở trạng thái lắp ráp, thân mặt che (21) tạo ra nắp chụp mũi (26) có mép theo 
chu vi (27) được làm thích ứng để tiếp xúc với mặt người sử dụng (13) quanh mũi và 
miệng.  Thân mặt che (21) có thể được tạo ra có được trạng thái gấp bằng cách trước hết 
gấp tấm dưới (39) quanh đường gấp (43) vào vị trí trong đó nó tiếp xúc mặt đối mặt với 
tấm trên (37). Sau đó, hai tấm (37, 39) được gấp đồng thời quanh các đường gấp tương 
ứng (53, 57) sao cho thân mặt che (21) có được trạng thái gấp có dạng gần như hình tam 
giác. Cầu mũi (23) cứng vững nhưng có độ mềm dẻo để cho phép điều chỉnh hình dạng 
của nắp chụp mũi (26) để lắp vừa hình dạng mũi của người sử dụng (13).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
120 

(11) 27724 
(21) 1-2011-01062 (51) 7 A01K  61/00, A01N  25/00, C02F  
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(30) 2010-099920 23.04.2010 JP 
(71) PERMELEC ELECTRODE LTD.  (JP) 

2023-15, Endo, Fujisawa-city, Kanagawa 252-0816, Japan 
(72) OSAKO, Kazufumi (JP), MATSUMOTO, Hitoshi (JP), MIYASAKA, Koji (JP), 

TAKAHASHI, Yuichiro (JP), SUZUKI, Tomohisa (JP), NISHIKI, Yoshinori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tẩy uế ngoại ký sinh trùng trên cá nuôi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tẩy uế ngoại ký sinh trùng, phương pháp này thích hợp 
để tẩy uế ngoại ký sinh trùng ký sinh trên cá nuôi.  
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(21) 1-2011-01100 (51) 7 C07C  67/08, C12P  7/62 
(22) 01.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/059248  01.10.2009 (87) WO 2010/039971  08.04.2010 
(30) 12/243,933       01.10.2008 US 
(71) INVENTURE CHEMICAL, INC.  (US) 

PO BOX 861417, 202 Aime Building, University of Alabama, 720 2nd Street, 
Tuscaloosa, AL 35486-0012, United States of America 

(72) BERRY, WILLIAM, W (US), TEGEN, Mark, G (US), SUTTERLIN, William Rusty 
(US) 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp sản xuất các este alkyl của axit béo 

  (57)    Sáng chế liên quan đến phương pháp sản xuất các este alkyl axit béo cũng như đường 
đơn giản từ xenlluloza, các polyme protein được rút ngắn, các axit amin, hoặc tổ hợp của 
chúng thu được từ quá trình este hóa và thủy phân, rượu phân đồng thời, hoặc cả tảo và 
các nguyên liệu có dầu khác chứa phospholipit, axit béo tự do, glyxerin, hoặc hỗn hợp 
của chúng cũng như là các polysacarit, xenluloza, hemixenluloza, ligoxenluloza, polyme 
protein, hoặc hỗn hợp của chúng với rượu và chất xúc tác axit tùy ý.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2011 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) DALLY, Robert, Dean (US), JOSEPH, Sajan (US), SHEPHERD, Timothy, Alan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế AKT và p70 S6 kinaza và dược phẩm chứa chất ức 

chế này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất ức chế AKT và p70 S6 kinaza có công thức (I):  

 

  
 
Sáng chế cũng đề cập đến các dược phẩm chứa các hợp chất có công thức (I).  
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(21) 1-2011-01120 (51) 7 A01P  3/00,  5/00,  7/00, A01N  

43/82,  43/836,  43/80,  43/828 
(22) 22.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/006813 22.09.2009 (87) WO2010/037482 08.04.2010 
(30) 08165765.2 02.10.2008 EP 

08172324.9 19.12.2008 EP 
09151742.5 30.01.2009 EP 

(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 

(72) MUNKS, Karl-Wilhelm (DE), DAVIES, Peter Howard (GB), OSHIMA, Akihisa (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất tương tự axit thơm dị vòng chứa lưu huỳnh và phương 

pháp để kiểm soát vi sinh vật và động vật gây bệnh ở các cây 
họ chuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng hợp chất có công thức (I) : 
 

  
 

để kiểm soát vi khuẩn và động vật gây bệnh ở các cây thuộc họ Chuối.  
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát vi khuẩn và động vật gây bệnh ở 
các cây thuộc họ Chuối bằng cách xử lý chúng với hợp chất theo công thức (I).  
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(22) 01.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/AU2009/001312    01.10.2009 (87) WO/2010/037178 08.04.2010 
(30) 61/101,805         01.10.2008 US 
(71) LICELLA PTY LTD.  (AU) 

56 Gindurra Road Somersby, NSW 2250, Australia 
(72) HUMPHREYS, Len (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu sinh học từ nguyên liệu chứa 

lignoxenluloza 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển hoá nguyên liệu chứa lignoxenluloza thành 

các sản phẩm nhiên liệu. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản 
phẩm dầu sinh học từ (các) thành phần cụ thể của nguyên liệu chứa lignoxenluloza.  
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(11) 27729 
(21) 1-2011-01127 (51) 7 B66C  23/20,  19/00 
(22) 03.10.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/DK2008/050245    03.10.2008 (87) WO2010/037386 08.04.2010 
(71) HEROLD, JENS-CHRISTIAN  (DK) 

Sondervigvej 47, DK-2720 Vanlose, Denmark 
(72) HEROLD, Jens-Christian (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống vận hành bồn chứa và phương pháp vận hành bồn 

chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận hành bồn vật chứa bao gồm cần trục và nhiều bộ phận 

chân đế. Các bộ phận chân đế được thiết kế để tựa trên bồn chứa và cần trục được thiết 
kế để được đỡ trên bồn chứa hoặc bộ phận chân đế. Bồn chứa có thể được chuyển dịch 
trên các bộ phận chân đế, mà ưu tiên được bố trí để tạo thành đường đi. Ngoài cần trục, 
bộ phận chân đế khác, v.v.. có thể di chuyển trên các đường đi. Các bộ phận chân đế có 
thể có các con lăn hoặc chi tiết tương tự và có thể bao gồm bộ phận quay để quay bồn 
chứa, v.v.. xung quanh trục thẳng đứng. Hệ thống thao tác bồn chứa được dự trữ trong 
dàn kích thước ba chiều bằng cách bố trí các bộ phận chân đế trên mặt trên cùng của 
bồn chứa, nâng bồn chứa lên trên bộ phận chân đế và dịch chuyển bồn chứa đi qua hoặc 
dọc theo các bộ phận chân đế đến vị trí khác trong dàn. Dàn có thể ở trong bãi để bồn chứa 
hoặc trên tàu vận chuyển, trong đó hệ thống thao tác là một phần của trang bị trên tàu.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2011 
(71) 1. SN BIOTECH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.  (PL) 

Ul. Krzemowa 1, Zlotniki, 62-002 Suchy Las, Poland 
2. ZENON WOZNICA  (PL) 
Ul. Galczynskiego 62, 61-194 Poznan, Poland 

(72) Zenon Woznica (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ, phương pháp diệt cỏ và phương pháp sản xuất 

chế phẩm diệt cỏ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ dạng lỏng đồng nhất, phương pháp diệt cỏ dại và 

phương pháp sản xuất chế phẩm diệt cỏ dạng lỏng đồng nhất này. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến chế phẩm diệt cỏ dạng lỏng đồng nhất chứa glyphosat là hoạt chất và hỗn hợp 
chất phụ trợ biến đổi-hoạt hóa, gồm có amoni sulphat, một hoặc một vài axit carboxylic. 
chất hoạt động bề mặt không ion thuộc nhóm alkylpolyglycosit có độ dài mạch alkyl từ 
C8 đến C16 hoặc hỗn hợp của nó với một hoặc một vài chất hoạt động bề mặt lưỡng tính 
thuộc nhóm iminodipropionat, betain và amino-oxit, và hợp chất làm tương hợp cho 
phép tạo ra chế phẩm đồng nhất và ổn định. Chế phẩm chất diệt cỏ, sau khi được pha 
loãng với nước và sử dụng với nồng độ thích hợp trên một đơn vị diện tích, để diệt cỏ dại 
và các loại thực vật không mong muốn khác. Chất phụ trợ có trong chế phẩm có nhiều 
tác dụng: khắc phục tác dụng đối kháng của muối vô cơ trong nước được sử dụng để pha 
loãng và sử dụng chất diệt cỏ, hỗ trợ quá trình lưu lại của giọt thuốc đã phun và làm ẩm 
bề mặt của cỏ dại được phun, tăng cường quá trình hấp thu chất diệt cỏ hoạt chất vào tế 
bào cỏ dại và quá trình vận chuyển hoạt chất đến vị trí cần tác động, đảm bảo hiệu quả 
cao và ổn định của glyphosat trong chế phẩm ở các điều kiện môi trường và kỹ thuật 
khác nhau.  
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(21) 1-2011-01142 (51) 7 A63B  69/36 
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(75) PARK, SANG-WON  (KR) 

101-806, Mokdong Kumho Bestbill Apt., Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cấp bóng gôn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp bóng gôn bao gồm cụm cấp bóng (10) được lắp ở một 
phía ở bên trong thân (1) để cấp bóng gôn (40) và cụm điều chỉnh (20) được lắp ở phía 
còn lại ở bên trong thân (1) để điều chỉnh độ cao của cọc phát bóng (30). Thiết bị cấp 
bóng gôn theo sáng chế tự động cấp các quả bóng gôn đến bệ đứng của người chơi gôn 
khi người chơi gôn tập chơi gôn ở các cơ sở đào tạo chơi gôn trong nhà và các địa điểm 
tương tự, và thiết bị này tự động điều chỉnh độ cao của cọc phát bóng tùy theo độ cao 
hoặc tư thế của người chơi gôn để loại trừ sự bất tiện do việc thay thế cọc phát bóng 
bằng cọc phát bóng mới có độ cao phù hợp, nhờ đó loại trừ sự bất tiện do việc đặt trực 
tiếp bóng gôn lên cọc phát bóng và giảm bớt chi phí không cần thiết để thuê nhân công 
gom và cấp các quả bóng gôn.  
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8/04 

(22) 09.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/063170 09.10.2009 (87) WO 2010/052092 14.05.2010 
(30) 08168600.8      07.11.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Thuy-Anh PHAM (FR), Andrew Malcolm MURRAY (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dầu gội dưỡng tóc chứa gel dưỡng tóc trong nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu gội dưỡng tóc chứa pha làm sạch và cấu trúc gel 
dưỡng tóc chứa nước, cấu trúc gel này chứa: (a) chất béo, (b) chất hoạt động bề mặt 
dạng anion có cấu trúc gel chứa nhóm alkyl có từ 16 đến 30 nguyên tử cacbon; (c) chất 
hoạt động bề mặt dạng cation; trong đó cấu trúc gel dưỡng tóc này hoàn toàn không có 
điện tích, hoặc ở dạng anion, và trong đó, pha làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt dạng 
anion có tác dụng làm sạch, chất này chứa nhóm alkyl có từ 8 đến 14 nguyên tử cacbon.  
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(86) PCT/IB2009/007669      10.11.2009 (87) WO/2010/055419 20.05.2010 
(30) 61/114,823      14.11.2008 US 
(75) BOMI P. FRAMROZE  (CA) 

1 Burton Road, Toronto, ON M5P 1T6, Canada 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dầu ăn chứa hỗn hợp các axit béo đa bất bão hoà để 

giảm phức chất lipoprotein-beta-2-glycoprotein 1 tỷ trọng 
thấp oxy hóa và myeloperoxidaza trong máu tuần hoàn để sử 
dụng trong điều trị bệnh vữa xơ động mạch và quy trình sản 
xuất hợp phần này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần dầu ăn có chứa hỗn hợp các axit béo đa bất bão hoà để 
giảm mức phức chất lipoprotein-beta-2-glycoprotein 1 tỷ trọng thấp oxy hóa và mức 
myeloperoxiđaza trong máu tuần hoàn bằng cách cho đối tượng dùng lượng hữu hiệu của 
hợp phần dầu ăn chứa 1% - 98% khối lượng các axit béo đa bất bão hoà. Việc làm giảm 
mức phức chất lipoprotein-beta-2-glycoprotein tỷ trọng thấp oxy hóa và mức 
myeloperoxiđaza có thể là cách điều trị hiệu quả bệnh vữa xơ động mạch.  
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61/242,765      15.09.2009 US 
(71) 1. IRM LLC  (US) 

131 Front Street, P.O. Box HM 2899, Hamilton HM LX, Bermuda 
2. THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE  (US) 
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(72) BOITANO, Anthony (US), TELLEW, John (US), SCHULTZ, Peter G. (US), COOKE, 
Michael (US), WAN, Yongqin (US), PAN, Shifeng (US), WANG, Xing (CN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất, chế phẩm và phương pháp làm tăng số lượng tế bào 

gốc tạo máu ngoài cơ thể 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất và chế phẩm để làm tăng số lượng tế bào CD34+ cho 

quá trình cấy ghép. Sáng chế cũng đề cập đến quần thể tế bào chứa các tế bào gốc tạo 
máu (HSC-hematopoietic stem cell) được 1µm tăng số lượng để sử dụng trong quá trình 
tự ghép hoặc dị ghép để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh suy giảm miễn dịch di truyền 
và bệnh tự miễn và các rối loạn tạo máu khác nhau để tái tạo dòng tế bào tạo máu và sự 
bảo vệ của hệ thống miễn dịch.  
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(86) PCT/AU2009/001328   07.10.2009 (87) WO/2010/040176 15.04.2010 
(30) 2008905218        08.10.2008 AU 
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(72) ARCHER, David (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt thủy tinh dạng bột chứa silic để cải thiện sinh trưởng của 

thực vật 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt thủy tinh dạng bột chứa silic thích hợp để sử dụng cung cấp 

silic dễ hấp thu cho thực vật vào môi trường sinh trưởng của thực vật hoặc thực vật, 
phương pháp sản xuất các hạt này và phương pháp cung cấp silic dễ hấp thu cho thực vật 
vào môi trường sinh trưởng của thực vật hoặc thực vật sử dụng các hạt này. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp cải thiện sự sinh trưởng của thực vật và phương pháp cải 
thiện sản lượng thực vật bao gồm dùng các hạt theo sáng chế cho thực hoặc môi trường 
sinh trưởng của thực vật.  
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(22) 09.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/063229 09.10.2009 (87) WO 2010/040851 15.04.2010 
(30) 0818579.5      10.10.2008 GB 
(71) DUBLIN CITY UNIVERSITY  (IE) 

Collins Avenue, Glasnevin, Dublin 9, Ireland 
(72) DIMOV, Ivan (GB), DUCREE, Jens (DE), LEE, Luke (US), KIJANKA, Gregor (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân tích tế bào và phân tử loại vi 

lỏng đa cấu trúc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến công cụ phân tích dòng liên tục, công cụ này bao gồm thiết bị vi 

lỏng có đường dẫn chất lỏng đặt trong cơ chất giữa đầu vào và đầu ra. Thiết bị vi lỏng 
này bao gồm khoang bắt giữ nằm bên trong nhưng vuông góc với đường dẫn chất lỏng, 
khoang bắt giữ mở rộng về phía cơ chất về cơ bản là vuông góc với đường dẫn chất lỏng 
mà các hạt này được cung cấp một cách có kiểm soát vào trong chất lỏng bên trong 
đường dẫn chất lỏng sẽ được ưu tiên thu gom vào trong khoang bắt giữ. 
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Henric (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Máy ép con lăn di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy ép con lăn di động bao gồm khung đế có một cặp cột trụ đối 
nhau, cụm con lăn dẫn động có các con lăn phía trên và phía dưới kéo dài ở giữa và được 
lắp quay vào các cột trụ, cặp cánh đối nhau được lắp kiểu ăn khớp vào khung đế và 
chuyển động được một cách có lựa chọn ở giữa các vị trí mở và đóng và con lăn đỡ được 
lắp quay vào mỗi cánh. Các cánh có phần được tạo các rãnh cùng nhau hầu như bao 
quanh cụm con lăn dẫn động khi các cánh nằm ở các vị trí đóng. Ngoài ra, khi các cánh 
nằm ở vị trí đóng của chúng, các con lăn đỡ nằm trong khoảng không gian rỗng ở giữa 
các con lăn phía trên và phía dưới. Các cánh có thể hầu như rỗng và được kết cấu để giữ 
và vận chuyển các vật ở trên đó.  
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(86) PCT/JP2009/005447       19.10.2009 (87) WO 2010/050140 06.05.2010 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Chie ISHIDA (JP), Takahisa AOYAMA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu/phát vô tuyến, thiết bị đầu cuối, 

thiết bị trạm gốc và hệ thống truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối (1) là thiết bị thu/phát vô tuyến để nhận, từ trạm cơ 

sở có vùng phủ sóng nhỏ (eNB trong nhà), tín hiệu kênh chỉ dẫn đối với phép đo chất 
lượng tiếp nhận và tín hiệu kênh đồng bộ đối với sự đồng bộ. Thiết bị đầu cuối (1) có 
danh sách trắng được lưu trong đó chỉ thị vùng phủ sóng nhỏ có thể truy cập được, và 
xác định xem vùng phủ sóng CSG của đích chuyển vùng đến là có thể truy cập được hay 
không dựa trên PCI của vùng phủ sóng CSG thu được từ kênh đồng bộ và danh sách 
trắng. Sau đó, thiết bị đầu cuối (1) thêm PCI và CGI vào thông báo đo đạc đối với chất 
lượng tiếp nhận, và truyền thông báo đo đạc tới eNB lớn (thiết bị trạm gốc (2)). Theo 
cách này, có thể triệt tiêu sự báo hiệu lãng phí và ngăn các tài nguyên không cần thiết 
không bị dành riêng thậm chí cả khi có hai hoặc nhiều vùng phủ sóng CSG sử dụng cùng 
một PCI có mặt trong vùng phủ sóng lớn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát lại, phương pháp phát lại và vật ghi chứa chương 

trình để phát lại lập thể 
  (57)    Trong việc trình diễn cảnh nhìn lập thể, bộ nhớ thông tin dịch chuyển (21) lưu trữ, như 

là số độ dài điểm ảnh, độ dịch vị chỉ báo ba xa theo chiều phải hoặc chiều trái để di 
chuyển tọa độ của các điểm ảnh để thu được cảnh nhìn lập thể. Khi thực hiện cảnh nhìn 
lập thể, cơ cấu dịch chuyển mặt phẳng (20) dịch chuyển tọa độ của dữ liệu ảnh trong 
mặt phẳng đồ họa theo chiều phải hoặc chiều trái bởi số chiều dài điểm ảnh được chỉ 
báo bởi độ dịch vị. Khi tỉ lệ dữ liệu video nhằm mục đích cho cảnh nhìn lập thể được 
thay đổi bởi mặt phẳng đồ họa cơ bản (15), khoảng cách dịch chuyển của tọa độ điểm 
ảnh bởi cơ cấu dịch chuyển mặt phẳng (20) được dựa trên số chiều dài điểm ảnh thu 
được bằng cách nhân độ dịch vị với hệ số thu phóng được thay đổi theo chiều ngang.  
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SIMONSEN, Klaus, Baek (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất isoquinolinon dùng làm chất đối kháng NK3, dược 

phẩm chứa hợp chất này và hợp chất isoquinolinon được sử 
dụng để điều trị bệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất isoquinolon có công thức chung  
 

  
 
là chất đối kháng NK3, và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất có vị như ý mà có thể 
sử dụng được an toàn trong khoảng thời gian dài và có thể cải thiện khả năng hấp thụ 
khoáng chất. Chất cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất chứa oligosacarit và sản phẩm 
sữa lên men trong vai trò là thành phần hoạt tính, và có thể cải thiện khả năng hấp thụ 
khoáng chất, đặc biệt đối với kẽm, bằng cách sử dụng một chế phẩm có hàm lượng 
oligosacarit thấp hơn so với công nghệ đã có do tác dụng hiệp trợ của oligosacarit và sản 
phẩm sữa lên men. Chất cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất có thể được chứa trong 
chế phẩm như dược phẩm hoặc thực phẩm có tính axit bằng cách sử dụng 
galactooligosacarit, chất này không dễ bị phân hủy dưới các điều kiện axit làm 
oligosacarit.  
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AZUMA, Kumiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất pyriđin, nguyên liệu và quy trình điều chế nó, thuốc 

diệt loài gây hại chứa nó và phương pháp phòng trừ loài gây 
hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc diệt loài gây hại chứa thành phần hoạt tính là dẫn xuất 
pyriđin mới có công thức (I) hoặc muối của nó:  
 

  
 
trong đó R1 là alkyl, xycloalkyl, alkoxyalkyl hoặc OR3; R2 là 1H-1,2,4-triazol-1-yl có 
thể được thế, 1H-imiđazol-l-yl có thể được thế, 1H-1,2,3-triazol-1-yl có thể được thế, 
hoặc 4H-1,2,4-triazol-4-yl có thể được thế, X là alkyl có thể được thế, xycloalkyl có thể 
được thế, halogen, nitro, v.v; R3 là alkyl có thể được thế, xycloalkyl có thể được thế, 
alkenyl có thể được thế, alkynyl có thể được thế, v.v; m là số nguyên nằm trong khoảng 
từ 1 đến 4.  
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(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Khuôn gạch blốc bê tông bọt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khuôn gạch blốc bê tông bọt với nhiều hốc khuôn bố trí thành các 
dãy ngang và dọc. Các viên gạch trong cùng một khuôn, sau khi định hình trong các hốc 
khuôn sẽ được tháo ra ngoài trong cùng một lúc bằng một máy tháo chuyên dùng.  
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SEBOK Ferenc (HU), GALAMBOS J¸nos (HU), NãGR¸Dl Katalin (HU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất piperazin và muối hyđroclorua 

của chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất có công thức chung (I),  

 

  
 
trong đó  
R1 và R2 độc lập là hyđro hoặc  
- C1-6 alkyl với mạch thẳng hoặc mạch nhánh tùy ý được thế bằng nhóm aryl, hoặc  
- C2-7 alkenyl chứa từ 1 đến 3 liên kết đôi, hoặc  
- aryl một vòng, hai vòng hoặc ba vòng tùy ý được thế bằng một hoặc nhiều C1-6 alkoxy, 
triflo-C1-6 alkoxy, C1-6-alkoxycarbonil, C1-6alkanoyl, aryl, C1-6 alkylthio, halogen hoÆe 
xyano, hoặc  
- nhóm C3-14 xyclo  alkyl một vòng, hai vòng hoặc ba vòng tùy ý được thế,  
- R1 và R2 cùng với nitơ liền kề tạo thành nhân dị vòng một vòng hoặc hai vòng tùy ý 
được thế bão hoà hoặc không bão hoà có thể chứa thêm nguyên tử khác loại được chọn 
từ nguyên tử oxy, nitơ, hoặc lưu huỳnh và muối của axit clohyđric và/hoặc hyđrat 
và/hoặc các solvat của chúng, bằng cách hoà tan hoặc tạo huyền phù trans 4-{2-[4-(2,3-
điclophenyl)-piperazin-1-il]- etyl}-xyclohexylamin có công thức (III) hoặc muối hoặc 
hyđrat hoặc solvat của chúng trong dung môi trơ với sự có mặt bazơ, tiếp theo bổ sung 
dẫn xuất của axit cacbonic có công thức chung (VI) trong đó R là C1-6 alkyl mạch thẳng 
hoặc mạch nhánh hoặc C1-2 alkyl được halogen hóa hoàn toàn, Z là -O-R hoặc -X, trong 
đó R là như được mô tả trên đây, X là halogen, và cho hợp chất  có công thức chung 
(IV) thu được trong đó R là như được mô tả trên đây phản ứng ngay hoặc, tùy ý ở trạng 
thái tách với amin có công thức chung (V), trong đó R1 và R2 là như được mô tả trên đây 
để thu được hợp chất có công thức chung (I) và sau đó tùy ý tạo thành các muối 
hy®roclorua vµ/hoÆc hy®rat vµ/hoÆc các solvat của chúng.  
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(11) 27745 
(21) 1-2011-01312 (51) 7 A01N  31/02,  25/30,  33/12,  65/36, 

A01P  3/00, A47L  13/17 
(22) 18.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/069568     18.11.2009 (87) WO2010/061764 03.06.2010 
(30) 2008-303138     27.11.2008 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) BANDOH, Takeshi (JP), ODA, Yoshihito (JP), lSHIDA, Misaki (JP), TERAOKA, 

Satomi (JP), UEDA, Takahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm lỏng dùng cho tấm tiệt trùng bằng rượu và tấm tiệt 

trùng bằng rượu chứa chế phẩm lỏng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lỏng chứa từ 0,01 đến 1% trọng lượng của chất hoạt động 

bề mặt không ion (a), 0,05 đến 1% trọng lượng của rượu dihydric có 2 đến 4 nguyên tử 
carbon (b), và từ 30 đến 70% trọng lượng của etanol (c), chất hoạt động bề mặt không 
ion (a) là ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm chất hoạt động bề mặt không ion 
loại alkyl ete và các chất hoạt động bề mặt không ion loại dầu thầu dầu được hydro hóa 
polyoxyetylen, số mol của etylen oxit cho mỗi mol của chất hoạt động bề mặt không ion 
(a) là từ 20 đến 100, và trị số HLB của chất hoạt động bề mặt không ion (a) là từ 13 đến 
20. Theo sáng chế, có thể thu được chế phẩm lỏng dùng để tạo ra tấm tiệt trùng bằng 
rượu, có tác dụng lau trơn dễ dàng, loại bỏ tốt bụi bẩn, khô nhanh sau khi lau, không để 
lại vết lau, không tạo ra tình trạng lau không đều, và không có mùi rượu nồng nặc.  
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(11) 27746 
(21) 1-2011-01331 (51) 7 G02B  6/00 
(22) 21.11.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2008/071193 21.11.2008 (87) WO/2010/058475 27.05.2010 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) SAITO, Kazuhito (JP), OHMURA, Masaki (JP), SAKURAI, Wataru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và dụng cụ gia công đầu sợi quang học 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và dụng cụ gia công đầu sợi (10) theo đó việc gia công 
đầu sợi với mục đích kết nối đến một sợi quang học khác có thể được thực hiện một cách 
đơn giản. Phương pháp gia công đầu sợi đòi hỏi phải cắt sợi quang học (20) gồm sợi 
thủy tinh (21) và vỏ (24); và với sợi quang học (20) được đặt cân xứng với dụng cụ gia 
công đầu sợi mà được bố trí tiếp xúc với vỏ ở bề mặt đầu sợi quang học (20) và có 
khoảng trống để chứa phần nhô vào của sợi thủy tinh (21), và với một đầu cắt của sợi 
thủy tinh (21) đối diện với khoảng trống để sợi thủy tinh nhô vào, đẩy sợi quang học 
(20) để nhờ đó tuốt vỏ (24) từ sợi thủy tinh (21).  
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(11) 27747 
(21) 1-2011-01338 (51) 7 A01N  37/38,  43/653,  55/00, A01P  

3/00 
(22) 20.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/070073       20.11.2009 (87) WO/2010/061940 03.06.2010 
(30) 2008-299272       25.11.2008 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) TAKAISHI, Masanao (JP), SOMA, Masato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ các bệnh thực vật và phương pháp phòng 

trừ các bệnh thực vật 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ các bệnh thực vật và phương pháp phòng trừ các 

bệnh thực vật có hiệu quả phòng trừ vượt trội các bệnh thực vật. Chế phẩm phòng trừ các 
bệnh thực vật bao gồm, ở dạng các thành phần hoạt tính, hợp chất được thể hiện bởi 
công thức (1), trong đó X1 là nhóm metyl, nhóm diflometyl hoặc nhóm etyl; X2 là nhóm 
metoxy hoặc nhóm metylamino; và X3 là nhóm phenyl, nhóm 2-metylphenyl hoặc nhóm 
2,5-dimetylphenyl, và ít nhất một hợp chất nitơ được chọn từ nhóm bao gồm 
bromuconazol, xyproconazol, difenoconazol, fenbuconazol, fluquinconazol, 
hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, myelobutanil, prothioconazol, simeconazol, 
tetraconazol, triticonazol và metconazol.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
144 

(11) 27748 
(21) 1-2011-01339 (51) 7 A01N  37/38,  37/46,  57/14, A01P  

3/00 
(22) 20.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/070071       20.11.2009 (87) WO/2010/061938 03.06.2010 
(30) 2008-299271       25.11.2008 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) TAKAlSHI, Masanao (JP), SOMA, Masato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ các bệnh thực vật và phương pháp phòng 

trừ các bệnh thực vật 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ các bệnh thực vật và phương pháp phòng trừ các 

bệnh thực vật có hiệu quả phòng trừ vượt trội các bệnh thực vật.  
Chế phẩm phòng trừ các bệnh thực vật chứa hợp chất được thể hiện bỏ công thức (1) 
trong đó X1 là nhóm metyl, nhóm diflometyl hoặc nhóm etyl; X2 là nhóm metoxy hoặc 
nhóm metylamino; và X3 là nhóm phenyl, nhóm 2- metylphenyl hoặc nhóm 2,5-
dimetylphenyl, và ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm tolclofos-metyl, 
metalaxyl và mefenoxam làm thành phần hoạt tính, và phương pháp phòng trừ các bệnh 
thực vật sử dụng chế phẩm này.  
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1/72,  1/76,  1/78,  3/00,  3/10,  9/00 

(22) 29.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/068568        29.10.2009 (87) WO 2010/055776 20.05.2010 
(30) 2008-288843 11.11.2008 JP 

2009-058171 11.03.2009 JP 
2009-058169 11.03.2009 JP 
2009-150522 25.06.2009 JP 
2009-160612 07.07.2009 JP 
2009-175296 28.07.2009 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2011 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan. 
(72) Katsuyoshi TANIDA (JP), Masahiko MIURA (JP), Shinichi NONAKA (JP), Yoshio 

TAKAMURA (JP), Yukihiro OGlNO (JP), Mitsushige SHIMADA (JP), Toshio 
SHIBUYA (JP), Susumu HASEGAWA (JP), Kazuyoshi YAMAMOTO (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý nước và phương pháp xử lý nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước có thể thực hiện hiệu quả việc xử lý làm sạch 
nước thải. Thiết bị xử lý nước này được cấu thành sao cho bùn hoạt tính và nước thải 
được trộn với nhau và sau đó được xử lý sinh học để tạo ra nước đã xử lý sinh học chứa 
bùn hoạt tính, khác biệt ở chỗ bùn hoạt tính đã được kết bông sinh học. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp xử lý nước để làm sạch nước thải. 
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(11) 27750 
(21) 1-2011-01351 (51) 7 G02F  1/163, G03B  9/02, H01L  

31/0203, G02F  1/153,  1/155,  1/29 
(22) 03.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/066542 03.12.2009 (87) WO/2010/065713 10.06.2010 
(30) 61/119,393 03.12.2008 US 

12/629,521 02.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2011 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) FOLLER, Peter C. (US), TANG, Robert H. (US), BLACKBURN, Forrest R. (US), 

SEYBERT, Kevin W. (US), WALTERS, Robert W. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phần tử quang học có lỗ ống kính được giảm nhiễu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phần tử quang học có lỗ ống kính được giảm nhiễu điện sắc có 
năng suất truyền sáng thay đổi khi đáp ứng lại độ lớn của điện áp được áp dụng. Lỗ ống 
kính được giảm nhiễu bao gồm (i) nền thứ nhất có bề mặt trong phẳng và bề mặt ngoài, 
(ii) nền thứ hai có bề mặt ngoài và bề mặt trong không phẳng đối diện với và được đặt có 
khoảng cách với bề mặt trong phẳng của nền thứ nhất, trong đó mỗi bề mặt trong phẳng 
của nền thứ nhất và bề mặt trong không phẳng của nền thứ hai có lớp ít nhất một phần 
bằng chất liệu dẫn điện trong suốt trên đó; và (iii) môi trường điện sắc được bố trí giữa 
bề mặt trong phẳng của nền thứ nhất và bề mặt trong không phẳng của nền thứ hai. 
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(11) 27751 
(21) 1-2011-01362 (51) 7 C09K  19/04,  19/38,  19/54,  19/60 
(22) 25.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2009/06585     25.11.2009 (87) WO2010/065406 10.06.2010 
(30) 12/329,197     05.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2011 
(71) TRANSITIONS OPTICAL, INC.  (US) 

9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, United States of America 
(72) HE, Meng (CN), SHAO, Jiping (CN), KUMAR, Anil (US), LI, Chenguang (CN), 

FOLLER, Peter, C. (US), XU, Ruisong (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ polyme tách pha, phương pháp chế tạo nó và phần tử quang 

học chứa hệ polyme này 
  (57)     Các phương án không hạn chế khác nhau được bộc lộ ở đây đề xuất hệ polyme tách pha 

trong đó có pha mạng nền tinh thể lỏng polyme được làm đóng rắn và pha khách bao 
gồm ít nhất một chất liệu quang hoạt trong đó pha khách tách rời pha mạng nền trong 
suốt quá trình làm đóng rắn. Sáng chế còn đề cập đến các phần tử quang học, bao gồm 
cả các phần tử dùng cho mắt và vật dụng đo sản xuất khác chứa hệ polyme tách pha. Các 
phương pháp tạo hệ polyme quang hoạt tách pha tinh thể lỏng thì cũng được mô tả. 
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(11) 27752 
(21) 1-2011-01370 (51) 7 G06T  13/00 
(22) 05.01.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2010/070026  05.01.2010 (87) WO2010/081395 22.07.2010 
(30) 200910003083.9       19.01.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) LU, Yisha (CN), WANG, Jianyu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thay đổi hình dạng môi và thu thập 

hình động của môi trong hình động điều khiển bằng giọng nói 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thay đổi hình dạng môi và thu thập hình động 

của môi trong hình động điều khiển bằng giọng nói, và đề cập đến các công nghệ máy 
tính. Phương pháp thay đổi hình dạng môi bao gồm các bước: thu thập các tín hiệu tiếng 
và thu thập tỉ lệ phần cử động của hình dạng môi theo các đặc điểm của các tín hiệu 
tiếng; thu thập mô hình hình dạng môi ban đầu mà người dùng nhập vào và tạo ra giá trị 
phần cử động của hình dạng môi theo mô hình hình dạng môi ban đầu và tỉ lệ phần cử 
động thu thập được của hình dạng môi; tạo ra nhóm mô hình lưới của hình dạng môi 
theo giá trị phần cử động thu được của hình dạng môi và thư viện mô hình phát âm của 
môi cấu hình trước. Thiết bị để thay đổi hình dạng môi trong hình động điều khiển bằng 
giọng nói bao gồm môđun thu thập, môđun tạo thứ nhất và môđun tạo thứ hai.  
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(86) PCT/US2009/052228  30.07.2009 (87) WO/2010/051085 06.05.2010 
(30) 61/109,801       30.10.2008 US 
(71) ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.  (JP) 

2-1, Sakado 3-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-0012, Japan 
(72) MATSUO, Yo (JP), LI, Yingfu (CN), WALKER, Joel, R. (US), AHMED, Feryan 

(PK), OHSAWA, Ryuji (JP), HISADA, Shoji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 7-hydroxy-benzoimidazol-4-yl-metanon làm chất ức 

chế PBK và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 7-hyđroxy-benzoimiđazol-4-yl-metanon mà hữu ích làm 

chất ức chế PBK.  
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(22) 19.05.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2010/003372     19.05.2010 (87) WO 2010/137261 02.12.2010 
(30) 2009-125275     25.05.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) LEICHSENRING, Germano (BR), OTO, Hidetaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi, thiết bị phát lại, mạch tích hợp và phương pháp phát 

lại 
  (57)     Vật ghi (100) mà trên đó bảng chỉ số, đối tượng chế độ thao tác, và các ứng dụng mã 

byte được ghi. Bảng chỉ số thể hiện sự tương ứng giữa một hoặc nhiều các tiêu đề và một 
hoặc nhiều các đối tượng chế độ thao tác. Đối tượng chế độ thao tác bao gồm bảng quản 
lý ứng dụng và thông tin khởi tạo tốc độ hiển thị. Bảng quản lý ứng dụng chỉ báo ứng 
dụng mã byte được bắt đầu tới thiết bị phát lại khi tiêu đề tương ứng với đối tượng chế 
độ thao tác được lựa chọn là tiêu đề hiện tại. Thông tin khởi tạo tốc độ hiển thị chỉ báo 
làm thế nào để khởi tạo tốc độ hiển thị của thiết bị hiển thị được kết nối tới thiết bị phát 
lại khi tiêu đề tương ứng với đối tượng chế độ thao tác được lựa chọn là tiêu đề hiện tại.  
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(30) MI 2008 A 002130       02.12.2008 IT 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, Italy 
(72) KRSTAJIC, Nedeljko (XX), JOVIC, Vladimir (XX), ANTOZZI, Antonio Lorenzo (IT)
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện cực thích hợp để làm catôt giải phóng khí hydro và 

phương pháp sản xuất điện cực này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến catôt để giải phóng khí hyđro trong các tế bào điện phân, ví dụ các 

tế bào clo-kiềm hoặc các tế bào để sản xuất clorat hoặc hypoclorit, thu được bắt nguồn 
từ nền làm từ niken hoặc vật liệu dẫn điện khác được phủ điện bởi niken được đồng lắng 
với oxit molypden vô định hình.  
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(11) 27756 
(21) 1-2011-01400 (51) 7 G11B  7/13,  7/135 
(22) 29.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/068621         29.10.2009 (87) WO2010/050571 06.05.2010 
(30) 2008-280164 30.10.2008 JP 

2009-034805 18.02.2009 JP 
2009-183202 06.08.2009 JP 

(71) SANYO ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 
5-5, Keihan-hondori 2-chome, Moriguchi-shi, Osaka 570-8677, Japan 

(72) Minoru Sato (JP), Kiyotaka Eizumi (JP), Shuichi lchiura (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đầu đọc quang học và thiết bị dùng đĩa quang có đầu đọc 

quang học này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu đọc quang học, được tạo cấu hình để triệt tiêu sự phát sinh ánh 

sáng không mong muốn, và thiết bị dùng đĩa quang bao gồm đầu đọc quang học này.  
Trong đầu đọc quang học của thiết bị dùng đĩa quang, khoảng cách giữa phần nhận tia 
sáng chính thứ nhất (74A) và phần nhận tia sáng phụ thứ nhất (74B) và (74C) của bộ 
tách sóng quang (73A) được thay đổi, so với khoảng cách được chuẩn hóa giữa phần 
nhận tia sáng chính thứ nhất và phần nhận tia sáng phụ thứ nhất của bộ tách sóng quang. 
Tỷ lệ tách ánh sáng giữa các phần nhận tia sáng phụ thứ nhất phía trước (74B) và (74C), 
phần nhận tia sáng chính ở chính giữa thứ nhất (74A), và các phần nhận tia sáng phụ thứ 
nhất phía sau (74B) và (74C) được thay đổi, so với tỷ lệ tách ánh sáng được chuẩn hóa 
giữa phần nhận tia sáng phụ thứ nhất phía trước, phần nhận tia sáng chính thứ nhất ở 
chính giữa, và phần nhận tia sáng phụ thứ nhất phía sau. Giá trị của tín hiệu được sinh ra 
từ phần nhận tia sáng chính thứ nhất (74A) được thay đổi hoặc làm cho bằng, so với giá 
trị của tín hiệu được chuẩn hóa được sinh ra từ phần nhận tia sáng chính thứ nhất, và giá 
trị của các tín hiệu được sinh ra từ phần nhận tia sáng phụ thứ nhất (74B) và (74C) được 
thay đổi, so với giá trị của tín hiệu được chuẩn hóa được sinh ra từ phần nhận tia sáng 
phụ thứ nhất.  
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(11) 27757 
(21) 1-2011-01402 (51) 7 B28B 13/00 
(22) 31.05.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2011 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu  (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Máy tháo khuôn gạch blốc bê tông bọt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy tháo khuôn chuyên dụng, dựa vào việc phân bổ đồng đều lực 
ép của hệ thống thủy lực lên các chày đẩy gạch, được dẫn hướng bằng các con lăn, đồng 
tốc bằng cơ cấu cơ khí để đẩy đồng loạt các viên gạch ra khỏi khuôn. 
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(11) 27758 
(21) 1-2011-01407 (51) 7 B61B 5/02, 13/02 
(22) 31.05.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2011 
(75) Nguyễn Đức Thanh  (VN) 

Nhà B22 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống xe có bánh xe liên hoàn, đường đứt đoạn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống xe có dãy bánh xe liên hoàn và đường đứt đoạn bao gồm 
xe vận tải và đường; phanh xe gồm phanh trực tiếp vào bánh xe và càng dẫn hướng dưới 
bụng xe kiêm phanh:  
Dãy bánh xe liên hoàn có cặp bánh phía đầu có thể bẻ lái trái/phải. Khoảng cách tâm 
của hai bánh xe liên tiếp trong dãy bánh xe nhỏ hơn độ dài bề mặt của đoạn đường để 
khi bánh xe này rời khỏi bề mặt thì bánh xe tiếp theo đã chạy trên bề mặt đó.  
Hệ thống đường dứt đoạn gồm: các trụ đỡ được bố trí cách đều nhau; khoảng cách giữa 
hai trụ đỡ nhỏ hơn 1/2 chiều dài cúa một dãy bánh xe liên hoàn; mỗi tay đỡ được lắp 
đoạn đường đầu mỗi tay đỡ được lắp bánh xe nhằm giảm chấn.  
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(11) 27759 
(21) 1-2011-01421 (51) 7 A61K  8/19,  8/97,  8/60, A61Q  5/10
(22) 06.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/064768   06.11.2009 (87) WO 2010/063533 10.06.2010 
(30) 2546/MUM/2008        05.12.2008 IN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Lalitha BALAKRISHNAN (IN), Indu MANI (IN), Vijay Mukund NAIK (IN), Janhavi 

Sanjay RAUT (IN), Georgios TETRADIS-MAIRIS (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp nhuộm màu sợi keratin và bộ kit thực hiện 

phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm màu sợi keratin bao gồm việc cho sợi keratin 

tiếp xúc liên tục với chế phẩm tiền xử lý và thuốc hiện màu, trong đó:  
i. chế phẩm tiền xử lý bao gồm: (a) từ 0,5 đến 25% trọng lượng muối sắt có độ pH nhỏ 
hơn 2 bao gồm từ 0,5 đến 5% trọng lượng chất khử (b) chất đệm hữu hiệu khi độ pH 
nằm trong khoảng từ 3 đến 6 (c) chất tăng cường tính thấm chứa một hoặc nhiều dung 
môi có thông số hòa tan Hansen δh nằm trong khoảng từ 1 đến 10 (MPa)1/2 và δp nằm 
trong khoảng từ 10 đến 25 (MPa)1/2, trong đó thành phần (b) được trộn với (a) hoặc (c) 
không quá 360 phút trước khi cho tiếp xúc với tóc và  
ii. thuốc hiện màu được lựa chọn từ một hoặc nhiều tanin có thể thủy phân hoặc các sản 
phẩm phân huỷ hoặc các dẫn xuất của nó hoặc hỗn hợp của nó thu được từ một nguồn tự 
nhiên hoặc tổng hợp, trong đó trình tự tiếp xúc là trình tự bất kỳ.  
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(11) 27760 
(21) 1-2011-01431 (51) 7 G06F 19/00 
(22) 03.06.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2011 
(71) Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Sinh (VN) 
(54) Phương pháp mô hình hoá và tính toán mô phỏng cho hệ động 

có yếu tố liệt kê 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mô hình hoá và tính toán mô phỏng cho hệ động nói 

chung, kể cả hệ động có chứa yếu tố liệt kê. Theo phương pháp của sáng chế, các hệ 
động có bốn nhóm yếu tố : yếu tố không đổi, yếu tố liệt kê, yếu tố trung gian, yếu tố 
trạng thái. Nhóm các yếu tố không đổi gồm những yếu tố có giá trị không thay đổi trong 
khoảng thời gian ta xem xét hệ. Nhóm các yếu tố liệt kê gồm những yếu tố có giá trị 
thay đổi theo thời gian nhưng giá trị của chúng ở tất cả hoặc một số thời điểm nhất định 
đã được định sẵn. Nhóm các yếu tố trung gian gồm những yếu tố có giá trị thay đổi theo 
thời gian và ở mỗi thời điểm nhất định được tính từ giá trị của một hoặc nhiều yếu tố 
khác. Nhóm các yếu tố trạng thái gồm những yếu tố mà giá trị của chúng ở một thời 
điểm bất kỳ có thể xác định được bằng cách cân, đo, đong, đếm, và giá trị của chúng ở 
thời điểm hiện tại được tính toán bằng cách cộng giá trị của bản thân ở thời điểm trước 
với giá trị biến động trong khoảng từ thời điểm trước đến thời điểm hiện tại. 
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(11) 27761 
(21) 1-2011-01435 (51) 7 A23L  1/162 
(22) 11.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/069214       11.11.2009 (87) WO2010/055860 20.05.2010 
(30) 2008-290227       12.11.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2011 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, Japan 
(72) TAKIZAWA, Hideki (JP), YAGI, Takayuki (SR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền được sấy bởi dòng không khí 

nóng ở nhiệt độ cao 
  (57)     Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền được sấy bởi dòng không khí nóng nhiệt độ cao, trong 

đó mỳ có nhiều hương vị và kết cấu giống mỳ chiên và còn có hàm lượng calo thấp. 
Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền được sấy bởi dòng không khí nóng nhiệt độ cao bao 
gồm: bước (a) sản xuất sợi mỳ từ bột mỳ được chế biến bằng cách bổ sung dầu ăn vào 
nguyên liệu bột mỳ chứa bột nguyên liệu thô, và sau đó sản xuất sợi mỳ sống từ dải mỳ, 
bước (b) làm phủ dầu ăn lên sợi mỳ sống, và sau đó hấp sợi mỳ sống để sản xuất mỳ 
hấp, bước (e) tạo hình khối mỳ bằng cách gói một lượng xác định mỳ hấp vào trong 
khuôn, và bước (d) làm trương và sấy khối mỳ bằng cách thổi dòng không khí nóng ở 
nhiệt độ nằm trong khoảng từ 120oC đến 160oC lên khối mỳ từ phía trên và phía dưới 
khuôn với tốc độ từ 30m/s đến 70m/s trong khoảng thời gian từ 3 đến 15 phút.  
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(11) 27762 
(21) 1-2011-01451 (51) 7 C12N  15/866 
(22) 11.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/GB2009/002647   11.11.2009 (87) WO 2010/055292 20.05.2010 
(30) 0820631.0        11.11.2008 GB 
(71) LONDON SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE  (GB) 

Keppel Street, London WC1E7HT, United Kingdom 
(72) ROY, Polly (GB), NOAD, Robert, James (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vectơ chuyển gen, phương pháp tạo ra bacmit và baculovirut 

tái tổ hợp bằng cách sử dụng vectơ chuyển gen này, bacmit 
và baculovirut tái tổ hợp thu được từ phương pháp này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến vectơ chuyển gen để cài gen vào locut di truyền trong trình tự gen 
của baculovirut. Vectơ chuyển gen này bao gồm đoạn ADN chức năng biểu hiện bao 
gồm gen khởi đầu của tế bào có nhân điển hình được nối phù hợp với gen và đoạn ADN 
chức năng chọn lọc hai phía. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra bacmit và 
baculovirut tái tổ hợp bằng cách sử dụng vectơ chuyển gen này. Bacmit tái tổ hợp và 
baculovirut tái tổ hợp thu được từ phương pháp này cũng được đề cập đến. 
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(11) 27763 
(21) 1-2011-01456 (51) 7 C25B  11/04,  1/46 
(22) 11.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/064998  11.11.2009 (87) WO 2010/055065 20.05.2010 
(30) MI2008A002005       12.11.2008 IT 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, Italy 
(72) URGEGHE, Christian (IT), MOROZOV, Alexander (RU), CALDERARA, Alice (IT), 

DI FRANCO, Dino, Floriano (US), ANTOZZI, Antonio, Lorenzo (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện cực dùng cho tế bào điện phân và phương pháp sản xuất 

điện cực này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sự tạo thành điện cực bao gồm lớp xúc tác chứa các oxit thiếc, 

ruteni, iriđi, palađi và niobi được phủ lên nền titan hoặc kim loại van khác. Lớp bảo vệ 
gốc oxit titan được biến đổi bởi các oxit của các nguyên tố khác như tantan, niobi hoặc 
bitmut có thể được đặt giữa nền và lớp xúc tác. Điện cực thu được theo đó thích hợp để 
dùng làm anôt trong các tế bào điện phân để sản xuất clo.  
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(11) 27764 
(21) 1-2011-01478 (51) 7 B60V 1/08, B61C 13/00 
(22) 09.06.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2011 
(75) Nguyễn Đức Thanh  (VN) 

Nhà B22 tổ 122 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Hệ thống máng bay cho máy bay hiệu ứng mặt đất có dãy bánh 

xe liên hoàn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máng bay gồm các cột trụ đỡ máng bay được lắp các đoạn 

đường băng cho máy bay hiệu ứng mặt đất để sử dụng cho các dãy bánh xe liên hoàn. 
Các trụ đỡ đặt cơ bản cách đều nhau, có khoảng cách giữa hai trụ liền kề nhỏ hơn 1/2 
chiều dài của một dãy bánh máy bay liên hoàn.  

Dãy bánh xe liên hoàn được lắp ráp liên tục; khoảng cách tâm hai bánh xe liền 
nhau nhỏ hơn bề ngang đoạn đường băng để bánh trước rời bề mặt, bánh tiếp theo đã 
chạy trên bề mặt này. Cánh máy bay dài suốt dọc thân máy bay để tăng hiệu ứng mặt đất 
và lắp nhiều cánh lái dẫn hướng và phanh, phối hợp với càng dẫn hướng, dãy bánh liên 
hoàn ở giữa càng dẫn hướng và càng phanh.  
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(11) 27765 
(21) 1-2011-01486 (51) 7 F16C  7/02 
(22) 19.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/069993      19.11.2009 (87) WO 2010/071014 24.06.2010 
(30) 2008-323177      19.12.2008 JP 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Tsuyoshi KUBOTA (JP), Tatsuhiko SATO (JP), Hirotaka KURITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Thanh truyền, động cơ đốt trong, phương tiện giao thông và 

phương pháp chế tạo thanh truyền 
  (57)    Sáng chế đề xuất thanh truyền mà thân chính thanh truyền của nó có độ bền cơ học lốt 

và thanh truyền này thích hợp cho việc làm giảm trọng lượng, cũng như phương pháp 
chế tạo thanh truyền này. Thanh truyền theo sáng chế gồm có: thân chính thanh truyền; 
và đầu nhỏ và đầu lớn được bố trí ở hai đầu của thân chính thanh truyền, thanh truyền 
được làm bằng thép. ứng suất nén dư ở ít nhất một phần của bề mặt của thân chính 
thanh truyền là 1000 MPa hoặc cao hơn. Mỗi đường kính của vòng tròn ngoại tiếp của 
cacbit và các thể vùi nằm ở vùng lân cận bề mặt của thân chính thanh truyền là 10 μm 
hoặc nhỏ hơn.  
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(11) 27766 
(21) 1-2011-01494 (51) 7 A61K  31/4439, A61P  7/02 
(22) 10.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/064873 10.11.2009 (87) WO2010/055021 20.05.2010 
(30) 61/113,404      11.11.2008 US 

61/237,552      27.08.2009 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) REILLY, Paul A. (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thuốc chứa dabigatran etelilat hoặc muối dược dụng của nó, 

kít chứa thuốc này để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng huyết 
khối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc chứa dabigatran etexilat, tùy ý ở dạng muối, dược dụng của 
nó, có nhiều ưu điểm so với warfarin truyền thống và các liệu pháp điều trị sử dụng chất 
đối kháng vitamin K khác, để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng huyết khối hoặc ngăn ngừa 
đột quy ở bệnh nhân mắc rung tâm nhĩ, trong đó bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ 
đối với biến cố xuất huyết lớn.  
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(11) 27767 
(21) 1-2011-01496 (51) 7 C07D  489/02, C07H  17/04,  17/00,  

15/24, A61K  31/70,  31/485, A61P  
29/00,  25/04 

(22) 08.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/FR2009/052445   08.12.2009 (87) WO 2010/067007 17.06.2010 
(30) 0806948       10.12.2008 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) DLUBALA Alain (FR), RIPOCHE Isabelle (FR), TRECANT Claire (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình tổng hợp hợp chất morphin-6-glucuronit hoặc một 

trong các dẫn xuất của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế morphin-6-glucuronit hoặc một trong các 

dẫn xuất của nó, bao gồm các bước sau đây : (i) cho hợp chất có công thức (I), trong đó 
R1 là nhóm cacbonyl, COR5CO hoặc SO2R6SO2 phản ứng với dẫn xuất axit glucuronic có 
công thức (II) trong đó PG là nhóm axetyl, isobutyryl, benzoyl hoặc pivaloyl, X là nhóm 
trihalogenoaxetamidat và R4 là một nhóm (C1-C4)alkylcarboxylat, với sự có mặt của 
dung môi thơm và triflometansulfonyl của trimetylsilan; (ii) cho sản phẩm thu được ở bước 
(i) phản ứng với chất bazơ mạnh; và, sau đó, (iii) thu sản phẩm tạo ra trong bước (ii).  
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(11) 27768 
(21) 1-2011-01499 (51) 7 E02F 3/92, 3/88, 9/06, 9/28 
(22) 11.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/064975 11.11.2009 (87) WO2010/055053 20.05.2010 
(30) 2008/0610      12.11.2008 BE 
(71) DREDGING INTERNATIONAL N.V.  (BE) 

Scheldedijk 30, B-2070 Zwijndrecht, BELGIUM 
(72) TACK, Bruno (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu cắt để nạo vét đất và phương pháp nạo vét có sử dụng đầu 

cắt này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới đầu cắt (10) để nạo vét đất dưới nước. Đầu cắt (10) là thích hợp để 

gắn với dãy gàu múc (2) của tàu nạo vét kiểu gàu (1) và nhờ đó được dịch chuyển xuyên 
vào đất (9) theo chuyển động quét ngang. Đầu cắt (10) bao gồm thân quay đối xứng 
quay (11) có thể quay quanh đường trục quay (12) của nó nhờ cơ cấu dẫn động và có 
các dụng cụ cắt (20) dọc theo bề mặt theo chu vi để xuyên vào trong đất (9), trong đó 
đường trục quay (12) của đầu cắt (10) chạy gần như vuông góc với hướng dọc (200) của 
dãy gàu múc (2) và gần như nằm tiếp tuyến với chiều chuyển động quét. Sáng chế cũng 
đề cập tới phương pháp nạo vét đất (9) dưới nước, có sử dụng đầu cắt (10) này.  
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(11) 27769 
(21) 1-2011-01511 (51) 7 H04N  13/00 
(22) 14.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/IB2009/055726      14.12.2009 (87) WO/2010/070567 24.06.2010 
(30) 08172411.4      19.12.2008 EP 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) NEWTON, Philip, S. (NL), KURVERS, Markus, J., M. (NL), BOLIO, Dennis, D., R., 

J. (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã và đưa ra thông tin viđeo 

thích hợp cho màn hình ba chiều 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã và đưa ra thông tin viđeo thích hợp cho màn hình 

ba chiều [3D- three dimensional], thông tin viđeo này chứa thông tin video chính được 
mã hoá thích hợp để hiển thị trên màn hình 2D và thông tin viđeo phụ được mã hoá cho 
phép hiển thị ba chiều [3D- three dimensional], phương pháp này bao gồm các bước: 
nhận hoặc tạo ra thông tin chồng ba chiều [3D- three dimensional] sẽ được chồng lên 
thông tin viđeo: tạo đệm phần thông tin chồng thứ nhất sẽ được chồng lên thông tin 
viđeo chính trong bộ đệm thứ nhất; tạo đệm phần thông tin chồng thứ hai sẽ được chồng 
lên thông tin viđeo phụ trong bộ đệm thứ hai; giải mã thông tin viđeo chính và thông tin 
viđeo phụ và tạo ra một loạt các khung viđeo được đan xen theo thời gian; mỗi khung 
viđeo đưa ra là khung viđeo chính hoặc khung viđeo phụ, xác định loại khung viđeo sẽ 
được đưa ra là khung viđeo chính hoặc khung viđeo phụ; chồng phần thông tin chồng 
thứ nhất hoặc thứ hai lên khung viđeo sẽ được đưa ra theo loại khung xác định được để 
đưa ra các khung viđeo và thông tin chồng.  
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(11) 27770 
(21) 1-2011-01523 (51) 7 B02C  21/02 
(22) 03.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/008608    03.12.2009 (87) WO/2010/063464 10.06.2010 
(30) 10 2008 060 459.3         05.12.2008 DE 
(71) THYSSENKRUPP FOERDERTECHNIK GMBH  (DE) 

ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany 
(72) Horst KOLLETH (DE), Frank SEEHOEFER (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy nghiền di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nghiền di động để nghiền nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu 
quặng được đào lên. Máy nghiền di động bao gồm hai bánh xích (2), khung đỡ (4) được 
nối với các bánh xích, cần tiếp nhận nguyên liệu (6) được đỡ bởi khung đỡ (4) và có 
phễu tiếp nhận (6b) và băng chuyền (6a), thiết bị nghiền (8) để nghiền nguyên liệu được 
đào lên và cần vận chuyển nguyên liệu (10) để vận chuyển nguyên liệu đã được nghiền 
đến thiết bị khác (12) tách rời khỏi máy nghiền. Theo sáng chế, tấm chắn làm lệch (14) 
để làm sạch nguyên liệu được đào lên khỏi mặt nền được bố trí trước mỗi bánh xích (2) 
theo hướng di chuyển về phía trước (V).  
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(11) 27771 
(21) 1-2011-01533 (51) 7 C08G  18/08,  18/12,  18/76, C09J  

175/08 
(22) 31.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/007804  31.10.2009 (87) WO2010/054761 20.05.2010 
(30) 08019883.1       14.11.2008 EP 
(71) BAYER MATERIALSCIENCE AG  (DE) 

51368 Leverkusen, Germany 
(72) KRAUS, Harald (DE), ARNDT, Wolfgang (DE), HENNING, Wolfgang (DE), 

MUNZMAY, Alice (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ phân tán polyuretan trong nước chứa polyme polyuretan 

ure, quy trình sản xuất nó, chất kết dính và compozit kết dính 
chứa hệ phân tán này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ phân tán  polyuretan ure được biến tính anion trong nước trên cơ 
sở polyisoxyanat thơm chứa polyme polyuretan ure, quy trình sản xuất chúng, chất kết 
dính và copomzit kết dính chứa hệ phân tán này.  
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(11) 27772 
(21) 1-2011-01536 (51) 7 F04D  29/38 
(62) 1-2011-01301   
(22) 14.11.2008 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2008/070759    14.11.2008 (87) WO 2010/047001 29.04.2010 
(30) 2008-272314     22.10.2008 JP 

2008-272354     22.10.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2011 
(71) SHARP KABUSHlKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) TAKEDA, Yasukata (JP), OHTSUKA, Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt hướng trục 

  (57)     Trong quạt hướng trục, các cánh (21A và 21B) dùng để thổi không khí được ghép nối với 
nhau với khoảng trống theo hướng quay được duy trì ở giữa các cánh này, và vùng ghép 
nối có hình dạng để thổi không khí theo chuyển động quay của quạt. Quạt hướng trục 
theo sáng chế có kết cấu thích hợp để đạt được các đặc tính tiết kiệm năng lượng và kiểu 
dáng tiết kiệm tài nguyên.  
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(11) 27773 
(21) 1-2011-01542 (51) 7 H04W  72/12,  4/06,  72/04, H04J  

1/00,  11/00 
(22) 22.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/007115     22.12.2009 (87) WO 2010/073618 01.07.2010 
(30) 2008-328294     24.12.2008 JP 

2009-135324     04.06.2009 JP 
2009-162071     08.07.2009 JP 

(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

(72) Lei HUANG (SG), Isamu YOSHII (JP), Koh Wei CHIEN (SG) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền dẫn và phương pháp truyền dẫn thông tin điều 

khiển 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị truyền dẫn và phương pháp truyền dẫn thông tin điều khiển 

trong đó thời gian xử lý và công suất tiêu thụ phía nhận được giảm bằng cách cải thiện 
hiệu quả xử lý nhận phía nhận. Tại trạm cơ sở (100), bộ phận tạo thông tin (103) tạo ra 
thông tin điều khiển và bộ phận thông tin OFDM (104) truyền khung bao gồm thông tin 
điều khiển. Thông tin điều khiển (300) có vùng truyền thông 1-1 (320) và các vùng 
truyền thông quảng bá/truyền thông 1-nhiều (310), và các khối thông tin thời gian biểu 
(330) bao gồm MS-ID đơn, nhiều phần tử thông tin (IE) mà được truyền tới mỗi trạm di 
động (200) tương ứng với MS-ID này, và số chỉ thị số lượng IE, là thông tin số lượng của 
các IE, được bao gồm trong nhóm của các khối thông tin thời gian biểu được sắp xếp 
trong vùng truyền thông 1-1 (320).  
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(11) 27774 
(21) 1-2011-01548 (51) 7 A01N  43/78,  43/80,  43/10,  37/50,  

43/88,  47/24,  43/40 
(22) 05.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/008698  05.12.2009 (87) WO 2010/069489 24.06.2010 
(30) 08172309.0       19.12.2008 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) SCHUTZ, Burkhard (DE), DAHMEN, Peter (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, 

Ulrike (DE), HEROLD, Peter (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hoạt chất, chế phẩm chứa hỗn hợp này và phương pháp 

điều trị hoặc ngăn ngừa nấm bệnh hại cây hoặc mùa màng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới các tổ hợp hoạt chất, cụ thể là đề cập tới chế phẩm diệt nấm, gồm 

(A) hợp chất có công thức (1) và ít nhất thêm một (B) chất ức chế phức xích hô hấp (III). 
Hơn nữa, sáng chế đề cập đến phương pháp để kiểm soát nhằm chữa trị hoặc ngăn ngừa 
các nấm và/hoặc vi sinh vật và/hoặc các loại gây hại cho cây hay mùa màng, đến việc sử 
dụng tổ hợp theo sáng chế để xử lý sự nhân giống của cây, đến phương pháp để bảo vệ 
hạt giống và ít nhất không phải là hạt được xử lý.  
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(11) 27775 
(21) 1-2011-01554 (51) 7 B08B  
(22) 16.06.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2011 
(71) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Hậu  (VN) 

168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Máy vệ sinh khuôn gạch blốc bê tông bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy vệ sinh khuôn gạch blốc bê tông bọt sử dụng hệ thống xy lanh 
khí nén đẩy - kéo được bù trừ sai số bằng cơ cấu đồng tốc cơ khí, tạo ra lực ma sát giữa 
các bàn chải cước với mặt khuôn để làm sạch đồng thời tất cả các bề mặt khuôn. 
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(11) 27776 
(21) 1-2011-01558 (51) 7 C11D  3/10,  3/12,  3/08,  10/04,  

1/04,  1/22,  1/14 
(22) 24.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/065711 24.11.2009 (87) WO 2010/069718 24.06.2010 
(30) 2623/MUM/2008      16.12.2008 IN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Subir Kumar DAS (IN), Amitava PRAMANIK (IN), Arpita SARKAR (IN), Archana 

SINHA (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp phần phụ gia tẩy rửa dạng rắn và chế phẩm tẩy rửa dạng 

rắn chứa hợp phần này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần phụ gia tẩy rửa dạng rắn bao gồm cacbonat kim loại kiềm, 

silicat kim loại kiềm, canxi cacbonat, và xà phòng, trong đó xà phòng ở dạng hạt chứa ít 
nhất 50% trọng lượng xà phòng và trong đó ít nhất 80% trọng lượng của các hạt xà 
phòng được giữ lại trên loại sàng có kích thước mắt 70. Chế phẩm phụ gia nêu trên có 
động lực học cấu tạo tương đối nhanh hơn các hợp phần phụ gia tẩy rửa đã biết trong 
lĩnh vực kỹ thuật trước đây.  
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(72) MATSUO, Yo (JP), OHSAWA, Ryuji (JP), HISADA, Shoji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 7-hydroxy-benzoimidazol-4-yl-metanon ức chế 

glycogen synthaza kinaza-3 beta và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế glycogen synthaza kinaza-3beta (GSK-3beta) gồm dẫn 

xuất 7-hyđroxy-benzoimiđazol-4-yl-metanon, trong đó chất ức chế có công thức chung 
(I) sau : 

 

 
  
 

trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. 
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(21) 1-2011-01580 (51) 7 B65B  31/00, B65D  81/20 
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(86) PCT/EP2009/065006  11.11.2009 (87) WO2010/057818 27.05.2010 
(30) 10 2008 043 942.8       20.11.2008 DE 
(71) BALL PACKAGING EUROPE GMBH  (DE) 

Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen, Germany 
(72) ULLMANN Bernd (DE), MOHR Wilfried (DE), JANBEN Georg (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nạp đầy bao gói, cụ thể là bao gói thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp nạp đầy bao gói, cụ thể là bao gói thực phẩm bao gồm 
nắp mở được để sử dụng, cụ thể là lon, trong đó bình chứa yêu cầu áp suất trong tạo ra 
độ ổn định cần thiết ở tình trạng nạp đầy được đóng kín. Bình chứa này được đóng chặt 
kín sau khi nạp đầy nhờ sử dụng nắp mở được để sử dụng và được nạp vật liệu đầy và 
một chất được dùng như một khí nén ở nhiệt độ phòng trước khi bình chứa được đóng 
chặt kín. Ngoài vật liệu nạp đầy rắn hoặc lỏng thứ nhất, thì bình chứa được nạp đầy 
cacbon đioxit rắn như vật liệu nạp đầy hơn nữa, trong đó cacbon đioxit tạo ra khí có áp 
sau khi bình chứa thành mỏng được đóng chặt kín.  
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(30) 2010-149784 30.06.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Tomokazu SAKAMOTO (JP), Tatsuo HAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều khiển sự phóng điện của xe chạy điện 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ cấu điều khiển sự phóng điện của xe chạy điện cho 
phép nâng cao độ chính xác của việc tính lượng điện mà ăcquy có thể lưu trữ.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu điều khiển sự phóng điện (100) 
của xe máy chạy điện (10) bao gồm ăcquy chính (18); động cơ điện (16) được dẫn động 
dựa trên lượng điện cấp từ ăcquy chính (18); cơ cấu chiếu sáng bao gồm các bộ phận 
tiêu thụ điện nhưng không phải là động cơ điện (16) và tiêu thụ điện từ ăcquy chính 
(18); cụm BMU (104) dùng để xác định lượng điện dung còn lại của ăcquy chính (18); 
và cụm BMU (104) và phương tiện điều khiển (114) dùng để thực hiện việc điều khiển 
sự phóng điện của ăcquy chính (18) dùng để cấp điện cho động cơ điện (16) và cơ cấu 
chiếu sáng, trong đó cụm BMU (104) và phương tiện điều khiển (114) cho phép ăcquy 
chính (18) phóng điện cho đến khi lượng điện dung còn lại đạt trị số ngưỡng lớn hơn 
không (zero), và khi nhận được yêu cầu kiểm tra trạng thái xuống cấp của ăcquy chính 
(18) từ cơ cấu kiểm tra bên ngoài (150), nó thực hiện việc phóng điện của ăcquy chính 
(18) cho đến khi lượng điện dung còn lại bằng không (zero), và sau đó cho phép ăcquy 
chính (18) được nạp đầy để xác định lượng điện dung có thể nạp.  
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(86) PCT/EP2009/064963 11.11.2009 (87) WO 2010/057811 27.05.2010 
(30) 08020153.6       19.11.2008 EP 
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(72) HERNANDEZ, Jose-Maria (ES), WEBER, Gilbert (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thức ăn gia cầm chứa canthaxanthin và/ hoặc 25-OH D3 để cải 

thiện tỷ lệ nở của gia cầm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn gia cầm chứa canthaxanthin và/hoặc ít nhất một chất 

chuyến hóa vitamin D, tốt hơn là 25-hydroxy vitamin D3 (25-OH D3), để cải thiện tỷ lệ 
nở của vật nuôi nhân giống. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thức ăn gia cầm chứa 
canthaxanthin và/hoặc 25-hydroxy vitamin D3 để cải thiện tỷ lệ nở của gia cầm.  
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(72) WORMSBECHER, Richard (US), SUTOVICH, Kevin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình cracking xúc tác tầng sôi nguyên liệu 

hydrocacbon chứa ít nhất một thành phần nguyên liệu tái 
tạo sinh học sử dụng xúc tác có tỷ lệ diện tích bề mặt 
zeolit/chất nền cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cracking xúc tác tầng sôi nguyên liệu hydrocacbon chứa 
ít nhất một thành phần nguyên liệu tái tạo sinh học sử dụng xúc tác chứa oxit kim loại 
đất hiếm có tỷ lệ diện tích bề mặt zeolit/chất nền. Xúc tác chứa zeolit, tốt hơn là zeolit 
kiểu Y, chất nền, ít nhất 1% trọng lượng ôxit kim loại đất hiếm, so với tổng trọng lượng 
của xúc tác. Tỷ lệ diện tích bề mặt zeolit/chất nền ít nhất là 2, tốt hơn là lớn hơn 2.  
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(72) CHEN, Feng-Jing (US), GEL, Juan Francisco (AR), VILLAGRA, Maria Fernanda 

(AR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa hợp chất ức chế có hiệu 

quả virut viêm gan C (HCV) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa hợp chất có công thức (1) 

sau đây hoặc muối dược dụng của nó, hợp chất này ức chế có hiệu quả virut viêm gan C 
(HCV). 
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(72) WIERCIGROCH, Marian (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị khoan cộng hưởng 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị khoan có chứa mũi khoan (1) có khả năng nạp quay và dao 
động tần số cao; và phương tiện điều khiển để kiểm soát việc nạp quay và/hoặc dao động 
vào mũi khoan, phương tiện điều khiển có phương tiện điều chỉnh để thay đổi việc nạp 
quay và/hoặc dao động vào, phương tiện điều chỉnh này đáp ứng lại các điều kiện của 
vật liệu qua đó khoan đi qua. Phương tiện điều khiển trong khi sử dụng được bố trí trên 
thiết bị bên trong vị trí lỗ khoan xuống và bao gồm bộ phận cảm biến để lấy các số đo 
đặc tính của vật liệu lỗ khoan xuống, nhờ đó thiết bị hoạt động khoan xuống dưới sự 
điều khiển thời gian thực vòng lặp khép kín. Thiết bị có thể xác định các thông số nạp 
thích hợp đối với mũi khoan để đạt được và duy trì cộng hưởng giữa mũi khoan và vật 
liệu được khoan tại điểm tiếp xúc của chúng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Các dẫn xuất pyrimiđinyl inđol và dược phẩm chứa chúng để 

điều trị bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất pyrimiđinyl inđol có công thức (I), 

 

  
 
trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, 
hoặc các muối dược dụng của nó, các quy trình điều chế chúng, các dược phẩm chứa 
chúng để sử dụng trong việc trị liệu.   
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(71) SOUCY INTERNATIONAL INC.  (CA) 

5195, Richard Street, Drummondville, Quebec J2E 1A9, Canada 
(72) LEMAIRE, Marc-AndrÐ (CA), FAUCHER, Claude (CA), ST-PIERRE, Yves (CA) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Đai xích 
  (57)   Sáng chế đề cập đến đai xích được làm bằng vật liệu đàn hồi. Đai xích gồm thân chính 

được chia thành nhiều bước đai nối với nhau dọc theo các đường bước răng kéo dài theo 
phương ngang. Thân đai có bề mặt trong gắn với bánh xe, được làm thích ứng để kết hợp 
với các bánh xe khác nhau của hệ thống bánh xích, và bề mặt ngoài được làm thích ứng 
để ăn khớp với mặt đường. Bề mặt trong gắn với bánh xe gồm một hoặc nhiều hàng gân 
lồi dẫn động và/hoặc gân lồi dẫn hướng được bố trí cách đều nhau theo chiều dọc của 
các bước đai. Bề mặt ngoài tiếp xúc với đường gồm các gai xích mở rộng theo chiều dọc 
sang bước đai liền kề, các gai xích này bao gồm các vùng uốn cong mở rộng theo 
phương ngang. Vùng uốn cong mở rộng theo phương ngang này thẳng hàng với rãnh 
bản lề mở rộng theo phương ngang giữa các gân lồi dẫn động và các gân lồi dẫn hướng.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị định vị nguồn từ 

  (57)     

  
 
Sáng chế đề cập tới bộ thiết bị định vị nguồn, bộ thiết bị để phát hiện từ bên ngoài dòng 
chảy của máu của một đối tượng và một thiết bị cảm biến từ trường. 
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(54) Thiết bị cảm biến từ trường 

  (57)     

  
 

 
Sáng chế đề cập tới bộ thiết bị cảm biến từ trường, bộ thiết bị để phát hiện từ bên ngoài 
dòng chảy của máu của một đối tượng và một thiết bị định vị nguồn từ. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quang điện bao gồm đồng inđi gali selenua 

  (57)    Sáng chế đề xuất pin quang điện đồng inđi gali selenua, pin quang điện này có thể bao 
gồm đế có lớp oxit dẫn điện trong suốt. Đồng inđi gali selenua có thể được lắng bằng 
phương pháp phản xạ và phương pháp lắng đọng hơi vận chuyển.  
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(72) TAKAYAMA Tetsuo (JP), ASANUMA Hajime (JP), WAKASUGI Daisuke (JP), 
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ONO Naoya (JP), YABUUCHI Tetsuya (JP), OI Takahiro (JP), OKA Yusuke (JP), 
KURODA Shoichi (JP), UNEUCHI Fumito (JP), KOAMI Takeshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất isoquinolin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các ký hiệu có ý nghĩa như xác 
định trong bản mô tả hoặc muối dược dụng của nó, dẫn xuất này có hiệu quả ức chế 
phân tử tương tự thụ thể hoá ứng động được biểu hiện trên các tế bào Th2 (CRTH2-
chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells) và, do đó, là 
hữu ích dùng làm thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh dị ứng như là bệnh hen, 
viêm da cơ địa và viêm mũi dị ứng.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
186 

(11) 27790 
(21) 1-2011-01646 (51) 7 E02D  3/10,  3/08,  5/18 
(22) 24.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/KR2009/006947 24.11.2009 (87) WO 2010/059016 27.05.2010 
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10-2009-0114078      24.11.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2011 
(71) 1. HNT ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT INC.  (KR) 

#407, K-One Officetown 1187, Cbipyeong-dong, Seo-gu Gwangju 502-270, Republic 
of Korea 
2. LEE, IN-HYUNG  (KR) 
#203-603, Ssangyong Kumho Apt., Chipyeong-dong, Seo-gu Gwangju 502-754, 
Republic of Korea 
3. LEE, KEE-SEUNG  (KR) 
#203-603, Ssangyong Kumho Apt., Chipyeong-dong, Seo-gu Gwangju 502-754, 
Republic of Korea 

(72) LEE, In-Hyung (KR), LEE, Kee-Huyn (KR), LEE, Kee-Seung (KR), LEE, Ki-Jun 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp cải tạo nền đất yếu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tạo nền đất yếu. Phương pháp bao gồm các bước: 
xây tường ngầm bằng hỗn hợp xi măng và đất cứng sau khi đào móng trên nền đất yếu 
đã đánh dấu; trải lớp đệm bằng hỗn hợp xi măng và đất trên bề mặt nền đất đã được thi 
công tường ngầm; thi công lớp cốt liệu tổng hợp bên trên lớp đệm bằng xi măng và đất 
vừa được thi công; lắp đặt các cọc phễu theo khung thép đã bố trí trước dó sau khi trải 
lớp đá dăm lên trên lớp cốt liệu tổng hợp; và trải lớp hoàn thiện bên trên bề mặt các cọc 
phễu sau khi nhồi đá dăm vào khe hở được tạo ra quanh các cọc phễu vừa được lắp đặt. 
Phương pháp cải tạo nền đất yếu theo sáng chế có thể làm tăng hiệu quả kinh tế và thân 
thiện với môi trường, ngăn chặn sự biến dạng ngang, nâng cao khả năng chịu tải của nền 
đất khi xây dựng công trình trên nền đất yếu.  
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(72) IBASCO, Alex, D. (PH), SEMINIANO, Alexander, Go (PH), UBALDE, Oliver, L. 
(PH), GARCIA, Julie, K. (PH), POSADAS, Patrick B. (PH), CO, Vincent, C. (PH), 
TAN, Ric, Angelo, S. (PH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cấp tín dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp để cấp tín dụng cho thuê bao. Hệ thống 
theo sáng chế bao gồm nhiều mạng, mỗi mạng hỗ trợ nhiều thuê bao; phương tiện thanh 
toán trung tâm kết nối với từng mạng trong nhiều mạng, phương tiện thanh toán trung tâm 
duy trì nhiều tài khoản thuê bao và trong đó phương tiện thanh toán trung tâm được làm 
thích ứng, khi tiếp nhận yêu cầu về tín dụng từ thuê bao, để biến đổi yêu cầu về tín dụng 
thành giá trị trung gian; thu được tín dụng từ nhà cung cấp tín dụng với giá trị trung gian; 
cấp tín dụng cho tài khoản được giữ bởi thuê bao lên phương tiện thanh toán với tài khoản 
tương đương với yêu cầu về tín dụng; và thông tin tới thuê bao về việc chấp thuận của yêu 
cầu về tín dụng được bộc lộ. Hệ thống theo sáng chế còn được cấu hình để cấp thời gian 
phát sóng cho thuê bao.  
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(72) KATO, Seiji (JP), OHTA, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống nối quang học, khuôn đúc ống nối quang học, phương pháp 

sản xuất ống nối quang học và ống nối có sợi quang 
  (57)    Sáng chế đề cập tới ống nối quang học giữ sợi quang, ống nối quang học có mốc chốt 

đẩy được tạo thành bởi chốt đẩy trong khi đúc, ống nối quang học bao gồm thân ống 
nối, thân ống nối có phần cài sợi quang mở để được cài với sợi quang, lỗ sợi quang mà 
từ đó đầu cuối của sợi quang được để hở, và bề mặt thấp hơn của thân ống nối là mặt 
phẳng tham chiếu, bề mặt thấp hơn của thân ống nối bao gồm phần thụt vào, mốc chốt 
đẩy được định vị trên bề mặt đáy của phần thụt vào, bề mặt cạnh của phần thụt vào được 
tạo thành cao hơn rìa đúc của mốc chốt đẩy.  
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(71) RAMOT AT TEL AVIV UNIVERSITY LTD.  (IL) 

P.O. Box 39296, 61392 Tel Aviv, Israel 
(72) Beka SOLOMON (IL), Haim M. DIMANT (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn dạng sợi và dược phẩm chứa thể thực khuẩn 

này dùng để điều trị bệnh Parkinson 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn dạng sợi biểu hiện kháng thể gắn kết đặc hiệu với 

một xytokin tiền viêm, ở dạng riêng rẽ hoặc phối hợp với thể thực khuẩn dạng sợi không 
biểu hiện tín hiệu nhập nội tế bào của động vật có vú, để điều trị bệnh Parkinson. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa thể thực khuẩn dạng sợi này.  
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Elvevegen 4, N-3550 Gol, NORWAY 
(72) KLEVEN, Ole, Bjorn (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tuabin khí với sự đốt cháy bên ngoài có bộ trao đổi nhiệt tái 

tạo quay 
  (57)    Sáng chế đề cập tới tuabin khí (10) để biến đổi nhiệt năng, từ than đá, sinh khối hoặc 

dạng tương tự chẳng hạn, thành cơ năng, bao gồm cụm máy nén (11), cụm tua bin (13), 
buồng đốt (15) và bộ trao đổi nhiệt (14) với hệ thống ống kết hợp.  
Tuabin khí (10) có kết cấu theo cách sao cho nhiệt được cấp cho dòng không khí giữa 
cụm máy nén (11) và cụm tua bin (13) nhờ khí ống khói nóng từ buồng đốt (15) và được 
đưa vào buồng nén (12) nằm giữa cụm máy nén (11) và cụm tuabin (13).  
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(72) RINALDI, Vincent (US), ZACHWIEJA, Jeff (US), SHI, Xiaocai (US), ALI, Zeinab 

(US) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Hỗn hợp hyđrat cacbon và đồ uống chứa hỗn hợp này 

  (57)     Hỗn hợp hyđrat cacbon được đề xuất bao gồm ít nhất fructoza và glucoza. Một phần 
hoặc toàn bộ glucoza được cung cấp bởi glucooligosacarit có cấu trúc với độ pôlyme hóa 
sacarit tối đa là mười. Dung dịch nước chứa 6% trọng lượng là hỗn hợp hyđrat cacbon có 
nồng độ osmol đo được là 230-300 mOsm/kg. Hơn nữa, nồng độ osmol đo được của 
dung dịch hyđrat cacbon về cơ bản là ổn định trong thời gian bảo quản đến sáu tháng. 
Ngoài ra,  đồ uống tái hyđrat hóa/thể thao được đề xuất, bao gồm nước, hỗn hợp hyđrat 
cacbon, các chất điện giải, và một cách tùy ý, các axit thực phẩm, tác nhân tạo màu, tác 
nhân tạo mùi vị và tương tự. Đồ uống này có thể có nồng độ osmol đo được là khoảng 
230-260 mOsm/kg mà làm cho việc hấp thụ bởi hệ tiêu hóa nhanh hơn so với đồ uống 
có nồng độ osmol cao hơn.  
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(72) LECHNER, Stefan (AT), LEKIC-NINIC, Marinko (AT), AICHINGER, Georg (AT), 
BERNER, Franz (AT), PLAUL, Jan-Friedemann (DE), SCHENK, Johannes Leopold 
(AT), SCHMIDT, Martin (AT), SONTGEN, Thomas (DE), VULETIC, Bogdan (DE), 
WIEDER, Kurt (AT), WURM, Johann (AT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vòi phun để phun khí chứa oxy và quy trình phun khí chứa oxy 

từ vòi phun này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun (4) để phun khí chứa oxy vào thiết bị sản xuất gang, trong 

đó ống luồn phun (5) được tạo ra từ vật liệu chịu lửa được bố trí trong rãnh khí của vòi 
phun, trong đó khoảng trống ở giữa (7) bao quanh ống luồn phun dọc theo toàn bộ chiều 
dài của (5) giữa thành của rãnh khí và thành ngoài của ống luồn phun (5). ống luồn 
phun (5) kéo dài ít nhất cho đến mặt đầu (11) của vòi phun mà chứa miệng của rãnh khí. 
Khoảng trống được bao quanh bởi ống luồn phun (5) được nối với ống cấp dùng cho khí 
chứa oxy (6), và khoảng trống ở giữa (7) giữa thành của rãnh khí và thành ngoài của ống 
luồn phun (5) được nối với ống cấp khí bảo vệ (8) hoặc với ống cấp khí chứa oxy. Sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình phun khí chứa oxy từ vòi phun (4) theo sáng chế, trong đó 
khí chứa oxy được cấp vào khoảng trống được bao quanh bởi thành trong của ống luồn 
phun, khí chứa oxy đi vào thiết bị sản xuất gang ở vận tốc khí oxy vào sau khi đã đi qua 
ống luồn phun, đồng thời một khí đi qua khoảng trống ở giữa (7) nằm giữa thành ngoài 
của ống luồn phun và thành của rãnh khí, trong đó khí này đi vào trong thiết bị sản xuất 
gang ở vận tốc khí ra sau khi đã đi qua khoảng trống ở giữa (7), trong đó vận tốc khí oxy 
vào lớn hơn so với ở vận tốc khí ra. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tạo gang dạng hạt 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo gang dạng hạt bao gồm: nạp các sản phẩm thiêu 

kết được tạo ra từ hỗn hợp nguyên liệu thô chứa chất sắt oxit và tác nhân khử cacbon vào 
nguyên liệu cacbon được phân tán trong đáy bằng của lò; và đốt các sản phẩm thiêu kết 
để nhờ đó khử và làm nóng chảy các sắt oxit trong các sản phẩm thiêu kết, trong đó 
nhiệt độ của các sản phẩm thiêu kết trong lò được xác định nằm trong khoảng giữa 
12000C và 1500oC; áp suất riêng phần của oxy trong khí môi trường trong đó các sản 
phẩm thiêu kết được đốt được xác định ở áp suất 2,0 x 1013 atm hoặc cao hơn ở trạng thái 
tiêu chuẩn; và tốc độ tuyến tính của khí môi trường trong lò được xác định là ở 4,5 
cm/giây hoặc cao hơn.  
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2. BIOLEX THERAPEUTICS  (US) 
158 Credle Street, Pittsboro, NC 27312, United States of America 

(72) GUO, Xuan (CN), BUBLOT, Michel (BE), PRITCHARD, Joyce, A. (US), DICKEY, 
Lyun, F. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa kháng nguyên cúm gia cầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa kháng nguyên cúm gia cầm, đặc biệt là đề cập đến 
vacxin cúm gia cầm. Chế phẩm này chứa kháng nguyên cúm trên cơ sở phân tử ngưng 
kết hồng cầu của virut cúm. Phân tử ngưng kết hồng cầu này có thể được biểu hiện trong 
thực vật bao gồm bèo tấm. Sáng chế cũng đề cập đến kit dùng để chủng ngừa cho động 
vật chống lại bệnh cúm chứa chế phẩm này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) NAKABAYASHI Shunichi (JP), KUSANO Takuhei (JP), TAKIZAWA Kota (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe ngồi dạng chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới xe ngồi dạng chân hai bên được tạo ra có khoảng trống lớn cho các 
chân của người lái xe. Cả ống nạp không khí (117) và ống xả (118) kéo dài xa hơn về 
phía sau xe so với bộ truyền động biến thiên liên tục (97). 
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(21) 1-2011-01680 (51) 7 B66C  23/00,  13/22 
(22) 07.01.2010 (43) 25.10.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2011 
(71) 1. KEIO UNIVERSITY  (JP) 

2-15-45, Mita, Minato-ku, Tokyo,100-8345 Japan 
2. IHI TRANSPORT MACHINERY CO., LTD.  (JP) 
6-4, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0044 Japan 

(72) NISHIMURA, Hidekazu (JP), NISHlKAWA, Takaaki (JP), SHIMODA, Susumu (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển cần cẩu cần nâng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển cần cẩu cần nâng nhờ sự tính toán biểu 
thức biến đổi phân số tuyến tính (LTF) của mô hình kích thước bậc thấp có tính đến sự 
thay đổi chiều dài dây cáp chịu tải trọng của cần cẩu cần nâng và thực hiện việc điều 
khiển có phản hồi bằng cách sử dụng sự điều khiển lập trình độ khuếch đại sử dụng biểu 
thức biến đổi phân số tuyến tính (LTF) được tính toán bao gồm các bước thực hiện sự 
kết hợp tuyến tính lệnh điều khiển có phản hồi để thực hiện việc điều khiển có phản hồi 
với lệnh vận hành từ cần điều khiển và tỷ lệ biến đổi giữa lệnh điều khiển có phản hồi và 
lệnh vận hành, nhờ đó ngăn chặn sự đu đưa của tải trọng bất kể sự thay đổi chiều dài dây 
cáp chịu tải trọng và nhờ đó cho phép tải trọng dễ dàng được di chuyển vào vị trí đích. 
Theo sự sắp xếp này, việc điều khiển có thể được thực hiện theo lệnh vận hành của 
người vận hành và việc định vị tải trọng có thể được thực hiện với cảm giác vận hành dễ 
chịu trong khi thực hiện việc ngăn chặn sự đu đưa của cần cẩu cần nâng. Như vậy, 
phương pháp điều khiển cần cẩu cần nâng và thiết bị được đề xuất có thể loại trừ sự trễ 
trong chuyển động thực tế với lệnh vận hành của người vận hành trong khi thực hiện 
việc ngăn chặn sự đu đưa của tải trọng và sự rung động của cột trụ.  
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA. 
(72) BLACK, Peter John (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông đa sóng mang 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống tạo nhóm thăm dò, các giao thức tuyến, và 
lập lịch trong hệ thống truyền thông đa sóng mang. Theo một phương án thiết bị đầu 
cuối truy nhập có thể nhóm nhiều tín hiệu thăm dò mô tả bằng các tần số khác nhau 
thành một hoặc nhiều nhóm thăm dò, mỗi nhóm thăm dò này được nhận dạng bằng 
nhiều thông số (chẳng hạn, độ dịch PN và ID nhóm). Mỗi nhóm thăm dò có thể chứa các 
tín hiệu thăm dò có vùng phủ sóng gần giống nhau. Thiết bị đầu cuối truy nhập có thể 
lựa chọn thêm tín hiệu thăm dò đại diện từ mỗi nhóm thăm dò để báo cáo cường độ thăm 
dò. Thiết bị đầu cuối truy nhập cũng có thể dùng kỹ thuật tạo nhóm thăm dò để quản lý 
tập một cách hiệu quả.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA. 
(72) BLACK, Peter John (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông đa sóng mang 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống tạo nhóm thăm dò, các giao thức tuyến, và 
lập lịch trong hệ thống truyền thông đa sóng mang. Theo một phương án, thiết bị đầu 
cuối truy nhập có thể nhóm nhiều tín hiệu thăm dò mô tả bằng các tần số khác nhau 
thành một hoặc nhiều nhóm thăm dò, mỗi nhóm thăm dò này được nhận dạng bằng 
nhiều thông số (chẳng hạn, độ dịch PN và ID nhóm). Mỗi nhóm thăm dò có thể chứa các 
tín hiệu thăm dò có vùng phủ sóng gần giống nhau. Thiết bị đầu cuối truy nhập có thể 
lựa chọn thêm tín hiệu thăm dò đại diện từ mỗi nhóm thăm dò để báo cáo cường độ 
thăm dò. Thiết bị đầu cuối truy nhập cũng có thể dùng kỹ thuật tạo nhóm thăm dò để 
quản lý tập một cách hiệu quả.   
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WADA, Yusuke (JP), MATSUO, Shinji (JP), TANAKA, Mitsuru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất mỳ ăn liền có cấu trúc và hương vị giống mỳ tươi 
và có đặc tính dễ chế biến cho dù sợi mỳ dày. Theo sáng chế, dòng hơi nước nóng già 
được phun trực tiếp vào sợi mỳ sống trong thời gian nằm trong khoảng từ 5 đến 50 giây 
sao cho nhiệt độ của hơi nước nóng già tiếp xúc với bề mặt của sợi mỳ nằm trong 
khoảng từ 125oC đến 220oC, sợi mỳ được làm ẩm bằng cách sử dụng nước hoặc nước 
nóng, sợi mỳ được hấp tiếp bằng cách phun trực tiếp dòng hơi nước nóng già vào sợi mỳ 
trong thời gian nằm trong khoảng từ 5 đến 50 giây và/hoặc được hấp bằng cách sử dụng 
hơi nước không nóng già, và sợi mỳ được làm khô để tạo ra mỳ ăn liền.  
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Republic of Korea 
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(KR), KIM Wol-Young (KR), LEE Joon-Hwan (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kết tinh chọn lọc chất đồng phân Z của iopromit 

và phương pháp bào chế chế phẩm chứa chất đồng phân Z này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kết tinh chọn lọc chất đồng phân Z của iopromit có 

công thức (I) bao gồm các bước a) hòa tan iopromit thô chứa hỗn hợp của các chất đồng 
phân E và Z hoặc dạng được làm giàu ở một dạng đồng phân của nó trong rượu, và b) 
đun nóng dung dịch rượu thu được để thu được tinh thể của chất đồng phân Z của 
iopromit; và phương pháp bào chế chế phẩm chứa tinh thể chất đồng phân Z này.  
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(30) 61/141,959      31.12.2008 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
(72) CHEN, Linfeng (US), LEUNG, Tak, W. (US), TAO, Tao (CN), HUANG, Xiaodong 

(CN), GAO, Kuanqiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đieste thơm phenylen được thế 

  (57)    Sáng chế đề cập tới các quy trình điều chế đieste thơm phenylen được thế và các hợp 
chất thu được. Các quy trình này bao gồm bước cho điol thơm phản ứng với axit 
carboxylic thơm hoặc dẫn xuất của chúng. Điol thơm và/hoặc axit carboxylic thơm 
(hoặc dẫn xuất của chúng) này có thể là các dạng được thế của chúng. Phản ứng này tạo 
ra đieste thơm phenylen được thế có công thức (II):  
 

  
 
trong đó R1-R14 là giống hoặc khác nhau. ít nhất một trong số các nhóm R1-R14 được 
chọn từ nhóm hyđrocarbyl được thế có từ 1 đến 20 nguyên tử cacbon, nhóm hyđrocarbyl 
không được thế có từ 1 đến 20 nguyên tử cacbon, nhóm alkoxy có từ 1 đến 20 nguyên tử 
cacbon, dị nguyên tử, và các dạng kết hợp của chúng.  
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(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
(72) LEUNG, Tak, W. (US), ROTH, Gary, A. (US), TAO, Tao (CN), GAO, Kuanqiang 

(CN), CHEN, Linfeng (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất 5-tert-butyl-3-metyl-1,2-phenylen 

®ibenzoat (BMPD) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất 5-tert-butyl-3-metyl-1,2-phenylen đibenzoat và 

quy trình tinh chế nó. Sáng chế cũng đề cập đến các quá trình tổng hợp tiền chất (5-tert-
butyl-3-metylcatechol) của 5-tert-butyl-3-metyl-1,2-phenylen ®ibenzoat. 
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(72) KIM, Boo Won (KR), EOM, So Youn (KR), CHUNG, Won Dae (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Gia vị nước mắm và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gia vị nước mắm. Phương pháp này bao gồm 
các bước: (a) khử màu và khử mùi nước mắm dạng lỏng; (b) cô đặc nước mắm thu được 
trong bước (a) và kết tinh muối chứa trong nước mắm; (c) phân tách dịch nước mắm cô 
đặc (b) và muối kết tinh; và (d) lặp lại các bước (b) và (c) ít nhất một lần. Sáng chế cũng 
đề cập đến gia vị nước mắm được điều chế bằng phương pháp này. Gia vị nước mắm 
theo sáng chế có hàm lượng nitơ tổng cao và là nguyên liệu gia vị tự nhiên do chất phụ 
gia hóa học không có mặt trong nguyên liệu thô của gia vị cũng như không được bổ sung 
trong suốt quá trình sản xuất nó, độ mặn dễ chịu và vị ngon của gia vị này khiến cho nó 
có thể được sử dụng làm nguyên liệu thay thế cho MMG và axit nucleic là các chất được 
xếp vào nhóm chất phụ gia tổng hợp.  
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(22) 08.12.2008 (43) 25.10.2011 
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(71) GREENDOCK B.V.  (NL) 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp tháo dỡ tàu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tháo dỡ tàu gồm cầu tàu và thuyền phao để vận chuyển tàu 
cần được tháo dỡ vào vùng nước tiếp giáp cầu tàu. Hệ thống tháo dỡ tàu này còn có cơ 
cấu ổn định được nối với vị trí cố định và có chức năng hạn chế sự dịch chuyển lên trên 
của thuyền phao so với cầu tàu bằng cách tác động phản lực hướng xuống dưới đáp ứng 
lại lực đẩy nổi lên trên của thuyền phao, và phương tiện điều chỉnh sức nổi của thuyền 
phao để cơ cấu ổn định tác động lực ổn định hướng xuống dưới liên tục lên thuyền phao 
trong quá trình tháo dỡ tàu.  

 
  
 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
205 

(11) 27809 
(21) 1-2011-01738 (51) 7 A01N  43/90, C07D  211/94,  471/10 
(22) 30.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/066039 30.11.2009 (87) WO 2010/063670 10.06.2010 
(30) 0822005.5      02.12.2008 GB 
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(72) MUEHLEBACH, Michel (CH), PITTERNA, Thomas (AT), JEANGUENAT, AndrÐ 

(CH), EL, QACEMI, Myriem (FR), HALL, Roger Graham (GB), EDMUNDS, Andrew 
(GB), CORSI, Camilla (IT), STOLLER, AndrÐ (CH), GODFREY, Christopher, Richard 
(GB), SCHAETZER, Jurgen Harry (DE), LOISELEUR, Olivier (CH), MAIENFISCH, 
Peter (CH), CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất N-oxyamit dị vòng xoắn, quy trình điều chế hợp chất 

này, chế phẩm diệt sinh vật gây hại chứa hợp chất này, và 
phương pháp tiêu diệt và phòng trừ sinh vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  
 

  
 
trong đó phần tử thế là như được xác định trong điểm 1; chế phẩm chứa chúng và sử 
dụng chúng làm chất diệt côn trùng, chất diệt ve bét, chất diệt giun tròn hoặc chất diệt 
nhuyễn thể.  
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(71) S.P.C.M. SA  (FR) 

ZAC de Milieux, F-42160 Andrezieux Boutheon, France 
(72) BLONDEL, FrÐdÐric (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất làm đặc polyme cation 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất làm đặc polyme cation, bao gồm polyme cation liên kết ngang 
có khả năng trương nở trong nước chứa ít nhất một monome cation và tùy ý còn bao 
gồm các monome không ion và/hoặc monome anion, trong đó polyme này bao gồm ít 
hơn 25% mạch polyme dễ tan trong nước tính trên tổng khối lượng polyme, và chất tạo liên 
kết ngang với nồng độ nằm trong khoảng từ 500ppm đến 5000ppm tính theo polyme này.  

 
 
 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
207 

(11) 27811 
(21) 1-2011-01771 (51) 7 H01L  21/677,  21/304 
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(71) 1. EXA CO., LTD.  (JP) 

817-1, Ooi, Fujimino-city, Saitama 3560053, JP. 
2. KABUSHIKl KAISHA WATANABE SHOKO  (JP) 
2-16, Nihonbashi-Muromachi 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030022, JP. 

(72) KUSUHARA, Kazuki (JP), TSUNASHIMA Kyouhei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tách lát, thiết bị tách và vận chuyển lát, phương pháp 

tách lát, phương pháp tách và vận chuyển lát, và phương 
pháp tách và vận chuyển lát dùng cho pin mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tách lát là thiết bị có thể cải thiện được việc thực hiện việc 
tách lát và vận chuyển và có thể làm giảm sự nứt gãy hoặc dạng tương tự của các lát silic 
trong việc tách và vận chuyển, trong khi thiết bị là không đắt tiền và có kích cỡ nhỏ. 
Thiết bị này bao gồm: hộp chứa (12) chứa theo phương thẳng đứng một số lượng lớn các 
lát silic tách riêng (W) tiếp xúc sát với nhau hộp chứa (12) được mở ít nhất là theo 
phương thẳng đứng; giá đỡ hộp chứa (13) đỡ hộp chứa có thể tháo ra được giá đỡ hộp 
chứa (13) được mở ít nhất là theo phương thẳng đứng, cụm nâng hạ (14) là cụm nâng và 
hạ giá đỡ hộp chứa (13) liền khối với hộp chứa (12); bể chất dịch (16) chứa chất dịch mà 
giá đỡ hộp chứa (13) được nhúng vào đo liền khối với hộp chứa (12) khi cụm nâng hạ 
(14) hạ xuống; vòi phun (17) được lắp vào vào phía trong bể chất dịch (16) để tạo ra các 
bọt nhỏ từ phía dưới giá đỡ hộp chứa (13) về phía một số lượng lớn các lát silic (W); và 
thiết bị sinh ra các bọt nhỏ (18) sinh ra các bọt nhỏ được thoát ra từ vòi phun (17).  
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39/395 
(62) 1-2006-01795   
(22) 29.03.2005 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/GB2005/001147 29.03.2005 (87) WO 2005/095457 13.10.2005 
(30) 0407197.3      30.03.2004 GB 

0407193.2      30.03.2004 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2011 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Great 
Britain 

(72) ELLIS, Jonathan, Henry (GB), EON-DUVAL, Alexandre (FR), GERMASCHEWSKI, 
Volker (DE), PLUMPTON, Christopher (GB), RAPSON, Nicholas, Timothy (GB), 
WEST, Michael, Robert (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Globulin miễn dịch liên kết đặc hiệu với Oncostatin M 

  (57)   Sáng chế đề cập tới globulin miễn dịch, như kháng thể, mà liên kết đặc hiệu với 
Oncostatin M (OSM), cụ thể là OSM người (hOSM) và điều biến tương tác giữa OSM và 
gp130. Theo các phương án điển hình, OSM được glycosyl hóa. Sáng chế cũng đề cập 
tới kháng thể mà điều biến tương tác giữa cả vị trí H và Vị trí IH của OSM và các hợp 
phần tương tác tương ứng của chúng. Sáng chế đề xuất tiếp dược phẩm, phương pháp 
sàng lọc và phương pháp điều trị trong y tế.  
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2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg 
(72) Whitelock, Steve (GB), Harding, Deborah Phyllis (GB), Turner, Carl David (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất dihydroetorphin và quy trình điều chế hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế hợp chất có công thức (VI), hoặc muối hoặc dẫn 
xuất của nó, trong đó R1 và R2 độc lập là C1-8 alkyl và * là tâm lập thể.  
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(86) PCT/CN2010/070580  09.02.2010 (87) WO 2010/091630 19.08.2010 
(30) 200910005655.7       10.02.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2011 
(71) ZHONGYE CHANGTIAN INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD.  (CN) 

No.1 Laodong Mid Road, Changsha, Hunan 410007, China 
(72) GAO, Deliang (CN), LIU, Xiangpei (CN), GUO, Qing (CN), LIU, Zheming (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dầm đỡ tấm kê dùng cho cơ cấu làm mát hình khuyên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dầm đỡ tấm kê dùng cho cơ cấu làm mát hình khuyên. Dầm đỡ này 
bao gồm dầm hình chữ nhật (1) và dầm hình tam giác (2) được bố trí ở phía trên dầm 
hình chữ nhật (1) này. Tấm trên của dầm hình chữ nhật (1) được dùng làm tấm đáy (21) 
của dầm hình tam giác (2) kéo dài và mở rộng về cả hai phía. Các lỗ thông khí (21a) 
được tạo ra trong phần kéo dài và mở rộng của tấm trên của dầm hình chữ nhật (1). Hai 
tấm bên (22) của dầm hình tam giác liền kề với tấm đáy (21) của dầm hình tam giác, và 
nhiều lỗ xuyên (22a) được bố trí trong hai tấm bên (22) của hình tam giác. Ngoài ra, hai 
tấm đặc (51, 52) được nối nghiêng với nhau được bố trí trên tấm trên của dầm hình chữ 
nhật (1). Các tấm đặc (51, 52) và tấm trên tạo ra dầm hình tam giác bên trong (5), và góc 
nghiêng của hai tấm đặc (51, 52) không nhỏ hơn góc nghỉ của các chất khoáng được làm mát.  
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(72) HAYASAKA Kazuaki (JP), OKAZAKI Motoya (JP), YOKOI Mayumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác đồng phân hóa hydro, phương pháp sản xuất 

chất xúc tác này, phương pháp loại parafin khỏi dầu 
hydrocacbon và phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác đồng phân hóa hydro thứ nhất chứa chất mang là sản 
phẩm ép đùn được điều chế bằng cách nung có xử lý nhiệt mà gồm việc xử lý nhiệt ở 
nhiệt độ 350oC hoặc cao hơn và ít nhất một kim loại được đỡ trên chất mang và được 
chọn từ nhóm bao gồm các kim loại thuộc các nhóm từ 8 đến 10 của bảng hệ thống tuần 
hoàn, molybđen và vonfram, trong đó chất mang chứa (a1) zeolit nung được điều chế 
bằng cách nung có xử lý nhiệt mà gồm việc xử lý nhiệt ở nhiệt độ 350oC hoặc cao hơn 
của zeolit trao đổi ion thu được bằng cách trao đổi ion của zeolit chứa khuôn hữu cơ 
chứa khuôn hữu cơ và có cấu trúc rỗ một chiều vòng 10 cạnh trong dung dịch chứa các 
ion amoni và/hoặc các proton, và (b1) oxit vô cơ nung được điều chế bằng cách nung có 
xử lý nhiệt mà gồm việc xử lý nhiệt ở nhiệt độ 350oC hoặc cao hơn một oxit vô cơ được 
chọn từ nhóm bao gồm kẽm, oxit phospho và oxit phức hợp chứa hỗn hợp của hai oxit 
này hoặc nhiều hơn, trong đó việc xử lý nhiệt mà zeolit nung được xử lý gồm bước nung 
trong đó zeolit trao đổi ion mà không được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 350oC hoặc cao hơn 
được nung ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 350oC đến 450oC.  
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(72) TERLOUW, Thijs (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, máy chủ, máy khách và hệ thống dành cho tin 

nhắn nhanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tin nhắn nhanh bao gồm các bước : thu nhận thông tin 

xã hội mà bao gồm kiểu nhận dạng sự kiện thông tin xã hội, nội dung sự kiện thông tin 
xã hội và bên khởi đầu sự kiện thông tin xã hội; lấy kiểu sự kiện thông tin xã hội và 
hành động đề xuất người dùng của sự kiện thông tin xã hội bằng việc sử dụng kiểu nhận 
dạng sự kiện thông tin xã hội; và truyền dẫn thông tin xã hội, kiểu sự kiện thông tin xã 
hội và hành động đề xuất người dùng tới máy khách tin nhắn nhanh (IM); hiển thị ít nhất 
một trong bên khởi đầu, nội dung kiểu sự kiện thông tin xã hội và hành động đề xuất 
người dùng bởi máy khách IM. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy chủ, máy khách 
IM và hệ thống tin nhắn nhanh. Bằng việc tập hợp tất cả các thông tin xã hội nhận được 
bởi người dùng, người dùng có thể theo dõi tất cả các hành vi bằng việc thực hiện ít thao 
tác nhất.  
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(72) IRVING, Bryan (US), CHEUNG, Jeanne (US), CHIU, Henry (US), LEHAR, Sophie, 

M. (US), MAECKER, Heather (US), MARIATHASAN, Sanjeev (CA), WU, Yan (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polypeptit vùng biến đổi chuỗi nặng được phân lập, kháng thể 

kháng-phối tử 1 chết theo chương trình (PD-L1) hoặc mảnh liên 
kết kháng nguyên được phân lập, axit nucleic được phân lập 
mã hóa polypeptit này, chế phẩm bao gồm kháng thể kháng-
PD-L1 hoặc mảnh liên kết kháng nguyên và quy trình sản xuất 
kháng thể kháng-PD-L1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng- phối tử 1 chết theo chương trình (PD- L1), axit 
nucleic mã hóa kháng thể này, chế phẩm trị liệu chứa chúng, và quy trình sản xuất 
kháng thể kháng-pD-L1 này. Các chế phẩm theo sáng chế hữu dụng để tăng cường chức 
năng tế bào T để tăng cường điều chỉnh đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào và để 
điều trị rối loạn chức năng tế bào T, bao gồm nhiễm khuẩn (ví dụ, cấp tính và mạn tính) 
và miễn dịch khối u.  
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1-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan 
(72) NAGASHIMA, Kyo (JP), MOCHIZUKI, Masami  (JP), SUGIMOTO, Yasuaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất kiểm soát bệnh, chất tăng trọng dùng cho vật nuôi, 

phương pháp sản xuất các chất này và phương pháp chăn nuôi 
vật nuôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kiểm soát bệnh do vi khuẩn Clostridium gây ra, chất kiểm soát 
này chứa dầu từ vỏ hạt điều, dầu từ vỏ hạt điều đã được xử lý nhiệt, axit anacarđic, 
cardanol, hoặc axit anacardic và cardanol.  
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(71) 1. SICPA HOLDING SA   (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
2. CHINA BANKNOTE SICPA SECURITY INK CO., LTD.  (CN) 
Yun Cheng Road 5, Beijing Economic & Technological Development Area, 100176 
Beijing, China 

(72) LI, Xiang  (CN), DESPLAND, Claude-Alain  (CH), MULLER, Edgar (CH), DEGOTT, 
Pierre (FR), BLEIKOLM, Anton (CH), SUDAN, Alexandre (CH) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và quy trình tạo ra dấu hiệu chỉ dẫn trong in lưới với 

định hướng từ tính và tài liệu in bao gồm dấu hiệu chỉ dẫn 
được định hướng từ tính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình tạo ra dấu hiệu chỉ dẫn bao gồm các hạt từ tính 
hoặc từ hóa được định hướng từ tính trong mực hoặc chế phẩm phủ trên tấm (5) chứa vật 
liệu chất nền. Thiết bị bao gồm bộ phận in lưới sàn phẳng có lưới in phẳng (2) và tấm ép 
giấy in (1) để đỡ tấm (5) nêu trên, tấm ép giấy in (1) có bề mặt phía trên đối diện với 
lưới in và hướng thứ nhất dọc theo bề mặt phía trên của nó dọc theo tấm (5) nêu trên có 
thể tháo ra được, và bộ phận định hướng từ tính bao gồm nhiều bộ phận nam châm (6). 
Bộ phận định hướng từ tính được bố trí bên dưới bề mặt phía trên của tấm ép giấy in (1), 
nhiều bộ phận nam châm (6) được bố trí dọc theo hướng thứ nhất nêu trên, và tất cả các 
bộ phận nam châm (6) nêu trên có thể di chuyển đồng thời từ vị trí thứ nhất ra xa bề mặt 
phía trên của tấm ép giấy in đến vị trí thứ hai gần với bề mặt phía trên của tấm ép giấy in.  
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(72) RASMUSSEN, Jan Norager (DK), VESBORG, Steen Gerth  (DK), ANDERSEN, 

Martin Gerth (DK) 
(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(54) Vỏ chứa đồ uống tự làm lạnh và thiết bị làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ chứa để đựng đồ uống, vỏ chứa có phần thân và nắp và xác định 
một ngăn bên trong, ngăn bên trong này có thể tích bên trong và bao gồm khối lượng 
riêng của đồ uống. Hơn nữa, vỏ chứa bao gồm một thiết bị làm lạnh, thiết bị làm lạnh có 
vỏ bọc xác định thể tích trong. Thiết bị làm lạnh có ít nhất hai chất phản ứng riêng rẽ, 
không độc hại, do chúng tương tác với nhau trong quá trình phản ứng có entropi tăng, 
tạo ra các sản phẩm không độc hại và có hệ số tỷ lượng xác định. Hai chất phản ứng 
riêng rẽ, không độc hại ban đầu được chứa tách biệt với nhau trong thiết bị làm lạnh 
được và tương tác với nhau tạo nên phản ứng có entropi tăng và giảm nhiệt lượng của đồ 
uống tối thiểu là 50J/ml đồ uống. Ngoài ra, thiết bị làm lạnh bao gồm bộ kích hoạt để 
bắt đầu phản ứng giữa ít nhất hai chất phản ứng riêng rẽ, không độc hại.  
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(72) HENKE, Gert (DE), SOMMER, Michael (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị tiếp nhận cồn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tiếp nhận cồn từ xe téc có bể khử khí mà 
cồn được dẫn vào đó từ xe téc, trong đó bể khử khí có cửa nạp cồn và cửa xả cồn. Cửa 
nạp cồn và cửa xả cồn được bố trí ở vùng thấp hơn của bể khử khí, và thiết bị tiếp nhận 
cồn có thể được đặt phía trên nền.  
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GODFREY, Christopher, Richard (GB), SCHAETZER, Jurgen Harry (DE), 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) N-oxypiperidin dị vòng xoắn, quy trình điều chế hợp chất này, 

chế phẩm diệt sinh vật gây hại chứa chúng, và phương pháp 
diệt và phòng trừ sinh vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  
 

  
 
trong đó phần tử thế là như được xác định trong điểm 1, hữu ích làm chất diệt sinh vật 
gây hại.  
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(11) 27823 
(21) 1-2011-01822 (51) 7 G06Q  20/00 
(22) 18.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/IB2009/055838     18.12.2009 (87) WO/2010/073199 01.07.2010 
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(71) MTN MOBILE MONEY SA (PTY) LTD  (ZA) 

216 14th Avenue, Fairlands, 2022, South Africa 
(72) Bruynse, Dirk Marinus (ZA), Bezuidenhoudt, Schalk Johann (ZA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý giao dịch một cách an toàn 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống xử lý giao dịch một cách an toàn. Phương 
pháp theo sáng chế bao gồm các bước : lưu trữ nhiều phần tử nhận dạng công cụ giao 
dịch tài chính đã được mã hoá trong bộ nhớ trong đó không có khoá giải mã cho chúng 
được lưu trữ trong bộ nhớ và ngoài ra trong đó mỗi phần tử nhận dạng công cụ giao dịch 
tài chính được mã hoá được kết hợp với thiết bị truyền thông di động; nhận yêu cầu ở 
máy chủ để xử lý giao dịch, yêu cầu này bao gồm nhận dạng của thiết bị truyền thông di 
động; lấy ra từ bộ nhớ phần tử nhận dạng công cụ giao dịch tài chính đã được mã hoá 
được kết hợp với thiết bị truyền thông di động được nhận dạng trong yêu cầu; truyền 
phần tử nhận dạng công cụ giao dịch tài chính được mã hoá đã được lấy ra tới thiết bị 
truyền thông di động; nhận dữ liệu giao dịch từ thiết bị truyền thông đi động và sử dụng 
dữ liệu giao dịch nhận được để thực hiện giao dịch tài chính.  
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(72) MIYACHI, Isao (JP), TAKANO, Yuichi (JP), TSUNODA, Hiromitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bao bì đóng gói băng dính nhạy áp và phương pháp dán nhờ sử 

dụng bao bì này    
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì đóng gói băng dính nhạy áp trong đó băng dính dễ dán được 

hướng tới trong khi có thể đạt được hiệu quả tiết kiệm tài nguyên. Bao bì đóng gói băng 
dính nhạy áp (10) theo sáng chế thích ứng băng dính (14) có lớp nền (18) và lớp chất 
dính (12) được bố trí trên một bề mặt của lớp nền (18) và bao gồm tấm bảo vệ (16) được 
dán bóc được vào lớp chất dính (12). Hơn nữa, trong bao bì đóng gói băng dính nhạy áp 
(10), tấm bảo vệ (16) được uốn cong dọc đường cong định trước với băng dính (14) và 
băng dính (14) được hàn kín bên trong tấm bảo vệ uốn cong (16). Theo cấu trúc này, 
bao bì thông thường hiện có được tách biệt khỏi tấm bảo vệ có thể được loại bỏ. Hơn 
nữa, khi tấm bảo vệ (16) được mở trong khi tấm bảo vệ (16) được bóc ra khỏi lớp chất 
dính (12) của băng dính (14), một nửa lớp chất dính (12) được lộ ra; do đó, việc dán vào 
phần cần dán là dễ dàng. Sáng chế đề cập đến phương pháp dán nhờ sử dụng bao bì này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp dầu và chất béo thực vật 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất béo và dầu không có cholesterol và có hàm lượng axit béo no thấp 
trong khi vẫn có vị đặc trưng. Do vậy, sáng chế đề cập đến chất làm tăng vị đặc trưng 
bao gồm axit béo không no cao mạch dài và este của nó, đặc biệt là đối với chất béo và 
dầu thực vật, và đề cập đến hỗn hợp chất béo và dầu thực vật bao gồm chất làm tăng vị 
đặc trưng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh, phương pháp điều khiển thiết bị tạo ảnh, và 

phương tiện lưu trữ 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh để lưu trữ dữ liệu ảnh, được tạo ra từ tài liệu được quét 

bằng máy quét, vào phương tiện tháo ra được. Nếu việc lưu trữ lên phương tiện tháo ra 
được chưa được hoàn tất, thì một phần của dữ liệu ảnh đã được lưu trữ đến lúc đó sẽ 
được xoá khỏi phương tiện tháo ra được.  
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(54) Lưới đan bằng dải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lưới làm từ các dải (1, 2) được kết nối với nhau nhờ vật liệu độn dẻo 
nóng. Nhằm tạo ra các điều kiện kết cấu đơn giản, các dải được đề xuất (1, 2) được đặt 
thành ít nhất là hai nhóm và giao nhau theo nhóm được cố định ở giữa hai lớp che (3, 4) 
đối với vị trí tương hỗ của chúng, các lớp có kết cấu ít nhất là hai lớp với lớp kết dính 
hướng vào các dải (1, 2) và được làm từ vật liệu dẻo nóng và với lớp mang có độ bền 
chịu kéo cao hơn, các lớp được kết nối với nhau và với các dải (1, 2) nhờ lớp kết dính.  
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NAGATSU, Ryohsuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cột trụ bằng tấm thép kết hợp, tường chắn đất được tạo ra từ 

cột trụ bằng tấm thép kết hợp, và phương pháp lựa chọn cột 
trụ bằng tấm thép kết hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cột trụ bằng tấm thép kết hợp có cột trụ bằng tấm thép dạng hình 
mũ có vành và tấm thép dạng hình chữ H, trong đó cột trụ bằng tấm thép dạng hình mũ 
có vành bao gồm: phần dạng đê quai, cặp các phần bản cánh được trang bị ở cả hai đầu 
của phần dạng đê quai; cặp các phần tay đòn, mỗi phần tay đòn được trang bị ở các đầu 
tương ứng của các phần bản cánh; và cặp các phần ghép nối, mỗi phần ghép nối được tạo 
ra ở các đầu tương ứng của cặp các phần tay đòn, tấm thép dạng hình chữ H bao gồm: 
phần dạng đê quai ở giữa; phần bản cánh thứ nhất được trang bị ở một đầu của phần 
dạng đê quai ở giữa; và phần bản cánh thứ hai được trang bị ở đầu kia của phần dạng đê 
quai ở giữa, phần bản cánh thứ hai được cố định ở phía ngoài phần dạng đê quai của cột 
trụ bằng tấm thép dạng hình mũ có vành, và tỷ số giới hạn chảy tối thiểu σyh/σyS của 
giới hạn chảy tối thiểu σyh của tấm thép dạng hình chữ H và giới hạn chảy tối thiểu σyS 
của cột trụ bằng tấm thép dạng hình mũ có vành là 1,105 hoặc lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất điamin 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hợp chất có công thức (A), phương pháp này bao 
gồm các bước: (a) trộn hợp chất có công thức (B) với axit p-toluensulfonic hoặc axit p-
toluensulfonic ngậm một phân tử nước với lượng nhỏ hơn 1 đương lượng mol so với hợp 
chất có công thức (B) trong dung môi dưới điều kiện gia nhiệt; (b) bổ sung thêm axit p-
toluensulfonic hoặc axit p-toluensulfonic ngậm một phân tử nước vào dung dịch hỗn hợp 
trên dưới điều kiện làm mát, trong đó axit p-toluensulfonic hoặc axit p- toluensulfonic 
ngậm một phân tử nước cần bổ sung được thêm vào một lượng sao cho tổng đương lượng 
mol của chúng với axit p-toluensulfonic hoặc axit p-toluensulfonic ngậm một phân tử 
nước ở bước (a) là không nhỏ hơn 1 đương lương mol so với hợp chất có công thức (B) ở 
bước (a); và (c) sau đó cho dung dịch hỗn hợp kết tinh để thu được hợp chất có công 
thức (A).  
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(72) WU, Guangzhu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp trong hệ thống p2p và 

nút p2p 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hợp chất có công thức (A), phương pháp này bao 

gồm các bước: (a) trộn hợp chất có công thức (B) có công thức (B) với axit p-
toluensulfonic ngậm một phân tử nước với lượng nhỏ hơn 1 đương lượng mol so với hợp 
chất có công thức (B) trong dung môi dưới điều kiện gia nhiệt; (b) bổ sung thêm axit p-
toluensulfonic hoặc axit p-toluensulfonic ngậm một phân tử nước vào dung dịch hỗn hợp 
trên dưới điều kiện làm mát trong đó axit p-toluensulfonic ngậm một phân tử nước ở 
bước (a) là không nhỏ hơn 1 đương lượng mol so với hợp chất có công thức (B) ở bước 
(a); và (c) sau đó cho dung dịch hỗn hợp kết tinh để thu được hợp chất có công thức (A).  
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(KR), HAN, Sang-Dug (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm giải phóng kiểm soát để sản xuất dược phẩm giải 

phóng duy trì chứa udenafil và phương pháp bào chế chế phẩm 
này 

  (57)   Sáng chế đề cập tới chế phẩm giải phóng kiểm soát để sản xuất dược phẩm giải phóng 
duy trì chứa undenafil và phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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(21) 1-2011-01876 (51) 7 A61F  13/02, A61K  9/70 
(22) 18.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/071144     18.12.2009 (87) WO/2010/073993 01.07.2010 
(30) 2008-331465      25.12.2008 JP 

2009-020038      30.01.2009 JP 
2009-217780      18.09.2009 JP 

(71) HISAMITSU PHARMACEUTlCAL CO., lNC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 

(72) OHTA, Shigeo (JP), TSUTSUMI, Nobuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bao bì đóng gói băng dính nhạy áp và phương pháp dán nhờ sử 

dụng bao bì này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bao bì đóng gói băng dính nhạy áp trong đó sự dễ dán băng dính 

được hướng tới và có thể đạt được hiệu quả tiết kiệm tài nguyên. Bao bì đóng gói băng 
dính nhạy áp theo sáng chế thích ứng băng dính (14) có lớp nền (20) và lớp chất dính 
(12) được bố trí trên một bề mặt của lớp nền, băng dính (14) được uốn cong thành phần 
thứ nhất (22) và phần thứ hai (24) sao cho lớp chất dính hướng ra ngoài. Hơn nữa, bao bì 
đóng gói băng dính nhạy áp này bao gồm tấm bảo vệ thứ nhất (16) được dán bóc được 
vào lớp chất dính của phần thứ nhất của băng dính và tấm bảo vệ thứ hai (18) được dán 
bóc được vào lớp chất dính của phần thứ hai của băng dính để hàn kín băng dính với tấm 
bảo vệ thứ nhất giữa các tấm bảo vệ thứ nhất và thứ hai. Trong cấu trúc này, bao bì 
thông thường hiện có có thể được gỡ bỏ. Hơn nữa, khi tấm bảo vệ thứ hai được bóc ra 
khỏi lớp chất dính của phần thứ hai của băng dính, một nửa lớp chất dính được lộ ra; do 
đó, việc dán vào phần cần dán là dễ dàng.  
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(72) MATSUOKA Kazuyoshi (JP), MURAKAMI Chikahisa (JP), YAMANE Kenji (JP), 
NIIMOTO Jyunji (JP), KATSURAHARA Tooru (JP), KAWAGUCHI Kenichi (JP), 
KOJIMA Yasushi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất phủ chống gỉ, lớp phủ chống gỉ và phương pháp chống 

gỉ ở vật liệu nền 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất phủ chống gỉ có thể thủy phân hai thành phần có thành 

phần thứ nhất chứa nhựa polyeste có giá trị axit thành phần rắn nằm trong khoảng từ 50 
đến 200, giá trị hyđroxyl thành phần rắn không lớn hơn 100 và độ nhớt 25oC không lớn 
hơn 500 mPa, và thành phần-thứ hai là bột nhão bao gồm ôxit kẽm và ôxit đồng, trong 
đó hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi không lớn hơn 400 g/L dựa trên tổng của thành 
phần thứ nhất và thành phần thứ hai. Màng phủ chống gỉ thu được bằng cách hóa cứng 
hợp chất phủ chống gỉ hai thành phần của sáng chế. Phương pháp chống gỉ vật liệu nền, 
bao gồm các bước sơn phủ hoặc thấm hợp chất phủ chống gỉ có thể thủy phân hai thành 
phần lên hoặc vào vật liệu nền, và bước hóa cứng hợp chất phủ chống gỉ có thể thủy 
phân hai thành phần để tạo ra màng phủ chống gỉ.  
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(21) 1-2011-01881 (51) 7 B32B  27/32,  29/04 
(22) 23.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/008306 23.11.2009 (87) WO 2010/069451 24.06.2010 
(30) 08021887.8      17.12.2008 EP 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FlNANCE SA  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) BENTMAR, Mats (SE), TOFT, Nils (NO), JOHANSSON, Hans (SE), BERGHOLTZ, 

Lars (SE), BERLIN, Mikael (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm bao bì dạng lớp, phương pháp sản xuất tấm bao bì dạng lớp 

và túi bao gói được tạo ra từ tấm bao bì dạng lớp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm bao bì dạng lớp không có lá kim loại để đóng gói thực phẩm 

dạng lỏng bao gồm lớp lõi bằng giấy hoặc bìa cứng, các lớp hàn nhiệt được, không thấm 
lỏng ngoài cùng, bằng polyolefin và được phủ lên mặt trong của lớp giấy hoặc bìa cứng, 
lớp ngăn khí ôxy được tạo ra bằng cách phủ hợp phần ngăn khí dạng lỏng thành màng 
lỏng và tiếp theo là sấy khô, hợp phần lỏng này chứa chất liên kết polyme được phân tán 
hoặc hòa tan trong môi trường lỏng. Tâm bao bì dạng lớp này còn bao gồm lớp ma trận 
polyme gốc polyolefin với các hạt nạp vô cơ được phân bố trong đó và các hạt vô cơ 
cũng được phân tán trong lớp ngăn khí từ hợp phần ngăn khí dạng lỏng. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm bao bì dạng lớp và đề cập đến túi bao gói 
được làm từ tấm bao bì dạng lớp này.  
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(72) HU, Peng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền dẫn đa nguồn của tệp tin tin 

nhắn nhanh 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống truyền dẫn đa nguồn tệp tin tin nhắn nhanh (IM), nó bao gồm 

thiết bị đầu cuối IM gửi và thiết bị đầu cuối IM nhận mà được kết nối với nhau thông 
qua mạng và trao đổi dữ liệu với nhau; thiết bị đầu cuối IM nhận được thiết lập để tìm 
kiếm các bản sao tệp tin theo thông tin tệp tin được gửi bởi thiết bị đầu cuối IM gửi, và 
khi có ít nhất một bản sao được tìm thấy, thì nhận tệp tin từ ít nhất hai nguồn tệp tin 
bằng việc sử dụng chế độ đa nguồn, trong đó ít nhất hai nguồn tệp tin bao gồm thiết bị 
đầu cuối IM gửi và nguồn tệp tin của ít nhất một bản sao. Trong các ví dụ của sáng chế, 
hệ thống P2SP (Peer to Server and Peer) thông thường được sử dụng để tìm kiếm các bản 
sao, và tệp tin với bản sao được nhận bằng việc sử dụng chế độ truyền dẫn đa nguồn, do 
vậy cải thiện được tốc độ truyền dẫn và tỷ lệ tận dụng băng thông.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện quảng cáo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện quảng cáo. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm các bước : lấy thông tin thời gian thực hiện quảng cáo mà bao gồm 
nhận dạng quảng cáo và khoảng thời gian phát quảng cáo; tìm kiếm địa chỉ quảng cáo 
tương ứng với nhận dạng quảng cáo; lấy tài liệu quảng cáo tương ứng với địa chỉ quảng 
cáo; phát tài liệu quảng cáo trong khoảng thời gian thực hiện quảng cáo. Thiết bị theo 
sáng chế bao gồm môđun lấy thứ nhất, môđun tìm kiếm, môđun lấy thứ hai và môđun 
thực hiện quảng cáo. Các quảng cáo khác nhau được thực hiện theo các khoảng thời gian 
khác nhau được cho trước, do đó các yêu cầu thực hiện các quảng cáo khác nhau được 
thỏa mãn và quảng cáo đạt được hiệu quả tốt hơn.  
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(GB), HANDE, Prashanth  (IN), GIARETTA, Gerardo  (IT), MAHENDRAN, 
Arungundram C.  (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị dàn xếp động kết nối với mạng truy 

nhập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống cho phép thoả thuận kết nối giữa đầu cuối 

truy nhập và mạng truy nhập. Các thoả thuận kết nối có thể được thiết lập thông qua sự 
dàn xếp bên phía người dùng hoặc dàn xếp bên thứ ba cho kết nối với mạng truy nhập. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và hệ thống thanh toán kết nối cho các 
mạng truy nhập.  
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(22) 22.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/071279       22.12.2009 (87) WO 2010/074052 01.07.2010 
(30) 2008-325969       22.12.2008 JP 
(71) POLA CHEMICAL INDUSTRIES INC.  (JP) 

6-48, Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8009, Japan 
(72) YOKOYAMA, Kouji (JP), KIMURA, Makoto (JP), TAMAI, Masashi (JP), SAITOH, 

Yuko (JP), KATO, Tomomi (JP), IKEDA, Yu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất ức chế quá trình sản sinh ra melanin và chế phẩm dùng 

ngoài da chứa chất ức chế này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế sự sản sinh melanin có hoạt tính ức chế quá trình sản 

sinh ra melanin. Chất ức chế sự sản sinh melanin này là hợp chất có công thức chung (I) 
(trừ clotrimazol) và/hoặc muối dược dụng của chúng. Trong công thức này, A1, A2 và 
A3 độc lập được chọn từ nguyên tử hydro, nhóm aryl mà có thể có một phần tử thế và 
nhóm dị vòng thơm mà có thể có một phần tử thế, trong đó ít nhất một trong số A1, A2 
và A3 được chọn từ nhóm aryl và nhóm vòng dị vòng thơm, tổng số lượng nguyên tử 
cacbon chứa trong A1, A2 và A3 là từ 6 đến 50 và, khi ít nhất hai trong số các nhóm A1, 
A2 và A3 là nhóm aryl hoặc nhóm vòng dị vòng thơm, hai nhóm aryl lân cận hoặc các 
nhóm dị vòng thơm có thể được liên kết với nhau bằng mạch alkyl hoặc mạch alkenyl để 
tạo thành vòng; m là số nguyên từ 0 đến 2; X là nguyên tử khác loại, nguyên tử hydro 
hoặc nguyên tử cacbon; R1 và R2 độc lập được chọn từ nguyên tử hydro và nhóm oxo, 
trong đó khi một trong số R1 và R2 là nhóm oxo thì nhóm kia không có mặt; và R3 
được chọn từ nguyên tử hydro và nhóm C1-8 hydrocacbon, trong đó một hoặc một số 
nguyên tử hydro hoặc nguyên tử cacbon có thể được thế bằng một nguyên tử khác loại 
hoặc nhiều nguyên tử khác loại, trong đó số lượng các gốc R3 có mặt trong hợp chất 
tương ứng với số lượng các gốc X và, khi hai hoặc nhiều gốc R3 có mặt, thì các gốc R3 
là độc lập có mặt và hai gốc R3 lân cận có thể được liên kết với nhau để, cùng với X, tạo 
thành một vòng, và phần cuối của R3 có thể được liên kết với nguyên tử cacbon mà A1, 
A2 và A3 được liên kết vào, bằng cách đó tạo thành một vòng.  
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(72) RYAN, Brad, Stewart (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cố định, bộ panen và panen vách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cố định các bộ phận che phủ với nhau bao gồm bước: 
xuyên các đỉnh có thân định hình qua các bộ phận để cố định các bộ phận này với nhau. 
Các kết cấu bao gồm tấm kim loại sử dụng kỹ thuật lắp cố định này cũng được bộc lộ. 
Các kết cấu này bao gồm các panen vách hỗn hợp được sử dụng trong kết cấu panen làm 
vách tường.  
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(11) 27840 
(21) 1-2011-01922 (51) 7 G06Q  50/00 
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(86) PCT/JP2009/070996     16.12.2009 (87) WO 2010/071158 24.06.2010 
(30) 2008-324752     19.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2011 
(71) THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC.  (JP) 

4-33, Komachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8701, Japan 
(72) OE, Ryuji (JP), ONO, Hiroaki (JP), IWATA, Kazunori (JP), KAWAKAMI, Mayuka 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp hỗ trợ vận hành hồ thủy điện, và 

thiết bị lưu giữ chương trình thực thi được trên máy tính sử 
dụng cho hệ thống và phương pháp này 

  (57)     Điện năng tạo ra bởi quá trình phát năng lượng thủy điện có thể được tăng lên.  
Sáng chế đề cập đến hệ thống hỗ trợ vận hành hồ thủy điện, phương pháp hỗ trợ vận 
hành hồ thủy điện, và thiết bị lưu giữ chương 
trình thực hiện được trên máy tính được sử 
dụng cho hệ thống và phương pháp này. Hệ 
thống lập kế hoạch vận hành 30 được trang bị 
cơ sở dữ liệu mực nước tối ưu 334 lưu giữ 
mực nước tối ưu tại thời điểm cuối của tháng 
kết hợp với mực nước Hm tại thời điểm ban 
đầu của mỗi tháng và thể tích dòng chảy vào 
trong một tháng. Hệ thống lập kế hoạch vận 
hành 30 truy vấn mực nước tối ưu tương ứng 
với mực nước tại thời điểm ban đầu của mỗi 
tháng và giá trị thể tích chảy vào được dự báo 
từ cơ sở dữ liệu mực nước tối ưu 334 và ghi 
nhận mực nước tối ưu truy vấn được làm mực 
nước tại thời điểm ban đầu của tháng kế tiếp. 
Ngoài ra, tại thời điểm cuối mỗi tháng, hệ 
thống lập kế hoạch vận hành 30 truy vấn mực 
nước hiện tại và giá trị thể tích dòng chảy vào 
được dự báo cho tháng kế tiếp và tiếp theo, 
ghi nhận mực nước hiện tại làm mực nước tại 
thời điểm ban đầu của tháng kế tiếp, truy vấn 
mực nước tối ưu cho từng tháng của tháng kế 
tiếp và tiếp theo từ cơ sở dữ liệu mực nước tối 
ưu 334 cập nhật kế hoạch về mực nước với 
mực nước tối ưu truy vấn được.  
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(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) BUENO MELENDO, Ana, Belen (ES), AGEJAS-CHICHARRO, Francisco, Javier 

(ES) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Các dẫn xuất arylxyclopropylaxetamit dùng làm chất hoạt 

hóa glucokinaza 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A); và dược phẩm chứa hợp chất này điều trị 

bệnh tiểu đường.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) ZHOU, Xiaobo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối để gửi và nhận tài liệu phức 

hợp dựa trên công cụ IM 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đầu cuối để gửi và nhận tài liệu phức hợp dựa 

trên công cụ IM, và đề cập đến các công nghệ truyền thông. Phương pháp gửi tài liệu 
phức hợp dựa trên công cụ IM bao gồm các bước : thu thập, bởi thiết bị đầu cuối IM thứ 
nhất, tài liệu phức hợp; xếp thứ tự tài liệu phức hợp thu thập được; gửi tài liệu phức hợp 
đã được xếp thứ tự đến thiết bị đầu cuối IM thứ hai. Phương pháp nhận tài liệu phức hợp 
dựa trên công cụ IM bao gồm các bước: nhận, bởi thiết bị đầu cuối IM thứ hai, tài liệu 
phức hợp đã được xếp thứ tự được gửi bởi thiết bị đầu cuối IM thứ nhất; giải thứ tự tài 
liệu phức hợp được xếp thứ tự này, và thu thập tài liệu phức hợp. Các giải pháp theo sáng 
chế cũng đề xuất các thiết bị đầu cuối IM. Các giải pháp kỹ thuật theo sáng chế có thể 
thoả mãn các yêu cầu trao đổi thông tin của người dùng.  
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(11) 27843 
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(72) KASAHARA, Hiroyuki (JP), YAMAMOTO, Hideomi (JP), OHASHl, Junichi (JP), 

KAWASHITA, Kazushige (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sản phẩm kết dính và cơ cấu chuyển       

  (57)   Sáng chế đề cập đến sản phẩm kết dính, bao gồm lớp chất kết đính mà trong đó các 
chấm của chất kết dính dạng chấm 12 được sắp xếp một cách gián đoạn, và vật liệu nền 
11 có tác dụng đỡ lớp chất kết dính, đường kính chấm của chất kết dính 12 được làm 
thành trị số rất nhỏ, nhỏ hơn 1,5mm, và độ dày của lớp chất kết dính được ấn định là nhỏ 
hơn 25μm trong khi tỷ lệ diện tích là tỷ lệ giữa diện tích mà chất kết dính 12 chiếm trên 
mỗi diện tích đơn vị của vật liệu nền 11 được ấn định là từ 0,7 trở lên. Lực kết dính cần 
và đủ cần và đủ của lớp chất kết dính được duy trì trong khi đường kính chấm của chất 
kết dính được làm nhỏ hơn và độ dày của lớp chất kết dính được làm nhỏ hơn. Sáng chế 
còn đề cập đến cơ cấu chuyển bao gồm sản phẩm kết dính. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2011 
(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, California 92121 
(72) CHU, Zhi-Liang (US), LEONARD, James, N. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp nhận biết các chất kích thích bài tiết peptit 

hướng insulin phụ thuộc glucoza và phương pháp bào chế 
dược phẩm chứa chất chủ vận thụ thể cặp đôi protein GPR119 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng thụ thể GPR 119 để nhận dạng các hợp chất 
hữu dụng cho tăng cường khối lượng xương trong cá thể. Các chất đồng vận của thụ thể 
GPR119 là hữu dụng như là các tác nhân trị liệu cho việc điều trị hoặc phòng ngừa trạng 
bệnh đặc trưng bởi khối lượng xương thấp, như thể các chứng loãng xương, và cho việc 
tăng cường khối lượng xương trong cá thể. Các chất đồng vận của thụ thể GPR119 thúc 
đẩy sự tạo ra xương trong cá thể.  
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(86) PCT/FR2009/001071  08.09.2009 (87) WO2010/072904 01.07.2010 
(30) 0807402       23.12.2008 FR 
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1 Place d'Iena F-75016 Paris, France 
(72) MATIERE Philippe (FR), BUONOMO Marc (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cầu tàu để chất hàng và dỡ hàng cho tàu cho phép xe cộ lên 

xuống 
  (57)   Sáng chế đề cập tới cầu tàu (1) để chất hàng và đỡ hàng cho tàu cho phép xe cộ lên 

xuống (2), bao gồm bốn môđun (4, 12, 13, 16) đặt đối đầu ở ít nhất một trong số các đầu 
của chúng và được đỡ trên các trụ (10, 10', 17). Các môđun này bao gồm: môđun thứ 
nhất (4) tạo ra từ ít nhất một chi tiết kim loại (từ E1 đến E3 ) và được nối với bờ; môđun 
thứ hai (12) bao gồm ít nhất hai chi tiết kim loại đặt cạnh nhau (E2), có chiều rộng lớn 
hơn chiều rộng của môđun thứ nhất (4); môđun thứ ba (13) bao gồm ít nhất hai chi tiết 
kim loại đặt cạnh nhau, có chiều rộng ít nhất là bằng chiều rộng của môđun thứ hai (12) 
và được nối với môđun thứ hai này bởi mối nối xoay cho phép chuyển động từ đầu đến 
cuối của đầu tự do (130) của môđun thứ ba (13) tương đối với môđun thứ hai (12); và 
môđun thứ tư (16) tạo ra từ các chi tiết kim loại (7"), được nối với môđun thứ ba (13) và 
được làm thích ứng để neo chặt tàu cho phép xe cộ lên xuống.  
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KINDON, Leanda, Jane (GB), KRAGOL, Goran (HR), MARUSIC-ISTUK, Zorica 
(HR) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất phân tử vòng lớn chống viêm, quy trình điều chế nó 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 3'-N-demetyl-4"-O-(2-dietylaminoetanoyl)-6-O- metyl-9a-

aza-9a-homoerythromyxin A, có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối của nó, dược phẩm chứa hợp chất này và phương pháp điều chế nó.  
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(11) 27847 
(21) 1-2011-01962 (51) 7 A24F  47/00, G06K  7/10,  7/08,  

19/06,  19/067 
(22) 24.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/IB2009/007969      24.12.2009 (87) WO 2010/073122 01.07.2010 
(30) 08254145.9      24.12.2008 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) FERNANDO, Felix (GB), CORDEY, Jean-Pierre (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm hút thuốc và sản phẩm làm sạch bao gồm thông tin 

nhận dạng và hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện 
bao gồm sản phẩm hút thuốc hoặc sản phẩm làm sạch 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện để chứa sản phẩm hút 
thuốc hoặc sản phẩm làm sạch bao gồm thông tin nhận dạng. Sáng chế còn đề xuất sản 
phẩm làm sạch bao gồm thông tin nhận dạng được mã hóa trên sản phẩm làm sạch, được 
cấu hình để làm sạch hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện có bộ phận dò để dò 
tìm sản phẩm làm sạch và phân biệt sản phẩm làm sạch với các sản phẩm khác được cấu 
hình để sử dụng với hệ thống hút thuốc, dựa trên thông tin nhận dạng được mã hóa trên 
sản phẩm làm sạch. Sáng chế cũng đề xuất sản phẩm hút thuốc bao gồm thông tin nhận 
dạng được in trên sản phẩm hút thuốc, được cấu hình để sử dụng với hệ thống hút thuốc 
được đốt nóng bằng điện có bộ phận dò để dò tìm sản phẩm hút thuốc và phân biệt sản 
phẩm hút thuốc với các sản phẩm khác được cấu hình để sử dụng với hệ thống hút thuốc, 
dựa trên thông tin nhận dạng in trên sản phẩm hút thuốc.  
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(11) 27848 
(21) 1-2011-01967 (51) 7 H02J  7/00, H01M  10/46 
(22) 24.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/071371       24.12.2009 (87) WO/2010/074106 01.07.2010 
(30) 2008-328830       24.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2011 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 - Japan 
(72) TAKADA, Kazuyoshi (JP), SUZUKI, Sadanori (JP), NAKATA, Kenichi (JP), 

SAKODA, Shimpei (JP), YAMAMOTO, Yukihiro (JP), ICHIKAWA, Shinji (JP), 
ISHIKAWA, Tetsuhiro (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị nạp điện không tiếp xúc kiểu cộng hưởng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị nạp điện không tiếp xúc kiểu cộng hưởng bao gồm: nguồn 
điện cao tần, cuộn dây cộng hưởng phía sơ cấp, cuộn dây cộng hưởng phía thứ cấp, bộ 
nạp điện, bộ pin nạp được, và bộ điều khiển dừng. Cuộn dây cộng hưởng phía sơ cấp tiếp 
nhận điện năng cao tần từ nguồn điện cao tần. Cuộn dây cộng hưởng phía thứ cấp được 
bố trí cách xa cuộn dây cộng hưởng phía sơ cấp theo cách không tiếp xúc. Cuộn dây 
cộng hưởng phía thứ cấp tiếp nhận điện năng từ cuộn dây cộng hưởng phía sơ cấp nhờ 
hiện tượng cộng hưởng từ trường giữa cuộn dây cộng hưởng phía sơ cấp và cuộn dây 
cộng hưởng phía thứ cấp. Bộ nạp điện tiếp nhận điện năng cao tần từ cuộn dây cộng 
hưởng phía thứ cấp. Bộ pin nạp được được nối với bộ nạp điện. Bộ điều khiển dừng thực 
hiện dừng nguồn điện cao tần trước khi dừng bộ nạp điện khi việc nạp điện cần phải 
được dừng.  
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(11) 27849 
(21) 1-2011-01970 (51) 7 C01B  31/02, H01G  9/058, H01M  

4/36,  4/38,  4/587,  4/62 
(22) 25.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/071630     25.12.2009 (87) WO/2010/074243 01.07.2010 
(30) 2008-332326     26.12.2008 JP 

2008-332327     26.12.2008 JP 
2009-186727    11.08.2009 JP 
2009-186728    11.08.2009 JP 

(71) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD  (JP) 
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308565, Japan 

(72) TOYOKAWA Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo các hạt các bon cho điện cực, các hạt các 

bon cho điện cực và vật liệu điện cực âm cho pin thứ cấp dùng 
ion lithi 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp tạo ra các hạt cacbon thích hợp để sử 
dụng làm vật liệu điện cực, có khả năng đạt được hiệu suất nạp/phóng và độ bền cao khi 
được sử dụng làm vật liệu điện cực âm trong các pin thứ cấp dùng ion lithi.  

Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra các hạt cacbon cho điện cực, trong đó mỗi 
điện cực chứa các hạt kim loại có khả năng tạo thành hợp kim với lithi, được tạo ra nhờ 
sự tích tụ của nhiều hạt cacbon mịn, và có cấu trúc ô mở rỗng, trong đó các ô giữa các 
hạt mịn tạo thành nhiều lỗ liên thông. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: 
trộn monome có tính tương thích thấp với polyme được tạo ra, dung môi hữu cơ có tính 
tương thích thấp với polyme được tạo ra và các hạt kim loại có khả năng tạo thành hợp 
kim với lithi để tạo thành hỗn hợp chứa monome; phân tán hỗn hợp chứa monome trong 
pha lỏng để tạo thành huyền phù chứa các giọt dầu của hỗn hợp chứa monome được 
phân tán ở trong pha lỏng; polyme hóa các giọt dầu trong huyền phù để tạo thành các 
hạt nhựa; và xử lý các hạt nhựa.  

Sáng chế cũng đề xuất các hạt cacbon cho điện cực và vật liệu điện cực âm cho 
pin thứ cấp dùng ion lithi.  
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(11) 27850 
(21) 1-2011-01971 (51) 7 B01D  65/02,  63/02,  63/08,  65/00,  

69/10,  71/36,  71/48, C02F  1/44 
(22) 05.10.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/005165     05.10.2009 (87) WO 2010/073442 01.07.2010 
(30) 2008-331156     25.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2011 
(71) SHIMAKANKYOUJIGYOU KYOUGYOUKUMIAI  (JP) 

9-44, Ugata, Ago-cho, Shima-shi, Mie 517-0501 Japan 
(72) HOMON, Yutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lọc nước bằng màng loại nhúng chìm trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước bằng màng loại nhúng chìm trong nước có kết cấu 
cho phép làm sạch màng lọc bằng sóng siêu âm được tạo ra từ bộ chuyển đổi siêu âm ở 
mức thích hợp và có thể thực hiện hoạt động lọc một cách đều đặn trong khoảng thời 
gian dài. Bộ chuyển đổi siêu âm (24) dùng để làm sạch và loại bỏ các chất bám vào 
màng lọc (22) trong quá trình lọc nước thô (18) được tạo ra. Các chất bám vào màng lọc 
(22) được làm sạch và được loại bỏ nhờ sóng siêu âm được phát từ bộ chuyển đổi siêu 
âm (24). Màng lọc (22) được chế tạo từ polytetrafloetylen (PTFE).  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
247 
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(86) PCT/JP2009/071562   25.12.2009 (87) WO2010/074214 01.07.2010 
(30) 2008-334995      26.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2011 
(71) KEIHIN CORPORATION  (JP) 

26-2, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1630539, JAPAN 
(72) Shinichi ISHIKAWA (JP), Shigehiko SUGIMORI (JP), Kazuhito TOKUGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển dùng cho động cơ đốt trong, có kết cấu để xác định 
liệu vòng quay (NE) của động cơ nằm trong khoảng định trước (NEb) hay không trên cơ 
sở tốc độ không tải yêu cầu NEa khi được xác định nằm ở trạng thái khởi động mở 
không tải nơi mà động cơ (10) được khởi động với van tiết lưu (14) nằm ở vị trí mở 
không tải và van tiết lưu vẫn còn nằm ở vị trí mở không tải sau khi động cơ được khởi 
động (S16, S126); thực hiện sự điều khiển phản hồi ở miệng van điều chỉnh tốc độ 
không tải (22) sao cho tốc độ động cơ được chuyển thành tốc độ không tải yêu cầu khi 
tốc độ động cơ được xác định nằm ngoài khoảng định trước (S38); và xác định trạng thái 
bất thường của van điều chỉnh tốc độ không tải xảy ra khi tốc độ động cơ không được 
chuyển thành khoảng định trước sau một thời gian định trước (Tc) do sự điều khiển phản 
hồi được thực hiện (S46, S400 đến S404). Nhờ đó, có thể xác định trạng thái bất thường 
của van điều chỉnh tốc độ không tải với kết cấu đơn giản và còn làm giảm chi phí.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2011 
(71) SKA LTD.  (JP) 

18-10, Kikukawa 2-chome, Sumida-ku, Tokyo 1300024, Japan 
(72) FUKAMACHI, Shimpei (JP), OGURA, Tetsuya (JP), KOJIMA, Yoshitane (JP), 

TACHI, Yoshimitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị ngăn ngừa sự biến chất của dầu ăn 

hoặc dầu công nghiệp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị ngăn ngừa sự biến chất của dầu ăn hoặc 

dầu công nghiệp. Thiết bị theo sáng chế gồm dây cáp dẫn điện bọc nhựa flo (5) được 
quấn quanh rãnh dạng vòng được xác định bởi chu vi bên ngoài của khối hình trụ (11a) 
và hai mép bích (11b, 11b) ngập trong dầu ăn (7) trong bể chứa (6), bằng cách này tạo 
thành mỗi chi tiết dao động (16) có bộ phận xoắn ruột gà (2); và các chi tiết dao động 
(16) được nối với máy phát sóng điện từ (10) thông rơle (13). Sóng điện từ được phát ra 
từ các bộ phận xoắn ruột gà (2) dựa trên dòng diện xoay chiều có tần số đơn, dòng điện 
xoay chiều có các tần số đơn khác với nhau, hoặc dòng điện xoay chiều có tần số biến 
đổi phù hợp với thời gian, mỗi dòng điện xoay chiều ở trong phạm vi dải tần 4kHz đến 
25kHz, và việc xử lý dựa trên thiết bị gia nhiệt bức xạ hồng ngoại xa hoặc thiết bị phát 
xạ gồm hồng ngoại xa được kết hợp sử dụng, để ngăn ngừa sự biến chất của dầu ăn hoặc 
dầu công nghiệp.  
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168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Gạch polyme khoáng tổng hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến gạch polyme khoáng tổng hợp, được tạo hình bằng cách sử dụng 
khuôn và nén chặt hỗn hợp phối liệu đã qua định lượng trong lòng khuôn kim loại nhằm 
tạo ra những viên gạch không nung đồng nhất về kích thước, khối lượng và cường độ, 
với thành phần phối liệu của gạch như sau (% khối lượng):  
- Cát: 77% ÷ 64.75%;  
- Xi măng: 20% ÷ 35%;  
- Phô gia polyme : 0.25% ÷ 3%.  
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Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu truyền động biến đổi liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động biến đổi liên tục, khác biệt ở chỗ, cơ cấu này 
bao gồm: trục đầu vào truyền mômen xoắn được cấp vào từ bên ngoài; nhiều bánh răng 
bị động được bố trí xung quanh chu vi của trục đầu vào với góc lệch pha xác định và 
được truyền nhờ lực từ trục đầu vào; cam biến đổi có bán kính quay biến đổi theo tải 
trọng bên ngoài; chi tiết nối đầu vào biến đổi được ghép và được truyền mômen xoắn 
của trục đầu vào và quay cùng trục đầu vào; khớp ly hợp một chiều để truyền chuyển 
động quay một chiều đối với mômen hai chiều để được truyền tới các bánh răng bị động, 
và quay các bánh răng bị động chỉ theo một chiều; nhiều trục cam tiếp xúc trong hoặc 
ngoài với khớp ly hợp một chiều; và nhiều chi tiết nối đầu ra, trong đó, mỗi chi tiết này 
có một đầu quay cùng với cam biến đổi quanh tâm quay của chi tiết nối đầu vào biến đổi 
và đầu còn lại của các chi tiết nối đầu ra lần lượt được lắp với các trục cam và cho phép 
xoay với các trục cam này.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
251 

(11) 27855 
(21) 1-2011-01994 (51) 7 C12N  9/42,  15/56, C11D  3/386, 

D06M  16/00, A23K  1/165, C12N  
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(22) 28.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/FI2009/051043     28.12.2009 (87) WO2010/076388 08.07.2010 
(30) 20086253     30.12.2008 FI 
(71) AB ENZYMES OY  (FI) 

Tykkimäentie 15, FI-05200 Rajamäki, Finland 
(72) VALTAKARI Leena (FI), ALAPURANEN Marika (FI), SZAKACS George (HU), 

KALLIO Jarno (FI), OJAPALO Pentti (FI), VEHMAANPERA Jari (FI), PURANEN 
Terhi (FI) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit endoglucanaza của nấm, phương pháp sản xuất 

polypeptit endoglucanaza này và quy trình xử lý vật liệu 
xenluloza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit endoglucanaza của nấm về cơ bản hoạt động ở nhiệt độ 
thấp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất polypeptit 
endoglucanaza, tốt hơn là được sản xuất bằng kỹ thuật tái tổ hợp. Polypeptit 
endoglucanaza này được dùng để xử lý vật liệu xenluloza, đặc biệt là dùng trong công 
nghiệp dệt, ví dụ, trong xử lý hoàn thiện sinh học hoặc mài mòn sinh học. Polypeptit 
endoglucanaza theo sáng chế cũng có thể được sử dụng trong chất tẩy rửa, trong thức ăn 
và/hoặc trong công nghiệp giấy và bột giấy hoặc sản xuất etanol sinh học.  
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(11) 27856 
(21) 1-2011-02005 (51) 7 E21B  43/01, B63B  22/02 
(22) 29.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/FR2009/052712  29.12.2009 (87) WO2010/076535 08.07.2010 
(30) 0859092       29.12.2008 FR 

0951933       25.03.2009 FR 
(71) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8 AllÐe de l'Arche Faubourg de l'Arche ZAC Danton, F-92400 Courbevoie, 
FRANCE 

(72) ESPINASSE Philippe (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tháo cơ cấu để truyền chất lỏng giữa đáy của 

vùng nối dài của nước và bề mặt, và cơ cấu truyền kết hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu bao gồm ống vận chuyển chất lỏng (24), kết cấu bên trên 

(16), và sà lan nổi (18) lắp quay được vào kết cấu bên trên (16) quanh trục quay (A-A'). 
ống (24) bao gồm đoạn ống mềm (150) được quấn quanh trục quay (A-A') được đỡ bởi 
kết cấu trung gian (20) lắp giữa kết cấu bên trên (16) và sà lan (18), giữa kết cấu được 
dẫn động quay được với sà lan (18) quanh trục quay và kết cấu được giữ quay được 
quanh trục quay (A-A') bởi kết cấu bên trên (16). Trong quá trình bước nối ống (24), kết 
cấu trung gian (20) được đặt ở kết cấu được dẫn động hoặc kết cấu giữ, bước tháo ống 
(24) bao gồm bước chuyển kết cấu trung gian (20) đến một kết cấu khác trong số kết cấu 
được dẫn động và kết cấu giữ.  
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(11) 27857 
(21) 1-2011-02008 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 22.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2009/075826   22.12.2009 (87) WO2010/075741 08.07.2010 
(30) 200910076055.X        04.01.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.07.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P.R. China 

(72) YUE, Shang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện liên lạc giữa hòm thư và 

máy khách tin nhắn nhanh 
  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thực hiện liên lạc giữa hòm 

thư và máy khách tin nhắn nhanh (IM). Sau khi người dùng đăng nhập vào thiết bị thứ 
nhất, thì thiết bị thứ nhất yêu cầu truy cập máy chủ của thiết bị thứ hai, để lấy thông tin 
của thiết bị thứ hai và hiển thị thông tin lấy được của thiết bị thứ hai cho người dùng trên 
giao diện của thiết bị thứ nhất, trong đó thiết bị thứ nhất là một trong máy khách IM và 
hòm thư, và thiết bị thứ hai là cái còn lại. Thông qua giải pháp kỹ thuật được đề cập bởi 
các phương án của sáng chế, người dùng có thể lấy thông tin được cung cấp bởi cả hai 
công cụ truyền thông, thực chất là máy khách IM và hòm thư, khi sử dụng một trong số 
chúng. Như vậy việc liên lạc chặt chẽ giữa hòm thư và máy khách IM sẽ đạt được, và 
thao tác của người dùng thuận tiện hơn.  
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(11) 27858 
(21) 1-2011-02011 (51) 7 F16L  15/04, E21B  17/042 
(22) 28.12.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2009/009283  28.12.2009 (87) WO/2010/076007 08.07.2010 
(30) 0807478       29.12.2008 FR 
(71) 1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F - 59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0041 Osaka, Japan 

(72) PATUREAU, Claire (FR), TARTAR, Olivier (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mối nối ren kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ren kín bao gồm bộ phận hình ống thứ nhất và bộ phận 
hình ống thứ hai, mỗi bộ phận được cung cấp một đầu ren ngoài tương ứng (1) và đầu 
ren trong (2), đầu ren ngoài (1) bao gồm, trên bề mặt chu vi ngoài của nó, ít nhất một 
vùng ren (3), và ít nhất một bề mặt gắn kín (5, 11) và kết thúc ở bề mặt kết thúc (7) 
hướng ngang đối với trục (10) của mối nối, đầu ren trong (2) bao gồm, trên bề mặt chu 
vi bên trong, ít nhất một vùng ren (4) hợp tác với vùng ren (3) của đầu ren ngoài (1) 
bằng cách lắp ghép, các vùng ren (3, 4) nghiêng theo đường sinh côn (20) tạo thành một 
góc của côn (α) với trục (10) của mối nối, bề mặt gắn kín ít nhất đã nêu (6,12) được định 
vị để hợp tác với bề mặt gắn kín ít nhất (5,11) của đầu ren ngoài (1) dọc theo một vùng 
tiếp xúc thâm nhập theo phương bán kính, và kết thúc trên bề mặt kết thúc (8), bề mặt 
này định hướng nằm ngang so với trục (10) của mối nối tiếp tuyến tại vùng tiếp xúc của 
bề mặt gắn kín ít nhất (5, 6 , 11, 12) đã nêu nghiêng trên đường thẳng (30) tạo thành một 
góc (β) với trục (10) mối nối ren, khác biệt ở chỗ, độ nghiêng được xác định bởi đường 
sinh côn (20) so với các vùng ren (3, 4) theo hướng đối diện với hướng nghiêng được xác 
định bởi tiếp tuyến (30) tại vùng tiếp xúc của trong bề mặt gắn kín ít nhất (5, 6, 11, 12) 
đã nêu.  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
255 

(11) 27859 
(21) 1-2011-02015 (51) 7 B01J  21/06,  23/745,  35/10,  37/04, 

B01D  53/94,  53/56 
(22) 16.02.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/US2010/024269 16.02.2010 (87) WO2010/094021 19.08.2010 
(30) 12/371,760      16.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2011 
(71) MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS, INC.  (US) 

20 Wight Avenue, Suite 100, Hunt Valley, MD 21030, United States of America 
(72) AUGUSTINE, Steve, M. (US), FU, Guoyi (US), WATSON, Mark (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm khử xúc tác các hợp chất NOx, nền xúc tác xốp và 

phương pháp điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm khử xúc tác các hợp chất NOx, vật liệu nền xúc tác xốp và 

phương pháp điều chế chúng. Chất xúc tác theo sáng chế bao gồm thành phần xúc tác 
kim loại hoạt tính và các hạt nền xốp TiO2/ZrO2 được trộn bao gồm a) pha kết tinh bao 
gồm titan dioxit và/hoặc oxit được trộn titan/ziricon, b) pha không kết tinh bao gồm 
ziricon, và c) một lượng nhỏ của một hoặc nhiều (các) oxit kim loại hoặc (các) oxit ¸ 
kim được lắng trên lớp phía ngoài không kết tinh. Chất xúc tác theo sáng chế thể hiện 
hoạt tính và tính chọn lọc amoniac mạnh hơn.  
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(22) 01.02.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2010/000583      01.02.2010 (87) WO2010/087207 05.08.2010 
(30) 2009-021820       02.02.2009 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9 Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535 Japan 
(72) KAKEHI, Kazuaki (JP), ASAI, Hiroaki (JP), HAYASHI, Naohiro (JP), SHIMIZU, 

Satoshi (JP), GOTO, Fumitaka (JP), KOGA, Yasuo (JP), TOMOYASU, Takahiro (JP), 
TAKI, Takao (JP), KATO, Yusuke (JP), NAKAZATO, Satoru (JP), TAKABA, Junji 
(JP), AZUMA, Atsushi (JP), HIRANO, Wakako (JP), IZUMI, Kazunari (JP), 
KASHIMOTO, Minoru (JP), SAKAMOTO, Yoko (JP), HAYASHI, Takashi (JP), 
NISHIDA, Masaru (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất của axit hyaluronic được polysulfat hóa có trọng 

lượng phân tử thấp, chế phẩm và dược phẩm chứa dẫn xuất này
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất của axit hyaluronic được polysulfat hóa có trọng lượng 

phân tử thấp hữu ích để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh dị ứng. Sáng chế cũng đề cập 
đến chế phẩm và dược phẩm để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh dị ứng được chọn từ 
chứng hen theo mùa phấn hoa, viêm mũi dị ứng, viêm màng kết dị ứng, viêm da cơ địa, 
và bệnh hen, chứa dẫn xuất của axit hyaluronic được polysulfat hóa có trọng lượng phân 
tử thấp được thể hiện bởi công thức chung (IA) hoặc (IB) sau đây : 

 

  
 

trong đó n là số nằm trong khoảng từ 0 đến 15; mỗi R độc lập là nguyên tử hydro hoặc 
nhóm SO3H v.v..  
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(11) 27861 
(21) 1-2011-02069 (51) 7 B44D  2/00 
(22) 08.08.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2011 
(75) Phạm Hồng Vinh  (VN) 

173C Quang Trung, Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất tranh kính 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tranh kính theo sáng chế bao gồm các công 
đoạn: chế bản tác phẩm trên giấy hoặc tranh ảnh cần làm tranh kính; chế bản corel tác 
phẩm trên máy tính; cắt đề can từng mảng tác phẩm; dán ghép các mảng đề can lên khổ 
kính; phun cát từng chi tiết nông sâu theo chỉ định mĩ thuật; mài, gọt, đánh bóng bằng 
các công cụ máy cầm tay với đá mài hợp kim; dán, bịt đề can kín tác phẩm đã được hoàn 
thiện thô (tác phẩm điêu khắc tranh kính không màu); phun sơn nghệ thuật cho từng chi 
tiết; đưa tác phẩm vào lò hấp tuỳ theo yêu cầu ở 1200 nếu trang trí trong nội thất hoặc 
6800 nếu trang trí ngoại thất hoặc các vị trí có môi trường khắc nghiệt.  
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(30) 61/144,268       13.01.2009 US 
(71) TETRA TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

25025 I-45 North The Woodlands, Texas 77380, United States of America 
(72) CLARK, II, Galen, R. (US), MARTIN, Michael, T. (US), SIEMS, Gary, L.  (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cắt chân ống bọc bên trong và phương pháp tháo bỏ 

chi tiết hình ống của ống bọc khỏi đáy biển 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cắt chân thùng lặn/ống bọc bên trong và tạo 

ra một khung có các phần đầu trên và dưới. Phần đầu trên có cơ cấu chằng mà cho phép 
khung nâng lên. Các tay đòn kéo dài được được đỡ di chuyển được trên khung. Các tay 
đòn kéo dài và thu lại nói chung theo các đường kéo dài theo phương hướng kính. Việc 
kéo dài các tay đòn cho phép các tay đòn tiếp xúc với bề mặt trong của chân thùng 
lặn/ống bọc và khung định tâm và neo bên trong chân thùng lặn/ống bọc bên trong. Cơ 
cấu cắt ở phần đầu dưới của khung gồm một hoặc nhiều dao cắt quay hoặc các thiết bị 
khía cắt thành chân thùng lặn/ống bọc khi các dao cắt này ngang qua đường có dạng 
hình cung, theo dõi thành chân thùng lặn/ống bọc.  
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(30) 2009-031875     13.02.2009 JP 
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(71) FUJIKURA LTD.  (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 Japan 
(72) Daigo SAITO (JP), Kazuhiro TAKIZAWA (JP), Serin Khee Yen TAN (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối quang và phương pháp lắp ráp đầu nối quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu nối quang được lắp ở đầu cuối của cáp sợi quang để hợp nhất 
sợi quang và chi tiết chịu kéo kéo dài theo chiều dọc trục của sợi quang, đầu nối quang 
này bao gồm phần tĩnh ở đầu sau của thân đầu nối ở đó có phần ren được tạo ra ở mặt 
biên ngoài: nắp cố định có thể được bắt ren vào phần tĩnh; và nắp cố định, ở trạng thái 
kẹp chi tiết chịu kéo thì chi tiết chịu kéo được kéo ra từ đầu cuối cáp sợi quang giữa nó 
và thân đầu nối, có khả năng cố định chi tiết chịu kéo bằng cách bắt ren vào phần tĩnh.  
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(11) 27864 
(21) 1-2011-02090 (51) 7 C07D  513/04, A61K  31/499, A61P  

35/00,  43/00 
(22) 15.01.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2010/050372       15.01.2010 (87) WO 2010/082612 22.07.2010 
(30) 2009-007536       16.01.2009 JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) UOTO, Kouichi (JP), SUGIMOTO, Yuuichi (JP), NAITO, Hiroyuki (JP), MIYAZAKI, 

Masaki (JP), YOSHIDA, Keisuke (JP), AONUMA, Masashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Các chất dẫn xuất imidazothiazol có cấu trúc vòng prolin, 

thuốc ức chế, dược phẩm, và thuốc chống ung thư chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa murine double minute 
2 (Mdm2) protein và protein p53 và thể hiện hoạt tính chống u.  
Sáng chế cũng đề cập đến các dẫn xuất imidazothiazol có công thức (1) sau và có phần 
tử thay thế khác nhau, thể hiện tác động qua lại giữa protein Mdm2 và protein p53 và thể 
hiện hoạt tính chống u:  
 
 

    
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Ar1, và Ar2 trong công thức (1) là như được xác định 
trong bản mô tả.  
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(11) 27865 
(21) 1-2011-02092 (51) 7 E04H  6/06,  6/18 
(22) 11.08.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2011 
(71) Công ty TNHH giải pháp công nghệ Trí Việt  (VN) 

Số 22 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quang Huy (VN) 
(54) Robot di chuyển ôtô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến robot di chuyển ôtô bao gồm các bộ phận chính: khung đỡ xe các 
cụm truyền động. Khung đỡ xe được làm từ các thanh thép hộp. Khung đỡ xe gồm hai 
nửa có thể gấp lại nhờ liên kết tai và các chốt xoay, chốt định vị. ở hai đầu của khung có 
các vệt ôtô lên xuống. Các vệt này được xếp gọn trong lòng khung đỡ xe và kéo ra khi 
ôtô lên hoặc xuống. Robot được dẫn động bởi các cụm truyền động. Các cụm truyền 
động này có hai loại. Cụm truyền động loại thứ nhất gồm có bánh xe, động cơ truyền 
động, động cơ lái, cụm bánh răng, thanh răng và thanh dẫn hướng thanh răng. Loại này 
có các kết cấu khác tương tự như loại thứ nhất. Nó chỉ khác với loại thứ nhất là không có 
động cơ lái. Robot hoạt động một cách linh hoạt nhờ kết cấu dẫn động và điều khiển độc 
lập bốn cụm động cơ. Robot được điều khiển từ xa và có thể vận hành tự động.  
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(11) 27866 
(21) 1-2011-02101 (51) 7 B02C  15/04,  15/06 
(22) 11.08.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2010/004922   11.08.2010 (87) WO 2011/044966 21.04.2011 
(30) 10 2010 010 752.2        09.03.2010 DE 
(71) LOESCHE GMBH  (DE) 

Hansaallee 243, 40549 Duesseldorf, Germany 
(72) LANGEL, Joerg (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy nghiền lăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nghiền lăn, cụ thể là đề cập đến máy nghiền lăn thổi không khí 
kiểu LOESCHE. Máy nghiền lăn theo sáng chế dùng để nghiền nhỏ xỉ xi măng hoặc xỉ 
lò luyện gang dạng hạt và bao gồm các con lăn nghiền có thể lăn tại chỗ trên đường 
nghiền của máng nghiền quay tròn và được bố trí giữa các con lăn nghiền. Các con lăn 
chuẩn bị này có thể lăn tại chỗ để nén chặt và loại bỏ không khí ra khỏi lớp nguyên liệu 
nghiền. Để làm tăng hiệu suất quy trình nghiền và đồng thời, giảm bớt mức độ tiêu thụ 
năng lượng, vị trí của các con lăn chuẩn bị được thay đổi theo cách sao cho toàn bộ 
nguyên liệu nghiền được cấp theo đường hình xoắn ốc đến các con lăn nghiền đều được 
lăn lên trên và được nén chặt nhờ các con lăn chuẩn bị được bố trí ở phía trước. Các con 
lăn chuẩn bị được bố trí theo hướng kính hướng vào tâm máng nghiền và lăn bằng các bề 
mặt lăn trên hành trình lăn hình tròn nhỏ hơn so với hành trình lăn hình tròn của các con 
lăn nghiền đi kèm.  
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(11) 27867 
(21) 1-2011-02102 (51) 7 C07D  405/12,  417/12, A01N  43/40,  

43/78 
(62) 1-2008-02524   
(22) 19.03.2007 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2007/002386   19.03.2007 (87) WO/2007/115644 18.10.2007 
(30) 10 2006 015 467.3        31.03.2006 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2011 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) JESCHKE, Peter (DE), VELTEN, Robert (DE), SCHENKE, Thomas (DE), 

SCHALLNER, Otto (DE), BECK, Michael, Edmund (DE), PONTZEN, Rolf (DE), 
MALSAM, Olga (DE), RECKMANN, Udo (DE), NAUEN, Ralf (DE), GORGENS, 
Ulrich (DE), PITTA, Leonardo (DE), MULLER, Thomas (DE), ARNOLD, Christian 
(DE), SANWALD, Erich (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất enaminocacbonyl thế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất thế enaminocacbonyl mới có công thức (I) và các quy 
trình điều chế các hợp chất này. Các hợp chất này là hữu ích để kiểm soát các động vật 
ký sinh gây hại, đặc biệt là động vật chân đốt, cụ thể là các loại côn trùng.  
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(11) 27868 
(21) 1-2011-02106 (51) 7 C07K  14/47,  5/06,  14/525,  5/08 
(22) 05.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/IN2009/000626 05.11.2009 (87) WO 2010/058419 29.07.2010 
(30) 2622/DEL/2008      20.11.2008 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2011 
(71) PANACEA BIOTEC LTD.  (IN) 

B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 
110 044, India 

(72) JAIN, Rajesh (IN), VINAYAK, Virendra Kumar (IN), DUBEY, Shweta (IN), 
PRASAD, Shudhanand (IN), GOEL, Vijay (IN), JAIN, Rahul (IN) 

(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(54) Peptit ức chế nhân tố gây hoại tử khối u alpha, quy trình điều 

chế peptit này và dược phẩm chứa chúng  
  (57)     Sáng chế đề cập đến các peptit ức chế nhân tố gây hoại tử khối u alpha (TNF-alpha hoặc 

TNF-α) và quy trình điều chế các peptit này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa 
các peptit này để điều trị các rối loạn viêm nhiễm qua trung gian TNF-alpha.  
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(11) 27869 
(21) 1-2011-02111 (51) 7 G06F  17/30 
(22) 19.01.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2010/070254   19.01.2010 (87) WO2010/083748 29.07.2010 
(30) 200910077250.4        27.01.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMlTED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R. China 

(72) HE, Jing  (CN), LlU, Zhiyun  (CN), ZHANG, Xu (CN), ZHANG, Guishu (CN), LlU, 
Yousen (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị duyệt trang web tự mở trên trình 

duyệt 
  (57)    Các ví dụ của sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và trạm di động để duyệt trang 

web nhảy lên trên trình duyệt. Phương pháp bao gồm: nhận và lưu trữ, bởi trạm di động, 
dữ liệu nội dung của trang nhảy lên, và hiển thị trang nhảy lên; hiển thị trang liên kết 
trong trang nhảy lên bằng cách nhắp vào liên kết; nhận lệnh chuyển tới trang nhảy lên, 
và hiển thị lại trang nhảy lên theo dữ liệu nội dung được lưu trữ của trang nhảy lên. Bằng 
giải pháp kỹ thuật trên, chi phí phải trả dịch vụ mạng và thời gian chờ hiển thị trang 
nhảy lên bởi trạm di động được giảm đi và tài nguyên truyền dẫn không dây được tiết 
kiệm.  
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(11) 27870 
(21) 1-2011-02113 (51) 7 A61K  45/06,  31/519,  31/44, A61P  

29/00 
(22) 19.01.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2010/000270 19.01.2010 (87) WO2010/083975 29.07.2010 
(30) 09382006.6       21.01.2009 EP 
(71) ALMIRALL S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Spain 
(72) GODESSART MARINA, Nuria (ES), PlZCUETA LALANZA, Maria, Pilar (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp gồm metotrexat và chất ức chế dihydroorotat 

dehydrogenaza, sản phẩm, kit và gói chứa hỗn hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp bao gồm (a) metotrexat và (b) chất ức chế dihydroorotat 

dehydrogenaza không độc với gan có công thức (I):  
 

  
 
hữu ích trong bào chế hoặc sản xuất thuốc trong việc điều trị điều kiện bệnh lý hoặc 
bệnh do sự ức chế dihydroorotat dehydrogenaza. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm, 
kit các thành phần và bao gói chứa hỗn hợp này.  
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(11) 27871 
(21) 1-2011-02121 (51) 7 C07D  409/12,  333/28, A01N  43/56
(22) 14.01.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2010/050419 14.01.2010 (87) WO2010/084078 29.07.2010 
(30) 0900991.1      21.01.2009 GB 

0903108.9      24.02.2009 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) WALTER, Harald (DE), STIERLI, Daniel (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất carboxamit diệt vi sinh vật 
  (57)    Hợp chất có công thức I  

 

  
 
trong đó phần tử thế như được xác định trong điểm 1, thích hợp để sử dụng là chất diệt 
vi sinh vật.  
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(11) 27872 
(21) 1-2011-02137 (51) 7 H03K  7/04 
(22) 17.08.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2011 
(71) Trường đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Mạnh Thắng (VN), Nguyễn Tiến Đạt (VN), Vũ Văn Yêm (VN) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều chế và giải điều chế ví trị - biên 

độ xung hỗn loạn trong truyền thông băng siêu rộng (UWB) 
  (57)    Sáng chế này đề cập tới phương pháp điều chế và giải điều chế số sử dụng các xung tín 

hiệu có vị trí thay đổi hỗn loạn và biên độ tín hiệu hỗn loạn có phổ tần rộng ứng dụng 
trong truyền thông băng tần siêu rộng (UWB communications). Bên phát thực hiện điều 
chế thông tin nhị phân vào vị trí các xung thay đổi hỗn loạn (CPPM). Tín hiệu sau điều 
chế xung được dùng để kích hoạt bộ dao động hỗn loạn cao tần UWB tạo ra các chùm 
xung có phổ tân siêu rộng, trong đó các xung trong chùm xung có biên độ thay đổi hỗn 
loạn. Bộ giải điều chế thực hiện lần lượt: tách sóng dựa trên năng lượng của chùm xung 
hỗn loạn thu được, sau đó xác định vị trí chùm xung để giải mã bit nhị phân đã được 
điều chế.  
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(11) 27873 
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(30) 2010-205004 14.09.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Koji INOSE (JP), Kazuhiko MORI (JP), Shinji KAWASUMI (JP), Sachiko 

TAKIMOTO  (JP), Yusuke TAKAISHl  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Đồng hồ đo của xe 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất đồng hồ đo của xe cho phép giảm mức độ thay đổi về 
độ chiếu sáng và tăng độ linh hoạt của thiết bị này.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất đồng hồ đo của xe (10) bao gồm hộp 
đồng hồ đo dạng hình hộp (130) có miệng trên hở, mặt đồng hồ (132) lắp vào miệng của 
hộp đồng hồ đo (130), và các bóng đèn (148) và các cơ cấu đồng hồ được bố trí trong 
khoảng không chứa được tạo ra bởi mặt dưới của mặt đồng hồ (132) và hộp đồng hồ đo 
(130). Trong đồng hồ đo của xe, các cơ cấu đồng hồ bao gồm cơ cấu đồng hồ thứ nhất 
(136) và cơ cấu đồng hồ thứ hai (138). Mặt đồng hồ (132) bao gồm vùng có thang chia 
độ thứ nhất (144) được biểu thị bởi cơ cấu đồng hồ thứ nhất (136) và vùng có thang chia 
độ thứ hai (146) được biểu thị bởi cơ cấu đồng hồ thứ hai (138). Các bóng đèn (148) 
được bố trí ở các vị trí gần với cơ cấu đồng hồ thứ nhất (136) để chiếu sáng vùng có 
thang chia độ thứ nhất (144). Hộp đồng hồ đo (1 30) có gương phản xạ thứ nhất (150) 
được tạo ra xung quanh cơ cấu đồng hồ thứ hai (138). ánh sáng bức xạ từ các bóng đèn 
(148) bị phản xạ về phía mặt đồng hồ (132) bởi gương phản xạ thứ nhất (150).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Hisao NISHIURA (JP), Seiji KATO (JP), Susumu AKUTSU  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) ăcquy dùng cho xe chạy điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe chạy điện được trang bị đòn lắc có một đầu được lắp vào trục lắc và 
đầu kia dùng để lắp bánh sau. Động cơ điện được lắp ở phía bên của đầu kia của đòn lắc 
và dẫn động bánh sau. Đòn lắc có khoang chứa được tạo ra trong vùng lân cận trục lắc 
và rãnh dẫn hướng dùng để định vị ăcquy trong khoang chứa, ăcquy được lắp bên trong 
đòn lắc bằng cách lắp cố định ăcquy nằm trong khoang chứa nhờ vật liệu bọc. Khoang 
chứa có miệng dùng để lắp ăcquy ở phía bên của xe chạy điện và ăcquy được lồng vào trong 
và được lắp cố định vào khoang chứa của đòn lắc từ phía bên của xe chạy điện này.  
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(11) 27875 
(21) 1-2011-02167 (51) 7 A61K  31/00,  31/70,  31/7004,  

31/7008,  45/06, A61P  3/06,  3/08,  
3/10, A61K  31/522 

(22) 11.02.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2010/051735 11.02.2010 (87) WO 2010/092124 19.08.2010 
(30) 61/152,306      13.02.2009 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) EISENREICH, Wolfram (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm chứa linagliptin, dược phẩm dạng liều chứa dược 

phẩm này và quy trình bào chế dược phẩm dạng liều này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các dược phẩm chứa linagliptin hữu ích trong việc điều trị các rối 

loạn chuyển hóa. Sáng chế cũng đề cập đến các dược phẩm dạng liều chứa các dược 
phẩm nêu trên và quy trình bào chế các dược phẩm dạng liều này.  
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(11) 27876 
(21) 1-2011-02173 (51) 7 A01N  47/24, C07D  231/22 
(62) 1-2007-02856   
(22) 19.06.2006 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/EP2006/005869  19.06.2006 (87) WO/2006/136357 28.12.2006 
(30) 10 2005 028 493.0        20.06.2005 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2011 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

67056 Ludwigshafen (DE) 
(72) ZIEGLER, Hans (DE), MAYER, Winfried (DE), KROHL, Thomas (DE), 

SCHNEIDER, Karl-Heinrich (DE), COX, Gerhard (DE), ERK, Peter (DE), 
VOGELBACHER, Uwe, Josef (DE), NOACK, Rainer (DE), GOTZ, Roland (DE), 
WUCKELT, Jorg (DE), RAULS, Matthias (DE) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Tinh thể pyraclostrobin được cải biến, quy trình điều chế tinh 

thể này, chế phẩm bảo vệ cây trồng và phương pháp phòng trừ 
nấm gây hại thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập tới tinh thể pyraclostrobin được cải biến, quy trình điều chế chúng và 
việc sử dụng tinh thể pyraclostrobin được cải biến này để sản xuất chế phẩm bảo vệ cây 
trồng.  
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(11) 27877 
(21) 1-2011-02183 (51) 7 E04F  15/04,  15/02 
(22) 02.11.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/SE2009/051238     02.11.2009 (87) WO 2010/087752 05.08.2010 
(30) PCT/SE2009/050103         30.01.2009 SE 

0900580-2           29.04.2009 SE 
(71) VALINGE LNNOVATION BELGIUM BVBA  (BE) 

IT Tower, Avenue Louise 480, 1050 Brussels, Belgium 
(72) Darko PERVAN (SE), Christian BOO (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Khóa cơ khí các tấm sàn và phôi lưỡi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các tấm sàn (1, 1') có một hệ thống khóa cơ khí gồm lưỡi và các 
rãnh với các phần lồi và các phần lõm di chuyển được so với nhau.  
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(11) 27878 
(21) 1-2011-02203 (51) 7 H02J  13/00 
(22) 28.01.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2009/000335      28.01.2009 (87) WO2010/086894 05.08.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2011 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 Japan 
(72) Keiichi KANEDA (JP), Setsuo TAMURA  (JP), Yasumasa WATABE  (JP), Junya NAGATA  

(JP), Satoshi TAKAHASHI (JP), Hiroshi ICHIKAWA  (JP), Ken KASUGA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu và máy chủ cho hệ thống kiểm 

soát và giám sát trạm biến áp 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống truyền dữ liệu và máy chủ mà có thể bổ sung thời gian thích 

hợp cho tín hiệu tổng hợp được tạo ra bằng cách tổng hợp nhiều tín hiệu ở một trạm biến 
áp bằng phương pháp truyền từ một điểm đến một điểm khi truyền tín hiệu tổng hợp đến 
một thiết bị kiểm soát cấp cao, trong một hệ thống kiểm soát và giám sát trạm biến áp. 
Xử lý tín hiệu được tổng hợp để truyền từ một điểm đến một điểm bởi máy chủ bao gồm 
xử lý chờ và xử lý theo thời gian. Xử lý chờ là sao cho, từ thời điểm khi tín hiệu thành 
phần đầu tiên mà tạo thành tín hiệu tổng hợp cụ thể để được truyền tới thiết bị kiểm soát 
cấp cao hơn, đến máy chủ đến thời điểm khi mà thời gian chờ được đã định đã trôi qua 
hoặc tất cả các tín hiệu thành phần thu được, việc đến của các tín hiệu thành phần khác 
ngoài tín hiệu đầu tiên được chờ (S202 đến S208). Xử lý theo thời gian là sao cho thời 
điểm đầu tiên xảy ra sự cố được tách ra từ trong số các thời điểm xảy ra sự cố được gắn 
vào các tín hiệu thành phần mà các tín hiệu này đến trong khi xử lý chờ và thời gian 
được tách được bổ sung vào tín hiệu tổng hợp cụ thể như thời gian xảy ra sự cố của tín 
hiệu tổng hợp cụ thể (S210).  
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(11) 27879 
(21) 1-2011-02266 (51) 7 F16L  57/06, B65G  53/52, F15D  

1/02, F16L  43/00 
(22) 20.01.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/AU2010/000051  20.01.2010 (87) WO/2010/085839 05.08.2010 
(30) 2009900306       28.01.2009 AU 
(75) DOIG, SCOTT  (AU) 

2 Ford Road, Lesmurdie, W.A. 6105, Australia 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống nối chống sự mài mòn của huyền phù đặc 

  (57)    Sáng chế đề xuất ống nối chống mài mòn có đầu vào nối thông chất lưu, khi sử dụng, với 
đoạn ống thẳng thứ nhất, và đầu ra nối thông chất lưu, khi sử dụng, với đoạn ống thẳng 
thứ hai. ống nối bao gồm ống nối chuyển tiếp lệch tâm thứ nhất được bố trí để tiếp nhận 
huyền phù đặc hoặc chất lưu đường ống dẫn từ đoạn ống thẳng thứ nhất và phân phối 
huyền phù đặc hoặc chất lưu đường ống dẫn đến ống nối chuyển tiếp lệch tâm thứ hai; 
ống nối chuyển tiếp lệch tâm thứ hai được bố trí để tiếp nhận huyền phù đặc hoặc chất 
lưu từ ống nối chuyển tiếp lệch tâm thứ nhất và phân phối huyền phù đặc hoặc chất lưu 
đường ống dẫn đến đoạn ống thẳng thứ hai; và, bộ phận làm gián đoạn dòng chảy được 
bố trí trong ống nối chuyển tiếp lệch tâm thứ nhất để phá vỡ dòng chảy của huyền phù 
đặc hoặc chất lưu đường ống dẫn trước khi huyền phù đặc hoặc chất lưu đi vào ống nối 
chuyển tiếp lệch tâm thứ hai.  
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(11) 27880 
(21) 1-2011-02332 (51) 7 E03F  9/00, E02B  7/40,  8/02, E03F  

7/02 
(22) 02.02.2010 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/JP2010/051734  02.02.2010 (87) WO/2010/090296 12.08.2010 
(30) 2009-023192      04.02.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2011 
(71) 1. NIPPON KOEI CO., LTD.  (JP) 

4, Kojimachi 5-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8539 Japan 
2. TOKYO METROPOLITAN SEWERAGE SERVICE CORPORATION  (JP) 
6-2, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8699 Japan 
3. KANSEI COMPANY  (JP) 
7-3, Kamiyoga 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-0098 Japan 

(72) KOMATSU, Hiroshi (JP), ITO, Motonobu (JP), YAMANOUCHI, Kazuhiro (JP), 
HASEGAWA, Kenji (JP), ITO, Iwao (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu mở/đóng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở/đóng (1) bao gồm cửa (10) tiếp nhận dòng nước thải 
(W), và có thể đổ về phía sau của dòng chảy, bộ phận chống đổ (20b) ngăn không cho 
cửa (10) bị đổ bằng cách đỡ cửa (10), bộ phận giải phóng sự nâng đỡ (22b) giải phóng 
sự nâng đỡ cho cửa (10) bởi bộ phận chống đổ (20b), phao thứ nhất (18) được bố trí ở 
phía trước của cửa (10), và nhỏ hơn về trọng lượng riêng so với nước thải (W), bộ phận 
chống nổi lên (44) ngăn không cho phao thứ nhất (18) nổi lên, phao thứ hai (16) được bố 
trí ở phía trước của cửa (10), được bố trí bên trên phao thứ nhất (18), và có trọng lượng 
riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lưu, và bộ phận giải phóng sự chống nổi lên 
(42) giải phóng, do sự nổi lên của phao thứ hai (16), việc ngăn chặn sự nổi lên của phao 
thứ nhất (18) nhờ bộ phận chống nổi lên (44). Ngoài ra, bộ phận giải phóng sự nâng đỡ 
(22b) còn được kích hoạt do sự nổi lên của phao thứ nhất (18).  
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Phần ii 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 

 
 
 
(11) 1838 
(21) 2-2010-00054 (51) 7 H01T 17/00 
(22) 30.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2010 
(71) Công ty TNHH Đại Dương  (VN) 

Lô số C18-C19, đường số 9, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(72) Hsieh, Yung - Pin  (TW) 
(54) Kim thu lôi chống sét 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kim thu lôi chống sét để làm giảm lượng điện tích của tia sét truyền 
xuống mặt đất gây nguy hiểm cho con người và gây ảnh hưởng đến các công trình xây 
dựng xung quanh, kim thu lôi chống sét theo sáng chế gồm kim thu lôi (1) được hàn liền 
với thân kim thu lôi (2) gắn với đế sứ cách điện (3) và đầu nối dây tiếp đất (4) bằng các 
rãnh ren.  
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(11) 1839 
(21) 2-2010-00057 (51) 7 B29C  44/00 
(22) 31.03.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2011 
(75) Li-Yu TSAI  (TW) 

No. 561, Chunghua Rd., Sec.2, Wuchi Township, Taichung County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Khuôn đúc thành phần tạo bọt Eva 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khuôn đúc thành phần tạo bọt EVA bao gồm một khuôn 
dưới mà có một khối định vị được đặc trên mặt trước của chúng, và khuôn trên có hai móc 
kiểu khớp khuyên được gắn bằng chốt trên mặt trước của chúng và được điểu chỉnh để 
móc vào khối định vị sau khi đóng khuôn trên lên khuôn dưới.  
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
279 

(11) 1840 
(21) 2-2010-00063 (51) 7 C12P  1/68 
(22) 06.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2010 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Văn Chi  (VN), Nguyễn Bích Nhi (VN), Trần Thế Thành (VN) 
(54) Phương pháp xác định hệ protein bền nhiệt trong huyết thanh 

bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai chiều kết nối khối phổ 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xác định hệ protein bền nhiệt trong huyết 

thanh bằng ký thuật sắc ký lỏng hai chiều kết nối khối phổ. Mẫu được thu thập, xử lý 
nhiệt ở 98oC để thu nhận các protein bên nhiệt, sau đó chúng được thủy phân bằng 
enzyme trypsin để tạo thành hỗn hợp các peptide thuận lợi cho việc phân tích bằng khối 
phổ. Các peptide được phân tách qua hệ sắc ký hai chiều (2DnanoLC) và phân tích trên 
hệ khối phổ ESI-Q-TOF-MS/MS. Protein bền nhiệt được nhận diện bằng phần mềm tìm 
kiếm Mascot v1.8 trên cơ sở dữ liệu NCBInr với 8,4 triệu trình tự khác nhau.  
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(11) 1841 
(21) 2-2010-00065 (51) 7 A61K  35/78 
(22) 07.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2010 
(71) Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Ngọc Thiện  (VN) 

Số 10, ngõ 3, đường Lý Bôn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Phạm Thiện Ngọc (VN) 
(74) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất bột từ lá dâu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp sản xuất bột từ lá dâu bao gồm các bước: diệt 
enzym trong lá dâu tươi bằng hơi nước nóng (100oC); làm khô và chiết các hoạt chất 
bằng etanol 75%; cô đặc ở áp xuất thấp; tách lipit và các chất hoà tan trong lipit bằng 
dung môi n-hexan 100%; cô đặc tiếp để tạo bột chiết. Bột thu được từ lá dâu được xác 
định có tác dụng trong điều trị bệnh đái tháo đường, rối loạn lipit máu, chống oxy hoá 
máu nhằm ứng dụng trong y học như một loại thuốc.  
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(11) 1842 
(21) 2-2010-00067 (51) 7 E04H  6/18 
(22) 09.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2010 
(75) Nguyễn Phi Bằng  (VN) 

351/14 An Dương Vương, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian dùng để cất giữ các loại 
xe cá nhân (xe ôtô, xe gắn máy) trong căn hộ gia đình mà không làm ảnh hưởng đến 
không gian sinh hoạt của căn hộ. Cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian bao gồm hầm chứa 
hình trụ, một buồng cất xe bao gồm nắp đậy và các kệ đậu xe lọt lòng trong hầm chứa. 
Kệ đậu xe được nâng lên và hạ xuống bằng hệ thống nâng hạ hình chữ X kết hợp với pít 
tông-xy lanh thủy lực. Khi kệ đậu xe được nâng lên ngang với nền nhà, nắp đậy liên kết 
với kệ được nâng lên cao hơn chiều cao của xe. Lúc này xe có thể chạy vào hoặc ra khỏi 
kệ đậu xe. Khi kệ đậu xe hạ xuống, xe được cất vào hầm chứa và khi kệ đậu xe ở vị trí 
thấp nhất, nắp đậy đậy kín miệng hầm chứa và nằm ngang với nền nhà và được sử dụng 
trong sinh hoạt của căn hộ như một phần của nền nhà. Khi mất điện, cơ cấu dùng các 
biện pháp dự phòng như dùng máy nổ, máy phát điện, acquy, đổi điện từ ăcquy thành 
điện xoay chiều hoặc dùng bơm tay, hộp số quay tay v.v..được áp dụng. 
Một giếng nhỏ được đặt bên cạnh hầm chứa và thông với hầm chứa phục vụ cho việc sửa 
chữa.  
Một cơ cấu an toàn dạng con cóc dùng để ngăn sự hạ xuống đột ngột của cơ cấu nâng hạ 
khi có sự cố của hệ thông thủy lực.  
Một phương án mở rộng khác của giải pháp hữu ích là bàn tiết kiệm không gian có cùng 
thiết kế với cơ cấu cất xe tiết kiệm không gian. Mặt bàn được hạ xuống ngang mặt nền 
nhà sau khi sử dụng.  
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(11) 1843 
(21) 2-2010-00072 (51) 7 A62C  2/00,  35/00,  39/00 
(22) 14.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2011 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
57A Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thành Nhân (VN), Nguyễn Việt Bắc  (VN), Vũ Sơn Lâm  (VN), Chu Chiến 
Hữu (VN), Phạm Ngọc Lĩnh  (VN), Nguyễn Văn Thành  (VN), Nguyễn Trường Hưng  
(VN), Lê Việt Hùng  (VN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(54) ống tuột cứu hộ đứng xoắn được sản xuất từ hỗn hợp chống 

cháy  
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến ống tuột cứu hộ đứng xoắn gồm hai lớp, trong đó lớp 

ngoài được chế tạo bằng vải sợi thủy tinh tráng cao su silicon chịu nhiệt chống cháy, lớp 
trong được chế tạo bằng vải polyamit tráng hỗn hợp chống cháy trên cơ sở polyvinyl 
clorua và cao su epoxy hoá với các phụ gia có thành phần % theo khối lượng như sau: 
polyvinyl clorua: 46%, phosphat chì kép: 1%, titan oxit: 2,5%, cao su cpoxy hóa: 4.7% 
tricresyl phosphat; 2,5%, polyetylen clo hóa: 18%, canxi cacbonat: 9%, borat kẽm: 9% 
antimoan oxit: 4,7% và một số phụ gia khác: 2,6%.  
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(11) 1844 
(21) 2-2010-00073 (51) 7 G01N  30/90,  25/20 
(22) 14.04.2010 (43) 25.10.2011 
(71) Trịnh Văn Lẩu  (VN) 

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương - 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trịnh Văn Lẩu (VN), Nguyễn Văn Tựu  (VN), Trần Việt Hùng  (VN), Đoàn Cao Sơn  
(VN), Nguyễn Thị Kim Thanh  (VN), Phạm Thanh Kỳ (VN), Thái Nguyễn Hùng Thu  
(VN), Phan Văn Kiệm  (VN), Trịnh Thị Điệp (VN), Lê Việt Dũng  (VN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình xác định chất chuẩn đối chiếu có nguồn gốc từ dược 

liệu và chất chuẩn thu được từ quy trình này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xác định chất chuẩn đối chiếu (CĐC) có nguồn 

gốc từ dược liệu gồm axit chlorogenic, conessin, holothunn B, kaempferol, linarin, 
malloapelta B, myricetin, nuciferm, phyllanthin, silybin bao gồm các bước: chuẩn bị các 
mẫu thử từ các nguyên liệu và mẫu chuẩn gốc; định tính nguyên liệu bằng phương pháp 
phổ hồng ngoại hoặc bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC, sắc ký khí 
GC, hoặc bằng phương pháp sắc ký bản mỏng TLC, hoặc bằng phương pháp phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân; xác định điểm chảy của mẫu thử để so sánh nhiệt độ nóng chảy của 
mẫu thử với nhiệt độ nóng chảy của mẫu chuẩn gốc; xác định độ tinh khiết của mẫu thử 
bằng phương pháp đo nhiệt lượng vi sai DSC; xác định hàm lượng tạp chất trong mẫu 
thử bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC; định lượng nguyên liệu bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC; chọn các nguyên liệu có mẫu thử đạt 
chuẩn so với mẫu thử gốc để làm chất đối chiếu; đóng gói CĐC thu được vào lọ 20mg; 
xác định độ đồng nhất của lô sản xuất CĐC; bảo quản CĐC thành phẩm ở nhiệt độ nằm 
trong khoảng từ 2 đến 8oC. Giải pháp hữu ích còn đề cập đến chất chuẩn đối chiếu thu 
được bởi quy trình xác định nêu trên.  
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(11) 1845 
(21) 2-2010-00079 (51) 7 A43D  95/16 
(22) 19.04.2010 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2010 
(71) Công ty TNHH Phạm Khắc  (VN) 

6/18/2/432 Đội Cấn, Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Khăn lau giầy da (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khăn lau giầy da sử dụng một lần có kích thước nhỏ gọn, 

có tác dụng đánh bóng và làm mềm da giầy hiệu quả. Khăn lau giầy da bao gồm: lớp vải 
thứ nhất tẩm dung dịch tẩy rửa, lớp vải thứ hai để thấm khô, lớp vải thứ ba tẩm xi nước 
đề đánh bóng da giầy và lớp nilông mỏng ngăn tách các lớp vải. Khăn đánh giầy da có 
thể được sử dụng thuận tiện để làm sạch toàn bộ bề mặt da bên ngoài của giầy, lấy lại vẻ 
sáng bóng và mềm mại cho bề mặt da của giầy, bề mặt da giầy được thấm khô hiệu quả, 
do đó nâng cao tuổi thọ của giầy da, hơn nữa khăn lau giầy da có khích thước nhỏ gọn, 
nhẹ nhàng thuận tiện để sử dụng mọi lúc mọi nơi và thích hợp để mang theo trong mỗi 
chuyến đi.  
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(11) 1846 
(21) (51) 7 B66C  23/26 2-2010-00080 
(22) 20.04.2010 (43) 25.10.2011 
(75) TSUNG - YING CHENG  (TW) 

13F., No. 1, Ln. 690, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Cần cẩu tháp (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cần cẩu tháp bao gồm khung đế (10) có hai thanh đỡ (11), 

khung đỡ (20), hai cột trụ (21), mỗi cột trụ được lắp trên một thanh đỡ tương ứng, giá đỡ 
puli (30) có hai bản mã cố định (32) mỗi bản mã được lắp trên đầu phía trên (212) của 
cột trụ tương ứng, puli thứ nhất (31) được lắp trên giá đỡ puli, ghế tựa (41) có hai ống 
lồng thứ nhất (411) mỗi ống được lắp theo cách có thể điều chỉnh được trên cột trụ 
tương ứng và hai ống lồng thứ hai (412) mỗi ống vuông góc tương ứng với ống lồng thứ 
nhất, hai xà ngang (42), mỗi xà được lắp trên ống lồng thứ hai tương ứng, xe tời (43) được 
lắp theo cách trượt được trên hai xà ngang, và puli thứ hai (433) được lắp trên xe tời.  
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(11) 1847 
(21) 2-2010-00258 (51) 7 E05D  15/58, 15/36 
(22) 26.11.2010 (43) 25.10.2011 
(30) 200910188648.5 02.12.2009 CN 
(71) GUANGDONG KIN LONG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

No.1, Xizibian Road, Daping Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 523722 

(72) BAI, BAOKUN (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Cửa sổ mở cửa hai cánh treo hai bên và treo ở mép dưới, kết 
cấu và cơ cấu điều khiển cửa sổ này 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa sổ mở hai cánh treo hai bên và treo ở mép dưới bao gồm khung 
cánh thứ nhất, tay nắm, bản lề liên kết trên thứ nhất và bản lề liên kết dưới thứ nhất, cơ 
cấu quay góc thứ nhất, khung cánh thứ hai, bản lề liên kết trên thứ hai và bản lề liên kết 
dưới thứ hai, cơ cấu quay góc thứ hai, cụm chốt cửa, chi tiết trượt và chốt cửa. Cửa sổ có 
thể thực hiện việc mở ra hai bên được treo hai bên và được treo ở mép dưới, như vậy là 
tạo cho người sử dụng có các lựa chọn khác nhau để mở cửa sổ. Ngoài ra, cửa sổ có kích 
cỡ nhỏ hơn và độ tin cậy cao hơn.  
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(11) 1848 
(21) 2-2010-00274 (51) 7 F22B  37/20 
(22) 21.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2009/001048     21.09.2009     (87) WO 2010/078705 15.07.2010 
(30) 200920066749.0         12.01.2009 CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO. LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning RD, Minhang District, Shanghai 200245 P.R. China 
(72) XU Weijun (CN), YANG Chengang (CN), HUANG Hui  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 

Thanh cân bằng cột đỡ (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh cân bằng cột đỡ, khác biệt ở chỗ, thanh cân bằng 

bao gồm ống thứ nhất, một đầu của ống thứ nhất được luồn vào trong ống thứ hai. ống 
thứ hai được bố trí trên cột đỡ nằm ngang thứ nhất thông qua tấm thép thứ nhất. Tấm 
thép thứ hai được bố trí trên đầu còn lại của ống thứ nhất và tấm thép thứ hai được bố trí 
trên cột đỡ nằm ngang thứ hai. Các ưu điểm của giải pháp hữu ích là có kết cấu ổn định 
hơn, dễ lắp ráp và thuận tiện trong chế tạo.   
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1849 (11) 
(21) 2-2010-00275 (51) 7 F23N  3/00 
(22) 21.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2009/001052   21.09.2009 (87) WO 2010/081273 22.07.2010 
(30) 200820208590.7        30.12.2008 CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO. LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning RD, Minhang District, Shanghai, 200245 P. R. China 
(72) LI Jiangtao  (CN), ZHANG Jianwen (CN), HAN Caifeng  (CN), LIU Gongquan  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hộp gió nhỏ dùng cho bộ phận đốt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hộp gió nhỏ dùng cho bộ phận đốt, khác biệt ở chỗ, hộp 
gió này bao gồm ít nhất một hộp gió nhỏ (1), vòi phun khí sơ cấp và vòi phun khí thứ 
cấp được bố trí tại cửa ra bên của lò đốt của hộp gió, và các van kiểu lá chắn khí thứ cấp 
mà chúng tương ứng với các vòi phun được bố trí tại cửa ra khác. Mặt bên của lò đốt của 
hộp gió nhỏ có kết cấu nghiêng có cùng góc nghiêng với góc nghiêng của thành chắn 
nước trong vùng đốt cháy, và trong đó góc nghiêng α nằm trong khoảng 0<α< 90o. Một 
phần của hộp gió nhỏ mà nó kéo dài ra từ một mặt bên của lò đốt thay đổi đều khỏi bị 
nghiêng so với kết cấu nằm ngang. Các ưu điểm của giải pháp hữu ích đạt được ở chỗ, 
vấn đề về sự chênh lệch giãn nở trong các lớp khác nhau có thể được giải quyết thích 
hợp hơn, lưu lượng khí nói chung và mỗi lớp có thể được điều khiển và được điều chỉnh 
độc lập, trong khi kết cấu của hộp gió nhỏ còn có thể nâng và lắp ráp dễ dàng tại công 
trường xây dựng.  
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(11) 1850 
(21) 2-2010-00276 (51) 7 F22B  37/24 
(22) 21.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2009/001050   21.09.2009 (87) WO 2010/081272 22.07.2010 
(30) 200820208589.4        30.12.2008 CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO. LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning RD, Minhang District, Shanghai, 200245 P. R. China 
(72) YANG Gang  (CN), HUANG Hui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu nối các cột đỡ thẳng đứng và nằm ngang trong nồi hơi 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu nối các cột đỡ thẳng đứng và nằm ngang trong nồi 
hơi, bao gồm cột đỡ thẳng đứng, các cột đỡ nằm ngang thứ nhất và thứ hai, cột đỡ thẳng 
đứng được bố trí giữa các cột đỡ nằm ngang thứ nhất và thứ hai, khác biệt ở chỗ, thép 
góc thứ nhất, thép chữ T thứ nhất và thép chữ T thứ hai được cố định vào cột đỡ nằm 
ngang thứ nhất, một đầu của cột đỡ thẳng đứng được bố trí nằm giữa thép góc thứ nhất, 
thép chữ T thứ nhất và thép chữ T thứ hai. Đầu còn lại của cột đỡ thẳng đứng được cố 
định vào cột đỡ nằm ngang thứ hai thông qua thép góc thứ hai. Các ưu điểm của giải 
pháp hữu ích là không cần thiết phải sắp thẳng hàng các tấm căng cứng được định vị bên 
trong giữa hai lớp của các cột đỡ nằm ngang, việc chế tạo và lắp ráp dễ dàng và ứng suất 
được tác động vào nồi hơi được truyền trực tiếp hơn từ cột đỡ thẳng đứng đến cột đỡ 
nằm ngang.   
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(11) 1851 
(21) 2-2010-00277 (51) 7 F22B  37/20,  37/24 
(22) 21.09.2009 (43) 25.10.2011 
(86) PCT/CN2009/001058  21.09.2009 (87) WO 2010/081274 22.07.2010 
(30) 200820208587.5       30.12.2008 CN 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS CO. LTD.  (CN) 

No. 250 Huaning RD, Minhang District, Shanghai, 200245 P. R. China 
(72) XU Weijun (CN), YANG Gang (CN), HUANG Hui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Đế cột của cột đỡ thẳng đứng 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến đế cột của cột đỡ thẳng đứng, khác biệt ở chỗ, đế cột bao 
gồm thép chữ H, cả hai nhánh trên một cạnh bên của thép chữ H được nối chặt với tấm 
đầu, tấm đầu được lắp khớp với tấm thép chữ L được cố định vào cột đỡ thẳng đứng, cả 
hai nhánh trên cạnh bên còn lại của thép chữ H được cố định vào chốt nhỏ mà nó được 
bố trí giữa các ống chặn nước hình xoắn ốc, tấm căng cứng được bố trí vào điểm giữa 
tấm chữ H. Các ưu điểm đạt được của giải pháp hữu ích bao gồm: độ bền lắp ráp của 
thép chữ H và tấm đầu cao hơn độ bền của thép chữ L; việc hàn tại nơi lắp đặt đế cột và 
thành chắn nước được bỏ qua; chiều dài hàn giữa đế cột và thành chắn nước được tăng, 
và độ bền mối nối được tăng; tấm thép răng cưa nhỏ được loại bỏ, việc chế tạo tại xưởng 
gia công được giảm; độ bền nối giữa thép chữ L và cột đỡ thẳng đứng được tăng; và đế 
cột có thể chống được ứng suất cao hơn bằng cách tăng độ cứng của thép chữ L. 
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1852 (11) 
(21) 2-2011-00040 (51) 7 H01B  11/20 
(22) 02.03.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-041794 26.02.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) SUMlTOMO ELECTRIC INDUSTRlES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Nobuyuki YAMAZAKI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây cáp đồng trục đường kính nhỏ và các hộp máy được nối 

với nhau bằng dây cáp đồng trục đường kính nhỏ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây cáp đồng trục đường kính nhỏ được tạo ra có: một số cáp đồng 

trục đường kính nhỏ; ống kín nước; hộp máy bao gồm lỗ lắp ráp; và băng dính không 
thấm nước. Một số cáp đồng trục đường kính nhỏ được sắp xếp theo kiểu phẳng ở các 
phần điện cực, ít nhất một phần của các cáp đồng trục đường kính nhỏ khác với các 
phần điện cực được luồn vào ống kín nước và được bó sao cho tương quan vị trí giữa các 
cáp đồng trục đường kính nhỏ thay đổi và các cáp đồng trục đường kính nhỏ được luồn 
vào lỗ lắp ráp của hộp điện. ống kín nước được nối với hộp máy theo kiểu kín nước 
bằng cách ép phần đầu của ống kín nước vào lỗ lắp ráp hoặc ép hộp máy vào ống kín 
nước. Băng dính không thấm nước được tạo ra trên bề mặt của hộp máy về phía đối diện 
với phía nối vào ống kín nước.  
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(11) 1853 
(21) 2-2011-00059 (51) 7 H01B  11/20 
(22) 17.03.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 2010-078632 30.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2011 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Takeki ISHIMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây cáp đồng trục đường kính nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây cáp đồng trục đường kính nhỏ bao gồm: một số các sợi cáp 
đồng trục đường kính nhỏ bao gồm phần đầu và phần giữa theo hướng chiều dài của dây 
cáp đồng trục đường kính nhỏ; và thành phần đấu nối được đấu với phần đầu của một số 
sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ. Một số sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ được sắp 
xếp theo dãy phẳng ở phần đầu. Một số cáp đồng trục đường kính nhỏ bao gồm, ở phần 
giữa, ít nhất một phần bó tròn, trong đó cáp đồng trục đường kính nhỏ được bó lại ở 
dạng hình tròn và ít nhất một phần bó phẳng, trong đó các sợi cáp đồng trục đường kính 
nhỏ được bó lại ở dạng phẳng nhờ được sắp xếp song song.  
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(11) 1854 
(21) 2-2011-00073 (51) 7 B01F 3/00 
(22) 08.04.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 099111222 12.04.2010 TW 
(71) NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY  (TW) 

No. 1, Dasyue Rd., East Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) YUN-CHE WE (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hòa tan ôxi đa giai đoạn để làm tăng lượng ôxi được 

hòa tan trong nước 
  (57)     Thiết bị hoà tan ôxi đa giai đoạn để làm tăng ôxi được hoà tan trong nước bao gồm bánh 

xe nước chạy điện (1), thiết bị phun chùm nước (2), thiết bị hoà tan ôxi dùng sức gió (4), 
và cánh lái hướng gió (3). Các máng (211) của thiết bị phun chùm nước (2) thu nhận các 
chùm nước được khuấy bởi các cánh khuấy (13) được lắp trên bánh xe nước chạy điện 
(1), nước còn chảy ra từ các lỗ thoát nước (212) của các máng (211) và việc tạo bụi mù 
với mục đích làm tăng diện tích tiếp xúc với không khí và kéo dài thời gian tiếp xúc, và 
do đó lượng ôxi lớn có thể được đưa vào trong nước. Mỗi thiết bị phun chùm nước (2) và 
thiết bị hoà tan ôxi dùng sức gió (4) bao gồm cơ cấu thu hồi nước (22, 42) thu trực tiếp 
nước vào không khí và sau đó chảy chậm để tăng ôxi được hoà tan. Cánh lái hướng gió 
(3) điều chỉnh chiều bệ nổi (11) của bánh xe nước chạy điện (1) trùng với chiều gió. Do 
đó, các cánh gió (412) của thiết bị hoà tan ôxi dùng sức gió (4) quay thẳng về phía chiều 
gió để thu nhiều năng lượng gió và làm tăng tốc độ dòng nước của hồ nuôi trong khi 
dòng nước được khuấy và gió có cùng chiều để tăng một cách hữu hiệu ôxi được hoà tan 
và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.  
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1855 (11) 
(51) 7 E04C 1/40 (21) 2-2011-00093 

(22) 10.05.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2011 
(75) Phạm Văn Hưởng  (VN) 

Thôn Nam Đồng Hải, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 
(54) Gạch đa năng chống tia địa bức xạ, sóng hạ âm, khí phóng xạ, 

dao động cơ học, hơi ẩm mốc từ lòng đất và giảm hiện tượng 
nồm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến gạch đa năng có khả năng chống tia địa bức xạ (tia đất), 
sóng hạ âm, khí phóng xạ, dao động cơ học, hơi ẩm mốc từ lòng đất và giảm hiện tượng 
nồm bao gồm 4 lớp, trong đó lớp (1) bao gồm thạch cao trộn kết hợp với sợi thủy tinh; 
lớp (2) chủ yếu là than hoạt tính được trộn kết hợp với bột thạch cao để làm chất kết 
dính than hoạt tính và khung dây đồng (5) gồm nhiều dây đồng (6) hình xoắn lò xo dạng 
đứng hoặc dạng nằm được đặt nằm trong hỗn hợp bột thạch cao và than hoạt tính; lớp 
(3) bao gồm thạch cao trộn với diêm sinh và một lượng nhỏ than hoạt tính; lớp (4) là lớp 
nylon để ngăn sơ bộ hơi ẩm mốc, nước, khí bốc lên từ lòng nền, vừa là lớp vỏ bọc có in 
nhãn hiệu, chỉ dẫn của nhà sản xuất.  
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1856 (11) 
(21) 2-2011-00164 (51) 7 A01G  9/12 
(22) 02.08.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2011 
(75) Huỳnh Tấn Tài  (VN) 

Tổ 8, ấp 5, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận đỡ cho cây tiêu 

  (57)     Với mục đích tạo ra bộ phận đỡ cho cây tiêu có chi phí thấp, tuổi thọ cao và không ảnh 
hưởng đến sự phát triển của cây tiêu, giải pháp hữu ích đề xuất bộ phận đỡ cho cây tiêu 
là đoạn ống hình trụ rỗng làm bằng bê tông cốt thép có đầu thứ nhất nhỏ hơn và đầu thứ 
hai lớn hơn, xung quanh đầu thứ nhất đã nêu có các tai đỡ, trên mặt xung quanh có các 
lỗ bố trí theo chiều dọc, nhờ đó, khi sử dụng làm bộ phận đỡ cho cây tiêu, đoạn ống 
được chôn xuống đất có phần bên trong là nơi chứa đất, phân bón và chất dinh dưỡng để 
phần rễ phụ của cây ăn vào đất, phân bón và chất dinh dưỡng bên trong đoạn ống rỗng 
đã nêu thông qua các lỗ đã nêu và có thể lắp thêm một đoạn ống khác vào đoạn ống đã 
nêu nhằm gia tăng chiều cao cho bộ phận đỡ cho cây tiêu.  
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(11) 1857 
(21) 2-2011-00175 (51) 7 A01K 61/00 
(22) 12.08.2011 (43) 25.10.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2011 

Công ty TNHH SX-TM nhựa Chí Thành V.N  (VN) (71) 
106A Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Lập (VN) 
Trục quạt tạo oxy cho đầm nuôi tôm (54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến trục quạt tạo oxy cho đầm nuôi tôm có bạc của trục quạt 
bao gồm hai phần bạc (1.1, 1.2) có dạng ống được gắn ở hai phần đầu của moay ¬ của 
trục quạt (3), trên thành bên của mỗi phần bạc (1.1, 1.2) có vấu rỗng (2) lồi ra phía 
ngoài và các vấu rỗng này nằm trong phạm vi chiều dày của thành bên của moay ¬ của 
trục quạt (3), bên trong mỗi vấu rỗng (2) có ren trong (5) dùng để bắt vít xuyên qua vấu 
rỗng (2) của phần bạc (1.1, 1.2) nhằm bắt chặt trục quạt (3) và ống gắn trục quạt.  
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Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công ngHiệp 

 
 
(11) 18519 
(21) 3-2011-00046 (28) 01 
(54) Găng tay (51) 02-06 
(22) 14.01.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần Diệu Thương  (VN) 

190 A, ấp Long Đức, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
(72) Lương Huệ Phương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                     1.1                                              1.2 
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(11) 18520 
(21) 3-2011-00232 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 14.03.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 

88 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đức Hồi (VN) 
(55)  
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(11) 18521 
(21) 3-2011-00593 (28) 01 
(54) Bao bì bột giặt (51) 09-05 
(22) 25.05.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH Xuân Chính  (VN) 

72/19/8/4 khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Trung Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 18522 
(21) 3-2011-00609 (28) 01 
(54) Tấm đệm lót (51) 03-01 
(22) 31.05.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH Phú Quang  (VN) 

Lô 100, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, An Tịnh, Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh 

(72) JUN JEOUNG AE (KR) 
(55)  
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(11) 18523 
(21) 3-2011-00613 (28) 01 
(54) Dụng cụ giác hơi (51) 28-03 
(22) 01.06.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Duy Thành  (VN) 

54 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Thành (VN) 
(55)  
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(11) 18524 
(21) 3-2011-00615 (28) 01 
(54) Dụng cụ tập thể dục (51) 21-02 
(22) 01.06.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 29/380225 01.12.2010 US 
(71) FITNESS BRANDS 2, LLC  (US) 

3400 Ranch Road 620 South Suite 12101 Austin, Texas 78738, United States of 
America 

(72) David BRODESS (US), Michael Casey (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 18525 
(21) 3-2011-00620 (28) 01 
(54) Giá đỡ và vỏ bảo vệ cụm 

anten viễn thông 

(51) 14-03 

(22) 03.06.2011 (43) 25.10.2011 
(71) 1. Công ty cổ phần viễn thông Nam Thanh  (VN) 

Số 153, Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát  (VN) 
Số 1 ngách 111/21 tổ 15 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đào Hồng Nam (VN) 
(55)  
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(11) 18526 
(21) 3-2011-00627 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 03.06.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Nguyễn Phùng Đại  (VN) 

Thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phùng Đại  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18527 
(21) 3-2011-00683 (28) 01 
(54) Bao gói mì (51) 09-05 
(22) 10.06.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Việt Hưng  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Việt Hùng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18528 
(21) 3-2011-00697 (28) 01 
(54) Lọ đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 14.06.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Bùi Thị Phương Thùy  (VN) 

ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Bùi Thị Phương Thuỳ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18529 
(21) 3-2011-00699 (28) 01 
(54) Dụng cụ xịt chất lỏng (51) 28-99 
(22) 14.06.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 001249890-0001 14.12.2010 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 
(72) Par Robert Erik William BLANKING (SE), Benjamin Nathan DIAMANT  (GB), 
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(21) 3-2011-01001 (28) 01 
(54) Bơm hút bùn (51) 15-02 
(22) 27.07.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Cơ sở sản xuất nông cụ Lê Trung  (VN) 

ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
(72) Lê Văn út (VN) 
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(71) Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK)  (VN) 
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(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 
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(72) Qiao Yong (CN) 
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(11) 18575 
(21) 3-2011-01042 (28) 01 
(54) Tủ chuyên dụng (51) 06-04 
(22) 04.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần công nghệ Viettel  (VN) 

Số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Khắc Tháp (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                       1.1                                 1.2                                 1.3 
 
 

    
 
 

                        1.4                          1.5                           1.6                             1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
359 

(11) 18576 
(21) 3-2011-01044 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 05.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 

53 Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Nguyễn Thị Bích thuỷ  (VN) 
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(71) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 

53 Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Nguyễn Thị Bích thuỷ  (VN) 
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(11) 18586 
(21) 3-2011-01074 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 11.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18587 
(21) 3-2011-01075 (28) 01 
(54) Điện thoại di động (51) 14-03 
(22) 12.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 
P105, B12, tập thể Kim Liên, phưòng Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18588 
(21) 3-2011-01080 (28) 01 
(54) Bút phủ (51) 19-02 
(22) 12.08.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 100301172 11.03.2011 TW 
(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Chien-Lung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18589 
(21) 3-2011-01081 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 12.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam II  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Trung Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 18590 
(21) 3-2011-01083 (28) 04 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Đại Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18591 
(21) 3-2011-01084 (28) 04 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Đại Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18592 
(21) 3-2011-01090 (28) 01 
(54) Đầu đọc đĩa (51) 14-01 
(22) 16.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần điện tử công nghệ xanh  (VN) 

283/37 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Dương Văn Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18593 
(21) 3-2011-01103 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 18.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam II  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Trung Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 18594 
(21) 3-2011-01115 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 19.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm 44  (VN) 

Số 42, ngõ 19, Trần Quang Diệu, ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Đức Trường  (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18595 
(21) 3-2011-01125 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 
(22) 19.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18596 
(21) 3-2011-01126 (28) 01 
(54) Chai nhựa (51) 09-01 
(22) 22.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè  (VN) 

Đường Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Phương Mai (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18597 
(21) 3-2011-01135 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 
(22) 23.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH bánh kẹo thực phẩm Tích Sỹ Giai  (VN) 

Thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  
(72) Trần Hán Vinh (CN) 
(55)  
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(11) 18598 
(21) 3-2011-01136 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 
(22) 23.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH bánh kẹo thực phẩm Tích Sỹ Giai  (VN) 

Thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  
(72) Trần Hán Vinh (VN) 
(55)  
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(11) 18599 
(21) 3-2011-01137 (28) 02 
(54) Bao đựng thiết bị điện tử di 

động 

(51) 03-01 

(22) 23.08.2011 (43) 25.10.2011 
(30) 29/391657 11.05.2011 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Marty R. Jertson (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18600 
(21) 3-2011-01146 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 23.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Nguyễn Văn Quyền  (VN) 

Tổ 8, khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Văn Quyền  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18601 
(21) 3-2011-01147 (28) 03 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 24.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18602 
(21) 3-2011-01148 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 24.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinapharm  (VN) 

Số 358 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Văn Nghiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 18603 
(21) 3-2011-01150 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 24.08.2011 (43) 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH V và V   (VN) 

1/29-31 Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Thị Phương Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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phần IV 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

(210) 4-2007-04558 (220) 19.03.2007 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH Hàng Lâm  (VN) 

175/592A Lý Thường Kiệt, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn xe; choá đèn; chụp đèn.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe cộ như: ống xả, gác ba ga, ốc trang trí, gương chiếu hậu, xi lanh, 
vòng găng (séc măng), phanh.  

 
Nhóm 17: Quả nén (Piston), xu páp, tất cả đều là bộ phận của máy.  

 
 

(210) 4-2007-16955 (220) 28.08.2007 
  (441) 25.10.2011 

(731) BIG BOX CORPORATION PTE LTD  
(SG) 
10 Toh Guan Road, #10-00 T T 
International Tradepark, Singapore 608838 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn (điều khiển bằng tay); dao, kéo dùng một lần; dao, kéo; 

chạc làm cỏ (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng ghép cành (dụng cụ cầm tay); mai làm 
vườn (dụng cụ cầm tay); xẻng xới đất (dụng cụ cầm tay); cào vườn (dụng cụ cầm tay); kéo 
tỉa và kéo cắt; dụng cụ mài; dao cắt rau; dụng cụ thái nhỏ, dụng cụ cắt vụn và thái lát; 
dụng cụ mở nắp đồ hộp, không chạy bằng điện; dụng cụ thái trứng mỏng, không chạy 
bằng điện; dụng cụ kẹp; dụng cụ mở lon, không dùng điện; muôi múc đồ (dụng cụ cầm 
tay); kéo xén cỏ (dụng cụ cầm tay); cối giã; thiết bị để diệt ký sinh của cây trồng; mũi 
dao; liềm cắt cỏ; kéo cắt cây; bay; bình phun (dụng cụ cầm tay) dùng để phun chất diệt 
côn trùng và chất diệt cỏ dại trong gia đình. 

 
Nhóm 11: Vỉ để nướng; dụng cụ để nấu nướng; dụng cụ xiên (bằng điện) dùng để nướng 
đồ ăn; vỉ nướng (bánh/thịt cá) [dụng cụ nấu nướng]. 

 
Nhóm 20: Giá nhựa dùng để đựng vật dụng trong gia đình; thùng (hộp) bằng nhựa có thể 
di chuyển được dùng để đựng đồ; rương bằng nhựa được dùng để chứa đồ; hộp đựng đồ, 
không làm bằng kim loại (dùng để trữ đồ, chuyển đồ); thùng và hộp làm bằng gỗ hoặc 
nhựa; rổ, không làm bằng kim loại; giá để chai; hòm làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng đựng 
đồ chơi; móc mắc quần áo, không làm bằng kim loại; móc treo áo khoác; hộp đựng đồ 
làm bằng nhựa; tủ đựng đồ; đồ bọc quần áo (dùng cất giữ); dải giữ rèm không bằng vật 
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liệu sợi dệt; móc màn rèm, ray dùng cho rèm, vòng dùng cho màn rèm, thanh treo màn 
rèm và con lăn cho màn rèm; thiết bị phân phối khăn lau tay, cố định, không bằng kim 
loại; nắp van bằng chất dẻo dùng cho ống tiêu nước; bệ chậu hoa; giá để hoa (đồ gỗ); cái 
hòm mây (để đựng thức ăn) [rổ]; gương cầm tay (gương dùng cho trang điểm); giá để tạp 
chí; tấm dùng quây cho trẻ sơ sinh; khung ảnh; giá để bát đĩa; bậc lên xuống (thang), 
không bằng kim loại; khay, không bằng kim loại; cán chổi, không bằng kim loại; kẹp, 
bằng chất liệu dẻo; ống cuộn (guồng quay, không bằng kim loại, không cơ giới dùng cho 
ống cho thể uốn được); khay bày báo chí; cọc dùng cho cây leo. 

 

Nhóm 21: Bát, chén, bát đĩa, chai, cốc vại, đã, cốc đựng đồ uống, chậu bằng chất liệu dẻo; 
găng tay hoặc găng tay hở ngón dùng một lần dùng cho mục đích gia đình; thùng nhựa 
(thùng đựng rác); thùng rác; bát và cốc bằng giấy dùng một lần; bàn chải dùng trong gia 
đình; bàn chải dùng lau đồ di chân; bọt biển sử dụng cho mục đích gia đình; đồ chứa đựng 
dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; đồ chứa đựng thực phẩm và đồ uống; cốc uống nước; 
chậu tắm của em bé, có thể mang đi được; chậu (đồ đựng); thùng, chậu; rổ dùng cho gia 
đình; cái mở nút chai; hộp và đĩa để xà phòng; bộ phân phối xà phòng; khuôn bánh ngọt; 
đũa; giá phơi quần áo, hong khô quần áo; cái mắc quần áo; cái lót bình cốc không bằng 
giấy và không là bộ khăn bàn; bình cà phê, không dùng điện; lược; hộp đựng lược; đồ cắt 
bánh bích quy; lọ đựng bánh bích quy; xoong nồi; dụng cụ nấu nướng, không dùng điện; 
thùng ướp lạnh (xô đá); cái mở nút chai; cái vung đĩa; thớt; lọ, bình; chậu hoa; đồ ép hoa 
quả, không dùng điện, dùng cho mục đích gia đình; găng tay làm vườn; giá đỡ cho cây và 
hoa (kiểu sắp xếp hoa); thiết bị phân phối giấy vệ sinh; cái lọc dùng trong gia đình; miếng 
bọt biển sử dụng trong gia đình; bát trộn sa lát; lọ đựng muối; lọ xay hạt tiêu, dụng cụ 
cầm tay; sàng (dụng cụ gia đình); bình trà; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; bàn 
chải và miếng bọt biển dùng cho nhà vệ sinh; ray và vòng treo khăn; ca, chén, đĩa, bát đĩa, 
bình; khuôn làm đá lạnh; tấm phủ cầu là; bình đun nước, không bằng điện; đồ đựng dùng 
cho nhà bếp; hộp đựng thức ăn mang theo; bình tưới nước; dụng cụ tưới nước; vòi dùng 
cho thùng tưới; vòi dùng cho bình tưới; nùi để đánh bóng dùng cho nhà bếp; muôi dùng 
cho nhà bếp; gậy đập thảm, không phải là máy; chổi; bàn chải rửa bát đĩa; chổi quét thảm 
cơ khí; dụng cụ vệ sinh (dụng cụ cầm tay); bình lắc rượu cốc tay; đồ phủ chậu hoa, không 
bằng giấy; giá để lọ dầu dấm; lọ; chổi lông; phễu; khăn lau bàn ghế; thìa trộn; giẻ lau sàn 
nhà; giá vắt khăn ăn; khuôn cắt bánh mỳ ngọt; muôi dài cán (bày bàn); ống phun nước 
dùng để tưới hoa và cây; hộp phân giấy vệ sinh; khay dùng cho gia đình; xiên dùng để nấu 
nướng; que khuấy bằng nhựa dùng khuấy đồ uống; bàn chải sắt (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 24: Miếng lót đĩa ở bàn ăn bằng nhựa; miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng chất liệu dẻo; khăn trải bàn, không bằng giấy; miếng lót 
cốc (bằng vải); rèm tắm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn dùng lau khô bát đĩa và đồ 
thuỷ tinh (khăn bông). 

 
 

(210) 4-2007-27075 (220) 31.12.2007 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) ZHANG ZHI QIN   (CN) 

5th Floor, Block 1, No. 1 ZhuYuan, 
GuanCheng Area, DongGuan, 
GuangDong, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Dây hàn bằng chất dẻo; chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu dùng để lọc [bọt 
hoặc màng chất dẻo bán thành phẩm]; chất dẻo dạng thanh, khối, viên, que, tấm và ống; 
vật liệu để chống bức xạ nhiệt; vật liệu dùng để chống ẩm trong các toà nhà; vật liệu cách 
điện/ cách nhiệt.  

 
 

(210) 4-2008-23310 (220) 29.10.2008 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, xám, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn - Thiết 
kế- Xây dựng Sông Tiền  (VN) 
Lô 1 - 270B Lý Thường Kiệt, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa tổng mặt bằng các công trình xây dựng dân dụng - công 
nghiệp; tư vấn giám sát xây dựng 

 
Nhóm 42: Giám định chất lượng công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc; thiết kế nội - 
ngoại thất các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế tổng mặt bằng các 
công trình xây dựng dân dụng công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2008-27699 (220) 31.12.2008 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công Ty TNHH Thương Mại 
Chấn Vũ    (VN) 
177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa chất) 

dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel); dầu thuỷ lực; dầu truyền nhiệt.  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chât lỏng bôi trơn 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe hơi: chắn bùn và các phụ tùng dùng cho chắn bùn; gương chiếu 
hậu và chiếu bên, cần gạt nước mưa và lưỡi gạt; túi hơi bảo vệ dùng cho người ngồi trên 
xe hơi; dây đai an toàn dùng cho người ngồi trên xe hơi; vỏ bọc toàn ghế và vỏ bọc từng 
bộ phận ghế xe hơi.  
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(210) 4-2009-03358 (220) 02.03.2009 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, đỏ, xanh nước biển.
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại, máy nhắn tin và các phụ kiện của chúng; băng cát-xét; đĩa compắc; 
đĩa quang ghi (lưu) hình và dữ liệu; pin (ắc quy); kính đeo mắt; máy ảnh; máy ảnh dùng 
một lần có phim sẵn; thiết bị ghi âm thanh, thiết bị truyền phát âm thanh và thiết bị viđêô; 
thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quay phim, quang, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu đắm và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều tiết và điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hay tái 
tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và cơ 
cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu vào đó; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ quà tặng thanh toán trước; chấp 
nhận và cho phép thực hiện các giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển quỹ điện tử; dịch vụ 
thanh toán dùng phương tiện điện tử và phi điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ 
máy rút tiền tự động; dịch vụ ký séc lấy tiền mặt; dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính; 
cung cấp kế hoạch thanh toán trước và kế hoạch đầu tư tài chính cho sản phẩm và dịch vụ 
viễn thông; dịch vụ thẻ gọi điện thoại; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ thẻ điện thoại trả trước, dịch vụ kết nối 
không dây và kết nối internet trả trước. 

 
 

(210) 4-2009-03862 (220) 09.03.2009 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.4.2; 6.1.2; 26.1.2; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế (VN)

Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; đồ uống có sữa (với sữa là thành phần chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2009-04959 (220) 19.03.2009 
  (441) 25.10.2011 

(731) YAMATAKE CORPORATION   (JP) 
19F Tokyo Building 2-7-3 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6419, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy làm đồ uống có ga; thiết bị để làm nước có ga; quạt thông gió; máy thổi 
hút không khí; thiết bị để hút bia dưới áp lực; cái bơm bia; thiết bị cơ- điện để làm đồ 
uống; máy thổi gió; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; ống nồi hơi [bộ phận của 
máy]; máy đóng miệng chai; máy đóng chai; máy niêm xi chai lọ; máy đóng nút chai; 
máy súc rửa chai; máy làm bia; máy cán; bộ phận nạp cho bộ chế hoà khí; bộ chế hoà khí; 
hộp chứa dùng cho máy lọc; thiết bị chuyển hoá xúc tác; thiết bị làm sạch chân không 
trung tâm; máy ly tâm; bơm ly tâm; máy làm thuốc lá dùng trong công nghiệp; máy sản 
xuất bảng mạch; van lật [bộ phận của máy móc]; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; 
động cơ khí nén; máy khí nén; bơm khí nén; máy nén; máy nén dùng cho tủ lạnh; thiết bị 
ngưng kết; cáp điều khiển của máy hoặc động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy 
và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy và động cơ; lò chuyển để luyện thép; băng 
tải [máy]; cơ cấu nối ghép không dùng cho xe cộ mặt đất; máy nghiền; máy phát điện; xi 
lanh dùng cho máy móc; máy dùng cho sản xuất bơ sữa; máy khử khí dùng cho nước ăn; 
máy tiện và cắt ren; máy dập ren; máy đào xới; vòi ống dẫn nước; máy tiêu nước; máy 
nắn thẳng; máy khoan; động cơ truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; thiết bị hút 
bụi dùng để làm sạch; thiết bị khử bụi dùng để làm sạch; máy phát điện [đinamô]; máy để 
làm bột thực phẩm; thiết bị nâng; máy nâng [thang máy]; cầu thang lăn; máy đào xúc; 
ống xả của động cơ; thiết bị cấp chất liệu cho nồi hơi của máy; bộ điều hoà nước ăn; máy 
nạp; máy lọc; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ phận lọc để làm sạch 
không khí lạnh [dùng cho động cơ]; máy hoàn thiện sản phẩm; bộ nồi hơi của máy; máy 
xay bột; máy nghiền bột mì; ống hơi của nồi hơi máy; thiết bị cơ điện để chế biến thức ăn; 
máy đúc; bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; bộ tiết kiệm chất đốt cho 
động cơ; máy khí hoá; máy phát điện; máy làm thuỷ tinh; vòng đai (bạc) để bơm mỡ (bộ 
phận của máy); máy điều khiển tự động (tay máy); máy giặt áp lực cao; thiết bị gá kẹp 
cho máy công cụ; phễu để đỡ hàng cơ khí; thiết bị đóng mở cửa (chạy bằng hơi nước) [bộ 
phận của máy móc]; thiết bị đốt cháy dùng cho động cơ đốt trong; ruy băng mực dùng 
cho máy in; máy dán nhãn; laze không dùng cho ngành y; thiết bị nâng nhấc; thang máy 
[không dùng cho máy nâng chuyển dùng cho người trượt tuyết]; máy dệt; máy công cụ; 
máy dùng cho công nghiệp dệt; ống xả cho động cơ; máy vắt sữa; máy phay; máy xay; 
máy trộn; máy nhào; khuôn (bộ phận của máy); máy đục lỗ mộng; máy cắt rãnh [máy 
công cụ]; máy lọc đầu; máy đóng gói hàng; bộ phận tiếp giấy [ngành in]; máy để làm 
giấy; Pít-tông trụ trượt; thiết bị đóng mở cửa (chạy bằng khí nén) [bộ phận của máy móc] 
, búa khí nén; máy và dụng cụ hoạt động bằng thuỷ lực hoặc khí nén; thiết bị vận chuyển 
chạy bằng khí nén; băng tải ống vận hành bằng khí động; máy ép; máy ép [máy dùng 
trong công nghiệp]; máy ép để làm cho giống bóng láng; bộ điều chỉnh áp lực [bộ phận 
của máy]; van áp lực [bộ phận của máy]; rulô in; máy in; máy in để in trên tấm kim loại; 
bản khăc in; máy ép để in; trục lăn máy in; màng ngăn của bơm; máy bơm; bơm [bộ phận 
của máy móc; máy hoặc động cơ]; bơm dùng cho thiết bị sấy nóng; máy đột lỗ; cơ cấu 
giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt đất; trục cán của máy cán; máy cán; máy gắn xi dùng 
trong công nghiệp; máy phân ly; máy phun nước cống; kéo cắt chạy điện; lọc sàng [máy 
hoặc bộ phận máy]; máy sàng; máy hồ sợi; máy láng; máy phân loại dùng trong công 
nghiệp; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, máy và động cơ; máy tách hơi nước/dầu; máy 
in bằng bản in đúc; máy khâu; máy chế biến đường; bộ quá nhiệt; giác mút dùng cho máy 
vắt sữa; máy phun nhiệt; bộ chuyển hướng không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ truyền động 
dùng cho máy; máy xén; khuôn đặt giấy [bộ phận của máy in ép]; máy xếp chữ; khớp các 
đăng; máy bơm chân không; van (bộ phận của máy); máy rung dùng trong công nghiệp; 
bộ làm nóng nước [bộ phận của máy]; khung cửi dệt; thiết bị hàn dùng ga; máy bao gói.  

 
Nhóm 09: ống dẫn âm thanh; nhật xạ kế; thiết bị đo tỷ trọng khí; thiết bị phân tích không 
khí; thiết bị báo động; ampe kế; bộ khuếch đại; van khuếch đại; phong kế; bộ pin anôt; 
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cực dương; thiết bị chống catôt; thước đo độ mờ; máy rút tiền tự động [ATM]; máy và 
dụng cụ điều khiển sự cháy tự động; đầu đọc mã vạch; phong vũ biểu; pin điện; chuông 
(thiết bị cảnh báo); bộ kiểm soát truy cập nhận dạng bằng sinh trắc học; hộp chia dây 
[điện]; máy tính; nhiệt lượng kế; cực âm; thiết bị âm cực để chống han gỉ; thiết bị xạc 
dùng cho pin điện; thiết bị và dụng cụ hoá học; chip [mạch tổ hợp]; thiết bị kiểm tra và 
thiết kế bố trí bảng mạch bao gồm cả làm sạch; cái ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; 
cuộn dây điện; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động bằng tiền xu; thiết bị điện để chuyển 
mạch; bộ chuyển mạch; máy chạy đĩa compact; máy so mẫu; bàn phím máy vi tính; bộ 
nhớ máy vi tinh; đầu nối dùng cho dây điện; vật nối điện; bộ nối [điện]; công tắc điện; 
công tắc điện bằng kim loại quí; cơ cấu dùng cho máy đếm; bộ chỉnh lưu dòng điện; dụng 
cụ đo tỷ trọng chất lỏng; mật độ kế; máy dò; thiết bị chẩn đoán, không dùng cho y tế; 
thiết bị nhiễu xạ (hiển vi); ống phóng điện (trừ loại dùng cho chiếu sáng); ồ đĩa dùng cho 
máy vi tính; đĩa từ; thiết bị đo cự ly; thiết bị ghi cự ly; chíp DNA; ống dẫn đây điện; máy 
đọc đĩa DVD; lực kế; đồng hồ báo mất điện; thiết bị hàn băng điện; cuộn điện từ; bút điện 
tử [dùng cho khối hiển thị]; thẻ điện tử cho hàng hoá; thiết bị điều khiển dùng cho máy 
nâng; thẻ từ đã được mã hoá; bộ đo lộ sáng [nhiếp ảnh]; máy dò tiền giả; cáp sợi quang; 
còi báo động cháy; thiết bị phân tích thực phẩm; máy đo tần số [tần kế]; bơm phân phối 
nhiên liệu dùng cho trạm phục vụ; dụng cụ đo điện; thiết bị báo động khí; thiết bị phân 
tích khí; bơm xăng dầu dùng cho trạm phục vụ; dụng cụ đo khí; máy đo độ dốc; thiết bị 
quang báo; dụng cụ đo tỷ trọng chất lỏng; ẩm kế; thẻ nhận dạng từ tính; lồng ấp để cấy vi 
khuẩn; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; mặt phân cách [dùng cho máy tính]; máy đổi điện; 
máy lập danh đơn hàng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí; thiết bị kiểm 
soát truy cập nhận dạng bằng điều sang; thiết bị tự động đổi đĩa cho máy tính; cái đo sữa; 
thiết bị và dụng cụ cứu hộ; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh sáng; thiết bị chỉ hướng điện tử có 
phát sáng; chấn lưu đèn; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị băng từ [dùng cho máy vi tính], 
băng từ; áp kế; máy và dụng cụ để thử nguyên vật liệu; dụng cụ đo; dụng cụ điện để đo; 
dụng cụ đo lường; bộ dò đồ vật bằng kim loại dùng trong công nghiệp hoặc quân sự; bóng 
khí tượng; dụng cụ khí tượng; bộ vi xử lý; máy đếm và sắp xếp tiền; màn hình máy tính 
[phần cứng máy vi tính] ; bộ điều chỉnh [chương trình máy vi tính]; con chuột (máy vi 
tính) [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót con chuột máy vi tính; thiết bị và dụng cụ 
hàng hải; máy tính xách tay; dụng cụ quan sát; Máy đọc quang học; đĩa quang; sợi quang 
[dây dẫn tia sáng]; kính quang học; lò trong phòng thí nghiệm; thiết bị kiểm soát truy cập 
nhận dạng bằng mạch gan bàn tay; cái đo bước; thiết bị dùng cho điện báo ảnh; pin quang 
điện; thiết bị và dụng cụ vật lý; bản cực ắc qui; máy vẽ đồ thị; phích điện, đui đèn và các 
loại tiếp xúc khác [nối điện]; máy tính bỏ túi; điện thoại di động; cân tiểu ly; thiết bị đo 
lường chính xác; áp suất kế; nút chỉ báo áp lực dùng cho van; máy chỉ báo áp lực; thiết bị 
đo áp lực; mạch in; máy in sử dụng với máy tính; máy dò dùng cho mục đích khoa học; 
nút bấm chuông; dụng cụ hiển thị chất lượng, rađa; máy đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ 
giảm áp [điện]; khúc xạ kế; thiết bị roentgen không dùng trong ngành y; muối kế; cái cân; 
máy quét ảnh [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị điện để hàn kín bao bì bằng chất dẻo; chất 
bán dẫn; bảng báo hiệu, phát quang hoặc cơ giới; bộ dò khói; pin mặt trời; van Sôlênôit 
(cái ngắt điện từ); bộ định vị bằng sóng âm; thiết bị để ghi âm thanh; thiết bị và máy âm 
thanh; ống nói; kính quang phổ; bộ chỉ báo tốc độ; cái đo thể cầu; thiết bị lái tự động 
dùng cho xe cộ; máy đo tốc độ góc; ống nghe điện thoại; máy phát điện thoại; bộ chỉ báo 
nhiệt độ; thiết bị phân tích không dùng cho ngành y; thiết bị điện để phòng trộm; đèn và 
ống điện tử; đồng hồ kiểm tra giờ; thiết bị ghi thời gian; máy biến thế [điện]; bóng bán 
dẫn; dụng cụ biến cảm; máy bán hàng tự động; máy ghi hình; máy đo độ nhớt; thiết bị 
bảo vệ chống lại sự tăng điện; vôn kế; bản nhỏ silic; bộ chỉ báo mức nước; máy đo sóng; 
thiết bị và dụng cụ để cân; máy cân, giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính.  
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Nhóm 10: Nệm hơi dùng trong ngành y; đệm không khí dùng trong ngành y; gối không 
khí dùng trong ngành y; thiết bị dùng trong ngành y để phân tích; thiết bị đo áp lực máu 
trong động mạch; băng hỗ trợ; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; chăn điện dùng trong 
ngành y; thiết bị phân tích máu; ghế dùng để tiểu tiện trong phòng; dụng cụ tránh thai 
không có hoá chất; găng bảo vệ ngón tay dùng trong ngành y; găng tay dùng trong ngành 
y; thiết bị điều trị bằng khí nóng; máy xoa bóp dùng khí nóng trong ngành y; túi đá 
chườm dùng trong ngành y; thiết bị để xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ dùng cho 
nghề điều dưỡng; băng treo; thiết bị rung xoa bóp. 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy sấy khô không 
khí; thiết bị lọc không khí; dụng cụ làm nóng không khí; bộ khử trùng không khí; thiết bị 
tiệt trùng không khí; bồn để tắm ngồi; ống dẫn nồi hơi [dạng ống] cho thiết bị đốt nóng; 
bộ tản nhiệt trung tâm; thiết bị làm khô; thiết bị sấy khô; thiết bị và máy móc để làm thô; 
thùng giảm áp dùng cho thiết bị nhiệt trung tâm; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt thổi 
[bộ phận của thiết bị điều hoà không khí]; bình lọc [bộ phận của thiết bị trong nhà hoặc 
công nghiệp]; cái lọc dùng cho máy điều hoà không khí; ống khói phát sáng dùng trong 
công nghiệp dầu lửa; máy ướp lạnh; bật lửa ma sát để đốt cháy ga; bộ tiết kiệm nhiên liệu; 
phụ tùng điều chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng ga; nồi hơi đốt bằng ga; bình ngưng khí 
ga [không là bộ phận máy]; bật lửa ga; phụ tùng điều chỉnh và an toàn dùng cho ống dẫn 
khí; thiết bị lọc khí ga; thiết bị tích nhiệt; bơm nhiệt; máy tái sinh nhiệt; máy sưởi ấm; 
thiết bị dốt nóng dùng điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng 
nước nóng; tấm sưởi nóng; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm dùng cho bộ tản nhiệt 
trung tâm; vòi nước máy; thiết bị lọc dầu; lò không dùng cho phòng thí nghiệm; máy tiệt 
trùng; bộ tản nhiệt [sưởi ấm]; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị làm lạnh; máy 
lọc hơi đốt [bộ phận của thiết bị ga]; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi nóng]; thiết bị và hệ 
thống thông gió [điều hoà không khí]; cái chụp thông gió dùng cho phòng thí nghiệm; bể 
xử lý nước thải dùng trong gia đình; bể xử lý nước thải dùng trong công nghiệp; thiết bị 
đường ống đẫn nước; thiết bị phân phối nước; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và 
đường ống dẫn nước hoặc ga; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước 
hoặc ga; thiết bị để làm sạch nước; thiết bị để cung cấp nước.  

 

Nhóm 35: quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; phân tích giá cả thị 
trường; kiểm toán; đánh giá công việc thương mại; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; tư vấn 
về thương mại cho hệ thống môi trường và quản lý chất lượng; cung cấp thông tin về kinh 
doanh; chỉ dẫn thương mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều 
hành kinh doanh; trợ giúp quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh bằng việc thực hiện 
nghiên cứu, lập kế hoạch và tiếp thị để cải tiến chất lượng sản phẩm; tư vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh những tiện nghi cho người già; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; nghiên cứu kinh doanh; hãng thông tin thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tinh; tra cứu 
dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư trực 
tiếp; sao chép tài liệu; giám định về hiệu quả công việc; quản lý tư liệu bằng máy tính; đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lập hoá đơn; quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; nghiên cứu thị trường; Tìm 
hiểu về thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm với 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ cung ứng [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ thu mua 
hàng hoá cho người khác [mua bán hàng hoá và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của 
người khác]; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê không gian quảng cáo; cho 
thuê máy sao chụp; cho thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo thúc đẩy bán hàng; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa và làm sạch nồi hơi; 
giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong 
xây dựng; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; bảo dưỡng và sửa chữa đèn; dàm đồ gỗ mỹ 
thuật [sửa chữa]; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch ngôi nhà (bên trong); lắp 
đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; xây dựng; cung cấp thông tin về xây dựng; 
dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; dịch vụ tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp 
điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa 
cáv lò; lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm; lắp đặt cửa và cửa sổ; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; sơn nội, ngoại thất; 
dịch vụ hàn chì; sửa chữa bơm; xây dựng lại động cơ bị hư hại một phần hay bị hỏng; cho 
thuê xe ủi đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực sửa chữa; sửa chữa khoá an ninh; dịch vụ ghép bằng đinh tán rive; 
dịch vụ lơp mái che; dịch vụ chống mòn; sơn hoặc sửa chữa biển hiệu; bảo dưỡng và sửa 
chữa phòng bọc thép; lắp đặt hệ thống liên lạc; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; nhồi, 
bọc, phủ đồ đạc; sửa chữa đồ gỗ, nhồi nệm; diệt động vật có hại [không dùng cho nông 
nghiệp]; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; dán giấy dán tường; xây dựng và sửa chữa kho hàng; 
làm sạch cửa sổ; dịch vụ mắc điện (trong nhà). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên intemet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; dịch vụ truy cập vào cở sở dữ liệu; thông tin về lĩnh vực viễn thông; dịch vụ điện 
báo; dịch vụ tổ chứe hội nghị qua điện thoại; truyền bản fax; cho thuê máy fax; dịch vụ 
hộp thư thoại; chuyển thư tín; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê modem; truyền qua 
vệ tinh; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 
thông; cung cấp thông tin về lĩnh vực viễn thông; sắp xếp đăng ký thuê bao viễn thông 
cho người khác; cho thuê thiết bị viễn thông; thư điện tử; dịch vụ bảng thông báo điện tử 
[dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên 
lạc bằng điện báo; gửi điện tín; thông tin liên lạc bằng điện thoại; cho thuê điện thoại; 
hãng thông tấn; dịch vụ nhắn tin [vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện 
tử khác]; truyền hình cáp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển trên không; tổ chức đi du lịch; cho thuê tàu thuyền; dịch 
vụ cất giữ tàu thuỷ; dịch vụ vận tải bằng tàu thuỷ; sự đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; 
môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch 
vụ vân tải bằng ô tô; phân phát hàng hóa; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ 
người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch; dịch vụ chuyên chở hàng hoá; dịch vụ vận 
chuyển bằng cách thuê phương tiện chở hàng; dịch vụ chuyển giao hàng hóa; kho hàng 
hoá; chở hàng bằng xe tải; cung cấp thông tin về kho bãi; cung cấp thông tin về vận tải; 
đóng gói hàng hoá; phân phát các bưu kiện; dịch vụ khuân vác; vận tải bằng đường sắt; 
trục vớt tàu; cho thuê xe lăn; dịch vụ bốc vác; dịch vụ lưu kho; dịch vụ lưu trữ vật lý tài 
liệu hoặc dữ liệu điện tử; cho thuê công tơ ne dùng để cất giữ; cung cấp thông tin về cất 
giữ hàng vào kho; cất giữ hàng hoá; dịch vụ vận tải; vận chuyển và tích trữ rác; cung cấp 
thông tin về lĩnh vực vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ người dẫn đường cho lữ 
khách; cứu nạn dưới nước; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê xe cộ; cho thuê kho hàng; phân phối 
nước; cung cấp nước; bao gói hàng hóa.  
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Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm mát không khí; dịch vụ làm sạch 
không khí; thu mua vật liệu theo đơn dặt hàng (cho người khác); làm nồi hơi; tiêu huỷ rác 
và chất thải; mạ bằng điện phân; dịch vụ xay bột; đốt rác thải; cung cấp thông tin về gia 
công chế biến vật liệu, mạ kim loại; gia công phay; hồ giấy; Gia công giấy; in ảnh chụp; 
Khắc ảnh trên bản vẽ; dịch vụ in; in ốp sét; sản xuất năng lượng; tái chế rác và phế thải; 
cho thuê thiết bị điều hoà không khi; cho thuê máy phát điện; cho thuê thiết bị sưởi ấm; 
Dịch vụ phân loại rác và chất thải [chế biến]; lưu hóa (xử lý vật liệu); cho thuê máy lèn 
rác; cho thuê máy nghiền rác; xử lý rác thải, cặn bã; xử lý nước.   

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, dịch vụ lớp học sử dụng sách, bài tập... gửi qua bưu điện; dịch vụ 
hình ảnh kỹ thuật số; lồng tiếng, nhạc; cung cấp thông tin về giáo dục; kiểm tra gíao dục; 
dịch vụ chế bản điện tử; dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khoẻ; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ sắp đặt trình bày không dùng cho mục đích quảng 
cáo; cho thuê sách; làm micrôfim; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hoá; giáo dục thực 
hành [thao điễn]; cung cấp các trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp các trang thiết bị 
dùng cho giải trí; cung cấp thông tin về lĩnh vực giải trí; cho thuê thiết bị âm thanh; cho 
thuê phim chiếu bóng; cho thuê máy chiếu phim và phụ kiện; cho thuê các trang thiết bị 
cho trường mẫu giáo; cho thuê các thiết bị trò chơi; cho thuê máy thu thanh và máy thu 
hình; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê dụng cụ thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê máy 
quay viđêô; cho thuê máy ghi băng viđêô cát xét; cho thuê băng viđêô; phiên dịch ngôn 
ngữ ký hiệu; đào tạo; dịch vụ dịch thuật; dàn dựng băng viđêô; ghi băng viđêô. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; kiểm 
định [đo lường]; lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; Cập nhật phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống may tính; dịch vụ bảo vệ máy tính nhiễm virus; 
thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; tư vấn về phần mềm máy vi tính; tư vấn trong lĩnh 
vực phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ chuyển 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang phương tiện điện tử; tạo và duy trì trang web cho 
người khác; chuyển dữ liệu của chương trình và dữ liệu máy tính [không phải là từ dạng 
vật lý]; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ 
công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ thiết kế đồ hoạ; dịch vụ lưu trữ 
các trang web trên máy tính chủ [trang web]; thiết kế công nghiệp; cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thử vật liệu; nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ thiết kế 
bao bì; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ tránh virus cho máy tính; cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên intemet; Kiểm soát chất lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy tính chủ web; nghiên cứu địa chất; nghiên cứu và 
phát triển [cho người khác]; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; đo đạc đất 
đai; nghiên cứu kỹ thuật; lập kế hoạch đô thị hoá; dự báo thời tiết. 

 

Nhóm 43: Nhà an dưỡng cho những người cao tuổi; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế 
bàn, khăn trải bàn và đồ thuỷ tinh; cho thuê bộ đồ giường; cho thuê màn cửa; cho thuê đồ 
gỗ; cho thuê mÒn, chăn, thảm. 

 

Nhóm 44: dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chữa bệnh bằng nắn khớp 
xương; nhà dưỡng bệnh; chữa răng; cho thuê thiết bị nông nghiệp; chăm sóc sức khoẻ; 
hướng dẫn về sức khỏe; hướng dẫn về sức khỏe qua mạng Internet; hướng dẫn về sức khỏe 
qua điện thoi; cung cấp thông tin về sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh; nhà thương (bệnh 
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xá); nhà tế bần; bệnh viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trợ giúp y tế; phòng chữa bệnh; nhà 
điều dưỡng; dịch vụ hộ lý; cố vấn về lĩnh vực dược học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; 
dịch vụ tâm lý học; cho thuê phương tiện vệ sinh; nhà nghỉ đưỡng (dành cho người già); 
dịch vụ điệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; cho thuê 
thiết bị y tế; cho thuê trang thiết bị chăm sóc bệnh nhân; cung cấp thông tin y tế; cung cấp 
thông tin về cơ sở y tế; cung cấp thông tin về chăm sóc bệnh nhân; cung cấp thông tin về 
các tiện nghi để chăm sóc người già và/hoặc người tàn tật;  cho thuê khăn lau, khăn tắm; 
cho thuê chậu vệ sinh; cho thuê bồm tắm để chăm sóc; cho thuê giường để chăm sóc; cho 
thuê đệm; cho thuê thiết bị kiểu mặt nghiêng để giảm rung giúp cho các phương tiện/con 
người đi lại dễ dàng trên các bề mặt không bằng phẳng và không liên tục; cho thuê 
phương tiện trợ giúp đi bộ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ kiểm tra an toàn của nhà máy; li-
xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; tư vấn về 
sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; giám sát và điều khiển từ xa sử dụng máy 
quay viđêô; mở khoá an toàn; điều khiển từ xa máy điều hòa không khí và thiết bị cung 
cấp nước bằng liên lạc từ xa; người bảo vệ (vệ sĩ); tư vấn trong lĩnh vực an ninh sát trộm 
và hiệu an ninh; bảo vệ đêm; cho thuê quần áo. 

 
 

(210) 4-2009-06596 (220) 09.04.2009 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A15.9.18; 20.5.7 
(591) Xanh biển, vàng, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Hải  (VN) 
Số 76B đường Cống Gò Cát, ấp Mỹ 
Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Mô hình dụng cụ dạy học, cụ thể là: mô hình thực hành kỹ năng sửa chữa điện 

lạnh; mô hình thực hành kỹ năng vận hành hệ thống điện tự động; mô hình thực hành kỹ 
năng vận hành hệ thống khí nén; mô hình thực hành kỹ năng vận hành hệ thống nén thuỷ 
lực;  mô hình thực hành kỹ năng lắp đặt điện; mô hình thực hành hệ thống điện ô tô . 

 
 

(210) 4-2009-12836 (220) 24.06.2009 
  (441) 25.10.2011 

(731) SUNWAY CITY BERHAD   (MY) 
Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon 
Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; lá nhôm; dây nhôm; thép góc; kim loại 

chống ma sát; cái đe; cái đe (dụng cụ cầm tay); bi thép; dây thép gai; đai thùng bằng kim 
loại; thùng kim loại; hàng rào an toàn bằng kim loại dùng trên đường; thanh hàng rào kim 
loại; chốt bằng kim loại; rổ bằng kim loại; ốc hãm bằng kim loại dùng cho dây cáp; thùng 
chứa bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; dầm chìa bằng kim loại 
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dùng cho xây dựng; đồng thau (chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm); hợp kim hàn cứng; 
đồng thiếc; giàn kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; panô xây 
dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; phụ tùng bằng kim 
loại dùng cho xây dựng; công trình bằng kim loại; công trình bằng kim loại có thể vận 
chuyển được;  cáp bằng kim loại, không chạy điện; gang (chưa rèn hoặc rèn bán thành 
phẩm); thép đúc; trần nhà bằng kim loại; đường dẫn và ống dẫn kim loại dùng cho hệ 
thống sưởi trung tâm; ống khói bằng kim loại; sắt crôm; crôm; kim loại mạ dùng cho xây 
dựng; kẹp bằng kim loại dùng cho dây cáp và ống dẫn; nắp bằng kim loại dùng cho bình 
chứa; kim loại thường, chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm; bình chứa bằng kim loại dùng 
cho khí nén hoặc khí hóa lỏng; đồng đỏ, chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm; dây đồng đỏ, 
không cách nhiệt; phụ tùng cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tay nắm 
cửa bằng kim loại; cái đấm cửa; bộ mở cửa, không chạy điện; panô cửa bằng kim loại; 
tấm sàn bằng kim loại; lò so cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; cánh cửa 
bằng kim loại; ống dẫn nước bằng kim loại; xi phông tiêu nước (van) bằng kim loại; ống 
kim loại dùng cho thiết bị thông gió và điều hòa không khí; hàng rào kim loại; phụ tùng 
bằng kim loại dùng cho ống khí nén; phụ tùng kim loại dùng cho cửa sổ; tấm kim loại 
ngăn nước chảy từ mái xuống dùng cho xây dựng; tấm lát nền bằng kim loại; nền nhà 
bằng kim loại; khuôn đúc bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; cái chặn 
cổng bằng kim loại; cổng bằng kim loại; phên bằng kim loại; lưới bảo vệ bằng kim loại; 
ống thoát nước bằng kim loại; đồ kim khí nhỏ; vòng đeo nhận dạng bằng kim loại dùng 
cho bệnh viện; tấm nhận dạng bằng kim loại; quả đấm (cửa, tủ) bằng kim loại; lớp lót kim 
loại dùng cho xây dựng; cẩu bản lề bằng kim loại, không chạy điện; cửa chớp bằng kim 
loại; vách ngăn bằng kim loại; phiến lát bằng kim loại; cọc tấm bằng kim loại; cột bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; hệ thống đường ống bằng kim loại; ban công bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim 
loại dùng cho bê tông; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho ống dẫn; mành kiểu con lăn 
bằng thép; mái nhà bằng kim loại; mái che tường bằng kim loại; mái bằng kim loại; rãnh 
bằng kim loại dùng cho cửa trượt; tấm chắn côn trùng bằng kim loại; cọc ván bằng kim 
loại; phiến kim loại và tấm kim loại; ván khuôn bằng kim loại dùng cho bê tông; cửa chắn 
bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; biển báo bằng kim loại không phát quang và 
không chạy máy; sân trượt băng nghệ thuật bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại; nhà 
bằng thép; ống dẫn bằng thép; tấm thép; thép chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm; dầm cầu 
thang bằng kim loại; kết cấu bể bơi bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; sàn lát tấm 
bằng kim loại; gạch lát bằng kim loại; gạch lát bằng kim loại dùng cho xây dựng; thiết bị 
thông gió và điều hòa không khí; lớp mặt tường bằng kim loại; móc tường bằng kim loại 
dùng cho ống dẫn; lớp ốp tường bằng kim loại; chốt cắm tường bằng kim loại; van ống 
dẫn nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; then cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ 
bằng kim loại; con lăn cửa sổ; cái chặn cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện cửa sổ bằng kim 
loại; cánh cửa sổ bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Thạch cao tuyết hoa; kính làm từ thạch cao tuyết hoa; thép góc, không làm 
bằng kim loại; đá nhân tạo; xi măng amiăng; vữa amiăng; nhựa đường; lớp rải átphan; 
dầm không làm bằng kim loại; nhựa bitum (átphan nặng); lớp phủ bitum dùng cho mái 
nhà; các sản phẩm bitum dùng cho xây dựng; rèm cửa không bằng kim loại và vải dệt; 
tấm sàn; ống phân nhánh không bằng kim loại; gạch; bìa xây dựng (giấy dầu); giàn dùng 
cho xây dựng không làm bằng kim loại; kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; panô xây dựng không làm bằng kim loại; giấy dầu xây dựng; đá xây dựng; gỗ xây 
dựng; nhà không làm bằng kim loại; nhà không làm bằng kim loại có thể di chuyển được; 
tượng bán thân bằng đá, bê tông hoặc đá cẩm thạch; lều không làm bằng kim loại; cửa sổ 
có khung không làm bằng kim loại; trần nhà không làm bằng kim loại; xi măng; lớp phủ 
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xi măng chống cháy; cột bằng xi măng; tấm xi măng; lớp chống thấm không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng; đất sét; đá ba lát; đá clanh ke; nhựa than đá (dầu cốc); lớp vữa 
trát (vật liệu xây dựng); bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván khuôn đúc bê tông 
không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; mái đua không bằng kim 
loại; lớp mái không bằng kim loại dùng cho xây dựng; hàng rào an toàn không bằng kim 
loại dùng trên đường phố; khuôn cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim 
loại; pa nô cửa không bằng kim loại; cánh cửa không bằng kim loại; ống dẫn nước không 
bằng kim loại; xi phông tiêu nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống dẫn không 
bằng kim loại dùng cho thiết bị thông gió và điều hòa không khí; đất làm gạch; lớp ốp 
ngoài không bằng kim loại dùng cho xây dựng;  phớt dùng cho xây dựng; hàng rào không 
bằng kim loại; đất sét chịu lửa; lớp xi măng chống lửa; lớp chống thấm không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng; sàn nhà bằng gỗ; tấm lát sàn không bằng kim loại; sàn gỗ; sàn 
nhà không bằng kim loại; cửa gấp không bằng kim loại; giàn khung dùng cho xây dựng 
không bằng kim loại; cổng không bằng kim loại; đá granít; hạt thủy tinh dùng để vạch 
dấu mặt đường; sỏi dùng cho xây dựng; tấm bia mộ không bằng kim loại; máng dẫn nước 
không bằng kim loại; ống dẫn không bằng kim loại; kính cách nhiệt dùng cho xây dựng; 
lưới mắt cáo không bằng kim loại; tấm chiếu sáng; đá vôi; lớp lót không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; gỗ xây dựng; đá dăm nện; xi măng magiê ôxít; nắp lỗ chui không 
bằng kim loại; đá hoa; khuôn đúc không bằng kim loại dùng cho xây dựng; khuôn đúc 
không bằng kim loại dùng cho mái hắt; tượng đài không bằng kim loại; đồ khảm dùng 
cho xây dựng; ôlivin dùng cho xây dựng; các tông dùng cho xây dựng; tấm ngăn không 
bằng kim loại; phiến lát không bằng kim loại; gạch lát phát quang; tấm lát không bằng 
kim loại; cọc tấm không bằng kim loại; ống nước không bằng kim loại; vữa; kính tấm làm 
cửa sổ dùng cho xây dựng; bệ sàn đúc sẵn không bằng kim loại; ban công không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; thạch anh; vật liệu xây dựng chịu lửa không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu phủ đường; tấm và dải 
vạch đường bằng vật liệu tổng hợp; vật liệu kết dính để sửa đường đi; vật liệu để làm và 
phủ đường đi; pha lê; mái nhà không bằng kim loại; mái che tường không bằng kim loại;  
mái không bằng kim loại; đá phiến lợp mái; kính an toàn; cát, không kể cát đúc; sa thạch 
dùng cho xây dựng; ống sa thạch; vật liệu làm giàn giáo không bằng kim loại; cọc tấm 
không bằng kim loại; ván khuôn không bằng kim loại dùng cho bê tông; cửa chớp không 
bằng kim loại; sân trượt băng không bằng kim loại; phiến xi măng; phiến lát phát sáng; 
phiến không bằng kim loại; xỉ (vật liệu xây dựng); gạch xỉ; đá phiến; bột đá phiến; cửa sổ 
kính màu; bậc cầu thang không bằng kim loại; bậc thang không bằng kim loại; bột đá để 
làm than bánh; dầm cầu thang không bằng kim loại (bộ phận của cầu thang); lớp mặt 
đường không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, xi măng 
hoặc đá cẩm thạch; xi măng dùng cho lò luyện sắt; lều mái phẳng không bằng kim loại; 
gờ mái nhà. 

 
Nhóm 35: Tư vấn cho người tiêu dùng (thông tin thương mại); hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn tổ chức doanh nghiệp; 
thuyết trình về hàng hóa trên phương tiện truyền thông dùng cho mục đích bán lẻ; soạn 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; trưng bày giới 
thiệu hàng hóa; trung tâm giới thiệu việc làm; tổ chức tnển lãm dùng cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ quản lý công nghiệp hoặc thương mại; dịch vụ tư vấn cho 
quản lý kinh doanh; nghiên cứu tiếp thị; điều tra thị trường; tổ chức hội chợ dùng cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nhập linh kiện hoặc phụ tùng; dịch vụ mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác; dịch vụ dịch chuyển vị trí cho doanh 
nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối mẫu sản 
phẩm; dịch vụ thư ký; trang trí cho tủ kính bày hàng.  
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Nhóm 36: Tư vấn cho người tiêu dùng (thông tin thương mại); hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn tổ chức doanh nghiệp; 
thuyết trình về hàng hóa trên phương tiện truyền thông dùng cho mục đích bán lẻ; soạn 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; trưng bày giới 
thiệu hàng hóa; trung tâm giới thiệu việc làm; tổ chức tnển lãm dùng cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ quản lý công nghiệp hoặc thương mại; dịch vụ tư vấn cho 
quản lý kinh doanh; nghiên cứu tiếp thị; điều tra thị trường; tổ chức hội chợ dùng cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nhập linh kiện hoặc phụ tùng; dịch vụ mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác; dịch vụ dịch chuyển vị trí cho doanh 
nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối mẫu sản 
phẩm; dịch vụ thư ký; trang trí cho tủ kính bày hàng.   Phân tích tài chính; quản lý căn hộ; 
cho thuê căn hộ; ngân hàng; môi giới; tư vấn về bảo hiểm; đổi tiền; bao thanh toán (mua 
nợ tương đối); tư vấn về tài chính; đánh giá tài chính về bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản; cung cấp thông tin về tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ cấp vốn; bảo hiểm cháy; 
cấp vốn mua trả góp; bảo hiểm; cấp vốn thuê-mua; cho thuê bất động sản; bảo hiểm nhân 
thọ; ngân hàng thế chấp; văn phòng bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; thu tiền thuê; cho thuê văn phòng; cho thuê căn phòng; 
niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ ủy 
thác tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; rải nhựa đường; lát gạch; giám 
sát xây dựng công trình; cách ly công trình; xây dựng gian hàng tại hội chợ và cửa hàng; 
nhồi mạch xây; lau dọn các toà nhà (cả nội và ngoại thất); cho thuê máy ủi đất; lắp đặt và 
sửa chữa hệ thống chuông báo trộm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính; 
xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá hủy các toà nhà; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy; cho thuê máy đào đất; diệt trừ động vật có hại không dùng 
cho nông nghiệp; xây dựng nhà máy; lắp đặt và sửa chữa hệ thống chuông báo cháy; xây 
dựng cảng biển; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa cầu thang cuốn; 
xây dựng công trình; sơn trang trí nội ngoại thất; lát đường; xây dựng đê chắn sóng; xây 
dựng và bảo dưỡng hệ thống đường ống; trát vữa; đặt đường ống; dịch vụ khai thác đá; 
cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); cho thuê máy quét đường; dịch vụ lợp mái nhà; 
dựng giàn dáo; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 

 
Nhóm 41: Viện hàn lâm (giáo dục); cung cấp dịch vụ đường có mái vòm để vui chơi giải 
trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tổ chức các buổi hoà nhạc, hội 
nghị, đại hội, hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội thảo khoa học hoặc hội thảo chuyên đề; 
sắp xếp các cuộc thi sắc đẹp; trường nội trú; đặt chỗ xem các buổi trình diễn; dịch vụ cắm 
trại cho thể thao hoặc nghỉ lễ; sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc giáo dục; tổ chức 
các cuộc thi trong giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; khoá học hàm 
thụ; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ; thông tin về giáo dục; thi kiểm tra trong giáo dục; dịch 
vụ giáo dục; chế bản  điện tử; dịch vụ người làm trò tiêu khiển; giải trí; thông tin về giải 
trí; tổ chức các cuộc triển lãm nhằm mục đích giáo dục hoặc văn hóa; cung cấp thiết bị 
chơi gôn; hướng dẫn về nghề nghiệp (tư vấn về giáo dục hoặc đào tạo); dịch vụ câu lạc bộ 
thể thao chăm sóc sức khoẻ; cung cấp thiết bị nhà bảo tàng; phòng hoà nhạc; trường mẫu 
giáo; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức các buổi trình diễn; lập kế hoạch tổ chức tiệc 
(giải trí); trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp dịch vụ caraôkê, thiết bị thể 
thao hoặc giải trí; thông tin về vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị thắp sáng dùng cho cảnh 
dựng sân khấu hoặc trường quay truyền hình; trường học (trường nội trú hoặc trường mẫu 
giáo); dạy học; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); vườn bách thú.  
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Nhóm 43: Văn phòng đăng ký chỗ ở (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đăng 
ký chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán rượu; đăng ký chỗ ở nhà trọ; nhà trọ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời tại những toà nhà, căn hộ có thể di chuyển đến vị trí thích hợp; quán cà phê; quán ăn 
tự phụ vụ; dịch vụ cho thuê phòng ở khi đi cắm trại; cung cấp nơi cắm trại; căng tin; cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (thực hiện bởi nhà hàng); nhà nghỉ; nhà cho khách du lịch; 
đăng ký chỗ ở khách sạn; khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp 
thiết bị cắm trại; cho thuê ghế ngồi, bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho 
thuê lều; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; nghề chữa răng; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ tắm nước 
khoáng chăm sóc sức khoẻ; nhà an dưỡng (bệnh viện dành cho những người đang dưỡng 
bệnh); nhà thương; bệnh viện dành cho người hấp hối; bệnh viện; dịch vụ thụ tinh ống 
nghiệm; hỗ trợ y tế; dịch vụ bà đỡ; dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; tư vấn về dược khoa; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ tâm lý học; phục hồi các bệnh nhân nghiện hút; cho thuê phương 
tiện vệ sinh; nhà điều dưỡng; bệnh viện điều dưỡng; dịch vụ y học từ xa.  

 
 

(210) 4-2009-12837 (220) 24.06.2009 
  (441) 25.10.2011 

(731) SUNWAY CITY BERHAD    (MY) 
Level 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon 
Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; lá nhôm; dây nhôm; thép góc; kim loại 

chống ma sát; cái đe; cái đe (dụng cụ cầm tay); bi thép; dây thép gai; đai thùng bằng kim 
loại; thùng kim loại; hàng rào an toàn bằng kim loại dùng trên đường; thanh hàng rào kim 
loại; chốt bằng kim loại; rổ bằng kim loại;  ốc hãm bằng kim loại dùng cho dây cáp; 
thùng chứa bằng kim loại; tấm ốp bằng kim loại;  bu lông bằng kim loại; dầm chìa bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; đồng thau (chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm); hợp kim hàn 
cứng; đồng thiếc; giàn kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; panô 
xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; phụ tùng bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; công trình bằng kim loại; công trình bằng kim loại có thể 
vận chuyển được;  cáp bằng kim loại, không chạy điện; gang (chưa rèn hoặc rèn bán 
thành phẩm); thép đúc; trần nhà bằng kim loại; đường dẫn và ống dẫn kim loại dùng cho 
hệ thống sưởi trung tâm; ống khói bằng kim loại; sắt crôm; crôm; kim loại mạ dùng cho 
xây dựng; kẹp bằng kim loại dùng cho dây cáp và ống dẫn; nắp bằng kim loại dùng cho 
bình chứa; kim loại thường, chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm; bình chứa bằng kim loại 
dùng cho khí nén hoặc khí hóa lỏng; đồng đỏ, chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm; dây 
đồng đỏ, không cách nhiệt; phụ tùng cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 
tay nắm cửa bằng kim loại; cái đấm cửa; bộ mở cửa, không chạy điện; panô cửa bằng kim 
loại; tấm sàn bằng kim loại; lò so cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; cánh cửa 
bằng kim loại; ống dẫn nước bằng kim loại; xi phông tiêu nước (van) bằng kim loại; ống 
kim loại dùng cho thiết bị thông gió và điều hòa không khí; hàng rào kim loại; phụ tùng 
bằng kim loại dùng cho ống khí nén; phụ tùng kim loại dùng cho cửa sổ; tấm kim loại 
ngăn nước chảy từ mái xuống dùng cho xây dựng; tấm lát nền bằng kim loại; nền nhà 
bằng kim loại; khuôn đúc bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; cái chặn 
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cổng bằng kim loại; cổng bằng kim loại; phên bằng kim loại; lưới bảo vệ bằng kim loại; 
ống thoát nước bằng kim loại; đồ kim khí nhỏ; vòng đeo nhận dạng bằng kim loại dùng 
cho bệnh viện; tấm nhận dạng bằng kim loại; quả đấm (cửa, tủ) bằng kim loại; lớp lót kim 
loại dùng cho xây dựng; cẩu bản lề bằng kim loại, không chạy điện; cửa chớp bằng kim 
loại; vách ngăn bằng kim loại; phiến lát bằng kim loại; cọc tấm bằng kim loại; cột bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; hệ thống đường ống bằng kim loại; ban công bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim 
loại dùng cho bê tông; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho ống dẫn; mành kiểu con lăn 
bằng thép; mái nhà bằng kim loại; mái che tường bằng kim loại; mái bằng kim loại; rãnh 
bằng kim loại dùng cho cửa trượt; tấm chắn côn trùng bằng kim loại; cọc ván bằng kim 
loại; phiến kim loại và tấm kim loại; ván khuôn bằng kim loại dùng cho bê tông; cửa chắn 
bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; biển báo bằng kim loại không phát quang và 
không chạy máy; sân trượt băng nghệ thuật bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại; nhà 
bằng thép; ống dẫn bằng thép; tấm thép; thép chưa rèn hoặc rèn bán thành phẩm; dầm cầu 
thang bằng kim loại; kết cấu bể bơi bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; sàn lát tấm 
bằng kim loại; gạch lát bằng kim loại; gạch lát bằng kim loại dùng cho xây dựng; thiết bị 
thông gió và điều hòa không khí; lớp mặt tường bằng kim loại; móc tường bằng kim loại 
dùng cho ống dẫn; lớp ốp tường bằng kim loại; chốt cắm tường bằng kim loại; van ống 
dẫn nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; then cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ 
bằng kim loại; con lăn cửa sổ; cái chặn cửa sổ bằng kim loại; phụ kiện cửa sổ bằng kim 
loại; cánh cửa sổ bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Thạch cao tuyết hoa; kính làm từ thạch cao tuyết hoa; thép góc, không làm 
bằng kim loại; đá nhân tạo; xi măng amiăng; vữa amiăng; nhựa đường; lớp rải átphan; 
dầm không làm bằng kim loại; nhựa bitum (átphan nặng); lớp phủ bitum dùng cho mái 
nhà; các sản phẩm bitum dùng cho xây dựng; rèm cửa không bằng kim loại và vải dệt; 
tấm sàn; ống phân nhánh không bằng kim loại; gạch; bìa xây dựng (giấy dầu); giàn dùng 
cho xây dựng không làm bằng kim loại; kính xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; panô xây dựng không làm bằng kim loại; giấy dầu xây dựng; đá xây dựng; gỗ xây 
dựng; nhà không làm bằng kim loại; nhà không làm bằng kim loại có thể di chuyển được; 
tượng bán thân bằng đá, bê tông hoặc đá cẩm thạch; lều không làm bằng kim loại; cửa sổ 
có khung không làm bằng kim loại; trần nhà không làm bằng kim loại; xi măng; lớp phủ 
xi măng chống cháy; cột bằng xi măng; tấm xi măng; lớp chống thấm không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; đất sét; đá ba lát; đá clanh ke; nhựa than đá (dầu cốc); lớp vữa trát (vật 
liệu xây dựng); bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván khuôn đúc bê tông không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; mái đua không bằng kim loại; lớp 
mái không bằng kim loại dùng cho xây dựng; hàng rào an toàn không bằng kim loại dùng 
trên đường phố; khuôn cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; pa nô 
cửa không bằng kim loại; cánh cửa không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim 
loại; xi phông tiêu nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống dẫn không bằng kim loại 
dùng cho thiết bị thông gió và điều hòa không khí; đất làm gạch; lớp ốp ngoài không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng;  phớt dùng cho xây dựng; hàng rào không bằng kim loại; đất 
sét chịu lửa; lớp xi măng chống lửa; lớp chống thấm không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; sàn nhà bằng gỗ; tấm lát sàn không bằng kim loại; sàn gỗ; sàn nhà không bằng kim 
loại; cửa gấp không bằng kim loại; giàn khung dùng cho xây dựng không bằng kim loại; 
cổng không bằng kim loại; đá granít; hạt thủy tinh dùng để vạch dấu mặt đường; sỏi dùng 
cho xây dựng; tấm bia mộ không bằng kim loại; máng dẫn nước không bằng kim loại; ống 
dẫn không bằng kim loại; kính cách nhiệt dùng cho xây dựng; lưới mắt cáo không bằng 
kim loại; tấm chiếu sáng; đá vôi; lớp lót không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gỗ xây 
dựng; đá dăm nện; xi măng magiê ôxít; nắp lỗ chui không bằng kim loại; đá hoa; khuôn 
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đúc không bằng kim loại dùng cho xây dựng; khuôn đúc không bằng kim loại dùng cho 
mái hắt; tượng đài không bằng kim loại; đồ khảm dùng cho xây dựng; ôlivin dùng cho xây 
dựng; các tông dùng cho xây dựng; tấm ngăn không bằng kim loại; phiến lát không bằng 
kim loại; gạch lát phát quang; tấm lát không bằng kim loại; cọc tấm không bằng kim loại; 
ống nước không bằng kim loại; vữa; kính tấm làm cửa sổ dùng cho xây dựng; bệ sàn đúc 
sẵn không bằng kim loại; ban công không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch anh; 
vật liệu xây dựng chịu lửa không bằng kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; vật liệu phủ đường; tấm và dải vạch đường bằng vật liệu tổng hợp; vật liệu 
kết dính để sửa đường đi; vật liệu để làm và phủ đường đi; pha lê; mái nhà không bằng 
kim loại; mái che tường không bằng kim loại;  mái không bằng kim loại; đá phiến lợp 
mái; kính an toàn; cát, không kể cát đúc; sa thạch dùng cho xây dựng; ống sa thạch; vật 
liệu làm giàn giáo không bằng kim loại; cọc tấm không bằng kim loại; ván khuôn không 
bằng kim loại dùng cho bê tông; cửa chớp không bằng kim loại; sân trượt băng không 
bằng kim loại; phiến xi măng; phiến lát phát sáng; phiến không bằng kim loại; xỉ (vật liệu 
xây dựng); gạch xỉ; đá phiến; bột đá phiến; cửa sổ kính màu; bậc cầu thang không bằng 
kim loại; bậc thang không bằng kim loại; bột đá để làm than bánh; dầm cầu thang không 
bằng kim loại (bộ phận của cầu thang); lớp mặt đường không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, xi măng hoặc đá cẩm thạch; xi măng dùng cho lò 
luyện sắt; lều mái phẳng không bằng kim loại; gờ mái nhà. 

 
Nhóm 35: Tư vấn cho người tiêu dùng (thông tin thương mại); hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn tổ chức doanh nghiệp; 
thuyết trình về hàng hóa trên phương tiện truyền thông dùng cho mục đích bán lẻ; soạn 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; trưng bày giới 
thiệu hàng hóa; trung tâm giới thiệu việc làm; tổ chức tnển lãm dùng cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ quản lý công nghiệp hoặc thương mại; dịch vụ tư vấn cho 
quản lý kinh doanh; nghiên cứu tiếp thị; điều tra thị trường; tổ chức hội chợ dùng cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nhập linh kiện hoặc phụ tùng; dịch vụ mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác; dịch vụ dịch chuyển vị trí cho doanh 
nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối mẫu sản 
phẩm; dịch vụ thư ký; trang trí cho tủ kính bày hàng.  

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; quản lý căn hộ; cho thuê căn hộ; ngân hàng; môi giới; tư 
vấn về bảo hiểm; đổi tiền; bao thanh toán (mua nợ tương đối); tư vấn về tài chính; đánh 
giá tài chính về bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; cung cấp thông tin về tài chính; quản 
lý tài chính; dịch vụ cấp vốn; bảo hiểm cháy; cấp vốn mua trả góp; bảo hiểm; cấp vốn 
thuê-mua; cho thuê bất động sản; bảo hiểm nhân thọ; ngân hàng thế chấp; văn phòng bất 
động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; thu tiền 
thuê; cho thuê văn phòng; cho thuê căn phòng; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; 
môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ ủy thác.   

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; rải nhựa đường; lát gạch; giám 
sát xây dựng công trình; cách ly công trình; xây dựng gian hàng tại hội chợ và cửa hàng; 
nhồi mạch xây; lau dọn các toà nhà (cả nội và ngoại thất); cho thuê máy ủi đất; lắp đặt và 
sửa chữa hệ thống chuông báo trộm; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính; 
xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá hủy các toà nhà; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy; cho thuê máy đào đất; diệt trừ động vật có hại không dùng 
cho nông nghiệp; xây dựng nhà máy; lắp đặt và sửa chữa hệ thống chuông báo cháy; xây 
dựng cảng biển; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa cầu thang cuốn; 
xây dựng công trình; sơn trang trí nội ngoại thất; lát đường; xây dựng đê chắn sóng; xây 
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dựng và bảo dưỡng hệ thống đường ống; trát vữa; đặt đường ống; dịch vụ khai thác đá; 
cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); cho thuê máy quét đường; dịch vụ lợp mái nhà; 
dựng giàn dáo; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.   

 

Nhóm 41: Viện hàn lâm (giáo dục); cung cấp dịch vụ đường có mái vòm để vui chơi giải 
trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tổ chức các buổi hoà nhạc, hội 
nghị, đại hội, hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội thảo khoa học hoặc hội thảo chuyên đề; 
sắp xếp các cuộc thi sắc đẹp; trường nội trú; đặt chỗ xem các buổi trình diễn; dịch vụ cắm 
trại cho thể thao hoặc nghỉ lễ; sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc giáo dục; tổ chức 
các cuộc thi trong giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; khoá học hàm 
thụ; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ; thông tin về giáo dục; thi kiểm tra trong giáo dục; dịch 
vụ giáo dục; chế bản  điện tử; dịch vụ người làm trò tiêu khiển; giải trí; thông tin về giải 
trí; tổ chức các cuộc triển lãm nhằm mục đích giáo dục hoặc văn hóa; cung cấp thiết bị 
chơi gôn; hướng dẫn về nghề nghiệp (tư vấn về giáo dục hoặc đào tạo); dịch vụ câu lạc bộ 
thể thao chăm sóc sức khoẻ; cung cấp thiết bị nhà bảo tàng; phòng hoà nhạc; trường mẫu 
giáo; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức các buổi trình diễn; lập kế hoạch tổ chức tiệc 
(giải trí); trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp dịch vụ caraôkê, thiết bị thể 
thao hoặc giải trí; thông tin về vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị thắp sáng dùng cho cảnh 
dựng sân khấu hoặc trường quay truyền hình; trường học (trường nội trú hoặc trường mẫu 
giáo); dạy học; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); vườn bách thú.  

 
Nhóm 43: Văn phòng đăng ký chỗ ở (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đăng 
ký chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán rượu; đăng ký chỗ ở nhà trọ; nhà trọ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời tại những toà nhà, căn hộ có thể di chuyển đến vị trí thích hợp; quán cà phê; quán ăn 
tự phụ vụ; dịch vụ cho thuê phòng ở khi đi cắm trại; cung cấp nơi cắm trại; căng tin; cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (thực hiện bởi nhà hàng); nhà nghỉ; nhà cho khách du lịch; 
đăng ký chỗ ở khách sạn; khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp 
thiết bị cắm trại; cho thuê ghế ngồi, bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho 
thuê lều; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; nghề chữa răng; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ tắm nước 
khoáng chăm sóc sức khoẻ; nhà an dưỡng (bệnh viện dành cho những người đang dưỡng 
bệnh); nhà thương; bệnh viện dành cho người hấp hối; bệnh viện; dịch vụ thụ tinh ống 
nghiệm; hỗ trợ y tế; dịch vụ bà đỡ; dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ chuyên gia nhãn khoa; 
dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; tư vấn về dược khoa; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ tâm lý học; phục hồi các bệnh nhân nghiện hút; cho thuê thiết bị 
vệ sinh; nhà điều dưỡng; bệnh viện điều dưỡng; dịch vụ y học từ xa.  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy và hàng không, cụ 
thể là vận chuyển hàng hóa bằng tàu, xe lửa, xe tải và máy bay; dịch vụ môi giới vận tải, 
cụ thể là dịch vụ gửi hàng hóa, dịch vụ chuyển phát hàng hóa, dịch vụ phân loại vận 
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chuyển hàng hóa, môi giới vận chuyển hàng hóa, môi giới lưu kho hải quan và tính toán 
giá trọn gói; dich vụ cung cấp thông tin về vận tải, hậu cần, và cước phí vận chuyển hàng 
hóa; dịch vụ giữ chỗ vận tải, cụ thể là đặt chỗ, lập kế hoạch và lên lịch trình vận chuyển 
hàng hóa cho người khác; dịch vụ hậu cần và vận tải, cụ thể là dịch vụ đặt chỗ, lập kế 
hoạch và lên lịch trình; cung cấp thông tin về cước phí và thông tin khách hàng trong lĩnh 
vực hậu cần và vận tải; dịch vụ thông quan vận chuyển hàng hóa. 
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(511)   Nhóm 11: Đèn khí; lớp áo khí của đèn măng sông; cái chao đèn hình cầu; giá đỡ chao 

đèn; giá treo đèn; hộp đèn; cái chao đèn; bóng đèn; đèn đầu bằng sứ; đèn dầu; đèn lồng; 
đèn dầu hỏa; đèn chiếu sáng; đèn trên đường phố; đèn an toàn dùng trong đường hầm; đèn 
diệt khuẩn dùng để làm sạch không khí; đèn nê-ông; đèn nhỏ xách tay; đèn phát điện; đèn 
phóng điện; đèn bóng tròn; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; đèn diệt 
khuẩn; đèn chùm; đèn mặt nước; đèn thủy ngân; đèn trong bể nuôi cá; đèn chiếu điểm; 
đèn hồ quang; đèn an toàn; đèn lặn; đèn dùng để trang trí lễ hội; đèn hồng ngoại; đèn pin; 
đèn tập hợp cá; đèn trần; đèn điện dùng cho cây nô en; đèn đứng; đèn rọi; đèn sử dụng 
năng lượng mặt trời; đèn pha; đèn huỳnh quang; đèn rọi bỏ túi; bộ thu nhiệt mặt trời; máy 
đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; lò thu gom năng lượng mặt trời; máy làm sạch 
nước dùng cho gia đình; tủ ướp lạnh; bếp ga; lò nướng bánh mỳ; lò bếp; chậu xí; ghế ngồi 
bệ xí; chậu dùng để rửa bộ phận sinh dục và hậu môn; cái bô; vòi hoa sen; buồng tắm 
gương sen; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn rửa mặt dạng đứng; bồn tắm; 
lớp lót bồn tắm; buồng tắm lắp ghép; nồi hơi đốt ga; lò khí; nồi hơi dùng cho gia đình; 
lòng lò sưởi; đèn đi ốt điện dùng để sưởi ấm; chảo giữ nhiệt; nắp bộ tản nhiệt; bộ tản 
nhiệt; lò đun bằng dầu hỏa; lò đun bằng than; bình đun nước nóng ngay tức thời; thiết bị 
đun bằng khí nóng; lò sưởi; máy đun nước nóng; thiết bị sưởi bằng nước nóng; thiết bị 
sưởi bằng hơi nước; bình giữ lửa; thiết bị lọc khí; máy khử trùng không khí; thiết bị lọc 
không khí; thiết bị và máy làm sạch không khí; thiết bị đo iôn hóa dùng để xử lý không 
khí; thiết bị khử mùi trong không khí.  

 
 

(210) 4-2009-23812 (220) 04.11.2009 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 1.17.11; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty THNN sản xuất - dịch 
vụ - thương mại - xây dựng 
Đạt Quang Minh  (VN) 
41 ấp 2, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xây dựng  
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(210) 4-2009-27131 (220) 15.12.2009 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 3.1.4; 1.15.11; 
1.15.25; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sunrise  (VN) 
Số nhà 22B, Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2009-27297 (220) 16.12.2009 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư y tế 
Nhật Quang  (VN) 
Số 312 Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2009-27791 (220) 22.12.2009 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 1.15.5; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại nhựa Trọng Tấn 
(VN) 
4/1 đường Tô Ký, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 11: Hộp đèn nhựa dùng cho quảng cáo và gia đình. 
 

Nhóm 20: Kẹp khóa túi nhựa. 
 

Nhóm 26: Dây khóa kéo (zipper) nhựa để gắn vào túi bao bì phức hợp.  
 
 

(210) 4-2010-02315 (220) 02.02.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) MITSUBISHI CORPORATION     (JP) 
3-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Nồi hơi của động cơ, ống của nồi hơi; tua bin nước, tua bin gió; hệ thống phát 
năng lượng, máy tuần hoàn liên hợp, máy phát điện địa nhiệt, máy đồng phát, máy phát 
điện dùng năng lượng gió; máy phát điện hạt nhân và những thiết bị liên quan, thiết bị 
khử độc dùng trong máy phát điện hạt nhân; máy dùng trong công nghiệp hàng hải và 
nông nghiệp, động cơ hơi nước, động cơ phản lực, động cơ cho tàu thuyền, vòi phun cho 
động cơ, thiết bị đánh lửa cho động cơ; máy phát điện, máy phát điện dùng động cơ đi-ê-
zen; động cơ điện không phải loại dùng cho xe cộ trên bộ; tăng áp; cơ cấu đẩy (không 
dùng cho xe cộ trên bộ); cơ cấu kiểm soát của máy/động cơ; máy bơm, máy bơm ly tâm, 
máy bơm chân không phân tử tuabin, máy thổi để nén/hút và vận chuyển ga, máy nén 
dùng cho điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh, thiết bị ngưng kết; máy lọc dầu, bộ lọc tang trống 
quay, thiết bị lọc dạng bể nằm ngang, thiết bị lọc loại làm sạch tự động, lò phản ứng hóa 
học và các thiết bị hóa học liên quan; máy trộn; nồi hấp; bộ trao đổi nhiệt; máy thu gom 
bùn; máy sản xuất axit sunfuric, máy sản xuất po-ly-a-xe-tat, máy chiết xuất dầu ăn, máy 
tổng hợp fo-ma-lin, máy sản xuất ê-ty-len, máy sản xuất bột đen dùng để chế tạo phẩm 
màu và cao su; máy công cụ, máy gia công cơ khí đi kèm với thiết bị kiểm soát bằng máy 
tính, dụng cụ cắt, mũi khoan, ống khoan, công cụ làm bằng thép không gỉ, khuôn đúc, rô 
to, máy mài, máy phay; cầu lăn, cần trục máy phay, cần trục công te nơ, cần trục truyền, 
cần trục trên phao (cần trục nổi), cần trục trượt, máy tháo dỡ hàng hóa, máy xếp hàng, cần 
trục, băng tải hàng hóa, thiết bị cầm tay để xếp hay tháo đỡ hàng hóa; máy sản xuất sắt và 
thép, máy cán; máy dệt; máy xản xuất phim; máy gia công và sản xuất giấy; máy đóng 
gói thức ăn, máy đóng gói chân không, thiết bị rót chai và đóng hộp, bộ lọc chai lọ, máy 
làm sạch chai lọ, bộ lọc hộp, máy gấp mép hộp kim loại; máy nén dùng cho mục đích 
công nghiệp; máy in, người máy dùng trong công nghiệp; thiết bị khoan xa bờ, máy sản 
xuất ga và dầu, máy phân phối và lưu trữ dầu; máy xây dựng, máy làm đường, máy phục 
hồi bề mặt đường, máy ủi đất, máy khoan, máy khoan trên bề mặt đất, thiết bị chắn; thiết 
bị chạy bằng sức nước; khớp ly hợp không dùng cho xe cộ trên bộ; bộ chế hòa khí; hộp 
truyền lực, hộp số bộ giảm tốc không giành cho xe cộ trên bộ, máy gia công xoắn; lò xo; 
máy nông cụ, máy cày, máy xới quay, máy gặt liên hợp, máy gặp đập, máy cắt cỏ, máy 
xén cỏ, máy sấy ngũ cốc, máy bóc vỏ, máy làm sạch nước, máy phát điện tua bin chạy 
bằng hơi nước, động cơ bánh răng, máy bơm gia đình, thiết bị nâng hạ, động cơ khởi động 
cho xe cộ, hệ thống chuyển mạch, van tiết lưu điện tử cho xe cộ, máy phóng điện, thiết bị 
chiếu chùm iôn hóa, máy kẹp hình trụ, máy hàn, thiết bị làm nóng cảm ứng cho sắt và 
thép, người máy công nghiệp đề nâng thiết bị, máy điều tốc, van từ tính, máy kéo không 
dùng bánh răng, cánh quạt của máy và động cơ, máy bơm chân không quay chạy dầu, 
thiết bị sục khí, máy sưởi, máy khâu kiểm soát điện tử, bộ khởi động cho máy và động cơ, 
động cơ ly hợp dùng cho máy khâu/máy may, mô tơ phụ dùng cho máy khâu/máy may, 
bộ kích thích không tiếp xúc trượt, máy phát điện, máy phát điện tuabin nước, máy phát 
điện biến điệu xung rộng, máy trộn chạy bằng điện dùng cho gia đình, máy giặt gia đình, 
máy ủi quần áo, máy làm bếp chạy bằng điện, bộ lọc dầu cho xe cộ, bộ lọc khí cho xe cộ, 
pít tông của động cơ, các bộ phận và phụ tùng của những sản phẩm nói trên, máy và thiết 
bị khử nước để sản xuất ethanol, axít acetic và các dạng chất hóa học khác; máy sản xuất 
chất bán dẫn; hệ thống đỗ xe vận hành bằng máy; máy nén; máy xúc; máy sản xuất giấy 
lót nhăn/sóng (giấy dùng để bảo quản thủy tinh), máy bơm gia đình, bộ trao đổi nhiệt, 
người máy công nghiệp, hệ thống nâng hạ, máy phát điện tua bin nước, động cơ bánh 
răng, máy phóng điện, van từ tính, bộ kích thích không tiếp xúc trượt, mô tơ phụ, máy xử 
lý la-de phục vụ công tác tự động hóa nhà máy/xí nghiệp, máy phát điện tua bin, băng 
chuyền vận chuyển người, bộ truyền động cho xe cộ, thiết bị phun cho xe cộ trên bộ, máy 
bơm xăng cho xe cộ, van thoát khí thải cho xe cộ trên bộ, van sô-lê-nô-it cho xe cộ trên 
bộ, van kiểm soát tốc độ cầm chừng cho xe cộ trên bộ, van cho xe cộ trên bộ, động cơ cho 
xe cộ trên bộ, động cơ khởi động dùng cho xe cộ trên bộ, bộ tiết lưu (trong động cơ) dùng 
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cho xe cộ trên bộ, bộ tiết lưu cho xe cộ trên bộ, man-hê-tô dùng cho xe cộ trên bộ, máy 
phát điện dùng năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 09: Máy chuẩn độ tự động, thiết bị phân tích ni-tơ tổng hợp, thiết bị phân tích ha-
lô-gen hữu cơ tổng hợp, thiết bị phân tích lưu huỳnh tổng hợp, thiết bị phân tích clorua lưu 
huỳnh tổng hợp, cảm biến khí lưu được kiểm soát bằng điện tử dùng cho xe cộ, cảm biến 
góc tay quay cho xe cộ, cảm biến nổ cho xe cộ, cảm biến vận tốc góc lái, cảm biến tiết 
lưu cho xe cộ, cám biến áp lực, thiết bị ghi ảnh hồng ngoại, cảm biến hình ảnh, nhiệt kế, 
đồng hồ đo điện năng, bộ điều nhiệt, lực kế, cảm biến từ trường, máy thử hộp truyền động 
cho xe cộ, máy dò bánh xe bị lết, máy dò bề mặt sân bay, dụng cụ thử nghiệm, thiết bị thử 
nghiệm ga, thiết bị thử nghiệm vật liệu, dụng cụ đo định dạng, con quay hồi chuyển, gia 
tốc kế, thiết bị hướng dẫn quán tính, đầu cảm biến thị giác, máy dò sóng âm, cảm biến 
sóng âm, thiết bị X-quang phục vụ mục đích công nghiệp, máy gia tốc, máy sản xuất 
ôzôn, bình điện phân, công tắc điện từ, điểm tiếp điện, máy tạo xung, rơ-le thời gian công 
nghiệp, công tắc điện, công tắc điện từ, hộp công tắc, thiết bị ngắt ga tự động, bộ phận 
đóng mạch, bộ hạn chế dòng, rơle điện, tụ điện, máy chỉnh lưu, thiết bị luân chuyển, bộ 
lọc chủ động, thu lôi, lò phản ứng, bộ nối điện, điện trở, cầu chì, nam châm vĩnh cửu, 
cuộn sô-lê-nô-it, nam châm siêu dẫn, nam châm gia tốc, cuộn điện, cuộn điện từ, bộ kích 
thích không tiếp xúc trượt, bộ đổi điện, bộ điều chỉnh điện, thiết bị ngắt, bảng chuyển 
mạch, thiết bị quay vòng điện, bảng điều khiển cho hệ truyền dẫn, bảng điều khiển cho 
máy phát điện, bảng phân phối điện, bộ điều chỉnh dòng điện xoay chiều, thiết bị kiểm 
soát cho hệ thống đậu xe, thiết bị điện phục vụ việc thanh toán phí đỗ xe, thiết bị kiểm 
soát nồi hơi, hệ thống kiểm soát cho hoạt động tự động hóa nhà máy xí nghiệp, thiết bị 
hàn điện, la-de không phục vụ mục đích y học, thiết bị phóng điện, bộ sắp xếp dãy, thiết 
bị kiểm soát giám sát, thiết bị điều chỉnh máy, hệ thống kiểm tra việc phân phối và truyển 
điện, linh kiện điện cho việc kiểm soát điều khiển việc vận hành công nghiệp, hộp điều 
khiển động cơ máy móc, thiết bị tự động hóa xây dựng, bộ chuyển đổi mã, bộ mô phỏng 
tập dượt cho máy phát điện, thiết bị mô phỏng cho việc lái và điều khiển xe cộ, thiết bị 
kiểm tra khả năng lái xe, bơm xăng tự điều chỉnh, thiết bị kiểm soát đi đường tự động cho 
xe cộ, thiết bị kiểm tra cho xe cộ, thiết bị kiểm soát điện tử cho động cơ của xe cộ, bộ 
phận phát điện cho xe cộ, bật lửa châm xì gà trong xe cộ, hệ thống kiểm soát phanh chống 
trượt cho xe cộ, thiết bị trợ lực điện tử cho xe cộ, cáp điện, những thiết bị và bộ phận cho 
những sản phẩm đã được đề cập ở trên, kính viễn vọng, kính quang thể, kính đeo mắt, 
thiết bị sao chụp, máy tính tiền, thiết bị báo động an ninh gia đình, thiết bị báo cháy, bình 
cứu hỏa, dụng cụ mở cửa chạy điện, máy bán hàng tự động chạy bằng điện, thiết bị phát 
nhạc tự động, thiết bị lặn, bộ đổ lặn, áo phao cứu sinh, găng tay bảo hộ chống tai nạn, 
thiết bị dùng cho trạm xăng dầu, kính đã qua gia công (không dùng trong xây dựng), thiết 
bị báo hiệu, thiết bị đường truyền, máy điện thoại, máy fax, điện thoại có màn hình vi-đê-
« để nhìn thấy nhau khi giao tiếp, hệ thống liên lạc nội bộ, thiết bị chuyền gói, bộ định 
tuyến, mô đem, bộ chuyển tần số giọng nói, bộ trộn kênh kỹ thuật số phân thời, thiết bị 
nhân mạch số, thiết bị truyền đạt bằng thị giăc, ăng-ten, thiết bị ra-đa, thiết bị điều khiển 
từ xa, vệ tinh nhân tạo, máy rađiô, máy hát (máy quay đĩa), thiết bị hàng hải, thiết bị hàng 
hải Doppler, ca-mê-ra giám sát, máy quay vi-đê-ô, máy chiếu vi-đê-ô, máy chiếu tinh thể 
lỏng, máy chiếu treo, bộ đồi đĩa CD, máy in vi -®ª-« màu, máy in màu kỹ thuật số, máy in 
dùng cho máy tính, máy in nhiệt, bộ khuếch đại, dụng cụ làm sạch đầu đọc, dụng cụ làm 
sạch đã CD, ống dẫn sóng, ống dan sóng âm bề mặt, màn ảnh chiếu hình, máy chơi trò 
chơi điện tử vi-đê-ô, máy chơi trò chơi vi-đê-ô, máy bán hàng tự động, máy tính, máy ghi 
dữ liệu, màn hình, màn hình hiển thị, màn hình tinh thể lỏng, máy xử lý văn bản, bảng 
hiển thị, máy quét hình, đầu đọc mã vạch, môi trường dữ liệu từ tính, thẻ mã hóa từ tính, 
đĩa từ, đĩa compắc, thẻ mạch tổ hợp, thiết bị xử lý dữ liệu, bút điện tử, bộ nhớ máy tính, 
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mô-đun công suất, máy thu thanh bán dẫn, bộ nhớ chỉ đọc, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, 
điện dung, đi-ốt, đi-ốt phát quang, mạch in, bàn là điện, máy rung âm điện, máy uốc tóc 
nhiệt chạy bằng điện, pin khô, tin điện cho xe cộ, pin mặt trời, pin sạc được, bộ sạc điện 
cho pin điện, bộ kiểm soát cho mô-tơ phụ, bộ khuếch đại cho mô-tơ phụ, hệ thống giám 
sát con người chung phục vụ công tác tự động hóa nhà máy xí nghiệp, bộ kiểm soát sức 
căng phục vụ hoạt động tự động hóa nhà máy xí nghiệp, máy chấm công, thiết bị mã hóa, 
màn hình vi-đê-ô khổ lớn, tường màn hình vi-đê-ô, màn hình và bảng điều khiển hiển thị 
hình ảnh, máy chiếu đa phương tiện, thiết bị in ảnh kỹ thuật số, ca-mê-ra an ninh, cảm 
biến vòng, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến nhiệt độ không khí, bộ phân phối điện cho 
xe cộ trên bộ, thiết bị kiểm soát truyển động cho xe cộ trên bộ, bộ kiểm soát cho phanh 
chống trượt, thiết bị kiểm soát độ ổn định cho xe cộ trên bộ, cảm biến sóng mi-li-mét, 
cảm biến lực, thiết bị cố định cho xe cộ trên bộ, cảm biến gia tốc, ra-đa siêu tần số, thiết 
bị kiểm soát thu phí giao thông cho xe cộ trên bộ chạy bằng điện, cảm biến hông (bên 
cạnh) cho xe cộ trên bộ, cảm biến hình ảnh tiếp xúc, thiết bị xử lý nước ô-zôn, hệ thống 
thông tin điện phục vụ mục đích thương mại, thiết bị thông tin trạm đường ray xe lửa, 
thiết bị kiểm soát nóc đường ray xe lửa, thiết bị đo định dạng bánh xe, trạm biến áp khí, 
bộ điều chỉnh điện thế, thiết bị quản lý năng lượng điện, thiết bị kiểm soát giám sát cho 
máy phát điện, thiết bị phân phối tự động dùng cho máy phát điện, thiết bị truyền năng 
lượng điện, ống chuyển mạch chân không, máy phát điện mặt trời, mô-đun quang điện, bộ 
đổi quang điện, thiết bị hỗ trợ điện năng liên tục, thiết bị đặt trên xe cộ phục vụ hệ thống 
thu phí giao thông điện tử và hệ thống vận tải thông minh.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn huỳnh quang, đèn pha rọi bỏ túi, ống có dạ quang để 
chiếu sáng, nồi hơi trừ các bộ phận của động cơ, thiết bị và dụng cụ làm nóng, phần tử đốt 
nóng, máy đun nước, bơm nhiệt, thiết bị làm nóng đường phố, ống dẫn chịu nhiệt, thiết bị 
làm nóng sàn nhà, thiết bị quạt-giàn lạnh cục bộ (bộ giàn quạt lạnh), máy làm nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời, thiết bị sưởi ấm phòng (bằng ga, dầu, điện), thiết bị sưởi ấm bỏ 
túi, tủ lạnh để bày hàng, thiết bị và dụng cụ đông lạnh, máy làm kem, hộp đựng đá, thiết 
bị và dụng cụ làm mát, bộ ngưng tụ làm mát không khí, máy làm lạnh dùng cho chất lỏng, 
bộ làm mát bơm nhiệt, bộ làm lạnh, bộ ngưng tụ, máy làm lạnh nước muối, thiết bị làm 
mát chất lỏng, tháp làm lạnh, thiết bị sấy khô, bình sấy không khí, giàn bay hơi/giàn lạnh, 
thiết bị sấy khô tay dùng trong nhà vệ sinh/phòng rửa mặt, thiết bị lọc không khí, thiết bị 
tạo hơi nước, thiết bị khử mùi không khí, máy hút bụi chạy điện, máy làm sạch không khí, 
máy hút ẩm, máy giữ ẩm, thiết bị dùng để phân phối và làm sạch nước, thiết bị cung cấp 
nước nóng và làm nóng nước, bình lọc nước uống, máy sản xuất nước khoáng, lò sưởi 
điện, thiết bị dùng cho bồn tắm, vòng đệm của vòi nước, bộ bệt (thiết bị vệ sinh) kèm vòi 
nước để rửa, thiết bị và dụng cụ nấu ăn, ấm đun nước dùng điện, nồi lẩu điện, tấm sưởi 
ẩm, bếp nấu ăn kèm bộ nung cảm ứng, lò nấu bếp, lò nướng bănh bằng điện, máy ép lấy 
nước chạy điện, máy pha cà phê chạy điện, chăn điện không dùng cho mục đích y tế, máy 
sấy tóc, thiết bị tạo sóng cho tóc chạy điện, máy làm ấm bản chân chạy điện, thảm điện, 
thiết bị sấy khô chăn chạy điện, lò phản ứng hạt nhân, dụng cụ kiểm soát ô nhiễm không 
khí, lò nung, lò sưởi/lò công nghiệp, lò đốt, chăn nơ-tron tác động nhanh, máy gia tốc nơ-
tron, thiết bị dùng để xử lý nhiên liệu nguyên tử và chất có mô hình hạt nhân, bồn tắm 
không thuộc các nhóm khác, bồn tắm áp suất, nồi nung, đèn đốt, máy phân chia và làm 
sạch chất thải lỏng, thiết bị ủ rác thải, thiết bi làm sạch nước uống, thiết bị để khử muối, 
thùng xử lý nước thải, lò sưởi bằng ga, máy làm nóng bằng ga, lò sưởi bằng điện, máy 
làm nóng bằng dầu hỏa, bếp ga, tủ ướp lạnh, thiết bị dùng nhiên liệu dầu, máy làm ấm cơ 
thể, máy làm ấm tay, thiết bị cứu hộ có chứa C02 từ ga nhiên liệu của thiết bị chữa cháy 
như nổi hơi, tuốc bin khí và lò đốt.  
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(210) 4-2010-04023 (220) 04.03.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.11.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen, xanh dương
(731) Hội nuôi rắn xã Tứ Xã   (VN) 

Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2010-04108 (220) 05.03.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 8.1.25; A8.1.16 
(591) Đỏ, đỏ cam, vàng, xanh lá cây, trắng, đen

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lan Vi  (VN) 
88/5A Trần Hưng Đạo, khóm Đông 
Thịnh 2, phường Mỹ Phước, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Quán càphê giải khát; cung cấp thức ăn (bánh bao) do nhà hàng thực hiện; 

cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2010-08469 (220) 21.04.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) SEOUL DAIRY CO-OP   (KR) 

137-7, Sangbong-Dong, Jungrang-Gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa cừu, sữa đặc có đường hoặc không có đường, đã loại bỏ chất béo hoặc 

không loại bỏ chất béo, sữa bột [không dùng cho trẻ sơ sinh], bơ, sữa dê, pho mát, sữa đã 
lên men, đồ uống lên men từ axít lactic trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu).  

 
 

(210) 4-2010-09346 (220) 05.05.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.5.3; 1.5.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Đại Lâm  (VN) 
43 Lê Thị Hồng Gấm, phòng 601, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, cây trồng, vật nuôi, đồ điện lạnh, đồ điện tử y tế, văn 
phòng phẩm, vải sợi may mặc, xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy, vật liệu xây dựng, hàng 
trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ hải sản, lương thực, thực phẩm 
công nghệ. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và công cộng; sửa chữa và lắp đặt hệ 
thống điện nước cho các công trình xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc điện, điện lạnh. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát. 

 
 

(210) 4-2010-11509 (220) 28.05.2010 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phúc Lộc   (VN) 
Số 1C đường Lê Văn Tám, phố Thúy 
Sơn, phường Thanh Bình, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất soda.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu (thuộc nhóm này); mực in; chế phẩm chống ăn mòn kim loại mát 
tít (thuộc nhựa tự nhiên); nhựa tự nhiên (ở trạng thái thô).  

 
Nhóm 04: Xăng; chất đốt (nhiên liệu), chất phụ gia cho nhiên liệu của động cơ (không 
phải là hoá chất); nến thắp sáng.  

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dây cáp bằng 
kim loại (không dùng để dẫn điện); cấu kiện bằng kim loại, vận chuyển được; đồ ngũ kim 
làm bằng kim loại gồm: núm cửa, bản lề, khoá, then cài, móc, đinh vít, đai ốc, bulông; 
các phụ kiện và khung cửa bằng kim loại để viền cửa ra vào, cửa sổ, đồ đạc, các chi tiết 
tương tự khác.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý (trừ vàng, bạc); đồ trang sức (kim hoàn); đồng hồ; 
kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; đá quý.   

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (trừ gạch bông); ống cứng phi kim loại dùng 
cho xây dựng, xi măng, cấu kiện phi kim loại dùng cho xây dựng ( có thể di chuyển 
được), hắc ín nhựa bitum dùng để rải đường.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ quan hệ công chúng, đại lý ký gửi hàng 
hoá các sản phẩm như: hoá chất dùng trong công nghiệp, hoá chất dùng trong nông 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế 
phẩm hoá học dùng để bảo quản thực phẩm, chất dính dùng trong công nghiệp, nhựa nhân 
tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, dầu phanh, dầu thuỷ lực, sơn, thuốc màu, mực 
in, chế phẩm chống ăn mòn kim loại mát tít (thuộc nhựa tự nhiên), nhựa tự nhiên (ở trạng 
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thái thô), chất dùng để mài mòn, mỹ phẩm, chế phẩm dùng để làm sạch, chất dùng để tẩy 
trắng (giặt quần áo), chế phẩm dùng để đánh bóng, kem đánh răng, dầu dùng trong công 
nghiệp, mỡ dùng trong công nghiệp, xăng, chất đốt (nhiên liệu), chất phụ gia cho nhiên 
liệu động cơ (không phải hoá chất), dầu nhờn, nến thắp sáng, dược phẩm, chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ cơ sinh, chế phẩm diệt sâu bọ, chế phẩm thú y, 
băng dính (dùng cho mục đích y tế), hợp kim của kim loại thường, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, dây cáp bằng kim loại (không dùng để dẫn điện), ống kim loại, cấu kiện bằng 
kim loại vận chuyển được, đồ ngũ kim làm bằng kim loại, máy công cụ, máy nông 
nghiệp, động cơ không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ, thiết bị 
dùng để nâng, máy phát điện, máy xay/nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, 
máy in (không dùng với máy vi tính), dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dụng cụ dùng để 
cắt (thuộc dụng cụ cầm tay), dao cạo (dùng điện hoặc không dùng điện), cái bấm móng 
tay, dao, thìa, dĩa, kìm, cờ lê, thiết bị truyền thông, thiết bị xử lý âm thanh, hình ảnh 
và/hoặc dữ liệu, phần mềm máy tính đã ghi sẵn, thiết bị giảng dạy, thiết bị và dụng cụ 
quang học dùng để đo đạc địa chất, cân, đo và máy tính, máy photo, máy in dùng với máy 
vi tính, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị dùng cho giải phẫu, thiết bị kỹ thuật dùng trong 
ngành y, thiết bị nha khoa, vật liệu khâu vết thương, đồ chỉnh hình, thiết bị và dụng cụ 
cho mục đích chiếu sáng, thiết bị nấu nướng dùng điện, thiết bị dùng để làm lạnh, thiết bị 
thông gió, thiết bị vệ sinh, thiết bị phân phối nước, điều hoà không khí, tủ lạnh, ô tô, xe 
máy, động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, xe cộ dùng để di chuyển trên bộ, 
trên không, dưới nước hoặc trên đường ray, lốp xe, săm xe, súng, đạn dược, vật phóng 
(thuộc vũ khí), chất nổ, dây dẫn chất nổ, pháo hoa, hợp kim của kim loại quý, đồ trang 
sức (kim hoàn), đồng hồ, kim loại quý, đồng hồ bấm giờ, đá quý, nhạc cụ, nhạc cụ điện 
tử, bàn phím của nhạc cụ, giá đỡ dùng cho nhạc cụ, thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc, 
giấy, bìa cát tông, bút, ấn phẩm (sản phẩm in), văn phòng phẩm, tài liệu giảng dạy (trừ 
thiết bị dùng cho mục đích giảng dạy), keo dán (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng), cao su thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, vật liệu dùng để cách ẩm, ống 
mềm phi kim loại, vật liệu dùng để lèn chặt bằng cao su hoặc chất dẻo, chất dẻo nhân tạo 
(dạng bán thành phẩm), da ở dạng thô hoặc bán thành phẩm, đồ giả da, cái ô, túi du lịch, 
va li, ví, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phí kim loại dùng cho xây dựng, xi 
măng, cấu kiện phi kim loại dùng cho xây dựng (có thể di chuyển được), hắc ín, nhựa 
bitum dùng để rải đường, đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ gỗ nội thất văn phòng, phụ kiện 
dùng cho đố gỗ nội thất  không làm bằng kim loại, gương soi, khung tranh, sản phẩm 
nghệ thuật (mỹ nghệ) làm từ gỗ, tre mây dùng cho mục đích trang trí, đồ chứa đựng dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp, đồ dùng nhà bếp không dùng điện, đồ gốm, đồ sứ gia dụng, 
bộ đồ ăn (ngoài dao, thìa, dĩa), túi làm bằng vải dùng để gói hàng, lưới, vật liệu nhồi (trừ 
cao su và chất dẻo), dây thừng, dây bện bằng sợi, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dệt, chỉ, sợi 
và chỉ dùng để thêu, vải, chăn, ga vải trải giường, màn chống muỗi, rèm cửa bằng vải 
hoặc chất dẻo, khăn tắm làm bằng vải sợi (trừ trang phục), quần áo, giầy, dép, đồ đội đầu, 
dây lưng (thuộc trang phục quần áo), cà vạt (thuộc trang phục quần áo), hoa giả, đồ thêu, 
khuy áo, ruy băng, khoá kéo, đồ trang trí cho tóc, tấm thảm, thảm dùng để trải sàn, tấm 
thảm dùng cho xe ô tô, chiếu, giấy dán tường, thảm thêu treo tường không làm bằng vải, 
dụng cụ dùng để tập thể dục, thiết bị rèn luyện hình thể, đồ chơi, thiết bị dùng cho các trò 
chơi không sử dụng màn ảnh hoặc màn chiếu, bóng để chơi trò chơi, lưới dùng trong thể 
thao, thực phẩm làm từ cá (đồ ăn dùng cho người), chiết xuất từ thịt, sản phẩm sữa, nước 
ép rau quả dùng trong nấu ăn, nước rau quả nấu đông dùng cho thực phẩm sữa, sữa chua, 
cà phê, trà, bánh kẹo, chế phẩm từ ngũ cốc, gia vị, nước sốt, bột mỳ, gạo, mỳ, thực phẩm 
cho động vật, động vật sống, hạt giống, trái cây tươi, hoa tươi, hoa khô dùng cho mục 
đích trang trí, bia, nước khoáng (đồ uống), chế phẩm dùng để làm đồ uống, đồ uống 
không chứa cồn, nước uống còn lại sau khi sữa đã đông, nước ép trái cây không chứa cồn 
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(dùng làm đồ uống), đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống được chưng cất có cồn, rượu vang, 
rượu brandi, rượu mạnh (thuộc đồ uống), nước ép trái cây có cồn (dùng làm đồ uống), 
thuốc lá sợi, diêm (vật dụng cho người hút thuốc lá), tẩu thuốc lá, thuốc lá điếu, đầu lọc 
thuốc lá, hộp đựng thuốc lá.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, hệ 
thống lưới điện trung cao thế, hạ thế, dịch vụ giám sát xây dựng công trình; dịch vụ khai 
thác mỏ; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ đóng tàu.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ, dịch vụ gia công kim loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2010-12365 (220) 08.06.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.7.25; 26.3.1; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Công nghệ Mới  
(VN) 
Số 27, ngõ 20, đường Nguyễn Văn Cừ, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ vào và phụ kiện cửa ra 
vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện cổng bằng kim loại (dùng trong xây dựng); cửa cuốn 
bằng hợp kim nhôm.  

 

Nhóm 09: Phao báo hiệu hàng hải.  
 

Nhóm 19: Cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng nhựa; cửa sổ vào và phụ kiện cửa ra vào 
bằng nhựa; cổng và phụ kiện cổng bằng nhựa (dùng trong xây dựng); vách ngăn không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Bình chứa gas và chất lỏng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất, hàng 
điện máy, máy xây dựng, hàng điện tử, nguyên liệu nhựa, phao báo hiệu hàng hải, bình 
gas và chất lỏng không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2010-14833 (220) 12.07.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh lam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dầu Việt  (VN) 
Số 10, phố Muối, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn dùng để bôi trơn động cơ.  
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(210) 4-2010-16957 (220) 11.08.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh ngọc, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH hoá chất Song 

Toàn  (VN) 
95 Gò Công, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất thực phẩm; phân bón; chất ngọt nhân tạo; chất hút ẩm; chất phụ gia 
thực phẩm (hoá chất). 

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán : hóa chất; hương liệu thực phẩm; phân bón; nông lâm thủy hải sản; 
thực phẩm; hóa mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-17369 (220) 17.08.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.5.4; 4.5.14 
(591) Đỏ, trắng, đen, cam 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Phan Xi Păng  (VN) 
162 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Băng video; đĩa âm thanh; các thiết bị chơi trò chơi dùng cùng hay liên kết với 
đầu máy thu hình hoặc màn hình (monitor); máy chơi trò chơi điện tử làm việc khi thả 
tiền xu hoặc các dấu hiệu riêng để nhận biết dùng với màn hiển thị ngoài hoặc máy thu 
hình; đĩa từ, băng từ (mã hoá) tất cả dùng cho việc ghi hình ảnh, âm thanh và số liệu; 
phim điện ảnh và phim nhiếp ảnh tất cả được làm để trình chiếu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua bán thiết bị kỹ thuật; dịch vụ quảng cáo 
bằng truyền hình; dịch vụ mua bán đồ chơi. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền thư 
tín; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy tính điện tử; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình; dịch vụ truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ tổ chức 
các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ thông tin về lĩnh vực giáo dục; dịch vụ giải 
trí truyền hình; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải xuống 
được từ mạng internet; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ sản xuất chương trình phát hình và 
truyền hình; dịch vụ sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ sản xuất phim.   
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(210) 4-2010-18430 (220) 31.08.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.5; 2.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhà 
hàng Thiên Thanh    (VN) 
25 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò; gà (không cón sống); cừu (không còn sống); cá (không cón sống); rau; 
quả được bảo quản; trứng; sữa; sữa chua (yogurt); dầu thực vật (ăn được). 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; bột; ngũ cốc; muối thực phẩm; tương; dấm; nước 
xốt; gia vị.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng(đồ uống); nước ngọt có ga (đồ uống); nước ép hoa quả(đồ 
uống); nước uống sinh tố; xi-rô (đồ uống). 

 

Nhóm 33: Rượu, rượu mùi.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn thuốc lá; diêm.  
 
 

(210) 4-2010-19281 (220) 14.09.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.2; 26.11.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Ngọc Phương Huyền  (VN) 
276 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới mua bán nhà đất; định giá và môi giới bất động sản; tư vấn 
đầu tư; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn giáo dục; tư vấn du học; đào tạo nghề; dịch thuật.  
 
 

(210) 4-2010-19422 (220) 15.09.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 1.5.1; 1.17.7; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Toàn Cầu  (VN) 
Số 250 đường Xương Giang, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận 
tải hành khách.  
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(210) 4-2010-21494 (220) 13.10.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.4; 3.7.17; 25.7.20; 25.12.1; A25.7.5
(591) Đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Hà 
Đô  (VN) 
Số 8, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: gạch xây, gạch thuỷ tinh, gạch ốp lát 

xi măng, gạch men kính, ceramic; đá xây dựng; đá ốp tự nhiên; đá ốp nhân tạo; xi măng; 
kính xây dựng; gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo dùng trong xây dựng; các loại đường ống cấp, 
thoát nước bằng nhựa (không được xếp vào các nhóm khác); cánh cửa nhựa, khung cửa 
nhựa và các phụ kiện của chúng; tấm pa nen; tấm tường; trần phi kim loại; tấm lợp nhựa; 
bê tông; bê tông xây dựng và các cấu kiện của chúng thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị công nghệ; vật tư 
phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học công nghệ; điều hành kinh doanh khách sạn; 
quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản,  quản lý đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu. 

 
Nhóm 36: Đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, 
chuyển nhượng, cho thuê cho thuê lại, cho thuê mua, môi giới bất động sản, định giá bất 
động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng 
công trình thuỷ điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; lắp đặt, sửa chữa máy móc, 
thiết bị cơ khí, điều khiển tự động, điện lạnh, điện, điện kỹ thuật, điện dân dụng, thuỷ khí, 
thang máy, máy xây dựng, thiết bị nâng hạ, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng, 
khai thác đá để xây dựng; lắp đặt hệ thống máy tính, mạng thông tin liên lạc viễn thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông 
đường bộ, sân bay, thiết kế cấp điện đối vơi công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất các công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hoá, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị lập dự 
án đầu tư xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn khảo sát xây dựng.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2010-21785 (220) 18.10.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.13.25 
(731) HUTCHISON WHAMPOA 

ENTERPRISES LIMITED  (VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện và điện tử để xử lý, đăng nhập, lưu trữ, truyền, hiển 

thị, nhận, nhập, xuất hoặc in dữ liệu không hình ảnh hoặc dữ liệu đồ thị và để tái tạo, lưu 
giữ, hiển thị dữ liệu hoặc tín hiệu; thiết bị và dụng cụ quay phim, cụ thể là máy ghi hình, 
thiết bị ghi điện tử có thể ghi và hiển thị âm thanh và hình ảnh động để phát lại qua máy 
ghi hình viđiô, máy truyền hình và máy tính; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, quang học, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát) và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ truyền hình; thiết bị viễn 
thông sử dụng để truyền và nhận bản ghi dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, tiếng, giọng nói, văn 
bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện tử, dữ liệu và thông tin; thiết bị điện tử 
để nhận tín hiệu truyền hình và tín hiệu mạng thông tin toàn cầu và truyền các tín hiệu đó 
tới thiết bị vô tuyến truyền hình hoặc các thiết bị hiển thị khác và chương trình máy tính 
để sử dụng với các thiết bị đó; đầu đĩa quang và chương trình máy tính liên quan; vật 
mang dữ liệu từ tính, thẻ thông minh, thẻ đã được mã hoá, thẻ đã được mã hoá để ghi dữ 
liệu; đĩa ghi; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh, dữ liệu; máy tính; 
thiết bị và dụng cụ viễn thông sử dụng để truyền và nhận bản ghi dữ liệu, tin nhắn, hình 
ảnh, tiếng, giọng nói, văn bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện tử, dữ liệu và 
thông tin và có thể kết nối đến các cơ sở dữ liệu và internet bao gồm cả điện thoại có dây, 
không dây hoặc di động, máy tính để bàn được cài với phần mềm, bộ điều giải; máy, thiết 
bị và dụng cụ fax, điện báo, điện thoại, điện tín, thu nhận dữ liệu; chương trình máy tính 
bao gồm cả chương trình máy tính (tải xuống từ Internet) để cài vào máy được cấu tạo bởi 
một hệ thống phần cứng/phần mềm để vận hành nền hệ thống, máy, máy vi tính, cơ sở hạ 
tầng hoặc hệ thống để thực hiện các tác vụ nhất định bao gồm sao chép, phân tích, lưu trữ 
và biên dịch dữ liệu; phần mềm máy tính (đĩa ghi) và chương trình máy tính (đĩa ghi); 
phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông bao gồm cả môđem cho phép kết nối tới cơ sở 
dữ liệu và Internet; chương trình hệ điều hành; phần mềm máy tính và phần cứng mạng 
tạo thuận lợi cho truyền thông tương tác đa phương tiện; phần mềm máy tính để soạn 
thảo, biên tập, truyền thông tin ở dạng chữ và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính; 
chương trình máy tính để xuất bản, in ấn, vẽ hình, lưu trữ, điều hành, truyền và truy cập 
tài liệu điện tử bằng kỹ thuật số; máy vi tính, máy tính xách tay; chương trình máy tính để 
quản lý các liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa máy tính xách tay và máy tính để bàn; phần 
cứng máy tính, cụ thể là bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), bộ nhớ 
chỉ đọc (ROM), vi mạch tích hợp, màn hiển thị dùng cho máy tính, thẻ hiển thị, đĩa mềm, 
đĩa cứng, thiết bị lưu trữ, thẻ âm thanh, môđem, thẻ nối mạng nội bộ, bàn phím, chuột và 
thiết bị đầu ra của máy tính, máy in sử dụng với máy tính, máy thiết lập hình ảnh, máy 
phôtô, máy ghi đĩa CD-ROM, màn hiển thị điện và điện tử, màn hình tinh thể lỏng; phần 
mềm viễn thông không dây kỹ thuật số và phần cứng viễn thông không dây kỹ thuật số 
bao gồm cả máy tính, điện thoại di động và thiết bị được cài đặt phần mềm có thể truyền 
dữ liệu qua phương tiện truyền thông không dây; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống) 
và phần mềm có thể tải xuống, bản đồ điện tử và xuất bản phẩm điện tử có chứa thông tin 
về các doanh nghiệp có thể tải xuống được; phần mềm máy tính và xuất bản phẩm ở dạng 
điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ các tiện ích được cung cấp trên 
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Internet và các trang web; thiết bị chơi trò chơi điện tử được sử dụng với máy thu hình và 
trò chơi trên máy tính, chương trình trò chơi, đĩa trò chơi, thiết bị đầu cuối giải trí; thiết bị 
đầu cuối giải trí bao gồm phần cứng và phần mềm máy tính để xuất ra âm thanh, hình ảnh 
và đầu ra đa phương tiện; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 35: Trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; trung tâm thông tin thương mại 
hoặc công nghiệp; quản lý kinh doanh cảng; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo xúc tiến 
thương mại và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đó; cho thuê chỗ quảng cáo; 
quảng cáo bằng truyền hình; biên soạn quảng cáo để sử dụng như trang web trên Internet; 
chuẩn bị và trình diễn các đoạn quảng cáo bằng âm thanh và hình ảnh; phổ biến tài liệu 
quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh; nhận, lưu trữ và cung cấp dữ liệu thông tin 
kinh doanh đã vi tính hoá; nghiên cứu thị trường; lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá kinh 
doanh; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ quản trị văn phòng cho người 
khác (dịch vụ hành chính văn phòng); nghiên cứu kinh doanh và tiếp thị; biên soạn số liệu 
thống kê kinh doanh và thông tin thương mại; bán đấu giá; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là giới 
thiệu các loại sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua sản phẩm trong 
các cửa hàng tổng hợp, hoặc siêu thị, hoặc cửa hàng đồ điện hoặc hiệu thuốc, hoặc từ 
trang web chuyên về hàng điện tử, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ viễn thông và các phụ 
kiện của điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm viễn thông; tư vấn và trợ giúp 
trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian để đưa khách hàng và/hoặc 
người mua và người bán lại gần với nhau; tổ chức các hoạt động quảng cáo xúc tiến bán 
hàng qua phương tiện truyền thông nghe nhìn; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ trên; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 36: Sắp xếp việc chuyển tiền, dịch vụ tư vấn trao đổi ngoại tệ, dịch vụ đổi tiền, giao 
dịch tiền tệ, chuyển tiền; dịch vụ tài chính; quản lý và tư vấn tài chính liên quan đến đầu 
tư; lập kế hoạch tài chính; đánh giá tài chính; định giá ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; 
ngân hàng tiết kiệm; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán và môi giới 
chiết khấu bằng điện tử và dịch vụ môi giới chiết khấu trực tuyến; môi giới cổ phiếu và 
trái phiếu; dịch vụ đầu tư; dịch vụ cho vay và cho vay thế chấp; dịch vụ tài chính để cung 
cấp nơi lưu giữ tài sản quý và các sản phẩm tài chính phát sinh; dịch vụ ngân hàng đầu tư, 
kho bạc, trao đổi ngoại tệ và cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng đầu tư theo chế 
định; dịch vụ uỷ thác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất 
động sản; dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, gửi két an toàn, cho vay, bảo đảm cho vay; dịch vụ 
về thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ dự trữ; dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ, 
thẻ tín dụng, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ dự trữ; dịch vụ ngân hàng tự động; dịch vụ thống 
kê bảo hiểm; sắp xếp và quản lý tài chính cho bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bảo lãnh và 
các quỹ tương hỗ; dịch vụ tiền trợ cấp; hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; dịch vụ 
thanh toán ngân hàng; dịch vụ ngân hàng hối đoái; dịch vụ mua và phát hành séc du lịch; 
dịch vụ đổi tiền; dịch vụ về bản giao kèo về tài chính do người thứ ba giữ để làm bằng; 
dịch vụ đại lý mua bán chứng khoán; dịch vụ thực hiện di chúc về tài sản; cung cấp bảo 
lãnh tài chính; phát hành thư tín dụng và chứng chỉ tiền gửi; dịch vụ uỷ thác đầu tư; dịch 
vụ bảo lãnh tài chính; bảo hiểm cổ phiếu; dịch vụ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin 
bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm tai nạn; bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm sức khoẻ; 
bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm hàng hải; môi giới bảo hiểm; môi giới bảo hiểm tai nạn; môi 
giới bảo hiểm hoả hoạn; môi giới bảo hiểm sức khoẻ; môi giới bảo hiểm nhân thọ; môi 
giới bảo hiểm hàng hải; dịch vụ tín dụng; phát hành trái phiếu, phiếu và hoá đơn có giá 
trị; ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ chuyển vốn; chuyển tiền bằng điện tử; dịch vụ 
thanh toán bằng điện tử; dịch vụ uỷ thác (tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động 
sản, bảo hiểm); bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; đánh giá tài chính; quản lý tài 
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chính; cấp vốn vay trả góp; thuê mua tài chính; mua trả góp tài chính; ngân hàng cho vay 
thế chấp; dịch vụ thanh toán nghỉ việc; dịch vụ cấp vốn bất động sản; quyên góp quỹ từ 
thiện; tài trợ (tài chính) cho cuộc thi; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị phần cứng máy tính, mạng máy tính, 
máy móc, thiết bị, dụng cụ và mạng viễn thông; dịch vụ xây dựng và sửa chữa hệ thống 
công nghệ thông tin; dịch vụ bảo trì, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phần cứng máy tính và thiết 
bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông và các bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm đó; 
dịch vụ lắp đặt máy tính và bảo trì các thiết bị phần cứng máy tính, hệ thống máy tính và 
thiết bị viễn thông tại địa chỉ của khách hàng; cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa và 
lắp đặt được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc Internet; cung cấp thông 
tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát điện tử và truyền phát viễn thông; truyền các tệp dữ liệu, 
tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, chữ, liên lạc bằng âm thanh, bằng hình ảnh và 
các liên lạc điện tử, và dữ liệu và thông tin bằng điện tử, máy tính, cáp, rađiô, máy nhắn 
tin bằng tín hiệu vô tuyến, máy telex, máy gửi tín hiệu hoặc tin nhắn bằng cách sử dụng 
tín hiệu điện tín, thư điện tử, máy fax, vô tuyến, sóng viba, tia laze, vệ tinh liên lạc, liên 
kết sóng viba, các phương tiện mặt đất, cáp, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây, 
internet hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ phát thanh truyền hình; cung 
cấp dịch vụ thông tin viễn thông đa phương tiện và đa phương tiện tương tác; cung cấp 
liên kết viễn thông để điều hành công cụ tìm kiếm; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền 
phát dữ liệu; dịch vụ viễn thông để truyền, hiển thị thông tin cho mục đích kinh doanh 
hoặc dùng trong nhà từ ngân hàng dữ liệu được cất giữ trong máy tính; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ viễn thông sử dụng mạng internet như là môi trường để truyền bản ghi dữ liệu, 
tin nhắn, hình ảnh, tiếng, giọng nói, văn bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện 
tử, dữ liệu và thông tin; truyền thông thông tin bao gồm cả các trang web, chương trình 
máy tính và dữ liệu khác; cung cấp kết nối viễn thông với internet hoặc với cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ truyền các tin tức và thông tin bằng văn bản chạy trên màn hình vô tuyến; dịch vụ 
truy cập viễn thông; cung cấp truy cập viễn thông trực tuyến và liên kết tới internet và 
intranet; cung cấp truy cập viễn thông vào internet; dịch vụ cổng internet; nhà cung cấp 
dịch vụ internet; cung cấp truy cập vào các trang web định dạng MP3 trên internet; cung 
cấp truy cập vào các trang web nhạc số trên internet; cung cấp bản tin tương tác trực 
tuyến; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; tất cả các 
dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hay trên 
internet; cung cấp truy cập đến các vị trí trên mạng thông tin điện tử; cung cấp truy cập 
đến các cơ sở dữ liệu khác nhau; cung cấp cho người sử dụng truy cập internet (nhà cung 
cấp dịch vụ); cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính (không phải là nhà 
cung cấp dịch vụ internet); tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho hàng; dịch vụ lữ hành; dịch vụ hãng du lịch (trừ việc dặt chỗ khách 
sạn) và dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ vận tải; sắp xếp và cung cấp vận tải bằng dường bộ, 
đường biển và đường hàng không; sắp xếp, tổ chức và cung cấp các chuyến du lịch và đi 
chơi trên biển; dịch vụ đại lý lữ hành; dịch vụ đặt trước vé du lịch; cho thuê thiết bị vận tải 
bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, đóng gói hàng hoá để vận chuyển; cung 
cấp bãi đậu xe; dịch vụ chở hàng bằng xe hai bánh và dịch vụ tài xế; tập hợp hàng hoá để 
vận chuyển, đóng gói hàng hoá; phân phát hàng hoá; dịch vụ người đi cùng (hướng dẫn) 
khách du lịch; vận chuyển có bảo vệ; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lập sơ đồ tuyến đường; 
dịch vụ khuân vác; hướng dẫn du lịch tham quan; điều hành và tổ chức các chuyến du lịch; 
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môi giới vận tải; dịch vụ đưa thư; thuê vận tải; thuê tàu thuỷ; dịch vụ đi chơi trên biển; 
dịch vụ vận chuyển bằng phà; dịch vụ chuyên chở bằng đường biển; dịch vụ vận tải hàng 
hải; dịch vụ hoa tiêu (dẫn tàu); dịch vụ vận tải bằng du thuyền; dịch vụ vận tải bằng 
đường sông; dịch vụ đặt chỗ để du lịch; dịch vụ chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển 
hàng đi; dịch vụ môi giới chuyên chở; đại lý tàu thuỷ; vận chuyển hàng hoá; chuyên chở 
hàng hoá bằng đường tàu thuỷ; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; cung cấp thông tin, dịch vụ 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, triển lãm cho mục đích giáo dục và văn hoá, 
cuộc thi và cuộc thi đố; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi, tổ 
chức hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ đào tạo liên quan đến 
viễn thông và nấu nướng; xuất bản sách và văn bản; dịch vụ giải trí liên quan đến âm 
nhạc, truyền hình âm nhạc, phim ảnh; dịch vụ giải trí dưới hình thức gửi các tin nhắn ngắn 
hoặc các văn bản có nội dung giải trí, chuyện đùa và lá số tử vi; giải trí trên truyền hình; 
lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các chương trình nghe, nhìn, hoặc phối hợp cả nghe 
và nhìn liên quan đến giáo dục và giải trí, thể thao và tiêu khiển để truyền phát bằng các 
phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, internet, hệ thống kết nối có dây hoặc không dây 
và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin liên quan đến chương trình phát 
thanh và truyền hình, giải trí, âm nhạc, thể thao và tiêu khiển; cung cấp thông tin liên 
quan đến giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính, 
internet hoặc bằng các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ thống kết nối có dây 
hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ trò chơi điện tử được cung 
cấp bằng phương tiện internet hoặc bằng các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ 
thống kết nối có dây hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp các 
xuất bản điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); cung cấp từ điển và từ điển đồng 
nghĩa điện tử và trực tuyến (không thể tải xuống được); xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ truớc và đặt mua vé cho các hoạt động giáo dục và giải trí; 
dịch vụ trò chơi, cá cược, xổ số và dịch vụ trò đánh bạc; cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức và điều khiển dịch vụ chat (chuyện phiếm) giải trí qua 
internet; thuê và cho thuê máy truyền hình và thiết bị hiển thị truyền hình, hộp đổi tín hiệu 
cáp vô tuyến; dịch vụ thông tin tin tức và thời sự trực tuyến; cung cấp thông tin, dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 42: Thiết kế, vẽ và soạn thảo theo uỷ quyền để biên soạn trang web trên Internet; 
tạo và duy trì trang web; dịch vụ lưu trữ trang web cho người khác; cài đặt và bảo trì phần 
mềm máy tính; thuê và cho thuê máy tính, chương trình máy tính, thiết bị đầu cuối máy 
tính, màn hiển thị, bàn phím máy tính, máy tính xách tay, bộ điều biến, thiết bị ngoại vi 
máy tính, các bộ phận và phụ kiện kèm theo; dịch vụ máy tính cụ thể là lập trình, sửa 
chữa và bảo dưỡng phần mềm máy tính, cài đặt chương trình máy tính, cho thuê phần 
mềm máy tính, dịch vụ cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính và hệ thống máy tính tại địa 
chỉ của khách hàng; dịch vụ máy tính được cung cấp trực tuyến trên Internet, cụ thể là tư 
vấn trực tuyến trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, cung cấp truy cập trực 
tuyến tới các chương trình máy tính, cập nhật và chuyển giao quyền sử dụng phần mềm 
máy tính được cung cấp trên Internet; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến công nghiệp 
máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn 
thông, các bộ phận và phụ kiện kèm theo; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc trên Internet, tất cả thuộc nhóm này.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện và điện tử để xử lý, đăng nhập, lưu trữ, truyền, hiển 

thị, nhận, nhập, xuất hoặc in dữ liệu không hình ảnh hoặc dữ liệu đồ thị và để tái tạo, lưu 
giữ, hiển thị dữ liệu hoặc tín hiệu; thiết bị và dụng cụ quay phim, cụ thể là máy ghi hình, 
thiết bị ghi điện tử có thể ghi và hiển thị âm thanh và hình ảnh động để phát lại qua máy 
ghi hình viđiô, máy truyền hình và máy tính; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, quang học, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát) và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ truyền hình; thiết bị viễn 
thông sử dụng để truyền và nhận bản ghi dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, tiếng, giọng nói, văn 
bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện tử, dữ liệu và thông tin; thiết bị điện tử 
để nhận tín hiệu truyền hình và tín hiệu mạng thông tin toàn cầu và truyền các tín hiệu đó 
tới thiết bị vô tuyến truyền hình hoặc các thiết bị hiển thị khác và chương trình máy tính 
để sử dụng với các thiết bị đó; đầu đĩa quang và chương trình máy tính liên quan; vật 
mang dữ liệu từ tính, thẻ thông minh, thẻ đã được mã hoá, thẻ đã được mã hoá để ghi dữ 
liệu; đĩa ghi; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh, dữ liệu; máy tính; 
thiết bị và dụng cụ viễn thông sử dụng để truyền và nhận bản ghi dữ liệu, tin nhắn, hình 
ảnh, tiếng, giọng nói, văn bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện tử, dữ liệu và 
thông tin và có thể kết nối đến các cơ sở dữ liệu và internet bao gồm cả điện thoại có dây, 
không dây hoặc di động, máy tính để bàn được cài với phần mềm, bộ điều giải; máy, thiết 
bị và dụng cụ fax, điện báo, điện thoại, điện tín, thu nhận dữ liệu; chương trình máy tính 
bao gồm cả chương trình máy tính (tải xuống từ Internet) để cài vào máy được cấu tạo bởi 
một hệ thống phần cứng/phần mềm để vận hành nền hệ thống, máy, máy vi tính, cơ sở hạ 
tầng hoặc hệ thống để thực hiện các tác vụ nhất định bao gồm sao chép, phân tích, lưu trữ 
và biên dịch dữ liệu; phần mềm máy tính (đĩa ghi) và chương trình máy tính (đĩa ghi); 
phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông bao gồm cả môđem cho phép kết nối tới cơ sở 
dữ liệu và Internet; chương trình hệ điều hành; phần mềm máy tính và phần cứng mạng 
tạo thuận lợi cho truyền thông tương tác đa phương tiện; phần mềm máy tính để soạn 
thảo, biên tập, truyền thông tin ở dạng chữ và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính; 
chương trình máy tính để xuất bản, in ấn, vẽ hình, lưu trữ, điều hành, truyền và truy cập 
tài liệu điện tử bằng kỹ thuật số; máy vi tính, máy tính xách tay; chương trình máy tính để 
quản lý các liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa máy tính xách tay và máy tính để bàn; phần 
cứng máy tính, cụ thể là bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), bộ nhớ 
chỉ đọc (ROM), vi mạch tích hợp, màn hiển thị dùng cho máy tính, thẻ hiển thị, đĩa mềm, 
đĩa cứng, thiết bị lưu trữ, thẻ âm thanh, môđem, thẻ nối mạng nội bộ, bàn phím, chuột và 
thiết bị đầu ra của máy tính, máy in sử dụng với máy tính, máy thiết lập hình ảnh, máy 
phôtô, máy ghi đĩa CD-ROM, màn hiển thị điện và điện tử, màn hình tinh thể lỏng; phần 
mềm viễn thông không dây kỹ thuật số và phần cứng viễn thông không dây kỹ thuật số 
bao gồm cả máy tính, điện thoại di động và thiết bị được cài đặt phần mềm có thể truyền 
dữ liệu qua phương tiện truyền thông không dây; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống) 
và phần mềm có thể tải xuống, bản đồ điện tử và xuất bản phẩm điện tử có chứa thông tin 
về các doanh nghiệp có thể tải xuống được; phần mềm máy tính và xuất bản phẩm ở dạng 
điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ các tiện ích được cung cấp trên 
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Internet và các trang web; thiết bị chơi trò chơi điện tử được sử dụng với máy thu hình và 
trò chơi trên máy tính, chương trình trò chơi, đĩa trò chơi, thiết bị đầu cuối giải trí; thiết bị 
đầu cuối giải trí bao gồm phần cứng và phần mềm máy tính để xuất ra âm thanh, hình ảnh 
và đầu ra đa phương tiện; tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 35: Trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; trung tâm thông tin thương mại 
hoặc công nghiệp; quản lý kinh doanh cảng; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo xúc tiến 
thương mại và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đó; cho thuê chỗ quảng cáo; 
quảng cáo bằng truyền hình; biên soạn quảng cáo để sử dụng như trang web trên Internet; 
chuẩn bị và trình diễn các đoạn quảng cáo bằng âm thanh và hình ảnh; phổ biến tài liệu 
quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh; nhận, lưu trữ và cung cấp dữ liệu thông tin 
kinh doanh đã vi tính hoá; nghiên cứu thị trường; lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá kinh 
doanh; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ quản trị văn phòng cho người 
khác (dịch vụ hành chính văn phòng); nghiên cứu kinh doanh và tiếp thị; biên soạn số liệu 
thống kê kinh doanh và thông tin thương mại; bán đấu giá; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là giới 
thiệu các loại sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua sản phẩm trong 
các cửa hàng tổng hợp, hoặc siêu thị, hoặc cửa hàng đồ điện hoặc hiệu thuốc, hoặc từ 
trang web chuyên về hàng điện tử, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ viễn thông và các phụ 
kiện của điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm viễn thông; tư vấn và trợ giúp 
trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian để đưa khách hàng và/hoặc 
người mua và người bán lại gần với nhau; tổ chức các hoạt động quảng cáo xúc tiến bán 
hàng qua phương tiện truyền thông nghe nhìn; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ trên; tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 36: Sắp xếp việc chuyển tiền, dịch vụ tư vấn trao đổi ngoại tệ, dịch vụ đổi tiền, giao 
dịch tiền tệ, chuyển tiền; dịch vụ tài chính; quản lý và tư vấn tài chính liên quan đến đầu 
tư; lập kế hoạch tài chính; đánh giá tài chính; định giá ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; 
ngân hàng tiết kiệm; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán và môi giới 
chiết khấu bằng điện tử và dịch vụ môi giới chiết khấu trực tuyến; môi giới cổ phiếu và 
trái phiếu; dịch vụ đầu tư; dịch vụ cho vay và cho vay thế chấp; dịch vụ tài chính để cung 
cấp nơi lưu giữ tài sản quý và các sản phẩm tài chính phát sinh; dịch vụ ngân hàng đầu tư, 
kho bạc, trao đổi ngoại tệ và cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng đầu tư theo chế 
định; dịch vụ uỷ thác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất 
động sản; dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, gửi két an toàn, cho vay, bảo đảm cho vay; dịch vụ 
về thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ dự trữ; dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ, 
thẻ tín dụng, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ dự trữ; dịch vụ ngân hàng tự động; dịch vụ thống 
kê bảo hiểm; sắp xếp và quản lý tài chính cho bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bảo lãnh và 
các quỹ tương hỗ; dịch vụ tiền trợ cấp; hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; dịch vụ 
thanh toán ngân hàng; dịch vụ ngân hàng hối đoái; dịch vụ mua và phát hành séc du lịch; 
dịch vụ đổi tiền; dịch vụ về bản giao kèo về tài chính do người thứ ba giữ để làm bằng; 
dịch vụ đại lý mua bán chứng khoán; dịch vụ thực hiện di chúc về tài sản; cung cấp bảo 
lãnh tài chính; phát hành thư tín dụng và chứng chỉ tiền gửi; dịch vụ uỷ thác đầu tư; dịch 
vụ bảo lãnh tài chính; bảo hiểm cổ phiếu; dịch vụ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin 
bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm tai nạn; bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm sức khoẻ; 
bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm hàng hải; môi giới bảo hiểm; môi giới bảo hiểm tai nạn; môi 
giới bảo hiểm hoả hoạn; môi giới bảo hiểm sức khoẻ; môi giới bảo hiểm nhân thọ; môi 
giới bảo hiểm hàng hải; dịch vụ tín dụng; phát hành trái phiếu, phiếu và hoá đơn có giá 
trị; ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ chuyển vốn; chuyển tiền bằng điện tử; dịch vụ 
thanh toán bằng điện tử; dịch vụ uỷ thác (tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động 
sản, bảo hiểm); bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; đánh giá tài chính; quản lý tài 
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chính; cấp vốn vay trả góp; thuê mua tài chính; mua trả góp tài chính; ngân hàng cho vay 
thế chấp; dịch vụ thanh toán nghỉ việc; dịch vụ cấp vốn bất động sản; quyên góp quỹ từ 
thiện; tài trợ (tài chính) cho cuộc thi; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị phần cứng máy tính, mạng máy tính, 
máy móc, thiết bị, dụng cụ và mạng viễn thông; dịch vụ xây dựng và sửa chữa hệ thống 
công nghệ thông tin; dịch vụ bảo trì, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phần cứng máy tính và thiết 
bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông và các bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm đó; 
dịch vụ lắp đặt máy tính và bảo trì các thiết bị phần cứng máy tính, hệ thống máy tính và 
thiết bị viễn thông tại địa chỉ của khách hàng; cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa và 
lắp đặt được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc Internet; cung cấp thông 
tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm này.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát điện tử và truyền phát viễn thông; truyền các tệp dữ liệu, 
tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, chữ, liên lạc bằng âm thanh, bằng hình ảnh và 
các liên lạc điện tử, và dữ liệu và thông tin bằng điện tử, máy tính, cáp, rađiô, máy nhắn 
tin bằng tín hiệu vô tuyến, máy telex, máy gửi tín hiệu hoặc tin nhắn bằng cách sử dụng 
tín hiệu điện tín, thư điện tử, máy fax, vô tuyến, sóng viba, tia laze, vệ tinh liên lạc, liên 
kết sóng viba, các phương tiện mặt đất, cáp, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây, 
internet hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ phát thanh truyền hình; cung 
cấp dịch vụ thông tin viễn thông đa phương tiện và đa phương tiện tương tác; cung cấp 
liên kết viễn thông để điều hành công cụ tìm kiếm; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền 
phát dữ liệu; dịch vụ viễn thông để truyền, hiển thị thông tin cho mục đích kinh doanh 
hoặc dùng trong nhà từ ngân hàng dữ liệu được cất giữ trong máy tính; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ viễn thông sử dụng mạng internet như là môi trường để truyền bản ghi dữ liệu, 
tin nhắn, hình ảnh, tiếng, giọng nói, văn bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện 
tử, dữ liệu và thông tin; truyền thông thông tin bao gồm cả các trang web, chương trình 
máy tính và dữ liệu khác; cung cấp kết nối viễn thông với internet hoặc với cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ truyền các tin tức và thông tin bằng văn bản chạy trên màn hình vô tuyến; dịch vụ 
truy cập viễn thông; cung cấp truy cập viễn thông trực tuyến và liên kết tới internet và 
intranet; cung cấp truy cập viễn thông vào internet; dịch vụ cổng internet; nhà cung cấp 
dịch vụ internet; cung cấp truy cập vào các trang web định dạng MP3 trên internet; cung 
cấp truy cập vào các trang web nhạc số trên internet; cung cấp bản tin tương tác trực 
tuyến; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; tất cả các 
dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hay trên 
internet; cung cấp truy cập đến các vị trí trên mạng thông tin điện tử; cung cấp truy cập 
đến các cơ sở dữ liệu khác nhau; cung cấp cho người sử dụng truy cập internet (nhà cung 
cấp dịch vụ); cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính (không phải là nhà 
cung cấp dịch vụ internet); tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho hàng; dịch vụ lữ hành; dịch vụ hãng du lịch (trừ việc dặt chỗ khách 
sạn) và dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ vận tải; sắp xếp và cung cấp vận tải bằng dường bộ, 
đường biển và đường hàng không; sắp xếp, tổ chức và cung cấp các chuyến du lịch và đi 
chơi trên biển; dịch vụ đại lý lữ hành; dịch vụ đặt trước vé du lịch; cho thuê thiết bị vận tải 
bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, đóng gói hàng hoá để vận chuyển; cung 
cấp bãi đậu xe; dịch vụ chở hàng bằng xe hai bánh và dịch vụ tài xế; tập hợp hàng hoá để 
vận chuyển, đóng gói hàng hoá; phân phát hàng hoá; dịch vụ người đi cùng (hướng dẫn) 
khách du lịch; vận chuyển có bảo vệ; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lập sơ đồ tuyến đường; 
dịch vụ khuân vác; hướng dẫn du lịch tham quan; điều hành và tổ chức các chuyến du lịch; 
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môi giới vận tải; dịch vụ đưa thư; thuê vận tải; thuê tàu thuỷ; dịch vụ đi chơi trên biển; 
dịch vụ vận chuyển bằng phà; dịch vụ chuyên chở bằng đường biển; dịch vụ vận tải hàng 
hải; dịch vụ hoa tiêu (dẫn tàu); dịch vụ vận tải bằng du thuyền; dịch vụ vận tải bằng 
đường sông; dịch vụ đặt chỗ để du lịch; dịch vụ chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển 
hàng đi; dịch vụ môi giới chuyên chở; đại lý tàu thuỷ; vận chuyển hàng hoá; chuyên chở 
hàng hoá bằng đường tàu thuỷ; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; cung cấp thông tin, dịch vụ 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, triển lãm cho mục đích giáo dục và văn hoá, 
cuộc thi và cuộc thi đố; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi, tổ 
chức hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ đào tạo liên quan đến 
viễn thông và nấu nướng; xuất bản sách và văn bản; dịch vụ giải trí liên quan đến âm 
nhạc, truyền hình âm nhạc, phim ảnh; dịch vụ giải trí dưới hình thức gửi các tin nhắn ngắn 
hoặc các văn bản có nội dung giải trí, chuyện đùa và lá số tử vi; giải trí trên truyền hình; 
lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các chương trình nghe, nhìn, hoặc phối hợp cả nghe 
và nhìn liên quan đến giáo dục và giải trí, thể thao và tiêu khiển để truyền phát bằng các 
phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, internet, hệ thống kết nối có dây hoặc không dây 
và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin liên quan đến chương trình phát 
thanh và truyền hình, giải trí, âm nhạc, thể thao và tiêu khiển; cung cấp thông tin liên 
quan đến giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính, 
internet hoặc bằng các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ thống kết nối có dây 
hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ trò chơi điện tử được cung 
cấp bằng phương tiện internet hoặc bằng các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ 
thống kết nối có dây hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp các 
xuất bản điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); cung cấp từ điển và từ điển đồng 
nghĩa điện tử và trực tuyến (không thể tải xuống được); xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ truớc và đặt mua vé cho các hoạt động giáo dục và giải trí; 
dịch vụ trò chơi, cá cược, xổ số và dịch vụ trò đánh bạc; cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức và điều khiển dịch vụ chat (chuyện phiếm) giải trí qua 
internet; thuê và cho thuê máy truyền hình và thiết bị hiển thị truyền hình, hộp đổi tín hiệu 
cáp vô tuyến; dịch vụ thông tin tin tức và thời sự trực tuyến; cung cấp thông tin, dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 42: Thiết kế, vẽ và soạn thảo theo uỷ quyền để biên soạn trang web trên Internet; 
tạo và duy trì trang web; dịch vụ lưu trữ trang web cho người khác; cài đặt và bảo trì phần 
mềm máy tính; thuê và cho thuê máy tính, chương trình máy tính, thiết bị đầu cuối máy 
tính, màn hiển thị, bàn phím máy tính, máy tính xách tay, bộ điều biến, thiết bị ngoại vi 
máy tính, các bộ phận và phụ kiện kèm theo; dịch vụ máy tính cụ thể là lập trình, sửa 
chữa và bảo dưỡng phần mềm máy tính, cài đặt chương trình máy tính, cho thuê phần 
mềm máy tính, dịch vụ cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính và hệ thống máy tính tại địa 
chỉ của khách hàng; dịch vụ máy tính được cung cấp trực tuyến trên Internet, cụ thể là tư 
vấn trực tuyến trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, cung cấp truy cập trực 
tuyến tới các chương trình máy tính, cập nhật và chuyển giao quyền sử dụng phần mềm 
máy tính được cung cấp trên Internet; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến công nghiệp 
máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn 
thông, các bộ phận và phụ kiện kèm theo; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc trên Internet, tất cả thuộc nhóm này.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện và điện tử để xử lý, đăng nhập, lưu trữ, truyền, hiển 

thị, nhận, nhập, xuất hoặc in dữ liệu không hình ảnh hoặc dữ liệu đồ thị và để tái tạo, lưu 
giữ, hiển thị dữ liệu hoặc tín hiệu; thiết bị và dụng cụ quay phim, cụ thể là máy ghi hình, 
thiết bị ghi điện tử có thể ghi và hiển thị âm thanh và hình ảnh động để phát lại qua máy 
ghi hình viđiô, máy truyền hình và máy tính; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, quang học, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát) và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ truyền hình; thiết bị viễn 
thông sử dụng để truyền và nhận bản ghi dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, tiếng, giọng nói, văn 
bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện tử, dữ liệu và thông tin; thiết bị điện tử 
để nhận tín hiệu truyền hình và tín hiệu mạng thông tin toàn cầu và truyền các tín hiệu đó 
tới thiết bị vô tuyến truyền hình hoặc các thiết bị hiển thị khác và chương trình máy tính 
để sử dụng với các thiết bị đó; đầu đĩa quang và chương trình máy tính liên quan; vật 
mang dữ liệu từ tính, thẻ thông minh, thẻ đã được mã hoá, thẻ đã được mã hoá để ghi dữ 
liệu; đĩa ghi; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh, dữ liệu; máy tính; 
thiết bị và dụng cụ viễn thông sử dụng để truyền và nhận bản ghi dữ liệu, tin nhắn, hình 
ảnh, tiếng, giọng nói, văn bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện tử, dữ liệu và 
thông tin và có thể kết nối đến các cơ sở dữ liệu và internet bao gồm cả điện thoại có dây, 
không dây hoặc di động, máy tính để bàn được cài với phần mềm, bộ điều giải; máy, thiết 
bị và dụng cụ fax, điện báo, điện thoại, điện tín, thu nhận dữ liệu; chương trình máy tính 
bao gồm cả chương trình máy tính (tải xuống từ Internet) để cài vào máy được cấu tạo bởi 
một hệ thống phần cứng/phần mềm để vận hành nền hệ thống, máy, máy vi tính, cơ sở hạ 
tầng hoặc hệ thống để thực hiện các tác vụ nhất định bao gồm sao chép, phân tích, lưu trữ 
và biên dịch dữ liệu; phần mềm máy tính (đĩa ghi) và chương trình máy tính (đĩa ghi); 
phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông bao gồm cả môđem cho phép kết nối tới cơ sở 
dữ liệu và Internet; chương trình hệ điều hành; phần mềm máy tính và phần cứng mạng 
tạo thuận lợi cho truyền thông tương tác đa phương tiện; phần mềm máy tính để soạn 
thảo, biên tập, truyền thông tin ở dạng chữ và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính; 
chương trình máy tính để xuất bản, in ấn, vẽ hình, lưu trữ, điều hành, truyền và truy cập 
tài liệu điện tử bằng kỹ thuật số; máy vi tính, máy tính xách tay; chương trình máy tính để 
quản lý các liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa máy tính xách tay và máy tính để bàn; phần 
cứng máy tính, cụ thể là bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), bộ nhớ 
chỉ đọc (ROM), vi mạch tích hợp, màn hiển thị dùng cho máy tính, thẻ hiển thị, đĩa mềm, 
đĩa cứng, thiết bị lưu trữ, thẻ âm thanh, môđem, thẻ nối mạng nội bộ, bàn phím, chuột và 
thiết bị đầu ra của máy tính, máy in sử dụng với máy tính, máy thiết lập hình ảnh, máy 
phôtô, máy ghi đĩa CD-ROM, màn hiển thị điện và điện tử, màn hình tinh thể lỏng; phần 
mềm viễn thông không dây kỹ thuật số và phần cứng viễn thông không dây kỹ thuật số 
bao gồm cả máy tính, điện thoại di động và thiết bị được cài đặt phần mềm có thể truyền 
dữ liệu qua phương tiện truyền thông không dây; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống) 
và phần mềm có thể tải xuống, bản đồ điện tử và xuất bản phẩm điện tử có chứa thông tin 
về các doanh nghiệp có thể tải xuống được; phần mềm máy tính và xuất bản phẩm ở dạng 
điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ các tiện ích được cung cấp trên 
Internet và các trang web; thiết bị chơi trò chơi điện tử được sử dụng với máy thu hình và 
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trò chơi trên máy tính, chương trình trò chơi, đĩa trò chơi, thiết bị đầu cuối giải trí; thiết bị 
đầu cuối giải trí bao gồm phần cứng và phần mềm máy tính để xuất ra âm thanh, hình ảnh 
và đầu ra đa phương tiện; tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 35: Trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; trung tâm thông tin thương mại 
hoặc công nghiệp; quản lý kinh doanh cảng; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo xúc tiến 
thương mại và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đó; cho thuê chỗ quảng cáo; 
quảng cáo bằng truyền hình; biên soạn quảng cáo để sử dụng như trang web trên Internet; 
chuẩn bị và trình diễn các đoạn quảng cáo bằng âm thanh và hình ảnh; phổ biến tài liệu 
quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh; nhận, lưu trữ và cung cấp dữ liệu thông tin 
kinh doanh đã vi tính hoá; nghiên cứu thị trường; lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá kinh 
doanh; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ quản trị văn phòng cho người 
khác (dịch vụ hành chính văn phòng); nghiên cứu kinh doanh và tiếp thị; biên soạn số liệu 
thống kê kinh doanh và thông tin thương mại; bán đấu giá; dịch vụ bán lẻ, cụ thể là giới 
thiệu các loại sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua sản phẩm trong 
các cửa hàng tổng hợp, hoặc siêu thị, hoặc cửa hàng đồ điện hoặc hiệu thuốc, hoặc từ 
trang web chuyên về hàng điện tử, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ viễn thông và các phụ 
kiện của điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm viễn thông; tư vấn và trợ giúp 
trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian để đưa khách hàng và/hoặc 
người mua và người bán lại gần với nhau; tổ chức các hoạt động quảng cáo xúc tiến bán 
hàng qua phương tiện truyền thông nghe nhìn; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ trên; tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 36: Sắp xếp việc chuyển tiền, dịch vụ tư vấn trao đổi ngoại tệ, dịch vụ đổi tiền, giao 
dịch tiền tệ, chuyển tiền; dịch vụ tài chính; quản lý và tư vấn tài chính liên quan đến đầu 
tư; lập kế hoạch tài chính; đánh giá tài chính; định giá ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; 
ngân hàng tiết kiệm; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán và môi giới 
chiết khấu bằng điện tử và dịch vụ môi giới chiết khấu trực tuyến; môi giới cổ phiếu và 
trái phiếu; dịch vụ đầu tư; dịch vụ cho vay và cho vay thế chấp; dịch vụ tài chính để cung 
cấp nơi lưu giữ tài sản quý và các sản phẩm tài chính phát sinh; dịch vụ ngân hàng đầu tư, 
kho bạc, trao đổi ngoại tệ và cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng đầu tư theo chế 
định; dịch vụ uỷ thác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất 
động sản; dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, gửi két an toàn, cho vay, bảo đảm cho vay; dịch vụ 
về thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ dự trữ; dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ, 
thẻ tín dụng, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ dự trữ; dịch vụ ngân hàng tự động; dịch vụ thống 
kê bảo hiểm; sắp xếp và quản lý tài chính cho bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bảo lãnh và 
các quỹ tương hỗ; dịch vụ tiền trợ cấp; hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm du lịch; dịch vụ 
thanh toán ngân hàng; dịch vụ ngân hàng hối đoái; dịch vụ mua và phát hành séc du lịch; 
dịch vụ đổi tiền; dịch vụ về bản giao kèo về tài chính do người thứ ba giữ để làm bằng; 
dịch vụ đại lý mua bán chứng khoán; dịch vụ thực hiện di chúc về tài sản; cung cấp bảo 
lãnh tài chính; phát hành thư tín dụng và chứng chỉ tiền gửi; dịch vụ uỷ thác đầu tư; dịch 
vụ bảo lãnh tài chính; bảo hiểm cổ phiếu; dịch vụ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin 
bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm tai nạn; bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm sức khoẻ; 
bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm hàng hải; môi giới bảo hiểm; môi giới bảo hiểm tai nạn; môi 
giới bảo hiểm hoả hoạn; môi giới bảo hiểm sức khoẻ; môi giới bảo hiểm nhân thọ; môi 
giới bảo hiểm hàng hải; dịch vụ tín dụng; phát hành trái phiếu, phiếu và hoá đơn có giá 
trị; ký gửi các đồ vật quý giá; dịch vụ chuyển vốn; chuyển tiền bằng điện tử; dịch vụ 
thanh toán bằng điện tử; dịch vụ uỷ thác (tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động 
sản, bảo hiểm); bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán; đánh giá tài chính; quản lý tài 
chính; cấp vốn vay trả góp; thuê mua tài chính; mua trả góp tài chính; ngân hàng cho vay 
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thế chấp; dịch vụ thanh toán nghỉ việc; dịch vụ cấp vốn bất động sản; quyên góp quỹ từ 
thiện; tài trợ (tài chính) cho cuộc thi; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị phần cứng máy tính, mạng máy tính, 
máy móc, thiết bị, dụng cụ và mạng viễn thông; dịch vụ xây dựng và sửa chữa hệ thống 
công nghệ thông tin; dịch vụ bảo trì, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phần cứng máy tính và thiết 
bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn thông và các bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm đó; 
dịch vụ lắp đặt máy tính và bảo trì các thiết bị phần cứng máy tính, hệ thống máy tính và 
thiết bị viễn thông tại địa chỉ của khách hàng; cung cấp thông tin liên quan đến sửa chữa và 
lắp đặt được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc Internet; cung cấp thông 
tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm này.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát điện tử và truyền phát viễn thông; truyền các tệp dữ liệu, 
tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, chữ, liên lạc bằng âm thanh, bằng hình ảnh và 
các liên lạc điện tử, và dữ liệu và thông tin bằng điện tử, máy tính, cáp, rađiô, máy nhắn 
tin bằng tín hiệu vô tuyến, máy telex, máy gửi tín hiệu hoặc tin nhắn bằng cách sử dụng 
tín hiệu điện tín, thư điện tử, máy fax, vô tuyến, sóng viba, tia laze, vệ tinh liên lạc, liên 
kết sóng viba, các phương tiện mặt đất, cáp, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây, 
internet hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ phát thanh truyền hình; cung 
cấp dịch vụ thông tin viễn thông đa phương tiện và đa phương tiện tương tác; cung cấp 
liên kết viễn thông để điều hành công cụ tìm kiếm; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền 
phát dữ liệu; dịch vụ viễn thông để truyền, hiển thị thông tin cho mục đích kinh doanh 
hoặc dùng trong nhà từ ngân hàng dữ liệu được cất giữ trong máy tính; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ viễn thông sử dụng mạng internet như là môi trường để truyền bản ghi dữ liệu, 
tin nhắn, hình ảnh, tiếng, giọng nói, văn bản, âm thanh, hình ảnh động và các liên lạc điện 
tử, dữ liệu và thông tin; truyền thông thông tin bao gồm cả các trang web, chương trình 
máy tính và dữ liệu khác; cung cấp kết nối viễn thông với internet hoặc với cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ truyền các tin tức và thông tin bằng văn bản chạy trên màn hình vô tuyến; dịch vụ 
truy cập viễn thông; cung cấp truy cập viễn thông trực tuyến và liên kết tới internet và 
intranet; cung cấp truy cập viễn thông vào internet; dịch vụ cổng internet; nhà cung cấp 
dịch vụ internet; cung cấp truy cập vào các trang web định dạng MP3 trên internet; cung 
cấp truy cập vào các trang web nhạc số trên internet; cung cấp bản tin tương tác trực 
tuyến; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; tất cả các 
dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hay trên 
internet; cung cấp truy cập đến các vị trí trên mạng thông tin điện tử; cung cấp truy cập 
đến các cơ sở dữ liệu khác nhau; cung cấp cho người sử dụng truy cập internet (nhà cung 
cấp dịch vụ); cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính (không phải là nhà 
cung cấp dịch vụ internet); tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho hàng; dịch vụ lữ hành; dịch vụ hãng du lịch (trừ việc dặt chỗ khách 
sạn) và dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ vận tải; sắp xếp và cung cấp vận tải bằng dường bộ, 
đường biển và đường hàng không; sắp xếp, tổ chức và cung cấp các chuyến du lịch và đi 
chơi trên biển; dịch vụ đại lý lữ hành; dịch vụ đặt trước vé du lịch; cho thuê thiết bị vận tải 
bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, đóng gói hàng hoá để vận chuyển; cung 
cấp bãi đậu xe; dịch vụ chở hàng bằng xe hai bánh và dịch vụ tài xế; tập hợp hàng hoá để 
vận chuyển, đóng gói hàng hoá; phân phát hàng hoá; dịch vụ người đi cùng (hướng dẫn) 
khách du lịch; vận chuyển có bảo vệ; dịch vụ hướng dẫn du lịch; lập sơ đồ tuyến đường; 
dịch vụ khuân vác; hướng dẫn du lịch tham quan; điều hành và tổ chức các chuyến du lịch; 
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môi giới vận tải; dịch vụ đưa thư; thuê vận tải; thuê tàu thuỷ; dịch vụ đi chơi trên biển; 
dịch vụ vận chuyển bằng phà; dịch vụ chuyên chở bằng đường biển; dịch vụ vận tải hàng 
hải; dịch vụ hoa tiêu (dẫn tàu); dịch vụ vận tải bằng du thuyền; dịch vụ vận tải bằng 
đường sông; dịch vụ đặt chỗ để du lịch; dịch vụ chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển 
hàng đi; dịch vụ môi giới chuyên chở; đại lý tàu thuỷ; vận chuyển hàng hoá; chuyên chở 
hàng hoá bằng đường tàu thuỷ; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; cung cấp thông tin, dịch vụ 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, triển lãm cho mục đích giáo dục và văn hoá, 
cuộc thi và cuộc thi đố; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi, tổ 
chức hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; dịch vụ đào tạo liên quan đến 
viễn thông và nấu nướng; xuất bản sách và văn bản; dịch vụ giải trí liên quan đến âm 
nhạc, truyền hình âm nhạc, phim ảnh; dịch vụ giải trí dưới hình thức gửi các tin nhắn ngắn 
hoặc các văn bản có nội dung giải trí, chuyện đùa và lá số tử vi; giải trí trên truyền hình; 
lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các chương trình nghe, nhìn, hoặc phối hợp cả nghe 
và nhìn liên quan đến giáo dục và giải trí, thể thao và tiêu khiển để truyền phát bằng các 
phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, internet, hệ thống kết nối có dây hoặc không dây 
và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp thông tin liên quan đến chương trình phát 
thanh và truyền hình, giải trí, âm nhạc, thể thao và tiêu khiển; cung cấp thông tin liên 
quan đến giải trí hoặc giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính, 
internet hoặc bằng các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ thống kết nối có dây 
hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ trò chơi điện tử được cung 
cấp bằng phương tiện internet hoặc bằng các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, hệ 
thống kết nối có dây hoặc không dây và các phương tiện truyền thông khác; cung cấp các 
xuất bản điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); cung cấp từ điển và từ điển đồng 
nghĩa điện tử và trực tuyến (không thể tải xuống được); xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ truớc và đặt mua vé cho các hoạt động giáo dục và giải trí; 
dịch vụ trò chơi, cá cược, xổ số và dịch vụ trò đánh bạc; cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức và điều khiển dịch vụ chat (chuyện phiếm) giải trí qua 
internet; thuê và cho thuê máy truyền hình và thiết bị hiển thị truyền hình, hộp đổi tín hiệu 
cáp vô tuyến; dịch vụ thông tin tin tức và thời sự trực tuyến; cung cấp thông tin, dịch vụ tư 
vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên Internet; tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 42: Thiết kế, vẽ và soạn thảo theo uỷ quyền để biên soạn trang web trên Internet; 
tạo và duy trì trang web; dịch vụ lưu trữ trang web cho người khác; cài đặt và bảo trì phần 
mềm máy tính; thuê và cho thuê máy tính, chương trình máy tính, thiết bị đầu cuối máy 
tính, màn hiển thị, bàn phím máy tính, máy tính xách tay, bộ điều biến, thiết bị ngoại vi 
máy tính, các bộ phận và phụ kiện kèm theo; dịch vụ máy tính cụ thể là lập trình, sửa 
chữa và bảo dưỡng phần mềm máy tính, cài đặt chương trình máy tính, cho thuê phần 
mềm máy tính, dịch vụ cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính và hệ thống máy tính tại địa 
chỉ của khách hàng; dịch vụ máy tính được cung cấp trực tuyến trên Internet, cụ thể là tư 
vấn trực tuyến trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, cung cấp truy cập trực 
tuyến tới các chương trình máy tính, cập nhật và chuyển giao quyền sử dụng phần mềm 
máy tính được cung cấp trên Internet; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến công nghiệp 
máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết bị viễn 
thông, các bộ phận và phụ kiện kèm theo; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc trên Internet, tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2010-22504 (220) 26.10.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) Đỗ Đức Minh  (VN) 
Số 12 ngõ 107 phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê và bán toà nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, kinh doanh bất 

động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, cho thuê phòng hội nghị hội thảo.  
 
 

(210) 4-2010-23110 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(591) Nâu, xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 

liệu nhôm Aluking   (VN) 
Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm, tấm kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2010-23252 (220) 04.11.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1; 5.7.3; A2.1.19; 25.12.1; A24.5.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 
(731) Khuất Minh Hóa  (VN) 

Long Xuyên, Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ thám tử, dịch vụ tư vấn an ninh, dịch vụ bảo vệ.  
 
 

(210) 4-2010-23383 (220) 05.11.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.19 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ ánh Sáng Trắng   (VN) 
119/34 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, mũ vải.  
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Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, hàng lưu niệm, thiết bị phụ tùng máy dệt, may, da giày.  
 
 

(210) 4-2010-23387 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sơn NERO   (VN) 
Lô MC2 KCN Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, ấp 
5, Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn, dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất 
sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng điện tử và điện lạnh (gồm màn hình 
tinh thể lỏng(LCD), tivi, đầu đĩa, đài (cassette), âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, 
máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc 
không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, 
xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ giới; đại lý ký gửi hàng hoá gồm các loại sơn, 
dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử và điện lạnh (gồm màn hình tinh thể lỏng(LCD), tivi, đầu đĩa, đài 
(cassette), âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), 
máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ 
giới; môi giới thương mại. 

 
 

(210) 4-2010-23388 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NERO  (VN) 
Lô MC2 KCN Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, ấp 
5, Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn, dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất 
sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng điện tử và điện lạnh (gồm màn hình 
tinh thể lỏng(LCD), tivi, đầu đĩa, đài (cassette), âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, 
máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc 
không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, 
xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ giới; đại lý ký gửi hàng hoá gồm các loại sơn, 
dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử và điện lạnh (gồm màn hình tinh thể lỏng(LCD), tivi, đầu đĩa, đài 
(cassette), âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), 
máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ 
giới; môi giới thương mại.   
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(210) 4-2010-23389 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NERO   (VN) 
Lô MC2 KCN Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, ấp 
5, Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn, dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất 
sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng điện tử và điện lạnh (gồm màn hình 
tinh thể lỏng(LCD), tivi, đầu đĩa, đài (cassette), âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, 
máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc 
không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, 
xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ giới; đại lý ký gửi hàng hoá gồm các loại sơn, 
dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử và điện lạnh (gồm màn hình tinh thể lỏng(LCD), tivi, đầu đĩa, đài 
(cassette), âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), 
máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ 
giới; môi giới thương mại.   

 
 

(210) 4-2010-23633 (220) 09.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH SAIGON VE WONG  
(VN) 
Số 1707 quốc lộ 1A, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; canh ăn liền (được chế biến chủ yếu từ rau, quả sấy khô và có sử 
dụng thịt động vật, cá). 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; hủ tiếu ăn liền; hủ tiếu mì ăn liền; phở ăn liền, bún ăn liền, cháo ăn 
liền; bột nêm; bột canh. 

 
 

(210) 4-2010-23695 (220) 10.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.3.2 
(591) Đỏ xanh dương, đỏ cờ 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Đào tạo, 
triển khai Dịch vụ Công nghệ 
thông tin và Viễn Thông Bách 
Khoa Hà Nội  (VN) 
Tầng 5, nhà A17, đường Tạ Quang Bửu, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tuyển dụng; dịch vụ cung ứng và giới thiệu việc làm; mua bán 
các thiết bị thí nghiệm, máy móc, vật tư, linh kiện phục vụ cho sản xuất, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông; 
mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, các thiết bị công nghệ thông tin; dịch vụ xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt máy tính, phần cứng mạng máy tính, thiết bị văn phòng, các 
thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; dịch vụ sửa chữa đặt máy tính, 
phần cứng mạng máy tính, thiết bị văn phòng, các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và truyền thông; dịch vụ bảo dưỡng máy tính, phần cứng máy tính, thiết bị văn phòng, 
các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ tư vấn đầu tư trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và truyền 
thông; đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện; đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và 
truyền thông; dịch vụ tư vấn giới thiệu thực tập và hướng nghiệp cho sinh viên; dịch vụ 
biên dịch sách, tài liệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông; tổ 
chức hội nghị; hội thảo khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và truyền 
thông; dịch vụ cung cấp các trò chơi trên phát thanh, truyền hình, báo chí.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm, khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên 
cứu về máy tính, mạng máy tính, công nghệ thông tin, truyền thông; dịch vụ lắp đặt phần 
mềm máy tính; tư vấn về chuyển giao công nghệ máy tính, mạng máy tính, công nghệ 
thông tin và điện tử truyền thông (không bao gồm tư vấn pháp lý); dịch vụ đo đạc, kiểm 
chuẩn các hệ thống thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông; 
dịch vụ thẩm định các dự án công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông.  

 
 

(210) 4-2010-23913 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Hương Việt  (VN) 
34/2N Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2010-23961 (220) 12.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.21; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Vàng nhủ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và tư 
vấn Tinh Thông  (VN) 
15 Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 41: Đào tạo.  
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(210) 4-2010-24467 (220) 22.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông Hoàng Gia  
(VN) 
Số 127 Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (trên mọi chất liệu, trên mọi phương tiện).  
 

Nhóm 41: Truyền thông: sản xuất phim và các chương trình truyền hình; Giải trí; tổ chức 
các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2010-24590 (220) 23.11.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.  
 
 

(210) 4-2010-24591 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.14; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.   
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(210) 4-2010-24592 (220) 23.11.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi, rau và quả tươi.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.   
 
 

(210) 4-2010-24593 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, diệt nấm, diệt cỏ.  
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau, quả tươi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.   
 

(210) 4-2010-24594 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, diệt nấm, diệt cỏ. 
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau, quả tươi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt. 
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(210) 4-2010-24595 (220) 23.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
S7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, diệt nấm, diệt cỏ.  
 

Nhóm 31: Động vật sống, rau, quả tươi. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, và nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt.   
 
 

(210) 4-2010-25006 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hà Phi  
(VN) 
Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuếch đại âm thanh, bàn trộn âm thanh, thiết bị dùng để tạo độ vang 

và lọc tạp âm (vang lọc), micrô, máy phát DVD và MIDI.   
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử (tivi, đài casset), thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, 
thiết bị điện lạnh. 

 
 

(210) 4-2010-25060 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế giới Hóa 
chất    (VN) 
58/410D, đường Phan Huy ích, phường 
12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất các loại; mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng công nghiệp: 

máy lọc, máy sàng, máy dập, máy phát điện, phụ tùng đi kèm; xuất nhập khẩu vật tư, 
hàng hoá và thiết bị; phát hành các ấn phẩm và tài liệu chuyên ngành; dịch vụ thông tin 
thương mại; quảng cáo.  
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(210) 4-2010-25061 (220) 29.11.2010 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế giới Hóa 
chất    (VN) 
58/410D, đường Phan Huy ích, phường 
12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất phân tích dùng cho phòng thí nghiệm; hoá chất tinh khiết dùng cho 

mục đích khoa học; hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp; 
chế phẩm tẩy dầu mỡ (hóa chất dùng trong công nghiệp); chế phẩm phân bón.  

 
Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp; sơn dùng cho xây dụng và dân dụng; sơn dùng cho 
thủ công mỹ nghệ; sơn ôtô xe máy; dung môi pha loãng sơn.  

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất các loại; mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng công 
nghiệp: máy lọc, máy sàng, máy dập, máy phát điện, phụ tùng đi kèm; xuất nhập khẩu vật 
tư hàng hoá và thiết bị; phát hành các ấn phẩm và tài liệu chuyên ngành; dịch vụ thông tin 
thương mại; quảng cáo.   

 
 

(210) 4-2010-25357 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.11.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH máy tính và 
truyền thông Công Nghệ Kết 
Nối  (VN) 
213/59/17 Quang Trung, phường 10, Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa VCD; chương trình máy vi tính, phần mềm máy tính; thiết bị ngoại 

vi của máy vi tính, máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: đồ dùng dạy học, mô hình khoa học dùng cho giảng dạy, 
dụng cụ học tập, đồ dùng phát triển trí tuệ, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 
tính, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, quản lý dữ liệu bằng máy tính, dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ: cho thuê máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm 
máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống 
máy tính, phân tích hệ thống máy tính, bảo vệ máy vi tính tránh virus, tư vấn trong lĩnh 
vực phần cứng máy vi tính, cho thuê (hosting) trang web trên máy tính trang web, tạo và 
duy trì trang web cho người khác, cung cấp cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, khôi 
phục dữ liệu máy tính, cho thuê trang web, cho thuê phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2010-25358 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHEMCORP PTY LTD.   (AU) 
7 Box Road, Taren Point, Australia 2229 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc tẩy lông, vải dùng cho việc tẩy lông, lông mi giả, đồ trang điểm cho 
lông mày và lông mi.  

 
 

(210) 4-2010-25359 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh cô ban, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bái Tử 

Long   (VN) 
113 khu E, Liên Phường, khu dân cư & 
trung tâm y tế, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới, định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới, công 
trình dân dụng, giao thông và công nghiệp. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển khách theo hợp đồng, vận chuyển hàng hoá bằng ôtô và đường thuỷ.  
 

Nhóm 42: Khách sạn và nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2010-25596 (220) 03.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thành Tín  (VN) 
383 Bạch Đằng, phường 9, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 17: Cao su thiên nhiên, mủ cao su. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu, cao su, lương thực thực phẩm, nông sản, thức 
ăn nuôi trồng thuỷ sản, gia súc, gia cầm, cung cấp con giống thuỷ sản, gia súc, gia cầm.  
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Nhóm 39: Vận tải hàng hoá, cho thuê kho bãi.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến cho người khác các mặt hàng như: nông sản, lương 
thực thực phẩm, thức ăn nuôi trồng thuỷ sản.  

 
 

(210) 4-2010-25777 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) RAWLPLUG LIMITED  (GB) 
21 Holborn Viaduct, London EC1A 
2DY, United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Bulông neo dùng cho mục đích xây dựng, giắc cắm tường và đồ ngũ kim nhỏ 

bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Giắc cắm tường và ổ cắm tường (phi kim); nở (vít nở) làm bằng phi kim dùng 
để cố định vít và bulông vào lớp trát, vữa, bản dán tường, gạch, bê tông, đá, gỗ và kim 
loại; nhựa, nilon, cao su và phần cứng cao su tổng hợp, cụ thể là neo, giắc cắm, gói và các 
bộ chuyển để cố định vít và bulông và để trám vào lớp trát, vữa, tấm ốp tường, gạch bê 
tông, đá, gỗ và kim loại; kẹp, ghim và đinh tán, tất cả các sản phẩn sản xuất từ nhựa, 
nilon, cao su và cao su tổng hợp; giắc và ổ cắm tương làm từ sợi; giắc, ổ, bộ phận liên kết, 
vòng, bộ ghép nối, đầu bịt, móc treo, đệm, neo, dây buộc, đai, ghim, vòng quấn vâ thiết bị 
cố định; hộp chứa, hộp dụng cụ; các phụ tùng và thiết bị lắp cho tất cả các sản phẩm trên.  

 
 

(210) 4-2010-25778 (220) 07.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) RAWLPLUG LIMITED   (GB) 
21 Holborn Viaduct, London EC1A 
2DY, United Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Bulông neo dùng cho mục đích xây dựng, giắc cắm tường và đồ ngũ kim nhỏ 

bằng kim loại.   
 

Nhóm 20: Giắc cắm tường và ổ cắm tường (phi kim); nở (vít nở) bằng phi kim để cố định 
vít và bulông vào lớp trát, vữa, bản dán tường, gạch, bê tông, đá, gỗ và kim loại; nhựa, 
nilon, cao su và phần cứng cao su tổng hợp, cụ thể là neo, giắc cắm, gói và các bộ chuyển 
để cố định vít và bulông và để trám vào lớp trát, vữa, tấm ốp tường, gạch bê tông, đá, gỗ 
và kim loại; kẹp, ghim và đinh tán, tất cả các sản phẩn sản xuất từ nhựa, nilon, cao su và 
cao su tổng hợp; giắc và ổ cắm tương làm từ sợi; giắc, ổ, bộ phận liên kết, vòng, bộ ghép 
nối, đầu bịt, móc treo, đệm, neo, dây buộc, đai, ghim, vòng quấn vâ thiết bị cố định; hộp 
chứa, hộp dụng cụ; các phụ tùng và thiết bị lắp cho tất cả các sản phẩm trên. 
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(210) 4-2010-25974 (220) 09.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD    (SG) 
No. 5 International Business Park, #05-
00 Mewah Building, Singapore 609914   

(540) 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được và các loại nhũ tương của chúng; dầu 

cọ dùng cho thực phẩm; olein cọ dùng cho thực phẩm; stearin cọ dùng cho thực phẩm; 
dầu dừa; dầu hạt cọ dùng làm thực phẩm; olein hạt cọ dùng làm thực phẩm; stearin hạt cọ 
dùng làm thực phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; dầu ngô; dầu hạt bông; dầu hoa 
hướng dương dùng làm thực phẩm; dầu cải dầu dùng làm thực phẩm; dầu cải dùng làm 
thực phẩm; dầu hợp hyđro dùng làm thực phẩm; olein cọ hợp hyđro dùng làm thực phẩm; 
olein hạt cọ hợp hyđro dùng làm thực phẩm, stearin hạt cọ hợp hyđro dùng làm thực 
phẩm; mỡ hợp hyđro dùng làm thực phẩm; stearin cọ hợp hyđro dùng làm thực phẩm; bơ 
thực vật; mứt ướt để phết; bơ mỡ dùng trong bánh kẹo; chất thay thế bơ cacao dùng cho 
thực phẩm; sản phẩm thay thế bơ cacao; sản phẩm tương đương bơ cacao làm từ dầu cọ và 
chất béo không từ sữa; mỡ pha vào bánh cho xốp giòn; mỡ đã được este hóa tương hỗ 
dùng cho thực phẩm; chất thay thế dầu bơ dùng cho thực phẩm; mỡ hỗn hợp dùng cho 
thực phẩm; chất thay thế chất béo của sữa dùng cho thực phẩm; dầu thực vật và mỡ thực 
vật dùng cho thực phẩm; dầu hỗn hợp và mỡ hỗn hợp dùng làm thực phẩm; chất béo của 
pho mát; chất béo của sữa chua; sữa và các sản phẩm từ sữa; mứt (ướt) bơ lạc; mứt (ướt) từ 
dừa; sữa cô đặc; bột cacao và bơ cacao. 

 
 

(210) 4-2010-26185 (220) 13.12.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A5.11.17; A5.5.22; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đỏ nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Gia Bình (VN)
Phòng 502 nhà B3, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 

các nhóm khác: tấm lót tã trẻ em bằng giấy; tã lót của trẻ em bằng giấy và xenlulô; giấy 
vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để trang điểm.  

 
 

(210) 4-2010-26186 (220) 13.12.2010 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 5.13.25; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, da cam, cam nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Gia Bình (VN)
Phòng 502 nhà B3, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác: tấm lót tã trẻ em bằng giấy; tã lót của trẻ em bằng giấy và xenlulô; giấy 
vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để trang điểm. 

 
 

(210) 4-2010-26187 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.25; 1.15.15; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh nhạt, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Gia Bình  
(VN) 
Phòng 502 nhà B3, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 

các nhóm khác: tấm lót tã trẻ em bằng giấy; tã lót của trẻ em bằng giấy và xenlulô; giấy 
vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để trang điểm.  

 
 

(210) 4-2010-26307 (220) 14.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 25.7.25; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh nhạt, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Gia Bình  
(VN) 
Phòng 502, nhà B3, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 

các nhóm khác như: tấm lót tã trẻ em bằng giấy; tã lót của trẻ em bằng giấy và xenlulô; 
giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để trang điểm.  

 
 

(210) 4-2010-26388 (220) 15.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Toàn Thắng  (VN) 
Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý môi trường cụ thể là tiêu huỷ hoặc tái chế chất thải, rác thải. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ trắc địa địa chất, đo đạc đất đai, quan trắc môi trường.  
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(210) 4-2010-26627 (220) 17.12.2010 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại vật 
liệu xây dựng Minh Tuấn   (VN)
Số 92, ngõ 138, phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 
nước, vòi hòa sen, bình nóng lạnh dùng điện. 

 
 

(210) 4-2010-27800 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHI SHI SHI REN HONG ZHEN ZHI 
ZHI YI YOU XIAN GONG SI  (CN) 
No.1, Lianzhong GongYequ, HanJiang, 
Shishi, Fujian, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27801 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(731) SHI SHI SHI REN HONG ZHEN ZHI 

ZHI YI YOU XIAN GONG SI  (CN) 
No.1, Lianzhong GongYequ, HanJiang, 
Shishi, Fujian, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27802 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHI SHI SHI REN HONG ZHEN ZHI 
ZHI YI YOU XIAN GONG SI  (CN) 
No.1, Lianzhong GongYequ, HanJiang, 
Shishi, Fujian, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phôn, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  
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(210) 4-2010-27803 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) SHI SHI SHI REN HONG ZHEN ZHI 

ZHI YI YOU XIAN GONG SI  (CN) 
No.1, Lianzhong GongYequ, HanJiang, 
Shishi, Fujian, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27804 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHI SHI SHI REN HONG ZHEN ZHI 
ZHI YI YOU XIAN GONG SI  (CN) 
No.1, Lianzhong GongYequ, HanJiang, 
Shishi, Fujian, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27805 (220) 30.12.2010 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHI SHI SHI REN HONG ZHEN ZHI 
ZHI YI YOU XIAN GONG SI  (CN) 
No.1, Lianzhong GongYequ, HanJiang, 
Shishi, Fujian, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-01507 (220) 24.01.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; A1.1.10; 16.1.4 
(591) Đỏ tím, trắng, đen xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Ngọc 
Bích    (VN) 
373B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 
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(210) 4-2011-01520 (220) 25.01.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.1.2; 2.9.1; 2.3.1; 3.4.11; 17.2.5; 
A5.3.15 

(591) Tím, xanh dương, xanh lá cây, trắng, 
đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kỷ Nguyên Xanh  
(VN) 
247/80 F9, Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-02088 (220) 30.01.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Cuộc Sống ấm 
áp  (VN) 
1471 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 1, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ, sản phẩm mây, tre, lá. 

 
 

(210) 4-2011-02175 (220) 09.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) WIVIS CO., LTD   (KR) 
Residing at # 324, Yanjae-Dong, 
Seocho-Gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Hộp đựng chìa khóa bằng da; túi đựng giấy ăn làm bằng chất liệu da; ba lô; cặp 

học sinh; hộp đựng các vi-sit; túi boston (túi xách có hình hộp); ví (không làm bằng kim 
loại quý); túi dùng đi biển; cặp đựng tài liệu; ví đựng séc; va-li; ví đựng vé; ví đựng thẻ tín 
dụng; túi du lịch; hòm; ví đựng hộ chiếu; túi xách (bằng da); ô (dù, lọng).  

 
Nhóm 25: Giày thể thao; giày chơi quần vợt; giày cưỡi ngựa; quần lửng; áo khoác có mũ 
(không dùng để tập thể thao); áo chui đầu, quần jeans; quần áo bơi; áo thể thao; mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu); dây đeo quần; thắt lưng da (đồ thời trang).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
 

448

(210) 4-2011-02274 (220) 11.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KANG NA HSIUNG ENTERPRISE 
CO., LTD   (TW) 
No. 77-1, Minan Li, Chiali Chen, Tainan, 
Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; vải để đóng băng vệ sinh; băng vệ sinh; quần lót vệ 

sinh; thắt lưng dùng cho băng vệ sinh; nút gạc dùng cho kinh nguyệt. 
 
 

(210) 4-2011-02422 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.1 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
LOGISTICS TNA Việt Nam  (VN) 
Số 6, BT1A, dãy B, Mỹ Đình II, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá, du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-02446 (220) 16.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MY WAY 
HOSPITALITY  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà 17T3, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; hợp chất chữa cháy; chất để thuộc 

da; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp 
ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 
Nhóm 02: Sơn; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự 
nhiên dạng thô; phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.  

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh 
răng.  

 
Nhóm 04: Dầu mỏ; chất đốt để chiếu sáng; chế phẩm dùng để loại bụi; nhiên liệu; sáp để 
thắp sáng; nến để thắp sáng.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin; cồn dùng trong ngành y; chế phẩm thú y; thảo 
mộc y tế; chất diệt động vật có hại.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường, thô và bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; quặng 
kim loại vật liệu xây dựng chịu nhiệt bằng kim loại; móc bằng kim loại dùng cho giá xoay 
mắc quần áo; két sắt an toàn.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ cầm tay); máy nông nghiệp; động cơ và máy 
thủy lực; vỏ máy; người máy; máy giặt.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dụng cụ để mài; dao, 
thìa và dĩa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; 
thiết bị phân tích dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị y tế dùng cho luyện 
tập thân thể.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị để chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng 
nước; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị 
thông gió.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ trang 
sức; tượng nhỏ bằng kim loại quý; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồ nữ trang giả.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; giá để nhạc cụ; thiết bị lật trang của tập bản nhạc; khóa lên 
dây đàn; da để làm trống; miếng gảy đàn.  

 
Nhóm 16: Giấy; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); con dấu; ấn phẩm; ảnh chân dung; 
đồ dùng bằng các tông.  

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; xi; amiăng; vật liệu cách âm; nhựa tổng hợp; 
vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện, nhiệt.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; hắc ín; đài kỷ niệm phi kim loại; cấu kiện công 
trình không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; bê tông.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ; đồ đạc bằng kim loại; đồ trang trí không bằng kim loại cho đồ 
đạc; gương; ngà, thô hoặc bán thành phẩm.   

 
Nhóm 21: Thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng cụ 
nhà bếp; bộ đồ uống rượu; bình, lọ.  

 
Nhóm 22: Dây không bằng kim loại; nguyên liệu dệt sợi thô; vật liệu để nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo); sợi vải dệt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; lông động vật.  

 
Nhóm 23: Sợi; chỉ; len đã xe; tơ đã xe.  

 
Nhóm 24: Vải; chăn; vỏ nệm; rèm cửa bằng vải hoặc chất dẻo; chăn bông (mÒn bông); 
khăn trải bàn bằng vải.  

 
Nhóm 26: Khuy; đồ dùng để thêu; đồ khâu (trừ chỉ); đăng ten trang trí; đồ trang trí dùng 
cho tóc.  
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Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; mảng đất có cỏ nhân tạo; 
tấm phủ sàn bằng vinyl.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi, tự động và chơi bằng tiền xu (không dùng với màn hình và màn 
chiếu ngoài); đồ câu (đánh) cá; trò chơi; máy để luyện tập thể dục; đồ chơi; gậy chơi gôn.   

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); thịt; thức ăn từ cá; tôm (không còn sống); 
cá (không còn sống); mực (không còn sống).  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; thức ăn giàu tinh bột; ca cao; cà phê; gia vị; chè 
(trà); ca cao.  

 
Nhóm 31: Chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi không dùng cho ngành y; nấm tươi; cây; 
quả tươi; chế phẩm để vỗ béo cho động vật; thức ăn cho động vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga (đồ uống không cồn); đồ uống không có cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu khai vị; rượu vang; rượu (gạo); đồ 
uống được chưng cất.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; diêm; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc 
chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng cho ngành y.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán thuốc lá; siêu thị bán buôn, bán lẻ và phân phối đồ 
uống; mua bán phân bón; mua bán thức ăn cho động vật; mua bán chất diệt động vật có 
hại chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; đánh giá tài chính; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  

 
Nhóm 37: Giám sát công trình xây dựng; xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hòa không khí.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vải; dịch vụ khắc trổ, trạm trổ; gia công kim loại; dịch vụ in ấn; 
gia công gỗ; bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi; dịch vụ giải trí và tiêu khiển; tổ chức cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); lập kế hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều 
khiển các đại hội.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; trắc địa địa chất; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; kiểm 
định; lập trình máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn, quán rượu nhỏ (quầy bar).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ kiểm tra an ninh; vệ sĩ; hãng thám tử; tư vấn về an 
ninh; điều tra lý lịch cá nhân.  
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(210) 4-2011-02684 (220) 21.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; 22.5.1; 22.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, đen, da cam, đỏ, 

xanh cốm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ thuật 
Liên Vũ  (VN) 
SN15, ngõ 101, Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Tượng, phù điêu, đài nước, chậu, đôn bằng chất liệu composite.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán các mặt hàng: tượng, phù điêu, đài nước, chậu, đôn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng: sân vườn, thác nước, tiểu cảnh, non bộ; dịch vụ lắp dựng hòn non 
bộ, thác nước.  

 
 

(210) 4-2011-02808 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.3.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Ngọc 
Nam Phương  (VN) 
348 CMT 8, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; đất hiếm.  
 

Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu tràm); dầu dùng cho nước hoa, nước thơm.  
 

Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; lá chắn cửa bằng kim loại; chi 
tiết bằng kim loại dùng cho cửa sổ.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: đá nhân tạo; đá hoa cương granit; gạch vuông 
ốp tường: không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm lát sàn: không bằng kim loại; 
thạch anh (silic); thạch anh thuần khiết, tự nhiên, trong suốt; cửa không bằng kim loại; vỏ 
bọc cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; bộ đồ cửa không bằng kim loại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2011-02876 (220) 23.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) WARWICK FABRICS (AUSTRALIA) 
PTY LTD   (AU) 
6-10 Sackville Street, Collingwood, 
Victoria 3066, AUSTRALIA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch trong nhóm này bao gồm chế phẩm dùng để làm sạch vải; 
chế phẩm bảo dưỡng chất liệu da; chế phẩm bảo dưỡng và tẩy rửa vải. 

 

Nhóm 05: Chất khử mùi không dùng cho người; chế phẩm làm mát và làm sạch không 
khí; bi-ô-xít dùng tẩy uế, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt vi khuẩn; các chế phẩm 
hóa học diệt vi khuẩn; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 24: Vải, vải dệt, vải sợi dệt, vải để bọc nệm, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vải nỉ, màn 
rèm bằng vải;  vải đã được xử lý; vỏ bọc đồ dùng trong nhà bằng vải; vải đã xử lý bao 
gồm vải không thấm nước và vải chịu nước. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ lựa chọn, bảo quản vá xử lý vải; dịch vụ cố vấn, tư vấn, định giá, cung 
cấp thông tin (bao gồm cả trực truyến và thông qua hệ thống mạng máy tính toàn cầu) cho 
việc lựa chọn, bảo quản và xử lý vải. 

 
 

(210) 4-2011-03138 (220) 28.02.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ALTERIAN TECHNOLOGY LIMITED  
(GB) 
The Spectrum Building, Bond Street, 
Bristol, BS1 3LG, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để phân tích cho chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; 
phần mềm máy tính dùng để lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; phần mềm 
máy tính dùng để tạo và thực hiện chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; phần mềm máy tính 
để phân tích hiệu quả chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; phần mềm máy tính để phân tích, 
lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu thu được từ chiến dịch tiếp thị và quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính liên quan đến chiến dịch tiếp 
thị và quảng cáo; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến lập kế hoạch cho chiến 
dịch tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến việc tạo và 
thực hiện chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính liên quan 
đến việc phân tích dữ liệu và thông tin thu được từ chiến dịch quảng cáo và tiếp thị; dịch 
vụ tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến việc phân tích hiệu quả của chiến dịch quảng 
cáo và tiếp thị; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến việc phân tích, lưu trữ, 
quản lý và xử lý dữ liệu thu được từ chiến dịch tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật; dịch vụ hỗ trợ phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cung cấp trực tuyến, qua 
mạng viễn thông, hoặc cá nhân.  
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(210) 4-2011-03215 (220) 01.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.2; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) DATACRAFT PTY. LIMITED   (AU) 

Australian Nominees, Level 53, MLC 
Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 
2000, Australia  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Nền phần mềm máy tính cho những mạng và ứng dụng điện toán đám mây; 
phần mềm máy tính để phát triển và vận hành mạng và ứng dụng điện toán đám mây; nền 
phần cứng và nền phần mềm máy tính để tích hợp máy tính chủ, phần cứng và phần mềm 
lưu trữ dữ liệu, phần cứng và phần mềm mạng máy tính; phần mềm quản lý máy chủ; 
phần mềm máy tính sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để kiểm 
soát, quản trị và quản lý mạng; phần mềm quản lý mạng cho các mạng máy tính nội bộ và 
toàn cầu và cho các mạng thông tin truyện thông bằng máy tính; phần mềm máy tính để 
lưu trữ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng nội dung, phần mềm, trang web và cơ 
sở dữ liệu; phần cứng và phần mềm máy tính để lưu trữ, quản lý sao chép; chuyển, truy 
lại, phục hồi, truy cập, phân phát và an toàn dữ liệu và để quản lý và giám sát mạng, hệ 
thống lưu trữ dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu qua mạng máy tính; phần cứng và phần mềm 
máy tính đề tối ưu hóa khả năng truy cập, phân phát, sao lưu, an ninh, khôi phục và sao 
chép dữ liệu; phần mềm máy tính sử dụng trong quản lý, kiểm soát và giám sát các máy 
tính điện tử, phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính qua mạng thông tin máy 
tính nội bộ và toàn cầu, sử dụng trong tìm kiếm truy lại và truy cập vào dữ liệu thông tin 
được lưu trữ trong máy tính điện tử, phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được 
kết nối với các mạng thông tin máy tính nội bộ và toàn cầu, sử dụng trong việc truyền an 
toàn dữ liệu và thông tin giữa phần cứng máy tính, và sử dụng trong việc khôi phục máy 
tính điện tử, phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính được kết nối với mạng thông 
tin máy tính nội bộ và toàn cầu; máy tính chủ; phần cứng máy tính chủ truy cập mạng; phần 
mềm điều hành máy chủ truy cập mạng; phần mềm máy tính; phân cứng máy tính.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh liên quan dến các hoạt động của 
các ứng dụng và mạng máy tính đám mây; quản lý kinh doanh trung tâm cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh hỗ trợ việc sử dụng mạng máy tính 
toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ xử lỷ dữ liệu trực tuyến; hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn các thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tập 
tin máy tính hóa; dịch vụ quản lý dữ liệu; dịch vụ quản lý trung tâm dữ liệu; tư vấn trong 
lĩnh vực quản lý trung tâm dữ liệu.  

 

Nhóm 37: Lắp dặt và bảo trì thiết bị và hệ thống mạng truyền thông; lắp đặt và bảo trì liên 
quan đến máy tính, mạng máy tính, hệ thống viễn thông và thiết bị xử lý dữ liệu; lắp đặt 
và bảo trì các ứng dụng và mạng điện toán đám mây.   

 

Nhóm 38: Cung cấp truy cập đến hệ điều hành và các ứng dụng máy tính được lưu trữ từ 
xa thông qua internet; cung cấp truy cập đến hệ điều hành và các ứng dụng máy tính đã 
được lưu trữ thông qua internet; chuyển tải truyền, lưu trữ điện tử và truyền điện tử theo 
dòng liên tục các dữ liệu, văn bản, hình ảnh, phần mềm, tập tin, siêu văn bản, các trang 
web, thông tin, tài liệu, âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn thông qua một mạng truyền thông 
toàn cầu hoặc mạng điện toán đám mây; cung cấp truy cập nhiều người sử dụng đến mạng 
truyền thông toàn cầu hoặc mạng máy tính hoặc mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ 
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thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính điện tử cho phép người sử dụng xác định 
vị trí, tải lên, đăng, trưng bày hiển thị, chia sẻ, truyền hoặc cung cấp dữ liệu, văn bản, hình 
ảnh, tác phẩm thị giác, phần mềm, nguồn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, tài liệu, âm 
nhạc tác phẩm âm thanh, viđêô và các tác phẩm nghe nhìn; cung cấp truy cập vào cơ sở 
dữ liệu máy tính trực tuyến; cho thuê thời gian truy cập đến dịch vụ cơ sở dữ liệu trung 
tâm; dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng máy tính.  

 

Nhóm 42: Lập kế hoạch và quản lý mạng máy tính; dịch vụ máy tính trong lĩnh vực quản lý 
dữ liệu trên máy chủ, cụ thể là dịch vụ tư vấn về cơ sở dữ liệu máy tính, khôi phục dữ liệu 
máy tính, khắc phục thảm họa của máy tính, lưu trữ dữ liệu ở dạng điện tử, sao lưu dữ liệu 
máy tính, phát triển hệ thống để xử lý dữ liệu, phát triển hệ thống để lưu trữ dữ liệu, phát 
triển hệ thống để truyền dữ liệu; quản lý, bảo trì và cập nhật cơ sở dữ liệu máy tính; giám 
sát và quản lý hệ thống mạng máy tính; quản lý (trừ quản lý kinh doanh) hệ thống máy tính; 
dịch vụ máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu; dịch vụ lưu trữ ứng dụng máy tính; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là cung cấp dịch vụ ứng dụng có tính năng lưu trữ từ xa an toàn hệ điều hành và các 
ứng dụng máy tính cho các bên thứ ba; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp cho người sử 
dụng hợp pháp một môi trường điện toán ảo bảo mật có thể truy cập qua Internet; dịch vụ 
thử nghiệm chuẩn đoán kỹ thuật; dịch vụ hỗ trợ máy tính (lập trình và cài đặt, sửa chữa, bảo 
trì phần mềm); dịch vụ bảo vệ virus máy tính; dịch vụ xét nghiệm DNA; dịch vụ lưu trữ dữ 
liệu máy tính hóa; dịch vụ lưu trữ điện tử các văn bản, hình ảnh, tác phẩm thị giác, phần 
mềm, tập tin, nguồn ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, các trang web, tài liệu, âm nhạc, tác 
phâm âm thanh, viđêô và các tác phẩm nghe nhìn; dịch vụ cung cấp hệ thống máy tính ảo 
và môi trường máy tính ảo qua Internet, trực tuyến hoặc tương tác; thiết kế và phát triển ứng 
dụng phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực mạng 
điện toán đám mây và các ứng dụng; cung cấp phần mềm điều hành trực tuyến không tải về 
được để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không thể tải về được để vận hành và bảo trì mạng máy tính, máy chủ và quản lý cơ sở dữ 
liệu; thiết kế, phát triển, vận hành và cho thuê phần mềm máy tính không thể tải về có thể 
truy cập qua mạng máy tính toàn cầu, để quản lý các ứng dụng máy tính, hệ điều hành và 
cơ sở dữ liệu; dịch vụ công nghệ thông tin (tư vấn kỹ thuật và thiết kế phần cứng, phần mềm 
và thiết bị ngoại vi máy tính); cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính dÓ lưu trữ, quản lý và 
bảo vệ dữ liệu và để quản lý và giám sát mạng, hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử và cơ sở dữ 
liệu qua mạng máy tính; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là cung cấp, lưu trữ, quản lý, 
phát triển và duy trì các ứng dụng, phần mềm, các trang web và cơ sở dữ liệu; cho thuê 
trang thiết bị máy tính, cho thuê máy chủ internet; cho thuê các phương tiện điện toán và lưu 
trữ dữ liệu máy tính có dung lượng biến thiên cho bên thứ ba; dịch vụ hỗ trợ máy tính (dịch 
vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi máy tính).   

 

Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ kiểm tra danh tính để truy cập vào môi trường điện toán ảo 
bảo mật; giám sát hệ thống máy tính cho mục đích an ninh.   

 
 

(210) 4-2011-03659 (220) 04.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 24.9.1; 3.3.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng 
(731) Nguyễn Châu  (VN) 

Số 3/4, Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phát hàng mẫu, bán buôn và bán lẻ đồ gia dụng, thiết bị văn 
phòng, hệ thống chiếu sáng, máy quay phim an ninh, bộ lưu điện. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư.  
 
 

(210) 4-2011-04018 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(731) POSCO ENGINEERING & 

CONSTRUCTION CO., LTD.  (KR) 
568-1, Goedong-dong, Nam-gu, Pohang-
si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hợp đồng xây dựng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ: buôn bán nhà cửa; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); quản lý căn hộ; cho thuê căn hộ; đại lý nhà ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ: xây dựng; sửa chữa nhà cửa; thông tin xây dựng; xây dựng tòa nhà 
văn phòng; xây dựng tòa nhà thương mại; xây dựng khu căn hộ; xây dựng chung cư; xây 
dựng căn hộ kết hợp với văn phòng; xây dựng nhà ở.  

 
 

(210) 4-2011-04021 (220) 09.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phạm Duy GT  (VN) 
43 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng (gạch ngói, cát, sỏi, xi măng, ,sắt, thép, cửa nhựa), 
thiết bị điện (dây điện, cáp điện, tủ cáp điện, bóng điện, cầu chì, ổn áp), đồ trang trí nội 
thất (đèn trang trí, tranh treo tường, bình gốm, sứ). 

 
 

(210) 4-2011-04639 (220) 17.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PSION PLC  (GB) 
48 Charlotte Street, London W1T 2NS, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, phần cứng và phần mềm quản lý mạng được dùng để truyền, nhận, 
kiểm tra, cập nhật và quản lý dữ liệu, để kiểm kê và giao hàng, lưu trữ và phục hồi, vận 
chuyển và tiếp nhận hàng hoá, để đặt hàng, lựa chọn và tính toán chu kỳ hàng hoá, để 
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theo dõi và quản lý tài sản và để thu thập dữ liệu chung; máy tính, phần cứng và phần 
mềm quản lý mạng để quản lý và giám sát máy tính có chức năng điện thoại; máy tính, 
phần cứng và phần mềm quản lý mạng để quản lý và giám sát các thiết bị điện thoại cá 
nhân, thiết bị liên lạc bằng cách truyền giọng nói qua mạng thông tin được dùng trong 
quản lý mối quan hệ của khách hàng dùng điện thoại; máy tính, phần cứng và phần mềm 
quản lý mạng dùng cho các thiết bị thanh toán, thiết bị điều khiển và nhận dạng an ninh; 
máy đọc và thiết bị xác định tần số rađiô cố định và biến đổi; máy tính, phần cứng và 
phần mềm quản lý mạng được dùng với máy tính xách tay, thiết bị xác định chỉ thị của 
giọng nói, nhận dạng giọng nói để sử dụng cho việc đặt hàng qua điện thoại di động, xử lý 
thanh toán, xác minh và nhận dạng cá nhân, điều phối và lập kế hoạch, sửa chữa và bảo trì 
thiết bị; thiết bị tích hợp giọng nói và dữ liệu cho phép dùng sóng vô tuyến trên diện rộng; 
máy tính, phần cứng và phần mềm quản lý mạng dùng cho định vị toàn cầu bản đồ lái xe 
và tìm đường; máy ghi và đọc hình ảnh ở dạng vạch hoặc ở dạng mảng; máy ảnh kỹ thuật 
số; màn hình máy tính và máy tính cố định hay di động của hệ thống máy tính kết nối 
điện thoại di động trong hoạt động kinh doanh; bộ điều chỉnh điện tử và bộ xử lý dữ liệu; 
thiết bị mạng cục bộ không dây cụ thể là: đầu mối truy cập, bộ điều chỉnh điện tử, bộ vi 
điều chỉnh điện tử và ăng ten; máy quét la-de tích hợp cầm tay; máy tính, phần cứng và 
phần mềm quản lý mạng để quản lý và kiểm tra những trục trặc của máy tính cá nhân; 
thiết bị truyền và nhận tần số rađiô cố định hoặc biến đổi; máy tính, phần cứng và phần 
mềm quản lý mạng dùng cho việc quản lý và kiểm tra máy bán hàng kỹ thuật số, thiết bị 
điều khiển tự động của xe cộ và thiết bị nhật ký điện tử cá nhân; hệ điều hành máy tính; 
thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến biến tần.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và thiết kế liên quan tới máy tính trong lĩnh vực quản lý quan hệ 
khách hàng dùng điện thoại di động; dịch vụ tư vấn và thiết kế liên quan tới máy tính 
trong lĩnh vực đặt hàng qua điện thoại di động, sửa chữa và bảo trì thiết bị; tư vấn kỹ thuật 
và thiết kế theo đơn hàng hệ thống truyền tải, tiếp nhận, quản lý dữ liệu và hệ thống mua 
bán nguyên vật liệu; dịch vụ tích hợp, thiết kế và tư vấn kỹ thuật cho hệ thống nhận dạng 
tần số vô tuyến; dịch vụ tư vấn và thiết kế liên quan đến máy tính sử dụng cho truyền tải, 
nhận, xem xét, cập nhật và quản lý dữ liệu, kiểm kê và giao hàng, lưu trữ và phục hồi, vận 
chuyển và tiếp nhận hàng hoá, đặt hàng và tính toán chu kỳ của hàng hoá, theo dõi và 
quản lý tài sản, xử lý thanh toán, xác minh và nhận dạng cá nhân, nhận dạng giọng nói, 
điều phối và lập kế hoạch, thu thập dữ liệu chung và bảo dưỡng thiết bị; dịch vụ tư vấn và 
thiết kế liên quan đến máy tính trong lĩnh vực định vị toàn cầu cho bản đồ lái xe và tìm 
đường.  

 
 

(210) 4-2011-04726 (220) 18.03.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 2010-077477 04.10.2010 JP 

(731) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
(Also trading as SEIKO EPSON 
CORPORATION)   (JP) 
4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực cho máy in, hộp mực (đã được đỗ đầy mực) dùng cho máy in, ống mực 

dùng cho máy in, hộp ống mực (đã được đổ đầy mực) dùng cho máy in. 
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Nhóm 09: Máy in được sử dụng cùng với máy tính, máy in phun dùng với máy tính, máy 
in đa chức năng tích hợp khả năng sao chép và/hoặc quét và/hoặc gửi fax, bộ phận và phụ 
kiện của máy in đa chức năng, máy in la ze dùng với máy tính, máy quét, máy chiếu tinh 
thể lỏng. 

 
 

(210) 4-2011-05069 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 1401670 23.12.2010 AU 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đen, ghi, ghi nhạt, trắng 
(731) NATIONAL AUSTRALIA BANK 

LIMITED   (AU) 
800 Bourke Street, Docklands VIC 3008, 
AUSTRALIA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm phần cứng và phần mềm máy tính 
dùng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng và tài 
chính, và để thu thập các dữ liệu liên quan; thiết bị điện tử bán dẫn dùng trong lĩnh vực 
cung cấp dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài chính, kinh doanh và dịch vụ cố vấn kinh 
doanh; máy đọc (bộ xử lý dữ liệu máy vi tính), đầu đọc mã vạch, máy đọc dữ liệu quang 
học và thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị truyền dữ liệu bao gồm mạng cục bộ (LAN), 
điểm/nút nối mạng cục bộ và điểm kết nối chính; thiết bị mã hóa và kiểm soát truy cập 
mạng; thiết bị dữ liệu đầu cuối để giao tiếp với mạng và trang thiết bị máy tính, bao gồm 
bộ đệm mã số nhận dạng cá nhân (mã mật khẩu, mã PIN) để chuyển vốn điện tử, bộ lọc 
mã PIN của khách hàng, thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử, thiết bị đầu cuối cấp số dư 
hoặc chuyển số dư (trong hoạt động ngân hàng); thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị 
thu phát tín hiệu viễn thông, thiết bị thu phát tín hiệu điện tử, bộ thu phát tín hiệu viễn 
thông; thẻ bảo mật dành cho trang thiết bị máy tính và điện tử, bao gồm thẻ mã hóa, đầu 
đọc thẻ, đầu ghi thẻ, thẻ nhận dạng từ tính, thẻ mã hóa từ tính, máy mã hóa từ tính; hệ 
thống giao dịch giữa máy chủ và người dùng (trong hoạt động ngân hàng) và tâm mạch 
tổng hợp đi kèm, thiết bị đầu cuối tấm mạch tổng hợp; thẻ thông minh; bàn phím bao gồm 
cả bàn phím cảm biến độ gần; mạch tổng hợp, tấm mạch in đã lắp ráp, hộp nối dây để nối 
các sản phẩm nêu trên, bộ cung cấp điện một chiều hạ thế; phần mềm (máy tính) các loại; 
chương trình máy tính phục vụ việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, 
tư vấn doanh nghiệp và/hoặc cố vấn doanh nghiệp. 

 

Nhóm 16: Sản phẩm của ngành in; bản báo cáo tài chính; đồ dùng giáo dục và giảng dạy 
(trừ các thiết bị); hóa đơn (in sẵn); tài liệu quảng cáo liên quan đến nhận thức tài chính và 
ngân hàng.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và hoạt động ngân hàng; dịch vụ quản lý và kiểm soát thẻ tín 
dụng, thẻ chi tiêu và thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến; truy xuất thông tin giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; đại lý thanh toán chấp 
nhận thẻ; cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động ngân hàng qua mạng máy tính toàn cầu; 
truy xuất thông tin giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ chuyển vốn điện tử trực tuyến; chấp nhận và ủy quyền giao dịch tài chính; 
giao dịch tài chính trực tuyến; giao dịch tiền tệ trực tuyến; tư vấn và cố vấn tài chính; 
thông tin tài chính bao gồm truy xuất thông tin giao dịch thẻ tín dụng.  
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông về thông tin, phần 
mềm máy tính, thông tin và dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác; cung cấp truy cập và kết 
nối viễn thông tới cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; dịch vụ thông tin về lĩnh vực 
viễn thông; truyền tải thông tin về các chủ đề thảo luận, bao gồm truyền tải trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục giảng dạy; tổ chức hội thảo và hội 
thảo chuyên đề về giáo dục; đào tạo và cung cấp thông tin phục vụ việc đào tạo về hoạch 
định và quản lý/quản trị doanh nghiệp; xuất bản tài liệu giáo dục, đào tạo và tài liệu cung 
cấp thông tin phục vụ việc đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính; 
dịch vụ cố vấn liên quan đến việc sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-05070 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NATIONAL AUSTRALIA BANK 
LIMITED    (AU) 
800 Bourke Street, Docklands VIC 3008, 
AUSTRALIA    

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm phần cứng và phần mềm máy tính 
dùng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, hoặc cung cấp dịch vụ ngân hàng và tài 
chính, và để thu thập các dữ liệu liên quan; thiết bị điện tử bán dẫn; máy đọc (bộ xử lý dữ 
liệu máy vi tính), đầu đọc mã vạch, máy đọc dữ liệu quang học và thiết bị xử lý dữ liệu; 
thiết bị truyền dữ liệu bao gồm mạng cục bộ (LAN), điểm/nút nối mạng cục bộ và điểm 
kết nối chính; thiết bị mã hóa và kiểm soát truy cập mạng; thiết bị dữ liệu đầu cuối để 
giao tiếp với mạng và trang thiết bị máy tính, bao gồm bộ đệm mã số nhận dạng cá nhân 
(mã mật khẩu, mã PIN) để chuyển vốn điện tử, bộ lọc mã PIN của khách hàng, thiết bị 
đầu cuối thanh toán điện tử, thiết bị đầu cuối cấp số dư hoặc chuyển số dư (trong hoạt 
động ngân hàng); thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị thu phát tín hiệu viễn thông, thiết 
bị thu phát tín hiệu điện tử, bộ thu phát tín hiệu viễn thông; thẻ bảo mật dânh cho trang 
thiết bị máy tính và điện tử, bao gồm thẻ mã hóa, đầu đọc thẻ, đầu ghi thẻ, thẻ nhận dạng 
từ tính, thẻ mã hóa từ tính, máy mã hóa từ tính; hệ thống giao dịch giữa máy chủ và người 
dùng (trong hoạt động ngân hàng) và tâm mạch tổng hợp đi kèm, thiết bị đầu cuối tấm 
mạch tổng hơp; thẻ thông minh; bàn phím bao gồm cả bàn phím cảm biến độ gần; mạch 
tổng hợp, tấm mạch in đã lắp ráp, hộp nối dây để nối các sản phẩm nêu trên, bộ cung cấp 
điện một chiều hạ thế; phần mềm các loại; chương trình máy tính phục vụ việc cung cấp các 
dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, tư vấn doanh nghiệp và/hoặc cố vấn doanh nghiệp.   

 
Nhóm 16: Sản phẩm của ngành in; bản báo cáo tài chính; đồ dùng giáo dục và giảng dạy 
(trừ các thiết bị); hóa đơn (in sẵn); tài liệu quảng cáo liên quan đến nhận thức tài chính và 
ngân hàng.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và hoạt động ngân hàng; dịch vụ quản lý và kiểm soát thẻ tín 
dụng, thẻ chi tiêu và thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến; truy xuất thông tin giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; đại lý thanh toán chấp 
nhận thẻ; cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động ngân hàng qua mạng máy tính toàn cầu; 
truy xuất thông tin giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thông qua mạng máy tính toàn 
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cầu; dịch vụ chuyển vốn điện tử trực tuyến; chấp nhận và ủy quyền giao dịch tài chính; 
giao dịch tài chính trực tuyến; giao dịch tiền tệ trực tuyến; tư vấn và cố vấn tài chính; 
thông tin tài chính bao gồm truy xuất thông tin giao dịch thẻ tín dụng.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và thông tin liên lạc; dịch vụ viễn thông về thông tin, phần 
mềm máy tính, thông tin và dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác; cung cấp truy cập và kết 
nối viễn thông tới cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; dịch vụ thông tin về lĩnh vực 
viễn thông; truyền tải thông tin về các chủ đề thảo luận, bao gồm truyền tải trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục giảng dạy; tổ chức hội thảo và hội 
thảo chuyên đề về giáo dục; đào tạo và cung cấp thông tin phục vụ việc đào tạo về hoạch 
định và quản lý/quản trị doanh nghiệp; xuất bản tài liệu giáo dục, đào tạo và tài liệu cung 
cấp thông tin phục vụ việc đào tạo.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính; 
dịch vụ cố vấn liên quan đến việc sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-05200 (220) 24.03.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A2.5.23; A2.5.24 
(591) Đen, trắng 
(731) CHRISTINA NOBLE CHILDREN'S 

FOUNDATION   (GB) 
11-15 Lillie Road, West Brompton, 
LONDON SW6 1TX, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; đồ dùng bằng các - tông; giấy viết; giấy đóng tập; sổ ghi chép và tập giấy 
viết (văn phòng phẩm); phong bì; thiếp chúc mừng; bưu thiếp; sản phẩm của ngành in; 
sách; tạp chí; bản tin; sách mỏng; áp phích quảng cáo; đồ dùng giảng dạy (không phải 
thiết bị) và tài liệu giảng dạy; văn phòng phẩm; ảnh chụp; vật liệu đóng sách; keo dán 
dùng cho văn phòng hoặc gia đình; vật liệu của nghệ sỹ; bút vẽ; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ gỗ); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc nhóm khác); chữ 
in; bản in đúc của ngành in.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu, tất cả thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ các sản phẩm giấy, đồ dùng bằng các - tông, giấy viết, 
giấy đóng tập, sổ ghi chép và tập giấy viết (văn phòng phẩm), phong bì, thiếp chúc mừng, 
bưu thiếp, sản phẩm của ngành in, sách, tạp chí, bản tin, sách mỏng, áp phích quảng cáo, 
đồ dùng giảng dạy (không phải thiết bị) và tài liệu giảng dạy, văn phòng phẩm, ảnh chụp, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ cung cấp trực tuyến các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ mua bán tài chính; 
dịch vụ mua bán tiền tệ; dịch vụ mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 41: Tổ chức khiêu vũ; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức buổi tiệc (giải 
trí); tổ chức triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục; tổ chức và điều khiển hội nghị, 
hội nghị chuyên đề, hội thảo; tổ chức các cuộc thi; sản xuất phim trên băng video; biểu 
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diễn (trình diễn) trực tiếp; tổ chức các cuộc thi với mục đích văn hóa và giáo dục; cung 
cấp thông tin văn hóa và giáo dục; tổ chức các hoạt động với mục đích văn hóa thể thao; 
tất cả các dịch vụ trên thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-05214 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2; A26.3.6 
(591) Xám, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

xây dựng An Sơn  (VN) 
159/9/11 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung kéo thép; thùng bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; cấu kiện bằng 
kim loại phục vụ cho xây dựng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: cấu kiện bê tông thương phẩm; gạch; thạch cao (dùng 
trong xây dựng); đất sét (dùng trong xây dựng). 

 

Nhóm 35: Lập dự toán công trình xây dựng; mua bán: giàn giáo, máy móc thiết bị ngành 
xây dựng, máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, máy móc - thiết bị, vật liệu điện, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, sắt, thép, kim loại, vật liệu xây dựng.   

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt trang thiết bị cho các công 
trình xây dựng như: khung kèo thép, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, hệ thống điều hòa 
không khí, hệ thống điện; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị 
ngành xây dựng; sửa chữa máy móc - thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 40: Đúc kim loại; xử lý kim loại; mạ kim loại; lắp ráp máy móc - thiết bị xây dựng 
cho người khác.  

 
 

(210) 4-2011-05298 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(731) LIAU SOON HENG (LIAU 

SHUNXING)   (SG) 
Block 148 Simei Street 1, #09-131, 
Singapore 520148. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; dầu hạnh nhân; xà phòng hạnh nhân; đá 
phèn (chất khử trùng); xà phòng chống đổ mồ hôi; dầu thơm; hương liệu (tinh dầu); chất 
thơm dùng tạo mùi thơm; chất thơm dùng cho nước hoa; tro núi lửa dùng để làm sạch; 
chất làm se da dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để vệ sinh; hạt tắm; muối 
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tắm (không dùng cho mục đích y tế), sản phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; bọt tắm; xà phòng 
tắm; mặt nạ làm đẹp; dầu thơm becgamot; tinh dầu cây thông tùng; tinh dầu quả thanh 
yên; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng làm thon người; bộ đồ mỹ phẩm; kem làm 
đẹp; kem mỹ phẩm; kem mátxa (không có thuốc); các loại kem không chứa thuốc [mỹ 
phẩm], xà phòng khử mùi; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm dùng làm rụng 
lông; xà phòng khử trùng, không dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; chất chiết xuất của 
hoa (nước hoa); nước xức tóc, hương; dâu hoa nhài; hương que; tinh dầu oải hương; nước 
oải hương; tinh dầu chanh; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; mặt nạ (mỹ phẩm); xà phòng 
cỏ tẩm thuốc; tinh dầu bạc hà; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chăm sóc móng tay; dầu dùng cho mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và dầu thơm; đá bọt; 
tinh dầu hoa hồng; nước thơm; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); kem làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để giảm cân; đá trơn; xà phòng; xà phòng bánh; xà 
phòng chống ra mồ hôi chân; chế phẩm để giặt; sáp dùng làm rụng lông; khăn tay tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; các chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm da rám 
nắng (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; xà phòng cạo râu; đá cạo râu dùng để 
khử trùng; túi bột thơm dùng để làm thơm đồ vải; chế phẩm làm từ hoa khô có mùi thơm; 
phấn (đồ trang điểm); sáp thơm dùng cho mỹ phẩm; xạ hương dùng làm nước hoa, bạc hà 
dùng làm nước hoa, chế phẩm dùng để tẩy trang; đồ hoá trang (son phấn); phấn trang 
điểm; chế phẩm làm bóng lá cây; chế phẩm làm nhẵn da (dạng bột); chế phẩm xịt làm 
thơm mát hơi thở; bông tẩy trang, bột tan dùng trong nhà vệ sinh, tinh dầu tecpinen. 

 
 

(210) 4-2011-05353 (220) 25.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.5.2; 26.1.1; 4.5.3; A16.1.11 
(591) Trắng, đen, da cam 
(731) Công ty Cổ phần Truyền 

thông GAPIT   (VN) 
Phòng 902, tầng 9, D10 Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ kết nối mạng xã hội và điện thoại di động; cung cấp và khai thác nội 

dung, thông tin, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.  
 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ xử lý nội dung cơ sở dữ liệu thể thao, văn hóa, xã hội, giải trí, 
kinh tế; dịch vụ thiết kế trang trí mỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-05485 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Sức Khoẻ Vàng  (VN) 
B9/10 đường 47, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-05520 (220) 29.03.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.5; 26.1.2; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIHUCA  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  

 
 

(210) 4-2011-05523 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ cờ 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thiết bị và giải 
pháp Năng Lượng   (VN) 
Số 2, ngõ 68/91/16 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi; ống dẫn nồi hơi; thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; nồi hơi để đốt 

nóng; nồi hơi cho xưởng giặt; van điều mức trong các bình chứa; thiết bị cung cấp nguyên 
liệu cho lò; thiết bị tắm hơi; bộ tích tụ hơi nước; nồi hơi (không là bộ phận máy); thiết bị để 
sản xuất hơi nước; van điều hòa nhiệt (bộ phận của thiết bị nhiệt); thiết bị làm nước nóng. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và làm sạch lò hơi.  

 
Nhóm 40: Làm nồi hơi; sản xuất năng lượng.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà nghỉ (du 
lịch); cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cung cấp phương tiện (đất) cắm trại.  

 

(210) 4-2011-05634 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH Chân Việt 

Khánh Hòa  (VN) 
104 Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần ào, giày dép, túi xách.  
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(210) 4-2011-05755 (220) 31.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHERATON INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là, dịch vụ môi giới bất động sản và dịch vụ mua 
lại bất động sản; dịch vụ mua bất động sản và quyền sở hữu cổ phân bất động sản, cụ thể 
là quản lý và sắp đặt cho chủ sở hữu bất động sản, toà nhà, căn hộ; dịch vụ đầu tư bất 
động sản, quản lý bất động sản; mua quyền sử dụng bất động sản trong một khoảng thời 
gian nhất định và cho thuê bất động sản và động sản, bao gồm toà nhà và căn hộ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; tổ chức các chuyến du lịch; đặt 
chỗ trước các chuyến du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các trang thiết bị vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
(giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); 
dịch vụ giải trí trong nhà; địch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn ở cạnh đường 
cho khách có ô tô; dịch vụ khách sạn nhỏ cho người lái xe ô tô; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ cung cấp tiện nghi phòng họp và phòng tổ chức sự kiện, không bao gồm cung cấp 
thiết bị âm thanh và hình ảnh; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rựơu; dịch vụ phòng chơ ở 
khách sạn; dịch vụ phòng pha rượu với nước hoa quả; dịch vụ tiệm cà phê và dịch vụ pha 
rưựu với nước hoa quả; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ hỗ trợ khách hàng trong khách sạn để hướng dẫn, mở cửa và giúp khách hàng chuyển 
hành lý và thư từ; dịch vụ cung cấp tiện nghi cho phòng họp và phòng lễ nghi, không bao 
gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp tiện nghi cho hội nghị và triển lãm, 
không bao gồm cung cấp thiết bị âm thanh và hình ảnh; hoạt động của khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống và quán rượu. 

 
 

(210) 4-2011-05756 (220) 31.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
SEN CO  (VN) 
28/1/41 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc hoặc bao hoặc nắp đậy, cái kẹp, hộp đựng tất cả dùng cho thiết bị thông 
tin liên lạc và các bộ phận của chúng; dụng cụ dùng để đặt ống nghe điện thoại, thẻ dùng 
cho mục đích thông tin liên lạc, tất cả dụng cụ trên chỉ dùng với các thiết bị thông tin; các 
bộ phận và thiết bị dự trữ dùng cho hàng hoá kể trên; thiết bị ghi truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hay hình ảnh; thiết bị xử lý dữ kiện; thiết bị và dụng cụ, tất cả dùng trong trao đổi 
đàm thoại, bộ điều biến, thiết bị và dụng cụ dồn kênh; dây dẫn điện. 
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(210) 4-2011-05757 (220) 31.03.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
SEN CO   (VN) 
28/1/41 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc hoặc bao hoặc nắp đậy, cái kẹp, hộp đựng tất cả dùng cho thiết bị thông 
tin liên lạc và các bộ phận của chúng; dụng cụ dùng để đặt ống nghe điện thoại, thẻ dùng 
cho mục đích thông tin liên lạc, tất cả dụng cụ trên chỉ dùng với các thiết bị thông tin; các 
bộ phận và thiết bị dự trữ dùng cho hàng hoá kể trên; thiết bị ghi truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hay hình ảnh; thiết bị xử lý dữ kiện; thiết bị và dụng cụ, tất cả dùng trong trao đổi 
đàm thoại, bộ điều biến, thiết bị và dụng cụ dồn kênh.  

 
 

(210) 4-2011-05962 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 831321 01.10.2010 NZ 

(731) LUKE JOHN EDWARDS   (AU) 
54 Bundock Street, Belgian Gardens, 
Townsville, Queensland 4810, Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ sản phẩm chăm sóc cá nhân; bán lẻ sản phẩm chăm sóc da; bán lẻ sản 
phẩm làm đẹp, bán lẻ các sản phẩm thơm; bán lẻ mỹ phẩm; bán lẻ nước hoa; bán lẻ đồ 
trang sức; bán lẻ quần áo bán lẻ đồ đi chân; bán lẻ đồ đội dầu; bán lẻ túi (cặp), bán lẻ ví 
nữ; bán lẻ ví nam; bán lẻ đồng hồ bấm giờ; bán lẻ đồ nữ trang; bán lẻ đồ đeo mắt; bán lẻ 
quần áo hàng dệt kim, bán lẻ các sản phẩm hàng dệt kim; bán lẻ khăn tắm; bán lẻ khăn 
trải giường; bán lẻ sách, bán lẻ văn phòng phẩm; bán lẻ đồ dùng nhà bếp; bán lẻ đồ dùng 
gia đình, cụ thể là bát đĩa bằng gốm sứ, bàn, ghế, cốc, bát, đĩa, bình, ấm đun nước, ghế 
trường kỷ, ghế xô-pha và giường; bán lẻ cà phê; bán lẻ trà; bán lẻ đồ ăn; bán lẻ đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-05997 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh nước biển sẫm, da cam 
(731) Công ty TNHH GUZANO Việt 

Nam  (VN) 
Số 10, Lô 5, hồ Atacke, tổ 37, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Móc sắt treo quần áo; thang bằng kim loại, khóa móc bằng kim loại, bản lề sắt, 
cửa sổ bằng kim loại; két sắt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
 

465

Nhóm 09: Thiết bị điện tử cụ thể là loa, đài, âm ly, đầu đĩa, thiết bị thu âm, thiết bị thu hình. 
 

Nhóm 11: Thiết bị cho nhà tắm cụ thể là chậu rửa, bồn tắm, sen vòi, bồn cầu, vòi xịt; bình 
nóng lạnh.  

 

Nhóm 20: Gương soi (gồm gương phòng ngủ và gương dùng cho phòng tắm); đồ nội thất 
(bao gồm bàn ghế, giường, tủ quần áo, tủ tài liệu (bằng gỗ); kệ gương.  

 

Nhóm 21: Giá để cốc, giá đựng xà phòng, giá để khăn mặt, lô cho giấy vệ sinh 
 
 

(210) 4-2011-06175 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) PT. PONDAN PANGAN MAKMUR 

INDONESIA  (ID) 
JI. Industri VII Blok M No. 12, Kel. 
Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Tangerang 
15135, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao, đường, mật ong, nấm men (không dùng cho mục đích y tế), bột làm 
bánh nướng, nước xốt (gia vị), gia vị, đồ gia vị, tinh dầu thực phẩm, bột nhào thực phẩm, 
kem ăn lạnh, kem trái cây, nước đá thực phẩm (ăn được), kẹo, thạch, sô-cô-la và bánh 
kẹo, bánh nướng, bánh bơ, bánh pút-đing, bánh ngọt, bánh quế, bánh quy, bánh bông lan, 
bánh hạnh nhân (bánh nướng), bánh mỳ lát, tất cả các loại bánh mỳ, cụ thể là, bánh mì ổ, 
bánh mì nho khô, bánh mì không chứa men, bánh mì gừng, đồ uống trên cơ sở sô-cô-la, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, bột sắn, bột cọ sagu, bột thực phẩm, 
bột, khoai tây thực phẩm, bột đậu nành, bột lúa mì, bột mỳ thực phẩm, bột ngũ cốc và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, chất phụ gia gắn kết hỗn hợp thực phẩm, chất phụ gia làm đặc dùng 
trong nấu ăn, nguyên liệu dạng bột dùng để làm bánh, bánh mì, kem ăn, đồ uống, bánh 
bơ, bánh quy, bánh pút-đing bánh quế, bánh nướng; hương liệu thực phẩm, kem ăn lạnh 
đánh tơi.  

 
 

(210) 4-2011-06187 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.1; 26.15.1 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
19th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja 
Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm (cỏ bọc vải bên ngoài), đệm lót giường, gối (không dành cho mục đích 
phẫu thuật hoặc chữa bệnh); ghế đi văng, khung giường (không bằng kim loại) và tấm ván 
đầu giường, tất cả đều là sản phẩm thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2011-06190 (220) 05.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.12 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD     (MY) 
19th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan 
Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường (không bằng kim loại); ván giường (không bằng kim 

loại); bộ đồ giường (trừ đồ vải); gối ôm; quan tài, bình đựng tro hỏa táng; các bộ phận 
trang trí của quan tài (không bằng kim loại); ghế dài hoặc đệm bọc vải làm bằng chất liệu 
bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm có 
vỏ bọc ngoài, bảng trưng bày mẫu hàng; ghế đi văng; đồ trang trí của đồ đạc (không bằng 
kim loại); đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo xốp tự nhiên và nhân tạo 
dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; gối; tấm ván đầu giường; đệm lót 
giường; đệm lò xo; ghệ trường kỷ; ghế xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; đồ nội 
thất làm bằng gỗ; ghế được bọc vải bên ngoài; đòn đám ma (kiệu khênh quan tài); bàn 
nhà xác; khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-06810 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty Cổ phần Hợp Thành  
(VN) 
Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, 
xã Tân Truờng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Cầu (thiết bị nâng và nhấc); thiết bị dùng để nâng; cầu (bộ phận của máy móc); 
động cơ (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ) và máy thuỷ lực; băng đai 
cho máy vận chuyển; băng tải. 

 
Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; xe ô tô; xe cẩu; xe cứu hộ.  

 
 

(210) 4-2011-06812 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Kinh Bắc  
(VN) 
Số 7 ngõ 184, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Tấm lót thấm sữa dùng cho phụ nữ đang cho con bú.  
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Nhóm 24: Khăn dùng cho trẻ em bằng vải xô (khăn sữa).  
 

Nhóm 25: Yếm dãi trẻ em (bằng vải); quần áo trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-06845 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A9.7.21 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Lino  (VN) 
844/9 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.   

 
 

(210) 4-2011-06850 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 1.15.23; 2.7.17; 2.7.25 
(731) F&N CREAMERIES (S) PTE LTD  

(SG) 
438 Alexandra Road #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh có bơ; kẹo lạnh chứa kem; kem lạnh; kem ốc quế; các mòn tráng 

miệng làm từ kem lạnh; các sản phẩm kem lạnh; kem lạnh chứa bột; các món tráng miệng 
lạnh: caramen (kẹo); bánh ngọt; bánh ga-tô (bánh ngọt); bánh nướng; đá (ăn được); tất cả 
đều thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-06851 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 1.15.23 
(731) F&N CREAMERIES (S) PTE LTD  

(SG) 
438 Alexandra Road #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh có bơ; kẹo lạnh chứa kem; kem lạnh; kem ốc quế; các mòn tráng 

miệng làm từ kem lạnh; các sản phẩm kem lạnh; kem lạnh chứa bột; các món tráng miệng 
lạnh: caramen (kẹo), bánh ngọt, bánh ga-tô (bánh ngọt), bánh nướng, đá (ăn được); tầt cả 
đều thuộc nhóm này. 
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(210) 4-2011-06915 (220) 15.04.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/271959 21.03.2011 US 

(731) SERTA, INC., A DELAWARE 
CORPORATION    (US) 
2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, United States of America. 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ; giường dùng cho vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 24: Chăn, chăn bông; khăn trải giường; túi ngủ; tấm đệm lót viền, cụ thể là tấm 
đệm lót giường; tấm lót trải bàn thay được, cụ thể là tấm lót vệ sinh thay được không làm 
bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2011-07296 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.5; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ đầu tư Quân Hoàng  (VN) 
18 đường T4B, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy thêu vi tính, máy tự động sấy khô mẫu in, máy xử lý gòn công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy sản xuất lò xo, máy định hình dây kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-07307 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TDC Và Các 
Cộng Sự   (VN) 
B4-F6 khu Yên Lãng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu trang trí nội, ngoại thất; mua bán các sản phẩm công nghệ 
như dây truyền tự động phun sơn; mua bán vật liệu xây dựng; buôn bán máy móc thiết bị 
công nghiệp và dân dụng như: máy xay, máy tiện, máy bào, máy cắt, máy phun sơn; uỷ 
thác mua bán hàng hoá; xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kết cấu 
hạ tầng, cụm dân cư đô thị, khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, san lấp mặt bằng; 
trang trí nội, ngoại thất công trình.  

 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng 
dân dụng.  
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(210) 4-2011-07308 (220) 21.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TDC Và Các 
Cộng Sự    (VN) 
B4-F6 khu Yên Lãng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu trang trí nội, ngoại thất; mua bán các sản phẩm công nghệ 

như dây chuyền tự động phun sơn; mua bán vật liệu xây dựng; buôn bán máy móc thiết bị 
công nghiệp và dân dụng như: máy xay, máy tiện, máy bào, mắt cắt, máy phun sơn; uỷ 
thác mua bán hàng hoá; xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kết cấu 
hạ tầng, cụm dân cư đô thị, khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, san lấp mặt bằng; 
trang trí nội, ngoại thất công trình.   

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng 
dân dụng.  

 
 

(210) 4-2011-07522 (220) 09.02.2009 
(641) 4-2009-01784 (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên  
(VN) 
153 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục và kinh tế; dịch vụ tổ chức hội 
thảo, hội nghị, các chương trình gameshow, các buổi biểu diễn nghệ thuật; dàn dựng các 
chương trình phát thanh, truyền hình; biên tập các chương trình về giải trí. 

 
 

(210) 4-2011-07530 (220) 22.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh nước biển nhạt, vàng nghệ 
(731) Nguyễn Xuân Minh    (VN) 

Số 10, phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn trong việc tổ chức và 
điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ phân tích, đánh giá đầu tư và tài chính; cung cấp thông tin về tài chính 
và đầu tư (dịch vụ đòi hỏi sự tham gia của chuyên gia); tư vấn đầu tư tài chính; kinh 
doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ viễn thông (dịch vụ thuộc 
nhóm này); dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; cho thuê thiết bị 
viễn thông. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim và các chương trình phát thanh, truyền hình; dàn dựng các 
chương trình phát thanh và truyền hình; biên tập các chương trình phát thanh, truyền hình; 
dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ chức hội 
thảo; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hóa, cho thuê thiết bị phát 
thanh và truyền hình .  

 
Nhóm 45: Dịch vụ quản lý quyền tác giả đối với các chương trình phát thanh, truyền hình; 
dịch vụ li xăng các quyền sở hữu trí tuệ đối với các chương trình phát thanh truyền hình; 
dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2011-07564 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) LIAO, HUO-HSIUNG  (TW) 

1F., No. 7, Ln. 10, Xinzhong St., 
Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Lò hỏa táng; lò đốt; lò đốt dùng cho mục đích công nghiệp; các bộ phận, phụ 

tùng và phụ kiện thuộc nhóm này cho các sản phẩm nêu trên, cụ thể là cánh quạt đẩy, lò 
sưởi có ống toả nhiệt, bình cổ cong (đồ đựng dùng trong việc chế tạo hơi đốt), đai giữ 
chân đế; nồi hơi [trừ các bộ phận của máy]; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy]; 
lò đốt dùng điện; lò nung chảy, lò nung chảy loại nhỏ.  

 
 

(210) 4-2011-07569 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán KIS Việt Nam   (VN) 
Số 225 Bến Chương Dương, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán; lưu ký 

chứng khoán. 
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(210) 4-2011-07669 (220) 25.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.15.25 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật cơ 
điện Thuận Phát   (VN) 
802/9 hương lộ 2, tổ 149, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Dây cáp bằng kim loại không dẫn điện.  
 

Nhóm 09: Thang cáp, máng cáp (sử dụng trong điện công nghiệp); vỏ tủ điện (bằng kim 
loại). 

 
 

(210) 4-2011-07754 (220) 26.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô (xe hơi). 

 
 

(210) 4-2011-08032 (220) 28.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNH Thiện Dương  (VN)

Số 333 Trường Chinh, huyện Kiến An, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bộ Iọc nước uống.  

 
 

(210) 4-2011-08139 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BRIGGS & RILEY TRAVELWARE, 
LLC   (US) 
400 Wireless Boulevard City of 
Hauppauge, State of New York 11788, 
United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da và các sản phẩm làm từ các vật liệu này bao gồm: hòm và túi du 
lịch; ô; lọng; hành lý bao gồm va li, va li có bánh xe, túi du lịch, túi vải, va li kéo, ba lô, 
túi xách nữ, ví đựng đồ trang điểm (rỗng), ví nữ có chốt, túi đựng đồ cá nhân, bao nhỏ 
(bằng da hoặc giả da), cặp học sinh, cặp tài liệu, túi đựng ảnh, túi xách đựng đồ cho trẻ sơ 
sinh, hộp đựng nhạc cụ, túi thể thao, túi cho vận động viên, báo cho tập chí phiếu, túi xách 
du lịch, dụng cụ treo (hoặc đỡ) hành lý bằng da hoặc giả da, đai dùng cho hành lý, thẻ tên 
(bằng da hoặc giả da) đính trên hành lý; túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; va li đựng 
tài liệu; va li; cặp đựng tài liệu; cặp tài liệu; cặp đựng máy vi tính; cặp đựng phụ kiện máy 
vi tính; bao đựng máy vi tính; ba lô; túi đựng sách; túi đeo hông; túi bằng vải thô; ví nữ; 
túi đeo vai; túi đựng đồ trang điểm (rỗng); túi đựng đồ để đi mua sắm (bằng da); cặp học 
sinh bằng da; va li bằng da có khóa; ví da nam bỏ túi; ví da; ví đựng giấy thông hành bằng 
da; ví đựng danh thiếp bằng da; ô bằng da. 

 
 

(210) 4-2011-08157 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh đậm; xanh dương; đen 
(731) Công ty cổ phần Docifish  

(VN) 
Lô C, khu công nghiệp Sa Đéc, xã Tân 
Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y cho thủy sản; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt động vật có hại và côn trùng có hại.  
 

Nhóm 29: Thức ăn cho người được làm từ cá; cá, không còn sống (dùng làm đồ ăn cho 
người); cá đã qua chế biến (dùng làm đồ ăn cho người); cá ướp muối (dùng làm đồ ăn cho 
người); cá hộp (dùng làm đồ ăn cho người); bột cá (dùng làm đồ ăn cho người).  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho thủy sản; chất phụ gia cho thức ăn gia súc 
không dùng trong ngành y; chất phụ gia thức ăn cho thủy sản (không dùng trong ngành 
y); ngũ cốc làm thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn cho động vật, 
thủy-hải sản, lương thực-thực phẩm, máy móc-thiết bị-vật tư-hóa chất phục vụ cho ngành 
chế biến thức ăn gia súc-thủy sản, máy móc-thiết bị-vật tư-hóa chất phục vụ cho ngành 
nuôi trồng và chế biến thủy-hải sản; dịch vụ xuất-nhập khẩu; dịch vụ về giới thiệu hàng 
hoá; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý ký gửi: thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn cho động vật, thuỷ 
hải sản, lương thực, thực phẩm, máy móc, thiết bị, vật tư, hoá chất phục vụ cho ngành chế 
biến gia súc, thuỷ sản, máy móc, thiết bị, vật tư hoá chất phục vụ cho ngành nuôi trồng và 
chế biến thuỷ, hải sản. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2011-08206 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Nâu, xanh nước biển, xanh da trời, xanh 

lá cây, trắng 
(731) EDUARDUS MARIA GOSELING (DK) 

Meermuidenseweg 29 - 7391 TE Twello, 
Dutch  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông (thạch hoa quả), mứt ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột mì và các sản phẩm từ bột mì; bánh mì; kẹo; kem lạnh; mật ong (dùng làm 
thực phẩm).  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây, chiết xuất của trái 
cây không chứa cồn, nước có ga. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-08207 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) EDUARDUS MARIA GOSELING (DK) 

Meermuidenseweg 29 - 7391 TE Twello, 
Dutch  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông (thạch hoa quả), mứt ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột mì và các sản phẩm từ bột mì; bánh mì; kẹo; kem lạnh; mật ong (dùng làm 
thực phẩm).  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây, chiết xuất của trái 
cây không chứa cồn, nước có ga.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-08208 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) EDUARDUS MARIA GOSELING (DK) 

Meermuidenseweg 29 - 7391 TE Twello, 
Dutch  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông (thạch hoa quả), mứt ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột mì và các sản phẩm từ bột mì; bánh mì; kẹo; kem lạnh; mật ong (dùng làm 
thực phẩm).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây, chiết xuất của trái 
cây không chứa cồn, nước có ga.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-08366 (220) 05.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoa học và 
công nghệ BKTEC   (VN) 
Số 57, khu tập thể Viện Điều tra Quy 
hoạch Rừng, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm;  các loại mũ bảo hộ; mũ cho người đua xe đạp; kính bảo hộ; 

phích cắm; ổ cắm và công tắc điện. 
 

Nhóm 25: Mũ thể thao, mũ vỏ nhựa cứng (mũ thời trang). 
 
 

(210) 4-2011-08446 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; 1.15.5; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) IF BIOTEK CO., LTD.   (TW) 

4F., No. 48, Huaining St., Zhongzheng 
Dist., Taipei City 10046, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; lecithin dùng cho ngành y; sợi thực vật ăn được (không có dinh 

dưỡng) dùng trong nghành y; sữa ong chúa (dùng cho ngành y); glycerophosphat; thảo 
mộc y tế; trà thảo mộc dùng trong ngành y; men dùng cho ngành dược; thuốc đông y; 
rượu dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp thẩm mỹ; hồng cầu kế; ống xịt thuốc; huyết áp kế (thiết bị 
đo áp lực máu trong động mạch); thiết bị phân tích dùng cho ngành y; nhiệt kế dùng trong 
ngành y; thiết bị chẩn đoán dùng trong ngành y; thiết bị điều hòa nhịp tim; thiết bị và 
dụng cụ y tế; thiết bị truyền máu.  

 
Nhóm 29: tảo xoắn spirulina (không dùng cho ngành y); nước ép hoa quả dùng để nấu ăn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn. 
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Nhóm 30: Ca cao; mật ong; keo ong dùng làm thực phẩm cho người; sữa ong chúa dùng 
làm thực phẩm cho người, không dùng cho ngành y; bột nhão dinh dưỡng không dùng cho 
ngành y; bột dinh dưỡng không dùng cho ngành y; bột đậu tương; thực phẩm bổ sung 
dùng cho người ăn kiêng có chứa nước ép quả khô làm từ cây đại mạch (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; nước hèm mạch nha; đồ uống làm từ nước ép trái cây không 
có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây; đồ uống khai vị không có cồn; mật hoa quả 
không có cồn; đồ uống từ mật ong không có cồn; đồ uống làm từ trái cây lên men nhờ 
axit lactic; nước ép rau quả (đồ uống).  

 
Nhóm 33: Nước ép trái cây có cồn; rượu khai vị; rượu mật ong, rượu piket; rượu gạo; rượu 
sakê; rượu gạo dùng để nấu ăn; rượu mạnh (đồ uống); chiết xuất có chứa cồn; đồ uống có 
chứa cồn, trừ bia; đồ uống pha trộn giữa rượu vang với nước ép trái cây (nồng độ cồn là 
1,2% hoặc nhiều hơn); đồ uống pha trộn giữa rượu vang với nước ép rau cây (nồng độ cồn 
là 1,2% hoặc nhiều hơn); nước ép táo lên men (nồng độ cồn là 1,2% hoặc nhiều hơn); đồ 
uống hỗn hợp giữa rượu vang với nước ép rau cây (nồng độ cồn là 1,2% hoặc nhiều hơn). 

 
 

(210) 4-2011-08507 (220) 06.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.5; A24.17.9 
(591) Đen, trắng, da cam, ghi 
(731) LEE CHIN TAT ANDREW   (SG) 

86A, #01-05, Lorong N, Telok Kurau, 
Singapore 425236  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt điện, ổ cắm điện, phích điện và công tắc khác (nối điện); bộ điều chỉnh 

(biến đổi) ánh sáng, cáp dẫn điện; hộp nối dây (điện); cái ngắt mạch điện; tủ phân phối 
(điện); bảng điều khiển phân phối (điện), ống dẫn dây điện; chấn lưu đèn (ba lát đèn); 
thiết bị điều khiển từ xa; rơ le thời gian tự động.  

 
 

(210) 4-2011-08669 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ vận 
tải Cường Phát  (VN) 
Khối 2 Văn Phú, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn chống bẩn; sơn chống khuẩn; sơn chịu nhiệt (sơn amiăng); sơn lót 

bảo vệ khung, gầm xe cộ; sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2011-08805 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.17 
(731) YCH HOLDINGS (PTE) LTD  (SG) 

30 Tuas Road, YCH Distripark, 
Singapore 638492 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy ướp lạnh; máy ướp lạnh sâu; thiết bị ướp lạnh và sấy đông khô; các thiết bị 
và máy ướp lạnh sâu; tủ lạnh và tủ đông kết hợp; thiết bị làm lạnh không khí dùng trong 
thương mại hoặc công nghiệp; thiết bị làm lạnh không khí dùng trong chế biến thực 
phẩm; thiết bị ướp lạnh thực phẩm; tủ, buồng và thùng làm lạnh; thiết bị làm lạnh; thùng 
giữ lạnh; thiết bị và máy móc làm mát; thiết bị làm lạnh và thông hơi. 

 

Nhóm 35: Kiểm soát hàng tồn kho bằng máy tính; quản lý hàng tồn kho; thông tin kinh 
doanh; trợ giúp quản lý kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý 
việc kinh doanh của đội vận chuyển cho người khác; lập kế hoạch, giám sát và điều hành 
việc kinh doanh của hệ thống các công ty trong việc nhận, thu gom, vận chuyển, phân 
phối, giao hàng và lưu kho đối với hàng hóa của người khác và các dịch vụ tư vấn liên 
quan; tư vấn nghiệp vụ kinh doanh; phân tích kinh doanh và phát triển kinh doanh; tư vấn 
kinh doanh liên quan đến quản lý công nghệ thông tin; quản lý kinh doanh và dịch vụ 
điều hành hỗ trợ việc sử dụng một mạng máy tính toàn cầu; hệ thống hóa thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; truy vấn và cung cấp thông tín kinh doanh đã được máy tính hóa; tư 
vấn quản lý trong việc phân tích thông tin; các dịch vụ phân phối và đại lý thay mặt cho 
các thương nhân khác; bán lẻ các sản phẩm cho ngành vận tải và giao nhận hàng hoá 
(logistic) và vận tải, cụ thể là phần cứng và phần mềm máy vi tính, sổ tay hướng dẫn, 
chương trình máy tính, máy ướp lạnh, máy ướp lạnh sâu và thiết bị ướp lạnh và sấy đông 
khô; tập hợp lại với nhau, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hóa khác nhau cho 
ngành vận tải và giao nhận hàng hoá (logistic) và vận tải, để khách hàng dễ xem và mua 
các hàng hóa này tại một cửa hàng bán buôn hoặc trên cơ sở bán buôn; tập hợp lại với 
nhau, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hoá khác nhau, để khách hàng dễ xem và 
mua những hàng hóa này từ một website giao tiếp mua bán toàn cầu chung và thông qua 
phương tiện truyền thông điện tử di động. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng máy bay; sắp xếp việc vận chuyển và giao hàng 
hoá bằng đường không, đường sắt và đường biển; sắp xếp việc vận chuyển hàng hoá với 
số lượng lớn; sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa, lưu kho và xếp hàng vào kho; kho ngoại 
quan (chứa những hàng đang đợi nộp thuế); thu cước vận chuyển; thu gom hàng hoá để 
vận chuyển; dịch vụ tư vấn phân phối được máy tính hóa liên quan đến vận chuyển; lập kế 
hoạch phân phối bằng máy tính liên quan đến vận chuyển; lập kế hoạch phân phối bằng 
máy tính liên quan đên việc vận tải; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xếp hàng vào kho, 
lưu kho, vận tải và đóng gói hàng hoá; giao hàng bằng đường bộ, đường không và đường 
biển; giao hàng tiêu dùng bằng đường bộ; giao hàng điện tử; phân phôi (vận chuyển) hàng 
hoá bằng đường không, đương bộ và đường biển; phân phối (vận chuyển) hàng hoá bán 
lẻ; chất hàng vận chuyển lên phương tiện vận chuyển; chất hàng vận chuyển bằng đường 
thủy lên tàu thủy; chuyên chở hàng hóa (chuyến hàng), môi giới vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ chuyên chở hàng hóa giữa các hải cảng; dịch vụ chuyên chở hàng hóa bằng đường 
không, đường bộ và đường thủy; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường 
thủy; chuyển hàng; dịch vụ vận tải hàng hóa; xếp hàng vào kho; thuê không gian chứa 
hàng; dịch vụ chuyển hàng bằng đường bộ; cho thuê nhà kho; chất hàng vận chuyển bằng 
đường không; chất hàng vận chuyển bằng đương bộ và đường thủy; đóng gói hàng hóa 
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vận chuyển; phân phối bưu kiện; cung câp thông tin liên quan đến việc vận chuyển hàng 
hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt; dịch vụ vận chuyển hàng 
hóa bằng đường sắt; cho thuê công ten nơ để vận chuyển hàng; cho thuê nhà kho; cho 
thuê không gian chứa hàng; dịch vụ phân phối hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa bằng đường bộ, môi giới vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; dịch vụ 
vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; dịch vụ chuyên chở (chuyển tiếp) hàng hóa bằng 
đường không, đường bộ và đường biển; lưu giữ hàng hóa trong nhà kho; lưu giữ hàng hóa 
trước khi giao hàng; dịch vụ lưu giữ hàng hóa vận chuyển; vận chuyển hàng hóa bằng 
đường không, đường bộ và đường biển; dịch vụ lưu giữ hàng trong nhà kho; lưu kho; lưu 
giữ hành lý; lưu giữ thành phẩm; lưu giữ hàng hóa; lưu giữ hàng hóa đặt qua bưu điện; lưu 
giữ linh kiện, lưu giữ hàng bán lẻ; bao gói thành phẩm để xếp vào kho; bao gói bán thành 
phẩm đế xếp vào kho; dịch vụ tư vấn liên quan đến phân phối hàng hóa; dịch vụ thông tin 
vận chuyện được máy tính hóa; dịch vụ thông tin liên quan đến lưu giữ, phương pháp vận 
chuyển, lịch vận chuyển, vị trí hàng hóa và hướng di chuyển của lô hàng; dịch vụ logistic 
(cụ thể là vận chuyển, đóng gói và lưu giữ hàng hóa); dịch vụ vận tải giao nhận hàng 
hoá(dịch vụ logistic); xác định vị trí hàng hóa chuyên chở bằng xe, tàu hỏa, máy bay và 
tàu thủy bằng máy tính trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; thông tin về vị trí 
của hàng hóa chuyên chở bằng xe, tàu hỏa, máy bay và tàu thủy được cung cấp trực tuyến 
qua mạng máy tính toàn cầu; lưu trữ thông tin kinh doanh được máy tính hóa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin (thiết kế phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi 
máy tính và tư vấn kỹ thuật); dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin (tư vấn phần cứng, phần 
mềm và thiết bị ngoại vi máy tính và dịch vụ cung cấp thông tin); dịch vụ thông tin liên 
quan đến công nghệ thông tin; cung cấp thông tin, bao gồm cả trực tuyến, về dịch vụ kỹ 
thuật và nghiên cứu và thiết kế liên quan; nghiên cứu, khảo sát thiết kế và tư vấn kỹ thuật 
cho ngành công nghiệp; dịch vụ tư vấn kỹ thuật; thiết kế hệ thống thông tin; thiết kế hệ 
thống lưu trữ; nghiên cứu và phát triển cho người khác; nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính (cho người khác); phát triển mạng lưới dựa trên máy tính; phát triển 
các quy trình công nghiệp; phát triển hệ thống xử lý, lưu trữ và chuyển dữ liệu; phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính dựa trên hệ 
thống thông tin, phần cứng máy tính, lập trình máy tính, phần mềm máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; các dịch vụ kỹ thuật phần mềm máy tính, cấp 
phép sử dụng phần mềm máy tính, cho thuê phần mềm máy tính, nghiên cứu phần mềm 
máy tính, thử nghiệm phần mềm máy tính và lập trình phần mềm máy tính; dịch vụ tích 
hợp hệ thống máy tính; tiến hành các nghiên cứu khả thi liên quan đến hệ thống máy tính, 
phần cứng và phần mềm may tính; chẩn đoán lỗi trong phần mềm máy tính; dịch vụ khôi 
phục hệ thống máy tính sau sự cố; viết phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 
cài đặt và duy trì phần mềm máy tính; cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; dịch vụ thông tin liên quan đến máy tính, hệ thống máy tính và phần mềm máy tính; 
các dịch vụ chuyển giao công nghệ. 

 
 

(210) 4-2011-08810 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, vàng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất vật liệu xây dựng 
HASA  (VN) 
CN-D1 khu công nghiệp Châu Phong, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 06: Kết cấu thép; nhà tiền chế bằng thép; cửa cuốn bằng kim loại; cửa đi, cửa sổ 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-08815 (220) 10.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, vàng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất vật liệu xây dựng 
HASA   (VN) 
CN-D1 khu công nghiệp Châu Phong, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa đi, cửa sổ bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-08832 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FANCL CORPORATION   (JP) 
89-1, Yamashita-cho, Naka-ku, 
Yokohama, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã  được chế biến; các sản phẩm thịt đã được chế biến; sữa và các sản 

phẩm sữa; hoa quả và rau đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; nước quả nấu đông; mứt 
ướt; nước xốt hoa quả (thạch hoa quả); dầu ăn và mỡ ăn; thực phẩm bổ sung và thực phẩm 
tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế) chủ yếu từ: các chất chiết xuất từ rau, từ 
quả hoặc từ động vật, bao gồm cả từ tôm cua, từ rong biển và từ tảo biển; các loại thảo 
mộc (đã được bảo quản), kể cả chất chiết xuất từ thảo mộc được sử dụng làm chất dinh 
dưỡng; thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế) 
chủ yếu từ; các chất chiết xuất từ rau, từ quả hoặc từ động vật, bao gồm cả từ tôm cua, từ 
rong biển và từ tảo biển ở dạng lỏng; thực phẩm bổ sung cô-la-gen được làm từ da và/hoặc 
thịt của vật nuôi, của động vật, cá, gia cầm hoặc chim (không dùng cho mục đích y tế); 
chất đạm có chứa chất enzim dùng cho người (không dùng trong ngành y); rau đã được 
chế biến làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe (không 
dùng cho mục đích y tế); trái cây đã được bảo quản làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 
hoặc thực phẩm tốt cho sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung và 
thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ đậu nành (không dùng 
cho mục đích y tế); thực phẩm được chế biến có chứa chủ yếu chất prôtêin để dành cho 
các vận động viên (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm được chế biến có chứa chủ 
yếu chất prôtêin dùng cho con người (không dùng cho mục đích y tế); sữa có hàm lượng 
prôtêin cao; chất chiết xuất từ quả mận khô; dầu gạo (dầu ăn); thịt (đã chế biến); cá 
(không còn sống); cải xoăn dạng bột dùng để nấu nướng (thực phẩm dùng cho người); đậu 
đã chế biến hoặc đã được sấy khô; trứng đã chế biến; nấm đã chế biến hoặc đã được sấy 
khô; quả hạnh đã được chế biến hoặc đã được sấy khô; khoai tây đã được chế biến hoặc 
đã được sấy khô; nước rau ép dùng để nấu nướng. 
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Nhóm 30: Thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết 
xuất từ chè (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung và thực phẩm tốt cho sức 
khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ gạo (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm 
bổ sung và thực phẩm tốt cho sức khỏe chủ yếu bao gồm chất chiết xuất từ ngũ cốc 
(không dùng cho mục đích y tế); trà; trà dạng bột; đường sac-ca-rit (đường ăn) không 
dùng cho mục đích y tế; đường (không dùng cho mục đích y tế); viên ngọt tự nhiên 
(đường) không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc; thực phẩm 
được chế biến từ: gạo, từ gạo nấu đã nẩy mầm, từ bột gạo, từ bánh gạo, từ cháo gạo; cơm, 
bánh gạo ròn; thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ gạo; bột sắn; bột cọ; cà phê nhân tạo 
(có nguồn gốc thực vật); cà phê; bột mì và các sản phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh mì và 
bánh bao nhân nho; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh (kem ăn); bột nở (thực phẩm); muối 
ăn; tương hạt cải, giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; sữa ong chúa và nước mật đường để 
tiêu dùng (không dùng cho mục đích y tế); chất chiết xuất từ sáp ong (dùng làm thực 
phẩm cho người); chất chiết xuất từ sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm cho người).  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước giải khát (đồ uống); đồ uống từ nước ép trái 
cây; đồ uống từ nước ép rau, chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại 
làm đồ uống; nước giải khát (đồ uống) với thành phần chủ yếu là tảo biển và củ nghệ; 
nước giải khát (đồ uống) với thành phần chủ yếu là chất sắt; đồ uống không chứa cồn có 
thành phần chủ yếu từ cô-la-gen (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không chứa 
cồn có chứa vị giấm; chất chiết xuất từ rau để làm đồ uống không chứa cồn; chất chiết 
xuất từ rau để làm đồ uống nước ép rau không chứa cồn; bột dùng làm đồ uống không 
chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2011-08967 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.7.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Thăng Long  
(VN) 
Số 106, lô BT2A, KĐT Mễ Trì Thượng, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 

điều khiển năng lượng điện. 
 

Nhóm 35: Buôn bán vật tư, thiết bị điện (bộ lưu điện, bộ chuyển đổi điện, máy phát điện, 
ổn áp, dây điện, phích cắm), điện tử (bộ điều khiển điện tử, bảng hiện thị điện tử), thiết bị 
truyền thanh, truyền hình (loa phát thanh, thiết bị thu phát sóng FM, thiết bị thu phát 
hình, máy phát hình, thiết bị dựng hình, dựng tiếng, thiết bị phòng âm thanh hội trường); 
buôn bán vật tư thiết bị điện lạnh, các vật tư thiết bị thi công công trình xây dựng, thiết bị 
vật tư khoa học kỹ thuật, đo lường kiểm nghiệm. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng truyền dẫn, mạng ngoại vi, mạng máy tính; thiết kế quy hoạch 
mạng lưới bưu chính viễn thông; thiết kế công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn 
thông. 
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(210) 4-2011-09023 (220) 12.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; A19.11.7; A19.11.11 
(731) Công ty TNHH Hóa Nông Hợp 

Trí  (VN) 
Lô B14, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất điệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất 

diệt ký sinh trùng), phân ủ, phân bón, chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng, hóa chất 
để bảo quản thực phẩm, giá thế (đất/chất nền) dùng để trồng cây thủy canh.  

 
Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt chuột, 
thuốc thú y, chế phẩm tiệt trùng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật tư nông nghiệp, nước rửa rau quả, hàng nông 
thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản, chế phẩm diệt côn 
trùng diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thuốc thú y, thiết bị an ninh, thiết 
bị tin học viễn thông, mỹ phẩm, quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; 
mua bán, xuất nhập khẩu chất bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 39: Sang chai và đóng gói các sản phẩm sau: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
Nhóm 41: Tập huấn: tổ chức và điều khiển hội nghị tập huấn khuyến nông. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng trong lĩnh vực nông nghiệp; tư vấn khuyến 
nông: tư vấn kỹ thuật nông nghiệp nhằm mục đích khuyến nông. 

 
 

(210) 4-2011-09061 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.21; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hoàng  Quân  (VN) 
G55 khu K300 Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Rau và quả tươi. 
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(210) 4-2011-09062 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, tím than, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
Vinacomin  (VN) 
Số 55, đường Lê Thánh Tông, phường 
Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: mua bán (cung ứng) các thiết bị đo lường, phân tích. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư 
 

Nhóm 37: Sửa chữa các thiết bị đo lường, phân tích.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề về các lĩnh vực đo lường, giám định sản phẩm, thiết bị.  
 

Nhóm 42: Giám định than, khoáng sản, vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghiệp và 
môi trường; kiểm định các thiết bị đo lường, phân tích kiểm nghiệm; hiệu chuẩn các thiết 
bị đo lường, phân tích kiểm nghiệm. 

 
 

(210) 4-2011-09067 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.1; 25.5.1 
(591) Xanh nõn chuối, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sài gòn V.E.T  
(VN) 
Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-09068 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh vàng bạc Tiến 
Thuỷ  (VN) 
Số 36 phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn (vàng, bạc) và các sản phẩm từ vàng, bạc: nhẫn, vòng, lắc tay, 

vàng miếng.  
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(210) 4-2011-09140 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển FUCO 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1502 tầng 15, toà nhà 
Vinaconex9, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho công nghiệp; hoá chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất 

diệt cỏ dại; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng cho lâm 
nghiệp, nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô, phân bón dùng cho nông nghiệp; đất 
hiếm.  

 
Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm, nhựa tự 
nhiên dạng thô.  

 
Nhóm 04: Dầu, mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thẩm hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu, vật liệu cháy sáng, cụ thể là: xăng, than; nến để thắp sáng.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm: chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chế 
phẩm thú y; băng vệ sinh; bông vô trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được, két đựng tiền an toàn bằng kim loại; ống dẫn 
và ống bằng kim loại; cửa bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máv nông nghiệp: máy nông cụ (trừ dụng cụ cầm tay), máy giặt; máy hút bụi; 
máy phát điện, thang máy.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dụng cụ để mài (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp cầm tay, dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm tay); kéo, 
thìa; vũ khí lạnh.  

 
Nhóm 09: Máy vi tính; máy photocopy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị dùng để đọc thẻ (thiết bị điện tử), thiết bị và dụng 
cụ để kiểm tra (giám sát).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; chân, tay giả, mắt và 
răng giả, vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa không khí; lò vi sóng; dụng cụ nấu nướng bằng điện: 
bếp điện, siêu điện; bình nước nóng (bằng điện); quạt điện; thiết bị lọc (làm sạch) không 
khí; thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc nước; máy tạo khí ô-zôn (máy này được dùng 
với mục đích sát trùng, khử mùi, diệt khuẩn, làm sạch không khí và nước). 

 
Nhóm 14: Kim loại qúy và các hợp kim của chúng; tượng bằng kim loại quý, đồ nữ trang, 
đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (văn phòng phẩm); vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng 
phẩm, màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác). 
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Nhóm 17: Cao su; nhựa pec-ca; gôm; amiang; túi nhỏ bằng cao su để bao gói; nắp van 
bằng cao su; ống mềm phi kim loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; túi dùng để đi cắm trại, du lịch; leo núi, túi thể thao, hộp bằng da 
hoặc giá da; tấm phủ đồ nội thắt bằng da; túi xách tay, va li.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa gỗ, cửa nhựa; ống cứng phi kim loại dùng 
cho xây dựng; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; kính dùng trong 
xây dựng. 

 
Nhóm 27: Vải sơn và các vật liệu trải sàn khác cụ thể là: tấm thảm, thảm dầy trải sàn, 
chiếu nhỏ, chiếu thảm, vải sơn lót sàn nhà, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống), tôm (không còn sống), cua (không còn sống); rau, 
quả được bảo quản, phơi khô, ướp lạnh hoặc nấu chín; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn 
và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), bánh kẹo; nước xốt (gia vị), gia vị; mì ăn liền.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp; nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào 
các nhóm khác, cụ thể là: rau và quả tươi, nấm tươi, hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn 
cho động vật; động vật sống.  

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước 
ép hoa quả; xi-rô (đồ uống) và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là: bật lửa cho người hút thuốc, 
hộp đựng thuốc lá điếu, tẩu để hút thuốc lá sợi; diêm. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh cho khách sạn; bán đấu giá; tổ chức triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hội chợ thương mại với mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng, căn hộ (bất động sản); 
dịch vụ quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch 
bất động sản; môi giới chứng khoán; hoạt động ngân hàng, đầu tư tư bản (vốn); cho vay 
thế chấp; hoạt động tín dụng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ 
điện, trạm xử lý nước thải sinh hoạt, xây dựng đường dây và trạm biến áp, san lấp mặt 
bằng, xử lý nền móng công trình; khai thác nước ngầm (theo quy định của nhà nước; khai 
thác mỏ khoáng sản (khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt); khai thác 
quặng kim loại quý hiếm trừ quặng uranium và thorium), khai thác lâm sản (trừ lâm sản 
nhà nước cấm ); giám sát thi công các công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị điện, hệ thống 
cấp nước, hệ thống lạnh các công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng; trang trí nội 
thất ngoại thất công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách, lữ hành nội địa, lữ hành 
quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch, dịch vụ kho bãi bốc xếp, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ 
phân phát hàng hóa (không phải là mua bán). 
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Nhóm 41: Giáo dục; tổ chức và điều khiển các sự kiện thể thao và văn hóa; tổ chức và 
điều khiển hội thảo, hội nghị về giáo dục và văn hóa, thể thao; dịch vụ vui chơi giải trí; 
dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ trò chơi đánh bạc; cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, 
trường quay và rạp chiếu phim; công viên vui chơi giải trí, công viên nước và khu du lịch 
sinh thái, câu lạc bộ sức khoẻ; giải trí bằng truyền hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế các bản vẽ mặt bằng xây dựng, công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất, 
ngoại thất, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế quy hoạch đô 
thị (không bao gồm thiết kế vườn hoa cây cảnh); thiết kế đồ họa; tư vấn kiến trúc; dịch vụ 
trắc địa địa chất; giám định chất lượng công trình xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm: kinh doanh phòng hát 
karaoke, vũ trường; thu xếp các chuyếu du lịch) cụ thể là cung cấp chỗ ở tạm thời, đặt chỗ 
cho khách du lịch, cho thuê giường, nệm, chăn, màn cho khách du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là: dịch vụ chữa răng, chăm sóc sức khoẻ bệnh viện, phòng 
khám chữa bệnh, nhà điều dưỡng (bệnh xá); dịch vụ thẩm mỹ viện, cắt sửa móng tay, 
móng chân; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp cụ thể là: dịch 
vụ rải phân bón và các hóa chất khác dùng cho nông nghiệp (trên không hoặc mặt đất); 
dịch vụ về nghề làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây, phẫu thuật cây, 
thiết kế cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể là: tư vấn sở hữu trí tuệ, giám sát sở hữu trí tuệ, nghiên 
cứu pháp luật, dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục 
vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân cụ thể là: môi giới nhận con nuôi, cho thuê quần 
áo, trông giữ nhà thuê, mở khóa an toàn, điều tra về người bị mất tích, môi giới hôn nhân.  

 
 

(210) 4-2011-09142 (220) 13.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển FUCO 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1502 tầng 15, toà nhà 
Vinaconex9, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh cho khách sạn, bán đấu giá, tổ chức triển lãm 

với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, hội chợ thương mại với mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản; mua bán bất động 
sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; hoạt động ngân hàng; môi giới 
chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ 
điện, trạm xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng đường dây và trạm biến áp; san lấp mặt 
bằng; xử lý nền móng công trình; khai thác nước ngầm (theo quy định của nhà nước), 
khai thác mỏ khoáng sản (khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt), khai 
thác quặng kim loại quý hiếm (trừ quặng uranium và thorium); khai thác lâm sản (trừ lâm 
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sản nhà nước cấm); giám sát thi công các công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị điện, hệ 
thống cấp nước, hệ thống lạnh các công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị xây dựng; trang 
trí nội thất ngoại thất công trình xây dựng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; tổ chức và điều khiển các sự kiện thể thao và văn hóa, tổ chức và 
điều khiển hội thảo, hội nghị về giáo dục và văn hóa, thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí, 
dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ trò chơi đánh bạc, cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát 
trường quay và rạp chiếu phim, công viên vui chơi giải trí công viên nước và khu du lịch 
sinh thái, câu lạc bộ sức khoẻ.  

 
 

(210) 4-2011-09294 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.13.1; 26.1.6; 26.5.1; A15.9.18 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ di 
động Thuận Phát  (VN) 
Tòa Nhà Anna công viên phần mềm 
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ xử lý số liệu và thông tin lên 

mạng, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính, hệ thống thông tin vào cơ sở dữ 
liệu; dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin thị trường trong lĩnh vực viễn thông ; quản lý 
thương mại về li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý trong lĩnh vực 
chuyển giao công nghệ, mua bán thẻ thanh toán và phần mềm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ  thanh toán sử dụng thẻ. 

 
Nhóm 42: Thiêt kế phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-09295 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; 1.13.1; 26.4.2; A16.1.11 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ di 
động Thuận Phát  (VN) 
Tòa Nhà Ân công viên phần mềm Quang 
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ xử lý số liệu và thông tin lên 
mạng, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính, hệ thống thông tin vào cơ sớ dữ 
liệu; dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin thị trường trong lĩnh vực viễn thông ; quản lý 
thương mại về li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khac; tư vấn quản lý trong lĩnh vực 
chuyền giao công nghệ, mua bán thẻ thanh toán và phần mềm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ. 
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(210) 4-2011-09412 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư ETV 
Việt Nam  (VN) 
Nhà B6, ngõ 61, ngách 23, đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút chân không 
 

Nhóm 09: Vợt muỗi,  
 

Nhóm 11: Dụng cụ và đồ dùng cho gia đình bằng điện như: đèn pin.  
 
 

(210) 4-2011-09457 (220) 18.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Hộ kinh doanh Duy Cường (VN)
57 khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Rang, xay cà phê và các loại hạt ngũ cốc.  
 

(210) 4-2011-09550 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Trạch Vũ   (VN) 
54 đường số 9, KDC Him Lam, phường 
Bình Hưng, quận Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản phẩm cơ khí theo đơn đặt hàng, cụ thể: gia công lắp ráp 
máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-09613 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.3.5; 26.11.3 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Các Kiều Nhi   (VN) 
71H Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố 
Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; buôn bán, giao dịch bán 
hàng trên website các mặt hàng: điện thoại, linh kiện điện thoại,  sim số điện thoại, các 
mặt hàng điện tử. 
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(210) 4-2011-09614 (220) 19.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Cam (540) 

 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Các Kiều Nhi   (VN) 
71H Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố 
Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; buôn bán, giao dịch bán 
hàng trên website các mặt hàng: điện thoại, linh kiện điện thoại,  sim số điện thoại, các 
mặt hàng điện tử. 

 
 

(210) 4-2011-09618 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu Tư PV2 (VN)
Tầng 17, số 249A Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dich vụ môi giới và cho thuê bất động sản; quản lý tòa nhà (bất động sản); cho 
thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; đầu tư vốn; hãng bất động sản; quản lý tài sản bất 
động sản; đánh giá tài chính bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản dịch vụ ủy thác chứng 
khoán; tư vấn tài chính; cho thuê tài sản cố định; cho vay theo bảo lãnh; thế chấp tài 
chính; cho vay [tài chính]; cho thuê văn phòng [bất động sản]; môi giới chứng khoán và 
kỳ phiếu; dịch vụ cho vay theo bảo lãnh, thế chấp. 

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; thông tin về xây dựng; phá các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe buýt; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tắc xi; 
vận chuyển hành khách, cho thuê xe cộ.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế nội 
thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; đo đạc đất đai. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-09651 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông MAX   (VN) 
P3306B, nhà 34T, khu ĐTM Trung Hòa - 
Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; sản xuất các chương 
trình truyền hình; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn hoá, giải trí; dịch vụ vui 
chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2011-09733 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) WYECO AUTO VALVES CO., LTD.  
(TW) 
(104) 4F, No. 98, Sec. 3, Chien Kuo 
North Rd., Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Van điều chỉnh kiểu xilanh dùng cho máy móc; van điều chỉnh kiểu màng chắn 
dùng cho máy móc; van điều chỉnh bằng gốm kháng axít dùng cho máy móc; van điều 
chỉnh nhiệt độ tự động dùng cho máy móc; van bi giảm áp dùng cho máy móc; van điều 
chỉnh áp suất dùng cho máy móc; van điều chỉnh kiểu chữ Y dùng cho máy móc; van an 
toàn dùng cho máy móc; van điện từ dùng cho máy móc; van điều chỉnh theo tỷ lệ kiểu 
động cơ dùng cho máy móc.  

 
 

(210) 4-2011-09736 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư Nam Việt   (VN) 
516 A3a Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán trang thiết bị nội ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết 
bị điện tử, điện lạnh, vật liệu xây dựng; quảng cáo, xuất bản những bài quảng cáo, quảng 
cáo trên truyền hình, đài, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh: bất động sản.  
 

Nhóm 41: Xuất bản văn hoá phẩm được phép lưu hành.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội ngoại thất đối với các công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-09755 (220) 23.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu bảo 
tồn sinh vật biển và phát 
triển cộng đồng   (VN) 
Số 21, ngõ 7, Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn sinh vật biển 
và phát triển cộng đồng. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng 
đồng: nghiên cứu và triển khai các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường vì sự 
phát triển của các cộng đồng ven biển; điều tra, khảo sát, nghiên cứu nhằm bảo vệ và tái 
tạo tài nguyên vùng bờ; tư vấn, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dự án trong lĩnh vực 
bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng. 

 
 

(210) 4-2011-09898 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hạt Giống Số 

Một   (VN) 
Số 1, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; quảng cáo nhằm mục đích thương mại. 

 

Nhóm 45: Tư vấn thủ tục thành lập, chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán, sáp 
nhập và giải thể doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiếm 
toán thuế); 

 
 

(210) 4-2011-09916 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-09917 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng    (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-09948 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.4; A26.11.13 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Genus Việt 
Nam   (VN) 
Số 9, tổ 51, phố Dịch Vọng Hậu, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 09: Bộ đổi nguồn, bộ lưu điện, cáp dẫn điện, công tắc điện, bộ sạc ắc quy, ắc quy, 
máy kích điện. 

 
 

(210) 4-2011-09950 (220) 24.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thương Mại & Dịch Vụ Trường 
Sinh  (VN) 
Số 43 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, hướng dẫn tham quan.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, tư vấn và đào tạo, liên quan đến quản lý và chăm sóc dành 
cho gia đình và cá nhân. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu (bar), căn-tin, dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và trông nom người già.  
 
 

(210) 4-2011-10023 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
WPP MARKETING 
COMMUNICATIONS Việt Nam  (VN)
Phòng 1601, tòa nhà Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến bán hàng, và dịch vụ tiếp thị; dịch vụ đăng quảng 
cáo, dịch vụ quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường; dịch vụ 
tổng hợp và phân tích các thống kê trong kinh doanh; dịch vụ mua các phương tiện truyền 
thông quảng cáo, dịch vụ tư vấn và nghiên cứu các phương tiện truyền thông quảng cáo 
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nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo, kinh doanh; xuất bản các tài liệu quảng cáo; lập 
kế hoạch, mua và đàm phán về thời gian, không gian truyền thông quảng cáo; dịch vụ 
quản lý và quản trị doanh nghiệp, cung cấp thông tin thương mại trong lĩnh vực tiếp thị, 
kinh doanh và quảng cáo; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, nghiên cứu và tham vấn 
trong lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh và tiếp thị; cung cấp các dịch vụ nói trên trực tuyến 
từ máy dữ liệu máy tính hoặc mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa vi tính và các dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư vấn 
liên quan đến dịch vụ này; dịch vụ thiết kế và phát triển công nghệ; dịch vụ thiết kế công 
nghiệp và các dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư vấn liên quan đến dịch vụ này; dịch vụ 
thiết kế tạo gói sản phẩm công nghệ và các dịch vụ thông tin, nghiên cứu, tư vấn liên quan 
đến dịch vụ này; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đên sáng tạo, phát triển, bảo dưỡng, 
vận hành và sử dụng phần mềm máy tính và các ứng dụng phần mềm máy tính để sử dụng 
trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến 
phát triển phần cứng máy tính, hệ thống phần cứng máy tính để sử dụng trong lĩnh vực 
quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số; dịch vụ cố vấn và tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt 
động và sử dụng phần mềm máy tính, các ứng dụng phần mềm máy tính để sử dụng trong 
lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số; cung cấp dịch vụ máy chủ trang mạng trên 
mạng thế giới để sử dụng trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số; cung cấp trang 
mạng trên mạng toàn cầu để sử dụng trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo kĩ thuật số.  

 
 

(210) 4-2011-10030 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Truyền Thông  (VN) 
240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bằng truyền hình; quảng cáo trên đài phát thanh; truyền các thông báo 
quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; tư vấn điều hành 
thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý dữ liệu 
bằng máy tính; thông tin về thương mại; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tổ 
chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng; mua bán 
phim; mua bán bảng hiệu quảng cáo; mua bán panô; mua bán hộp đèn; mua bán tranh ảnh. 

 

Nhóm 36: Môi giới về bảo hiểm, tư vấn về bảo hiểm; tư vấn đầu tư về vốn; tư vấn bất 
động sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giám sát công trình 
xây dựng; xây dựng công trình viễn thông; xây dựng công trình điện lực; xây dựng công 
trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; sửa chữa và bảo dưỡng máy chiếu phim. 

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cuộc tham quan du lịch; tổ chức đi chơi trên biển; hướng 
dẫn viên du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho việc vận tải; cho thuê xe; dịch vụ 
lái xe; vận chuyển hành khách; vận tải hàng hoá; vận tải bằng taxi; vận tải bằng ôtô; môi 
giới vận chuyển; môi giới vận tải; thông tin về vận tải; thông tin về kho bãi. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
 

492

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; giải trí phát thanh; giải trí truyền hình; 
dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất phim; cho thuê phim; dàn dựng chương trình truyền hình 
và truyền thanh; dàn dựng (biên tập) băng video; dịch vụ ghi chú phụ để cho phim, sách; 
lồng tiếng; cho thuê đồ trang trí sân khấu; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); tổ chức biểu 
diễn nghệ thuật; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; tổ chức buổi tiệc (giải trí); dịch vụ 
câu lạc bộ đêm (giải trí); tổ chức các cuộc thi (cho giải trí và giáo dục); tổ chức triển lãm 
cho giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức và điều khiển hội thảo; thông tin về lĩnh vực giáo dục; 
dịch vụ tư vấn đào tạo, giáo dục; dịch vụ đào tạo, giáo dục; nhiếp ảnh.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang Web; thiết kế quảng cáo; thiết kế tạo mẫu; thiết 
kế (trang trí) nội thất; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; dịch vụ về tạo mốt cho quần áo; dịch 
vụ vẽ đồ hoạ; khôi phục dữ liệu máy tính; lập chương trình máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 
phần cứng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê 
phòng họp; quán rượu (bar) nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-10055 (220) 25.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu sẫm, nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CTM Việt 
Nam  (VN) 
Số 197 Hoa Lâm, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa; quạt gió; quạt cắt gió; quạt thông gió; thiết bị điều hòa không 
khí; máy và thiết bị làm sạch không khí. 

 
 

(210) 4-2011-10079 (220) 25.05.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ga Số Không   (VN) 
27/7 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động môi giới 
thương mại, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán đấu giá.  

 

Nhóm 41: Hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập, dựng phim, tạo đầu đề, phụ đề, đoạn giới 
thiệu, lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí; hoạt động nhiếp ảnh. 
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(210) 4-2011-10140 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI  (TR) 
Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent 
34396 Istanbul TURKEY 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng hạt; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tẩy uế; xà phòng 
chống chảy nhiều mồ hôi; xà phòng dùng cho tay dạng lỏng; xà phòng bánh, nước hoa; 
tinh dầu; nước hoa co-lô-nhơ; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân và chất khử mùi chống đổ mồ hôi; kem để cạo râu; chế phẩm cạo râu dạng bọt; xà 
phòng để cạo râu; dầu thơm, kem và nước thơm dùng sau khi cạo râu; dầu xả tóc; nước 
xức tóc; gel tạo kiểu cho tóc; keo xịt giữ nếp tóc; keo bọt tạo kiểu cho tóc; dầu gội đầu; 
chế phẩm tắm dạng bọt; gel tắm; xà phòng dùng cho cơ thể dạng lỏng; xà phòng dùng cho 
trẻ em; khăn ướt được tẩm chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho trẻ em; chế 
phẩm dùng để đánh răng; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chế phẩm làm sạch 
răng giả; kem đánh răng chống cao răng; chế phẩm làm sạch và đánh bóng răng; khăn 
tẩm ướt được tẩm chế phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc; kem (mỹ phẩm); kem tạo màu 
da nâu (mỹ phẩm), kem chống nhăn (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho 
tay, mặt và cơ thể; kem chống nắng, chế phẩm chống năng dạng dầu, nước thơm chống 
nắng; kem nền trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-10141 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM  
SIRKETI  (TR) 
Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent 
34396 Istanbul TURKEY 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng hạt; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tẩy uế; xà phòng 
chống chảy nhiều mồ hôi; xà phòng dùng cho tay dạng lỏng; xà phòng bánh, nước hoa; 
tinh dầu; nước hoa co-lô-nhơ; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân và chất khử mùi chống đổ mồ hôi; kem để cạo râu; chế phẩm cạo râu dạng bọt; xà 
phòng để cạo râu; dầu thơm, kem và nước thơm dùng sau khi cạo râu; dầu xả tóc; nước 
xức tóc; gel tạo kiểu cho tóc; keo xịt giữ nếp tóc; keo bọt tạo kiểu cho tóc; dầu gội đầu; 
chế phẩm tắm dạng bọt; gel tắm; xà phòng dùng cho cơ thể dạng lỏng; xà phòng dùng cho 
trẻ em; khăn ướt được tẩm chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho trẻ em; chế 
phẩm dùng để đánh răng; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chế phẩm làm sạch 
răng giả; kem đánh răng chống cao răng; chế phẩm làm sạch và đánh bóng răng; khăn 
tẩm ướt được tẩm chế phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc; kem (mỹ phẩm); kem tạo màu 
da nâu (mỹ phẩm), kem chống nhăn (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho 
tay, mặt và cơ thể; kem chống nắng, chế phẩm chống năng dạng dầu, nước thơm chống 
nắng; kem nền trang điểm. 
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(210) 4-2011-10142 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI  (TR) 
Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent 
34396 Istanbul TURKEY 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng hạt; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tẩy uế; xà phòng 
chống chảy nhiều mồ hôi; xà phòng dùng cho tay dạng lỏng; xà phòng bánh, nước hoa; 
tinh dầu; nước hoa co-lô-nhơ; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân và chất khử mùi chống đổ mồ hôi; kem để cạo râu; chế phẩm cạo râu dạng bọt; xà 
phòng để cạo râu; dầu thơm, kem và nước thơm dùng sau khi cạo râu; dầu xả tóc; nước 
xức tóc; gel tạo kiểu cho tóc; keo xịt giữ nếp tóc; keo bọt tạo kiểu cho tóc; dầu gội đầu; 
chế phẩm tắm dạng bọt; gel tắm; xà phòng dùng cho cơ thể dạng lỏng; xà phòng dùng cho 
trẻ em; khăn ướt được tẩm chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho trẻ em; chế 
phẩm dùng để đánh răng; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chế phẩm làm sạch 
răng giả; kem đánh răng chống cao răng; chế phẩm làm sạch và đánh bóng răng; khăn 
tẩm ướt được tẩm chế phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc; kem (mỹ phẩm); kem tạo màu 
da nâu (mỹ phẩm), kem chống nhăn (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho 
tay, mặt và cơ thể; kem chống nắng, chế phẩm chống năng dạng dầu, nước thơm chống 
nắng; kem nền trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-10143 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI  (TR) 
Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent 
34396 Istanbul TURKEY 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng hạt; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tẩy uế; xà phòng 
chống chảy nhiều mồ hôi; xà phòng dùng cho tay dạng lỏng; xà phòng bánh, nước hoa; 
tinh dầu; nước hoa co-lô-nhơ; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân và chất khử mùi chống đổ mồ hôi; kem để cạo râu; chế phẩm cạo râu dạng bọt; xà 
phòng để cạo râu; dầu thơm, kem và nước thơm dùng sau khi cạo râu; dầu xả tóc; nước 
xức tóc; gel tạo kiểu cho tóc; keo xịt giữ nếp tóc; keo bọt tạo kiểu cho tóc; dầu gội đầu; 
chế phẩm tắm dạng bọt; gel tắm; xà phòng dùng cho cơ thể dạng lỏng; xà phòng dùng cho 
trẻ em; khăn ướt được tẩm chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho trẻ em; chế 
phẩm dùng để đánh răng; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chế phẩm làm sạch 
răng giả; kem đánh răng chống cao răng; chế phẩm làm sạch và đánh bóng răng; khăn 
tẩm ướt được tẩm chế phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc; kem (mỹ phẩm); kem tạo màu 
da nâu (mỹ phẩm), kem chống nhăn (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho 
tay, mặt và cơ thể; kem chống nắng, chế phẩm chống năng dạng dầu, nước thơm chống 
nắng; kem nền trang điểm. 
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(210) 4-2011-10144 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI  (TR) 
Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent 
34396 Istanbul TURKEY 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng hạt; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng tẩy uế; xà phòng 
chống chảy nhiều mồ hôi; xà phòng dùng cho tay dạng lỏng; xà phòng bánh, nước hoa; 
tinh dầu; nước hoa co-lô-nhơ; nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân và chất khử mùi chống đổ mồ hôi; kem để cạo râu; chế phẩm cạo râu dạng bọt; xà 
phòng để cạo râu; dầu thơm, kem và nước thơm dùng sau khi cạo râu; dầu xả tóc; nước 
xức tóc; gel tạo kiểu cho tóc; keo xịt giữ nếp tóc; keo bọt tạo kiểu cho tóc; dầu gội đầu; 
chế phẩm tắm dạng bọt; gel tắm; xà phòng dùng cho cơ thể dạng lỏng; xà phòng dùng cho 
trẻ em; khăn ướt được tẩm chế phẩm làm sạch không chứa thuốc dùng cho trẻ em; chế 
phẩm dùng để đánh răng; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chế phẩm làm sạch 
răng giả; kem đánh răng chống cao răng; chế phẩm làm sạch và đánh bóng răng; khăn 
tẩm ướt được tẩm chế phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc; kem (mỹ phẩm); kem tạo màu 
da nâu (mỹ phẩm), kem chống nhăn (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho 
tay, mặt và cơ thể; kem chống nắng, chế phẩm chống năng dạng dầu, nước thơm chống 
nắng; kem nền trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-10145 (220) 26.05.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Nguyễn Tuấn   (VN) 
552/3 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma 
Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dược phẩm:  thuốc tây y, thuốc đông y; mua bán trang thiết bị y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ xông hơi, mát xa; dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ (spa).  

 
 

(210) 4-2011-10146 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2; A11.3.4; 3.5.5 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, hồng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Âu Việt   (VN) 
24/5 Mạc Đỉnh Chi, phường 04, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột (cà phê chồn).  
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(210) 4-2011-10254 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ INDETCO  (VN)
Số 16, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô các loại, động cơ ô tô; xe gắn máy; động cơ xe gắn máy; linh kiện xe gắn máy. 
 
 

(210) 4-2011-10280 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm. 
 

Nhóm 02: Sơn chịu hoá chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ mau khô, chất liên kết dùng cho 
sơn màu.  

 
 

(210) 4-2011-10293 (220) 27.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY (US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Xeluloza và polime gắn kết được dùng trong sản xuất dược phẩm và thực phẩm 

dinh dưỡng. 
 
 

(210) 4-2011-10295 (220) 27.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as NISSAN 
MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Tàu thủy; tàu thuyền; ô tô; xe cộ chạy bằng điện bao gồm cả ô tô điện, toa xe, 

« tô tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe thể thao tiện ích, xe buýt, xe cộ có gắn các 
phương tiện giải trí ở bên trong để đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng 
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(xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), và 
xe kéo; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; may ¬ của xe cộ; bánh xe cộ; 
lốp ô tô; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; phanh xe cộ; khung gầm xe cộ; thân xe; cái đèo 
hàng dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ mặt đất; gương hậu cho xe cộ; 
cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; tấm chắn gió xe cộ; mạch thuỷ lực dùng cho xe cộ mặt 
đất; bơm hơi (phụ tùng của xe cộ); khớp ly hợp cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe cộ mặt đất; trục của xe cộ mặt đất; thiết bị lái cho xe cộ mặt đất; bảng chỉ 
dẫn (tín hiệu) hướng đi cho xe cộ; đèn hiệu báo lùi dùng cho xe cộ; xe gắn máy hai bánh; 
xe đạp; xe ba gác; xe có thùng tự lật; xe kéo đẩy; xe để di chuyển toa chở hàng; động cơ 
máy kéo; động cơ và động cơ nổ cho xe cộ mặt đất; trục của xe cộ; bộ phận truyền động 
và cơ cấu truyền động năng dùng cho máy; giảm xóc dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ 
điện xoay chiều và động cơ điện một chiều cho xe cộ mặt đất; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả 
thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy bằng điện bao gồm cả ô tô điện, toa 
xe, ô tô tải, xe tải, xe thể thao tiện ích, xe buýt, xe cộ có gắn các phương tiện giải trí ở bên 
trong để đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng, xe kéo, và các bộ phận và 
phụ kiện cấu thành của chúng; cung cấp thông tin về sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, xe cộ 
chạy bằng điện bao gồm cả ô tô điện, toa xe, ô tô tải, xe tải, xe thể thao tiện ích, xe buýt, 
xe cộ có gắn các phương tiện giải trí ở bên trong để đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe 
thùng, xe nâng, và xe kéo, và các bộ phận và phụ kiện cấu thành của chúng; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị đo hoặc thử nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và 
thiết bị phân phối và điều khiển năng lượng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ biến đổi điện 
quay; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy điều chỉnh pha; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ nạp 
điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng pin và ắc qui; sửa chữa hoặc bảo dưỡng động cơ đốt trong; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng các bộ phận của động cơ đốt trong; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ 
khởi động cho động cơ và động cơ nổ không dùng cho xe cộ mặt đất; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng các bộ phận của động cơ điện xoay chiều và động cơ điện một chiều; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều và máy phát điện một chiều; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy phát điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng dây cáp hoặc dây điện; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bỉ viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điện thoại; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng các bộ phận và phụ kiện của máy và thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị viễn tin cho xe cộ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị thông báo tự động 
trạng thái nạp đầy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống điều hướng xe cộ; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
tính cá nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống điều khiển từ xa; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng điện cực; sửa chữa hoặc bảo dưỡng lõi từ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng dây điện trở.  

 
 

(210) 4-2011-10306 (220) 27.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.2; A1.5.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ hàng hải Châu á Thái 
Bình Dương  (VN) 
25/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: làm thủ tục cho tầu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, 
bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu; 
cung cấp (vận tải) cho tàu biển tại cảng: cung cấp dầu, nước ngọt cho tàu, cung cấp các 
trang thiết bị hoặc phụ tùng thay thế an toàn cho tàu (dịch vụ hậu cần cho vận tải đường 
thuỷ); giao nhận hàng hóa; thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn. 

 
 

(210) 4-2011-10385 (220) 27.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; 6.1.2; 25.1.5; 26.1.1 
(731) Cơ sở mỹ nghệ Kim Sơn  (VN) 

140/16 Đào Sư Tích, ấp 3, Phước Kiểng, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thủ công mỹ nghệ; xuất nhập khẩu đồ thủ công mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-10429 (220) 30.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh tím 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Nhựt  (VN) 
Tổ 10, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm phục vụ lắp đặt nhà vệ sinh như: ống bê tông cốt thép, tấm bê tông 

đúc sẵn.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt nhà cầu hợp vệ sinh; xây dựng bồn nuôi cá diệt lăng quăng.  
 
 

(210) 4-2011-10434 (220) 30.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 24.13.1 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất băng 
gạc y tế Nhật Vũ  (VN) 
879 khu vực Thới Hòa, phường Thới 
Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Gạc y tế, băng rốn trẻ em; rơ lưỡi em bé, băng cuộn y tế; gạc vasalin (đắp 

phỏng), gạc phẫu thuật, cồn dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2011-10494 (220) 30.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Trà  (VN) 
161 Đặng Văn Ngữ, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô, dịch vụ bảo dưỡng ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-10504 (220) 30.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần Ratot Việt 
Nam   (VN) 
Số 26 Phạm Thận Duật, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; ổ cắm điện; công tắc điện; bộ đóng mạch điện; bảng điều khiến 
điện; điện thoại; loa các loại; thiết bị đo lường; thiết bị kiểm tra điện; thiết bị tạo ozon. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; máy lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; thiết 
bị khử mùi nhà bếp; bình đun nước nóng; nồi cơm điện; nồi đa năng dùng điện; bồn rửa 
bát; máy sấy quần áo; máy sấy tóc tủ lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu dụng cụ thể dục thể thao, đồ điện gia dụng, giường, tủ, 
bàn, ghế , đồ nội thất gia đình, đèn và bộ đèn điện, thiết bị chiếu sáng, mua bán máy vi 
tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện cụ thể là ổ cắm điện, công tắc điện, bộ đóng mạch điện, bảng điều 
khiển điện; dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-10563 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
INDEVCO   (VN) 
Tổ 57, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bến cảng cụ thể là: bốc dỡ hàng hoá, đóng gói hàng hoá, cho thuê kho 
bãi, vận chuyển hàng hoá.  
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(210) 4-2011-10570 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hiếu Hằng  (VN) 
38 Quang Trung, phường Hải Đình, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị trung tâm thương mại mua bán các mặt hàng: mô tô, xe máy, ô tô và xe 
có động cơ khác, mua bná phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, mua bán 
đồ điện gia dụng, giường tử, bàn ghế và đồ nội thất, đèn và bộ phận đèn điện, mua bán lẻ 
bình ga, bình khí đốt, bếp ga, mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng và 
vệ sinh.; mua bán thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, thiết bị sử dụng điện, hàng kim 
khí điện máy, đồ gia dụng; đại lý buôn bán, ký gửi hàng hoá các mặt hàng: mô tô, xe 
máy, ô tô và xe có động cơ khác, mua bná phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy, mua bán đồ điện gia dụng, giường tử, bàn ghế và đồ nội thất, đèn và bộ phận đèn 
điện, mua bán lẻ bình ga, bình khí đốt, bếp ga, mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 
chất làm bóng và vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-10647 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 1.15.5 
(731) AIR CHINA LIMITED    (CN) 

9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu 
Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thẻ đã được mã hóa từ tính; đĩa compact 
(đĩa hình và đĩa tiếng); máy bán hàng tự động; đèn tín hiệu; thiết bị liên lạc; thiết bị báo 
động; kính mắt.   

 

Nhóm 14: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng bạc; đồ nữ trang 
(đồ mỹ ký), đồ trang sức cá nhân; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đồ trang sức bằng đồng; 
ghim cài (đồ trang sức); ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang).   

 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; tranh; đồ văn phòng phẩm; quả địa cầu; các mẫu kiến trúc; thẻ 
làm bằng giấy hoặc nhựa dùng làm thẻ hội viên.   

 

Nhóm 18: Da chưa thuộc, ví; túi du lịch; cặp tài liệu; va-li; túi đựng bộ sản phẩm du lịch 
bằng da, tấm phủ đồ đạc bằng da; dây buộc bằng da; da động vật; ô; gậy; yên cương.   

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồng phục; quần áo cho người lái xe ô tô; mũ nón; (quần 
áo) hàng dệt kim; găng tay (trang phục); thắt lưng da (trang phục); váy cưới; ca-vát.   

 

Nhóm 28: Mô hình máy bay; vật liệu lắp ráp mô hình máy bay mẫu; trò chơi; đồ chơi; bộ 
bài; bóng dùng cho trò chơi; máy để tập thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; cây nô-el 
bằng vật liệu tổng hợp; đồ câu cá.   
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tổ chức các cuộc triển 
lãm nhằm mục đích quảng cáo. dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ sắp xếp đặt mua 
báo dài hạn cho người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý 
chương trình cho khách hàng đi máy bay thường xuyên (quản lý kinh doanh); dịch vụ xúc 
tiến bán hàng cho người khác. 

 
 

(210) 4-2011-10648 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AIR CHINA LIMITED   (CN) 
9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu 
Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thẻ đã được mã hóa từ tính; đĩa compact 
(đĩa hình và đĩa tiếng); máy bán hàng tự động; đèn tín hiệu; thiết bị liên lạc; thiết bị báo 
động; kính mắt.  

 

Nhóm 14: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng bạc; đồ nữ trang 
(đồ mỹ ký); đồ trang sức cá nhân; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đồ trang sức bằng đồng; 
ghim cài (đồ trang sức); ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang). 

 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; tranh; đồ văn phòng phẩm; quả địa cầu; các mẫu kiến trúc; thẻ 
làm bằng giấy hoặc nhựa dùng làm thẻ hội viên.  

 

Nhóm 18: Da chưa thuộc; ví; túi du lịch; cặp tài liệu, va-li; túi đựng bộ sản phẩm du lịch 
bằng da; tấm phủ đồ đạc bằng da; dây buộc bằng da; da động vật; ô; gậy; yên cương. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồng phục; quần áo cho người lái xe ô tô; mũ nón; quần áo 
(hàng dệt kim); găng tay (trang phục), thắt lưng da (trang phục); váy cưới; ca-vát.  

 

Nhóm 28: Mô hình máy bay; vật liệu lắp ráp mô hình máy bay mẫu; trò chơi; đồ chơi; bộ 
bài; bóng dùng cho trò chơi; máy để tập thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; cây nô-el 
bằng vật liệu tổng hợp; đồ câu cá.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tổ chức các cuộc triển 
lãm nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ sắp xếp đặt mua 
báo dài hạn cho người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý 
chương trình cho khách hàng đi máy bay thường xuyên (quản lý kinh doanh); dịch vụ xúc 
tiến bán hàng cho người khác.  

 
 

(210) 4-2011-10649 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 1.15.5 
(731) AIR CHINA LIMITED   (CN) 

9th Floor, Lantian Mansion, 28 Tianzhu 
Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp); thẻ đã được mã hóa từ tính; đĩa compact 
(đĩa hình và đĩa tiếng); máy bán hàng tự động; đèn tín hiệu; thiết bị liên lạc; thiết bị báo 
động; kính mắt.  

 
Nhóm 14: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng bạc; đồ nữ trang 
(đồ mỹ ký), đồ trang sức cá nhân; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đồ trang sức bằng đồng; 
ghim cài (đồ trang sức); ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang).  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; tranh; đồ văn phòng phẩm; quả địa cầu; các mẫu kiến trúc; thẻ 
làm bằng giấy hoặc nhựa dùng làm thẻ hội viên.  

 
Nhóm 18: Da chưa thuộc, ví; túi du lịch; cặp tài liệu; va-li; túi đựng bộ sản phẩm du lịch 
bằng da, tấm phủ đồ đạc bằng da; dây buộc bằng da; da động vật; ô; gậy; yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồng phục; quần áo cho người lái xe ô tô; mũ nón; quần áo 
(hàng dệt kim); găng tay (trang phục); thắt lưng da (trang phục); váy cưới; ca-vát.  

 
Nhóm 28: Mô hình máy bay; vật liệu lắp ráp mô hình máy bay mẫu; trò chơi; đồ chơi; bộ 
bài; bóng dùng cho trò chơi; máy để tập thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; cây nô-el 
bằng vật liệu tổng hợp; đồ câu cá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tổ chức các cuộc triển 
lãm nhằm mục đích quảng cáo. dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ sắp xếp đặt mua 
báo dài hạn cho người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý 
chương trình cho khách hàng đi máy bay thường xuyên (quản lý kinh doanh); dịch vụ xúc 
tiến bán hàng cho người khác. 

 
 

(210) 4-2011-10651 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Da cam, xám, đen 
(731) Công ty TNHH Sài Gòn Nhất 

Phương  (VN) 
93 đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, nghiên cứu và phân tích thị 

trường nhằm tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh văn phòng, dịch vụ 
cho thuê văn phòng và nhà ở.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 
(do nhà hàng cung cấp).  
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(210) 4-2011-10652 (220) 31.05.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 7.3.11; 26.5.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 7, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản; quản lý kinh doanh bất động sản và 
quản lý giao dịch bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan 
đến: quản trị, tiếp quản, thuê, cho thuê tòa nhà, bất động sản; dịch vụ môi giới bất động 
sản, dịch vụ tổ chức sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ định giá liên quan đến bất động 
sản; dịch vụ quản trị liên quan đến bất động sản thương mại và bất động sản dùng để ở; 
dịch vụ chứng khoán; dịch vụ thu xếp, chuẩn bị và cung cấp tài chính cho các hợp đồng 
thuê nhà; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin, tư vấn (liên quan đến lĩnh vực tài 
chính); dịch vụ tư vấn tài chính trong lĩnh vực tư nhân hóa (cổ phần hóa); dịch vụ tư vấn 
về chiến lược quản lý tài chính liên quan đến việc hợp nhất và sáp nhập giữa các doanh 
nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin về quy hoạch bất động sản, dịch vụ lập kế hoạch đầu 
tư và phát triển bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-10677 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần các sản 
phẩm dầu mỏ Việt Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 349, phố Nam Dư, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến dầu mỏ tinh chế.  
 
 

(210) 4-2011-10716 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Cam, vàng đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và xây 
dựng công trình HACO  (VN) 
Tầng 5 toà nhà HACO, số 95H Lý Nam 
Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; hoạt 
động ngân hàng; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm. 

 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; phân phát sản phẩm; cất 
giữ hàng hoá; vận chuyển hành khách. 
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Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà nghỉ dưỡng lão. 

 
 

(210) 4-2011-10740 (220) 31.08.2009 
(641) 4-2009-18544 (441) 25.10.2011 

(731) SHINWON CORPORATION   (KR) 
Shinwon Bldg., 532, Dowha-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu; bao đựng chìa khoá bằng da; vali; túi dùng để du lịch; túi 
xách tay loại nhỏ; túi xách tay thuộc nhóm này; lọng [dùng để che nắng]; «.  

 
 

(210) 4-2011-10743 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) WHIRLPOOL S.A.  (BR) 
Aveniada das Nacoes Unidas, 12995 - 
32o andar, S·o Paulo - SP, Brazil 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén kín dùng cho tủ lạnh/thiết bị làm lạnh; thiết bị kín và thiết bị làm 
ngưng tụ (bộ phận của máy móc).  

 
 

(210) 4-2011-10761 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ ô tô Đông Anh  (VN) 
235/22 Tân Chánh Hiệp 13, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Thân xe có động cơ, cụ thể là: ô tô, ô tô tải nhỏ, ô tô tải lớn, xe chở hành lý, 
động cơ và dầu máy dùng cho xe có động cơ; phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động 
cơ, cụ thể là: bộ hơi ô tô, hộp số ô tô, bơm dầu ô tô các loại, lá côn ô tô, bơm trợ lực ô tô. 

 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô và xe có động cơ, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, phụ 
tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy 
tính và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử (chíp, tụ điện, điện trở, dây cáp, 
loa, ti vi, máy đĩa hát, máy vi tính, máy fax, máy photocopy, máy in), viễn thông, trục 
xoay (rơ moóc), mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy, máy 
móc và thiết bị phụ tùng máy văn phòng cụ thể là máy phô tô (photocopy) máy in; đại lý 
(mua bán) các loại xe tải; môi giới (mua bán) xe cũ; đấu giá xe. 
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Nhóm 37: Bảo dưỡng mô tô, xe máy; sữa chữa mô tô, xe máy.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe có động cơ, dịch vụ vận tải hành khách đường bộ, hàng 
hóa đường bộ.  

 
 

(210) 4-2011-10763 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tổng hợp Thái Dương  (VN) 
10 Hồ Văn Long, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân hữu cơ vi sinh; chế phẩm hóa chất dùng để xử lý nước phục 
vụ nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học ngoài loại dùng cho mục đích y tế, thú y cụ thể 
là: chÓ phẩm sinh học dùng để xử lý nước thải, hầm cầu, chế phẩm sinh hóa dùng để xử lý 
rác thải dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 03: Nước hoa xịt phòng; nước hoa để trong xe ô tô; nước súc miệng (không chứa 
thuốc); lăn nách khử mùi; chất rửa dùng cho gia đình; chất khử mùi dùng cho cá nhân. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi phòng; chế phẩm để làm sạch không khí cụ thể là chế phẩm 
khử mùi dùng cho gia đình để làm sạch không khí; chất tẩy uế đa tác dụng dùng cho gia 
đình, chất diệt cỏ cụ thể là chất diệt tảo. 

 

Nhóm 31: Các sản phẩm tươi bao gồm: rau, củ quả; thức ăn cho: gia súc, gia cầm, thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm xử lý nước, chế phẩm sinh hóa dùng để xử lý rác 
thải, chế phẩm khử mùi dùng cho gia đình, thức ăn cho gia súc, thức ăn dùng cho thủy sản. 

 

Nhóm 40: Xử lý chất thải công nghiệp và xử lý nước gây ô nhiễm môi trường. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công nghệ. 
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi: gia súc, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2011-10769 (220) 01.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nước và đá tinh khiết Kim 
Cương  (VN) 
Ngõ 54, An Dương Vương, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 30: Đá ăn được. 
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(210) 4-2011-10817 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chạy điện.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; tủ lạnh chạy điện dùng cho món kim chi, lò vi sóng chạy 
điện dùng để nấu nướng và để hâm nóng nhanh thức ăn; tủ để ướp lạnh rượu chạy điện có 
thể điều chỉnh nhiệt độ dùng cho mục đích gia đình; lò nấu ăn chạy điện; máy ướp lạnh 
chạy điện; máy sấy khô quần áo chạy điện; bếp ga có lò nướng; lò vi sóng; bếp ga; bếp 
điện có lò nướng chạy điện dùng cho gia đình; thiết bị lọc không khí; may điều hoà không 
khí; thiết bị làm nóng không khí cụ thể là: thiết bị làm nóng không khí trong phòng; máy 
làm ẩm không khí; máy hút ẩm không khí chạy điện dùng cho mục đích gia đình; bếp ga 
dùng để nướng; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho gia đình; thiết bị lọc nước dùng cho 
mục đích gia đình; thiết bị lọc nước chạy điện sử dụng cho gia đình; thiết bị ion hóa nước 
(thiết bị tinh lọc và làm sạch nước); thiết bị ion hoá nước dùng cho mục đích gia đình 
(thiết bị lọc và làm sạch nước), thiết bị lọc nước không chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình; thiết bị lọc nước, thiết bị sưởi ấm chân chạy điện (không dùng cho mục đích y tế), 
thiết bị lọc làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước có 
độ chính xác dùng để xử lý nước; thiết bị khử muối; màng lọc của thiết bị lọc nước; màng 
lọc của thiết bị lọc nước sử dụng cho gia đình (không dùng điện); màng lọc của thiết bị 
lọc nước chạy điện dùng cho gia đình; màng lọc của thiết bị lọc nước sử dụng trong công 
nghiệp; bộ phận màng lọc làm sạch của thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước sử dụng màng 
lọc nước; màng lọc dùng để xử lý nước (thiết bị lọc nước); thiết bị màng lọc dùng để xử lý 
nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc nước dùng cho hệ thống tái sử 
dụng và tái tạo nước thải; thiết bị xử lý và lọc nước thải; thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc 
nước dùng trong công nghiệp, bộ phận lọc của thiết bị lọc nước; màng lọc của thiết bị lọc 
nước; thiết bị thu nhận năng lượng mặt trời (thiết bị làm nóng); thiết bị làm nóng nước sử 
dụng năng lượng mặt trời; đèn đường (đèn thắp sáng), đèn an toàn dùng để đi lại dưới 
đường hầm (đèn chiếu sáng); đèn diệt trùng dùng để lọc không khí (đèn thắp sáng, không 
dùng cho mục đích y tế); đèn nê-ông (đèn thắp sáng); đèn lồng (đèn thắp sáng); đèn 
đinamô (đèn chiếu sáng); bộ phận thắp sáng cho đèn có ống phóng điện (đèn thắp sáng); 
đèn nóng sáng (đèn thắp sáng), bộ phận thắp sáng cho đèn nóng sáng (đèn thắp sáng); đèn 
tia tử ngoại (đèn thắp sáng, không dùng cho mục đích y tế); đèn thắp sáng diệt khuẩn 
(không dùng cho mục đích y tế); đèn chùm (đèn thắp sáng); đèn để trang trí mặt nước 
(đèn thắp sáng), đèn thủy ngân (đèn thắp sáng); thiết bị chiếu sáng cho bể nuôi loài thủy 
sinh (đèn chiếu sáng), đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn hồ quang (đèn thắp sáng); đèn an 
toàn (đèn chiếu sáng dùng cho thợ mỏ); đèn dùng để lặn dưởi nước (đèn chiếu sáng); đèn 
trang trí (đèn thắp sàng), đèn hồng ngoại (đèn chiếu sáng không sử dụng cho mục đích y 
tế); đèn pin để soi sáng; đèn để đánh bắt cá (đèn chiếu sáng); đèn trần nhà (đèn thắp 
sáng); đèn có hình dạng đẹp dùng để trang tri lễ hội (đèn thắp sáng); đèn điện dùng để 
trang hoàng cho cây giáng sinh; đèn đứng (đèn thắp sáng), đèn pha rọi (đèn chiếu sáng); 
đèn nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời (đèn thắp sáng); đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn 
huỳnh quang (đèn thắp sang); đèn pin loại to để soi sáng; đèn xe mô tô (đèn chiếu sáng); 
đèn xe ô tô (đèn chiếu sáng); đèn hậu chiếu sáng dùng cho xe ô tô; đèn chiếu sáng để dẫn 
hướng cho ô tô; bóng đèn chiếu sáng để dẫn hướng cho ô tô; bộ phận chống lóa của đèn 
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chiếu sáng cho xe ô tô, các bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm nóng làm tan giá 
(ở kính) dùng cho xe ô tô; điều hòa không khí cho xe ô tô; đèn pha dùng cho xe ô tô; thiết 
bị thông gió (để điều hòa không khí) dùng cho xe ô tô; thiết bị sưởi nóng dùng cho xe « 
tô; ống nhánh của thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khí); 
ống nhánh dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí), 
ống mềm dùng cho thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khí); 
ống mềm dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí). 

 
 

(210) 4-2011-10818 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721 Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chạy điện.    
 

Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; tủ lạnh chạy điện dùng cho món kim chi, lò vi sóng chạy 
điện dùng để nấu nướng và để hâm nóng nhanh thức ăn; tủ để ướp lạnh rượu chạy điện có 
thể điều chỉnh nhiệt độ dùng cho mục đích gia đình; lò nấu ăn chạy điện; máy ướp lạnh 
chạy điện; máy sấy khô quần áo chạy điện; bếp ga có lò nướng; lò vi sóng; bếp ga; bếp 
điện có lò nướng chạy điện dùng cho gia đình; thiết bị lọc không khí; may điều hoà không 
khí; thiết bị làm nóng không khí cụ thể là: thiết bị làm nóng không khí trong phòng; máy 
làm ẩm không khí; máy hut ẩm không khí chạy điện dùng cho mục đích gia đình; bếp ga 
dùng để nướng; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho gia đình; thiết bị lọc nước dùng cho 
mục đích gia đình; thiết bị lọc nước chạy điện sử dụng cho gia đình; thiết bị ion hóa nước 
(thiết bị tinh lọc và làm sạch nước); thiết bị ion hoá nước dùng cho mục đích gia đình 
(thiết bị lọc và làm sạch nước), thiết bị lọc nước không chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình; thiết bị lọc nước, thiết bị sưởi ấm chân chạy điện (không dùng cho mục đích y tế), 
thiết bị lọc làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước có 
độ chính xác dùng để xử lý nước; thiết bị khử muối; màng lọc của thiết bị lọc nước; màng 
lọc của thiết bị lọc nước sử dụng cho gia đình (không dùng điện); màng lọc của thiết bị 
lọc nước chạy điện dùng cho gia đình; màng lọc của thiết bị lọc nước sử dụng trong công 
nghiệp; bộ phận màng lọc làm sạch của thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước sử dụng màng 
lọc nước; màng lọc dùng để xử lý nước (thiết bị lọc nước); thiết bị màng lọc dùng để xử lý 
nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc nước dùng cho hệ thống tái sử 
dụng và tái tạo nước thải; thiết bị xử lý và lọc nước thải; thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc 
nước dùng trong công nghiệp, bộ phận lọc của thiết bị lọc nước; màng lọc của thiết bị lọc 
nước; thiết bị thu nhận năng lượng mặt trời (thiết bị làm nóng); thiết bị làm nóng nước sử 
dụng năng lượng mặt trời; đèn đường (đèn thắp sáng), đèn an toàn dùng để đi lại dưới 
đường hầm (đèn chiếu sáng); đèn diệt trùng dùng để lọc không khí (đèn thắp sáng, không 
dùng cho mục đích y tế); đèn nê-ông (đèn thắp sáng); đèn lồng (đèn thắp sáng); đèn 
đinamô (đèn chiếu sáng); bộ phận thắp sáng cho đèn có ống phóng điện (đèn thắp sáng); 
đèn nóng sáng (đèn thắp sáng), bộ phận thắp sáng cho đèn nóng sáng (đèn thắp sáng); đèn 
tia tử ngoại (đèn thắp sáng, không dùng cho mục đích y tế); đèn thắp sáng diệt khuẩn 
(không dùng cho mục đích y tế); đèn chùm (đèn thắp sáng); đèn để trang trí mặt nước 
(đèn thắp sáng), đèn thủy ngân (đèn thắp sáng); thiết bị chiếu sáng cho bể nuôi loài thủy 
sinh (đèn chiếu sáng), đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn hồ quang (đèn thắp sáng); đèn an 
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toàn (đèn chiếu sáng dùng cho thợ mỏ); đèn dùng để lặn dưởi nước (đèn chiếu sáng); đèn 
trang trí (đèn thắp sáng), đèn hồng ngoại (đèn chiếu sáng không sử dụng cho mục đích y 
tế); đèn pin để soi sáng; đèn để đánh bắt cá (đèn chiếu sáng); đèn trần nhà (đèn thắp 
sáng); đèn có hình dạng đẹp dùng để trang tri lễ hội (đèn thắp sáng); đèn điện dùng để 
trang hoàng cho cây giáng sinh; đèn đứng (đèn thắp sáng), đèn pha rọi (đèn chiếu sáng); 
đèn nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời (đèn thắp sáng); đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn 
huỳnh quang (đèn thắp sang); đèn pin loại to để soi sáng; đèn xe mô tô (đèn chiếu sáng); 
đèn xe ô tô (đèn chiếu sáng); đèn hậu chiếu sáng dùng cho xe ô tô; đèn chiếu sáng để dẫn 
hướng cho ô tô; bóng đèn chiếu sáng để dẫn hướng cho ô tô; bộ phận chống lóa của đèn 
chiêu sáng cho xe ô tô, các bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm nóng làm tan giá 
(ở kính) dùng cho xe ô tô; điều hòa không khí cho xe ô tô; đèn pha dùng cho xe ô tô; thiết 
bị thông gió (để điều hòa không khí) dùng cho xe ô tô; thiết bị sưới nóng dùng cho xe « 
tô; ống nhánh của thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khí); 
ống nhánh dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí), 
ống mềm dùng cho thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khí); 
ống mềm dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí). 

 
 

(210) 4-2011-10819 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721 Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chạy điện.    
 

Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; tủ lạnh chạy điện dùng cho món kim chi, lò vi sóng chạy 
điện dùng để nấu nướng và để hâm nóng nhanh thức ăn; tủ để ướp lạnh rượu chạy điện có 
thể điều chỉnh nhiệt độ dùng cho mục đích gia đình; lò nấu ăn chạy điện; máy ướp lạnh 
chạy điện; máy sấy khô quần áo chạy điện; bếp ga có lò nướng; lò vi sóng; bếp ga; bếp 
điện có lò nướng chạy điện dùng cho gia đình; thiết bị lọc không khí; may điều hoà không 
khí; thiết bị làm nóng không khí cụ thể là: thiết bị làm nóng không khí trong phòng; máy 
làm ẩm không khí; máy hút ẩm không khí chạy điện dùng cho mục đích gia đình; bếp ga 
dùng để nướng; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho gia đình; thiết bị lọc nước dùng cho 
mục đích gia đình; thiết bị lọc nước chạy điện sử dụng cho gia đình; thiết bị ion hóa nước 
(thiết bị tinh lọc và làm sạch nước); thiết bị ion hoá nước dùng cho mục đích gia đình 
(thiết bị lọc và làm sạch nước), thiết bị lọc nước không chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình; thiết bị lọc nước, thiết bị sưởi ấm chân chạy điện (không dùng cho mục đích y tế), 
thiết bị lọc làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước có 
độ chính xác dùng để xử lý nước; thiết bị khử muối; màng lọc của thiết bị lọc nước; màng 
lọc của thiết bị lọc nước sử dụng cho gia đình (không dùng điện); màng lọc của thiết bị 
lọc nước chạy điện dùng cho gia đình; màng lọc của thiết bị lọc nước sử dụng trong công 
nghiệp; bộ phận màng lọc làm sạch của thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước sử dụng màng 
lọc nước; màng lọc dùng để xử lý nước (thiết bị lọc nước); thiết bị màng lọc dùng để xử lý 
nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc nước dùng cho hệ thống tái sử 
dụng và tái tạo nước thải; thiết bị xử lý và lọc nước thải; thiết bị lọc nước thải; thiết bị lọc 
nước dùng trong công nghiệp, bộ phận lọc của thiết bị lọc nước; màng lọc của thiết bị lọc 
nước; thiết bị thu nhận năng lượng mặt trời (thiết bị làm nóng); thiết bị làm nóng nước sử 
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dụng năng lượng mặt trời; đèn đường (đèn thắp sáng), đèn an toàn dùng để đi lại dưới 
đường hầm (đèn chiếu sáng); đèn diệt trùng dùng để lọc không khí (đèn thắp sáng, không 
dùng cho mục đích y tế); đèn nê-ông (đèn thắp sáng); đèn lồng (đèn thắp sáng); đèn 
đinamô (đèn chiếu sáng); bộ phận thắp sáng cho đèn có ống phóng điện (đèn thắp sáng); 
đèn nóng sáng (đèn thắp sáng), bộ phận thắp sáng cho đèn nóng sáng (đèn thắp sáng); đèn 
tia tử ngoại (đèn thắp sáng, không dùng cho mục đích y tế); đèn thắp sáng diệt khuẩn 
(không dùng cho mục đích y tế); đèn chùm (đèn thắp sáng); đèn để trang trí mặt nước 
(đèn thắp sáng), đèn thủy ngân (đèn thắp sáng); thiết bị chiếu sáng cho bể nuôi loài thủy 
sinh (đèn chiếu sáng), đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn hồ quang (đèn thắp sáng); đèn an 
toàn (đèn chiếu sáng dùng cho thợ mỏ); đèn dùng để lặn dưởi nước (đèn chiếu sáng); đèn 
trang trí (đèn thắp sàng), đèn hồng ngoại (đèn chiếu sáng không sử dụng cho mục đích y 
tế); đèn pin để soi sáng; đèn để đánh bắt cá (đèn chiếu sáng); đèn trần nhà (đèn thắp 
sáng); đèn có hình dạng đẹp dùng để trang tri lễ hội (đèn thắp sáng); đèn điện dùng để 
trang hoàng cho cây giáng sinh; đèn đứng (đèn thắp sáng), đèn pha rọi (đèn chiếu sáng); 
đèn nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời (đèn thắp sáng); đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn 
huỳnh quang (đèn thắp sang); đèn pin loại to để soi sáng; đèn xe mô tô (đèn chiếu sáng); 
đèn xe ô tô (đèn chiếu sáng); đèn hậu chiếu sáng dùng cho xe ô tô; đèn chiếu sáng để dẫn 
hướng cho ô tô; bóng đèn chiếu sáng để dẫn hướng cho ô tô; bộ phận chống lóa của đèn 
chiếu sáng cho xe ô tô, các bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm nóng làm tan giá 
(ở kính) dùng cho xe ô tô; điều hòa không khí cho xe ô tô; đèn pha dùng cho xe ô tô; thiết 
bị thông gió (để điều hòa không khí) dùng cho xe ô tô; thiết bị sưởi nóng dùng cho xe « 
tô; ống nhánh của thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khí); 
ống nhánh dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí), 
ống mềm dùng cho thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không 
khí); ống mềm dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không 
khí). 

 
 

(210) 4-2011-10824 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng, xanh tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàng Thiên Long   (VN) 
55 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng, linh kiện của ô tô; mua bán xe máy và phụ tùng, 

linh kiện của xe máy; mua bán các loại máy móc và phụ tùng máy phục vụ nông, lâm, 
ngư, dụng cụ cầm tay; mua bán trang thiết bị báo cháy và phòng cháy chữa cháy; mua bán 
máy công nghiệp cụ thể là máy nổ, máy bơm nước, máy phát điện và phụ tùng của chúng; 
mua bán vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp.  
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(210) 4-2011-10828 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Feroli Việt 
Nam  (VN) 
Km 11+500, đường Ngọc Hồi, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước, bộ thu năng lượng mặt trời, thiết bị để làm 

sạch nước uống, thiết bị khử mùi không khí, máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị 
để làm lạnh đồ uống, thiết bị làm lạnh dùng cho nước, thiết bị điện để làm sữa chua, bộ 
tiết kiệm nhiên liệu, bình lọc nước uống, bình lọc (bộ phận của trang bị trong nhà hoặc 
công nghiệp), thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng, thiết bị sưởi ấm bằng nước, bình nước 
nóng, thiết bị để làm sạch nước cống, thiết bị làm mềm nước, thiết bị đường ống dẫn 
nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị lọc nước, máy đun nước, thiết bị làm nước nóng, bộ 
lọc nước uống, thiết bị làm lạnh sữa, quạt gió (bộ phận của thiết bị điều hoà không khí), 
quạt dùng cho cá nhân chạy điện, quạt thổi (bộ phận của thiết bị điều hoà không khí). 

 
 

(210) 4-2011-10888 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 2.9.8; 26.13.1; 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) DAIL WELFARE FOUNDATION  (KR)

554, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý phúc lợi cụ thể như: quản lý cung cấp chỗ ở tạm thời cho người 

vô gia cư, quản lý cung cấp bữa ăn miễn phí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp bữa ăn miễn phí. 
 
 

(210) 4-2011-10891 (220) 02.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở mật ong hoa bốn mùa 
Nguyễn Đức Thu  (VN) 
Số 5, tổ 17, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2011-10906 (220) 03.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.3.11; 7.15.8; 7.15.5 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, nâu, 

vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
tôn tạo Công trình Văn hoá  
(VN) 
Số nhà 31 A, tập thể Cao đẳng xây dựng 
số 1, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình, xây dựng; lắp đặt và sửa 
chữa các thiết bị điện, dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng, phá dỡ công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ kỹ thuật; thiết kế 
nội thất. 

 
 

(210) 4-2011-10917 (220) 03.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại tư vấn Nam Việt  
(VN) 
Phòng 606 khu B toà nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 
 

Nhóm 37: Hoạt động trang trí nội thất. 
 

Nhóm 42: Lập dự án đầu tư, tư vấn về môi trường. 
 
 

(210) 4-2011-10924 (220) 03.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo biến 
áp điện lực công nghiệp Hà 
Nội  (VN) 
Số 2 (số 136 cũ), tập thể Sở điện, ngõ 823, 
đường Hồng Hà, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp. 
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(210) 4-2011-10980 (220) 03.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL 

SDN. BHD  (MY) 
No. 1, Jalan Taylor's, 47500 Subang Jaya 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện (dịch vụ giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, tổ chức 

và điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển đại hội, tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ 
chức và điều khiển hội nghị chuyên đề và hội nghị tập huấn; dịch vụ trường nội trú; dịch 
vụ câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lớp học hàm thụ; 
thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục tôn giáo; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; tổ chức các triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; hướng dẫn nghề 
nghiệp; huấn luyện thể dục; dịch vụ thư viện lưu động; trình diễn (biểu diễn trực tiếp); 
trường mẫu giáo; tổ chức khiêu vũ; tổ chức trình diễn; thể dục (giáo dục thể chất); giáo 
dục thực hành và thao diễn; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp các xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến (không tải về được); cung cấp thiết bị dùng cho thể thao; dịch vụ phòng 
thu; cung cấp dịch vụ giải trí; trại tập huấn thể thao; cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê 
sân tennis; dịch vụ bấm thời gian cho các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ giáo dục; trình 
diễn sân khấu; dịch vụ giảng dạy, dịch vụ sản xuất sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; tất cả đều nằm trong nhóm 41.  

 
 

(210) 4-2011-10981 (220) 03.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, trắng 
(731) NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL 

SDN. BHD  (MY) 
No. 1, Jalan Taylor's, 47500 Subang Jaya 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: học viện (dịch vụ giáo dục), tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, tổ chức 

và điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển đại hội, tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ 
chức và điều khiển hội nghị chuyên đề và hội nghị tập huấn; dịch vụ trường nội trú; dịch 
vụ câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, lớp học hàm thụ, 
thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục tôn giáo; khảo thí giáo dục, dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; tổ chức các triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục; hướng dẫn nghề 
nghiệp; huấn luyện thể dục, dịch vụ thư viện lưu động; trình diễn (biểu diễn trực tiếp), 
trường mẫu giáo; tổ chức khiêu vũ; tổ chức trình diễn, thể dục (giáo dục thể chất); giáo 
dục thực hành và thao diễn; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp các xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến (không tải về được); cung cấp thiết bị dùng cho thể thao; dịch vụ phòng 
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thu; cung cấp dịch vụ giải trí, trại tập huấn thể thao, cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê 
sân tennis; dịch vụ bấm thời  gian cho các cuộc thi đấu thể thao, dịch vụ giáo dục; trình 
diễn sân khấu; dịch vụ giảng dạy, dịch vụ sản xuất sách, xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; tất cả đều nằm trong nhóm 41.  

 
 

(210) 4-2011-11026 (220) 03.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Denki  (VN) 
666/11/12 Lê Trọng Tấn, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe môtô, xe máy, phụ tùng xe máy cụ thể là: cơ cấu truyền động dùng cho xe 
cộ mặt đất, động cơ điện dùng cho xe cộ mặt đất, ổ trục của bánh xe cộ, má phanh (bố 
thắng), còi xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-11052 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.3.4; 26.15.15; 26.13.25
(591) Trắng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC truyền 
thông trực tuyến   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lô VI. LêNin, 
phường  Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giải trí được lắp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; phim 
hoạt hình; đĩa máy tính; máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính [phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được], thiết bị ngoại vi cho máy tính; thiết bị 
chơi trò chơi dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; miếng đệm lót con chuột máy tính; 
con chuột (máy vi tính) [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình trò chơi trên máy vi tính.  

 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; sách; hộp bút; lịch; 
truyện tranh; sổ tay; thiệp chúc mừng; báo chí; đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; tranh ảnh; ảnh 
chụp; bút [đồ dùng văn phòng]; biển quảng cáo (tranh cổ động, áp phích) bằng giấy hoặc 
bìa cứng; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; tờ quảng cáo; ấn phẩm.  

 

Nhóm 18: Cặp sách học sinh.  
 

Nhóm 25: Giày thể thao; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; mũ; đồ đi chân; găng tay 
[quần áo]; dép; khăn quàng cổ; giày; áo sơ mi; váy; áo mưa.  

 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; trưng bày mẫu vật 
với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới máy vi tính; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để 
bán lẻ; quan hệ công chúng; quảng cáo.  
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Nhóm 39: Phân phát sản phẩm; chuyển phát hoa; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; bao gói 
hàng hóa; dịch vụ chuyên chở hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí, giải trí, 
tiêu khiển; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc 
bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi [giải trí 
hoặc giáo dụcj; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-11053 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.2.11; A3.9.24; 5.11.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá, cam nóng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
thông Trực Tuyến   (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ Vl. LêNin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giải trí được lắp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; phim 

hoạt hình; đĩa máy tính; máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính [phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi cho máy tính; thiết bị 
chơi trò chơi dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; miếng đệm lót con chuột máy tỉnh; 
con chuột (máy vi tính) [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình trò chơi trên máy vi tính.   

 
Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; sách; hộp bút; 
lịch; truyện tranh; sổ tay; thiệp chúc mừng; báo chí; đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; tranh 
ảnh; ảnh chụp; bút [đồ dùng văn phòng]; biển quảng cáo (tranh cổ động, áp phích) bằng 
giấy hoặc bìa cứng; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; tờ quảng cáo; 
ấn phẩm.   

 
Nhóm 18: Cặp sách học sinh.  

 
Nhóm 25: Giày thể thao; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; mũ; đồ đi chân; găng tay 
[quần áo]; dép; khăn quàng cổ; giày; áo sơ mi; váy; áo mưa.   

 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; trưng bày mẫu vật 
với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới máy vi tính; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để 
bán lẻ; quan hệ công chúng; quảng cáo.   

 
Nhóm 39: Phân phát sản phẩm; chuyển phát hoa; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; bao gói 
hàng hóa; dịch vụ chuyên chở hàng hóa.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; giải 
trí, tiêu khiển; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu 
lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi [giải trí 
hoặc giáo dục]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí.  
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(210) 4-2011-11054 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1 
(591) Vàng, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC truyền 
thông Trực Tuyến  (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ Vl. LêNin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giải trí được lắp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; phim 
hoạt hình; đĩa máy tính; máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính [phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi cho máy tính; thiết bị 
chơi trò chơi dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; miếng đệm lót con chuột máy tính; 
con chuột (máy vi tính) [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình trò chơi trên máy vi tính.   

 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; sách; hộp bút; 
lịch; truyện tranh; sổ tay; thiệp chúc mừng; báo chí; đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; tranh 
ảnh; ảnh chụp; bút [đồ dùng văn phòng]; biển quảng cáo (tranh cổ động, áp phích) bằng 
giấy hoặc bìa cứng; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; tờ quảng cáo; 
ấn phẩm.  

 

Nhóm 18: Cặp sách học sinh.  
 

Nhóm 25: Giày thể thao; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; mũ; đồ đi chân; găng tay 
[quần áo], dép; khăn quàng cổ; giày; áo sơ mi; váy; áo mưa.   

 

Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; trưng bày mẫu vật 
với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới máy vi tính; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để 
bán lẻ; quan hệ công chúng; quảng cáo.   

 

Nhóm 39: Phân phát sản phẩm; chuyển phát hoa; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; bao gói 
hàng hóa; dịch vụ chuyên chở hàng hóa.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; giải 
trí, tiêu khiển; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu 
lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi [giải trí 
hoặc giáo dục]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-11055 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VTC Truyền 
thông Trực Tuyến  (VN) 
Công viên VTC Park, đại lộ Vl. LêNin, 
phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị giải trí được lắp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; phim 
hoạt hình; đĩa máy tính; máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn, chương trình máy vi 
tính [phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được]; thiết bị ngoại vi cho máy tính; thiết bị 
chơi trò chơi dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; miếng đệm lót con chuột máy tính; 
con chuột (máy vi tính) [thiết bị xử lý dữ liệu]; chương trình trò chơi trên máy vi tính.  

 
Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; sách; hộp bút; 
lịch; truyện tranh; sổ tay; thiệp chúc mừng; báo chí; đồ dùng văn phòng, trừ đồ gỗ; tranh 
ảnh; ảnh chụp; bút [đồ dùng văn phòng]; biển quảng cáo (tranh cổ động, áp phích) bằng 
giấy hoặc bìa cứng; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; sản phẩm của ngành in; tờ quảng cáo; 
ấn phẩm.  

 
Nhóm 18: Cặp sách học sinh.  

 
Nhóm 25: Giày thể thao; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; mũ; đồ đi chân; găng tay 
[quần áo]; dép; khăn quàng cổ; giày; áo sơ mi; váy; áo mưa.  

 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cảo; trưng bày mẫu vật 
với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới máy vi tính; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để 
bán lẻ; quan hệ công chúng; quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Phân phát sản phẩm; chuyển phát hoa; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; bao gói 
hàng hóa; dịch vụ chuyên chở hàng hóa.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; giải 
trí, tiêu khiển; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu 
lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi [giải trí 
hoặc giáo dục]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-11060 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 18.3.23; 26.2.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ & 
thương mại An Sinh  (VN) 
Số 62, ngõ 156, Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gường; tủ để đựng quần áo; bàn trang điểm; tác phẩm nghệ 

thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ mỹ nghệ bằng gỗ.  
 

Nhóm 24: Chăn, tấm trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, rèm cửa (bằng vải hoặc chất dẻo).  
 

Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật ứng dụng, trang trí (thiết kế) nội ngoại thất, thiết kế quảng 
cáo, thiết kế nhãn hiệu hàng hoá, thiết kế bao bì. 
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(210) 4-2011-11090 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vi Mốt   (VN) 
44 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh.   
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
 

(210) 4-2011-11091 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vi Mốt   (VN) 
44 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
 

(210) 4-2011-11094 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

  (540) 

  

(731) Phương Thị Bích Ngọc  (VN) 
P1502 tầng 15 tòa nhà Vinaconex 9, 
đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, thịt gia cầm, rau đã qua chế biến, các sản phẩm từ sữa, thức ăn chín đã 

nấu sẵn và thức ăn tái.  
 

Nhóm 31: Rau sạch, rau an toàn, rau hữu cơ, hạt giống cây trồng: trái cây tươi, cây và hoa 
tự nhiên, nấm tươi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu rau sạch, thực phẩm an toàn, thực phẩm đã 
qua chế biển, thủy hải sản tươi sống; dịch vụ quảng cáo: dịch vụ giới thiệu trưng bày sản 
phẩm với mục đich quảng cảo dịch vụ tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ du lịch sinh thái, dịch vụ vận 
chuyển hành khách, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hóa.  
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(210) 4-2011-11128 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 3.9.16; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thủy sản Tư Thao   (VN) 
Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản, thực phẩm, nông sản.  

 
 

(210) 4-2011-11130 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHIKARANOMOTO COMPANY CO., 
LTD.   (JP) 
10-1, Yakuin 1-chome, Chuo ward, 
Fukuoka city, Fukuoka, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê và ca cao, bánh kẹo, bánh mỳ, bánh sữa nhỏ, nước tương gia vị làm 

bằng chất lỏng lên men dùng ăn kèm với các món thịt hoặc cá, nước dùng từ thịt, nước xốt 
cà chua nấm, nước tương đậu nành, giấm, hỗn hợp giấm, tương đậu nành làm gia vị (soba-
tsuyu), đồ gia vị cho món rau trộn, nước tương trắng, xốt ma-don-ne, nước xốt dùng cho 
món thịt nướng, các chế phẩm làm từ ngũ cốc, mỳ đã chế biến, mỳ chưa chế biến, bánh 
bao nhân đã chế biến có nguồn gốc Trung Quốc (Gyoza), bánh mỳ kẹp, bánh bao hấp đã 
chế biến nguồn gốc Trung Quốc (Shumai), su si (món cơm cuộn của Nhật Bản), bánh rán 
dạng viên tròn làm từ hỗn hợp bột nhão và mực băm viên (Takoyaki), bánh sữa hấp nhân 
thịt băm (Niku-manjuh), bánh mỳ kẹp thịt băm viên, bánh pit- sa đồ ăn nhẹ đóng hộp làm 
từ ngũ cốc, bánh mỳ kẹp xúc xích, bánh nướng thịt, bánh bao ý, gạo, bột men làm gia vị 
gạo mạch nha lên men (Koji), men bia, bột làm bánh mỳ, lúa đã tách vỏ, yến mạch đã 
tách vỏ, lúa mạch đã bóc vỏ, bột thực phẩm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quan hệ công chúng, phát hành tem trao cho khách hàng 
để lấy hàng hóa hoặc tiền (dịch vụ xúc tiến bán hàng), phân tích quản lý kinh doanh hoặc 
tư vấn kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin bán hàng tiêu dùng, quản lý 
kinh doanh khách sạn, đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán buôn thực 
phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn về nghệ thuật, thủ công nghệ, thể thao và kiến 
thức chung, sắp xếp, thực hiện và tổ chức các hội thảo về nghệ thuật hoặc thể thao, xuất 
bản sách, lập kế hoạch và sắp xếp các buổi chiếu phim, các buổi biểu diễn, biểu diễn kịch 
hoặc âm nhạc, xuất bản các băng đĩa ghi hình liên quan đến giáo dục, văn hóa, giải trí và 
thể thao (không phải cho phim, các chương trình phát thanh hay truyền hình và không cho 
quảng cáo và xuất bản), cung cấp cơ sở vật chất cho thể thao, cung cấp cơ sở vật chất cho 
chiếu phim, trình diễn, biểu diễn kịch, đào tạo âm nhạc hoặc giáo dục.  
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Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời, văn phòng môi giới chỗ ở tạm thời (trung gian đặt 
chỗ khách sạn, nhà nghỉ hoặc các nơi tương tự), cung cấp đồ ăn và đồ uống (nhà hàng), 
dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ chưa đủ tuổi đến trường tại các trung tâm chăm sóc 
ban ngày, cung cấp các phòng hội nghị, cung cấp cơ sở vật chất cho triển lãm, cho thuê 
trang thiết bị nấu nướng cho mục đích công nghiệp, cho thuê bếp nấu không bằng điện, 
cho thuê bàn nấu bếp, cho thuê chậu rửa dùng trong nấu ăn.  

 
 

(210) 4-2011-11209 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) VINA LUIS FELIPE EDWARDS LTDA  
(CL) 
Avda. Vitacura No 4130, Vitacura, 
Santiago, Chile  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  

 
 

(210) 4-2011-11213 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Bình  (VN) 
Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, dụng cụ đun nước bằng điện.  

 
 

(210) 4-2011-11229 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh dương 
(731) Telefãnica, S.A.   (ES) 

Gran Via, 28, 28013 Madrid, Spain  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, đỉện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động 
và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
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(210) 4-2011-11268 (220) 07.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23; 26.4.8 
(591) Đỏ sẫm, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Trúc 

Bạch  (VN) 
Số 141, phố Hoàng Hoa Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đánh giá bất động sản; tư vấn quản lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 

Nhóm 37: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; thi công các công trình giao thông, thủy lợi, công 
trình cấp thoát nước, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình điện; lắp đặt hệ 
thống điện, nước, thiết bị chiếu sáng; giám sát thi công xây dựng; trang trí nội ngoại thất 
(hoàn thiện công trình xây dựng); tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 
công trình điện, công trình cấp thoát nước; thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; thiết 
kế kiến trúc các công trình xây dựng; tư vấn quy hoạch xây dựng; thẩm định quy hoạch 
xây dựng; thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; thẩm định thiết kế tổng 
mặt bằng kiến trúc nội, ngoại thất; trắc địa địa chất; thăm dò địa chất; thí nghiệm nén tĩnh 
cọc; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn đánh giá tác động môi trường; kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập báo cáo đầu tư các dự án xây 
dựng dân dụng, công nghiệp; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là lập báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật công trình xây dựng; kiểm tra, phân tích kỹ thuật công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-11296 (220) 08.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(731) Phạm Tiến Dũng  (VN) 
Số nhà K18, khu 18, phường Ngọc Châu, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-11328 (220) 08.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.15; 3.9.18; A3.9.24 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, trắng, cam, đen, 

đỏ, vàng 
(731) Bùi Anh Tuấn  (VN) 

169 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để 
bán lẻ; dịch vụ thu mua sản phẩm gia vị, thực phẩm, món ăn cho người khác (mua bán gia 
vị, thực phẩm, món ăn cho mục đích kinh doanh của người khác); cung cấp phiếu mua 
bán hàng hoá và dịch vụ; xúc tiến hoạt động bán hàng cho người khác. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-11364 (220) 08.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, ghi, 

vàng nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc COMA  

(VN) 
A54, ngõ 61, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 

(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng; gạch xây dựng; gỗ xây dựng; kính xây dựng; xi măng; vật liệu 
xây dựng phi kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; đại lý mua bán hàng hóa, bao gồm: vật liệu xây dựng, 
thang máy, điều hòa, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, dây dẫn điện, quạt thông gió, đèn 
điện, máy giặt, ti vi, máy tính, máy phát điện, tủ lạnh, thiết bị và máy móc xây dựng, cơ 
khí; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự.  

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
bất động sản; kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa điều hòa 
không khí; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; khai thác mỏ.  

 
 

(210) 4-2011-11365 (220) 08.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần xây lắp điện 

dầu khí (P.E.C)   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà H10, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; đai truyền của máy phát điện; máy bơm nước; máy khoan mỏ; 
máy trộn bê tông.  
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Nhóm 17: Phao ngăn chống ô nhiễm; ống dẫn bằng vải bạt; sợi thủy tinh để cách nhiệt, 
điện; ống mềm không bằng kim loại; hợp chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các tòa 
nhà.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
asphan; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại; ống dẫn không 
bằng kim loại dùng để thông gió và hệ thống điều hòa không khí.  

 

Nhóm 37: Khai thác mỏ.  
 

Nhóm 44: Thiết kế, tạo dáng vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; bảo 
dưỡng bãi cỏ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; dịch vụ 
kiểm tra an toàn của nhà máy; dịch vụ hòa giải; giám sát trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2011-11380 (220) 08.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 25.1.25 
(591) Đen, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi).  
 

Nhóm 35: Đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua; kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: dịch vụ môi giới bất động sản, 
định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản; quản lý bất động 
sản; đầu tư vốn để quản lý cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà ở (khu phố) [quản lý tài 
sản bất động sản].  

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công nghiệp và dân dụng: san lấp cơ sở hạ tầng, xây 
dựng nhà ở (khu phố), liện nghi, tiện ích công cộng, văn phòng làm việc, ký túc xá, 
trường học, kho bãi; dịch vụ giám sát chất lượng công trình; quản lý sửa chữa cơ sở hạ 
tầng, đường giao thông, nhà ở (khu phố).  

 

Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ kho bãi.  
 

Nhóm 41: Sân gôn; sân tập gôn; công viên; sân trượt pa-tanh; trường học.  
 

Nhóm 42: Hoạt động tư vấn xây dựng: thiết kế và thẩm tra thiết kế các công trình cơ sở hạ 
tầng.  
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(210) 4-2011-11381 (220) 08.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 25.1.25 
(591) Vàng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi).  
 

Nhóm 35: Đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua; kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: dịch vụ môi giới bất động sản, 
định giá bất động sản, sàn giao địch bất động sản, tư vấn bất động sản; quản lý bất động 
sản; đầu tư vốn để quản lý cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà ở (khu phố) [quản lý tài 
sản bất động sản].  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công nghiệp và dân dụng: san lấp cơ sở hạ tầng, xây 
dựng nhà ở (khu phố), tiện nghi, tiện ích công cộng, văn phòng làm việc, ký túc xá, 
trường học, kho bãi; dịch vụ giám sát chất lượng công trình; quản lý sửa chữa cơ sở hạ 
tầng, đường giao thông, nhà ở (khu phố).  

 

Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ kho bãi.  
 

Nhóm 41: Sân gôn; sân tập gôn; công viên; sân trượt pa-tanh; trường học.  
 

Nhóm 42: Hoạt động tư vấn xây dựng: thiết kế và thẩm tra thiết kế các công trình cơ sở hạ tầng.  
 
 

(210) 4-2011-11390 (220) 09.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 20.7.1; 26.2.7; A25.7.7; A17.5.7 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ đo đạc An Phú Thịnh  (VN) 
276/4 Tân Hòa Đông, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất: cho thuê nhà xưởng, cho thuê văn 
phòng, cho thuê mặt bằng; kinh doanh mua bán nhà ở.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ 
thuật hạ tầng, kỹ thuật đô thị; đo đạc bản đồ đất đai; lập dự án đầu tư nhà đất; kiểm định 
chất lượng công trình.  
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(210) 4-2011-11450 (220) 09.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P – LAND (VN)
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và  sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2011-11520 (220) 09.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.4.6 
(591) Đỏ tía 
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  (HK) 

Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 06: Thùng và đồ đựng bằng kim loại dùng để đóng hàng; nhôm lá; hộp bằng kim 
loại thường; hộp làm bằng thép mỏng mạ kẽm dùng cho thực phẩm và đồ uống (tin can); 
thiếc lá; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thùng bằng kim loại thường không nằm trong 
các nhóm khác.  

 

Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu đơn từ in sẵn; sổ tay hướng dẫn; tạp chí (xuất 
bản phẩm định kỳ); sách hướng dẫn; bản tin; sổ tay để ghi chép; sách mỏng không đóng 
gáy (pamphlets); giấy; giấy dưới dạng tờ (văn phòng phẩm); tem phiếu; dải ruy băng bằng 
giấy; ấn phẩm của ngành in được xuất bản định kỳ, ấn phẩm của ngành in; xuất bản phẩm 
của của ngành in; bản cáo bạch (prospectuses); văn phòng phẩm; giấy để bọc hàng 
(wrapping paper); vật liệu để bao gói bằng tinh bột; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói; 
giấy để gói bọc (packing paper); tấm chất dẻo có các bóng khí để gói bọc; dụng cụ để viết 
(writing instruments); vật liệu để viết lên (writing materials); sách và vở để viết hoặc vẽ; 
tập giấy dính liền dùng để viết ghi chú (writing pads); giấy viết; các tông; biển quảng cáo 
bằng các tông; hộp bằng các tông; hộp đựng mũ bằng các tông; tranh cổ động, áp phích 
bằng các tông; biển hiệu bằng các tông; ảnh chụp; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói 
không thuộc các nhóm khác, cụ thể là túi bằng chất dẻo để bao gói, tờ mỏng bằng chất 
dẻo để bao gói, nhãn dính bằng chất dẻo để bao gói, và màng mỏng bằng chất dẻo đã 
được định hình để bao gói (bhster packs); tất cả thuộc nhóm 16.  

 

Nhóm 20: Thùng bằng chất dẻo để đóng hàng (packaging containers); hộp (boxes) bằng 
gỗ hay chất dẻo; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ hay chất dẻo; biển hiệu bằng gỗ hay chất 
dẻo; thang (ladders) làm bằng gỗ hay chất dẻo; thùng (eases) bằng gỗ hay bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Dải ruy băng đàn hồi (elastic ribbon); dải ruy băng giải thưởng; dải ruy băng 
[đồ kim chỉ].  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; đồ trang trí cây thông Nô-en không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo.  
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Nhóm 29: Thịt và thịt được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông; mút ướt; trái cây nghiền (puree); mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; sữa 
bột không dành cho trẻ sơ sinh; váng kem sữa (cream) [sản phẩm sữa; dầu và mỡ ăn; sữa 
chua; kem để phết bánh xăng-đuých được làm bằng sữa; quả hạch đã được chế biến; dưa 
góp; bào ngư, dưa chuột biển, tôm, trứng tôm, sò, vây cá mập và dạ dầy cá tất cả được bảo 
quản và phơi khô.  

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), chè (trà) lá và đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương vị dùng cho xúp không 
phải là tinh dầu; bánh mỳ; bánh bích quy (biscuits); bánh ngọt; đồ ăn nhẹ (snack foods) 
có thành phần chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo (confectionery), chế phẩm ngũ cốc (cereals), 
ngũ cốc hạt đã được chế biến (grains), món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), gạo; bánh quy 
(cookies); bánh quy giòn (crackers); bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và kiểu phương 
tây; bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc; bánh kẹo có phủ mảnh vụn quả hạnh nhân; 
sôcôla; bánh mì dạng thanh và que; bánh kếp (pancakes); bánh kẹo và bánh nướng được 
làm lạnh và chuẩn bị sẵn để ăn tráng miệng; kem lạnh; bánh pútđinh; bánh nướng và bánh 
kẹo; mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý (spaghetti); mì sợi (noodles) và món mì làm bằng 
bột lúa mì (pasta); bột ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc; mật ong; nước mật đường; men, bột 
nở; muối; đường; dấm; tương hạt cải; hạt tiêu và ớt [gia vị]; gia vị (spices); nước xốt cây 
cải ngựa [gia vị]; nước xốt [gia vị]; nước xốt xalát; xốt ma-don-ne (mayonnaise); nước xốt 
cà chua (ketchup); bột cà ri (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn; bột cọ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các công việc văn 
phòng; quảng cáo thông qua việc gửi thư lệnh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; thông tin 
thương mại; chỉ dẫn thương mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý và tổ chức 
kinh doanh; trợ giúp quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; nghiên cứu kinh doanh; trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; giới thiệu sản 
phẩm; quảng cáo bằng thư gửi trực tíếp; phổ biến tài liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu 
cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp thị; tổ chức hội chợ cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; xúc tiến đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cập nhật tài liệu 
quảng cáo; tập hợp và trưng bày (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng các loại 
hàng hoá khác nhau, cụ thể là các loại hàng hóa sau đây để họ dễ xem và mua các hàng hoá 
này tại các cửa hàng bán lẻ; thịt và thịt được bảo quản, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, trái cây 
nghiền, mứt quả ướt trứng, sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, váng kem sữa (cream), kem lạnh, 
dầu và mỡ ăn, sữa chua, xốt ma-don-ne (mayonnaise), kem để phết bánh xăng-đuých được 
làm trên cơ sở sữa, quả hạch, dưa góp, hải sản đã được bảo quản và phơi khô (không bao 
gồm cá), cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê, chè (trà), chè (trà) lá và các sản phẩm 
chè (trà), ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao, nước thịt hầm để làm xúp (soup stock), bánh 
mỳ, bánh bích quy (biscuits), bánh ngọt, đồ ăn nhẹ (snack foods), bánh quy (cookies), bánh 
quy giòn (crackers), bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và kiểu phương tây, bánh bao 
(dumplings) kiểu Trung Quốc, bánh bao và bánh kẹo có phủ mảnh vụn quả hạnh nhân, 
sôcôla, bánh mì dạng thanh và que, bánh kếp (pancakes), đồ ăn tráng miệng, bánh pútđinh, 
bánh nướng và bánh kẹo, mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý (spaghetti), sản phẩm mì sợi 
(noodles) và món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, mật ong, 
nước mật đường, men, bột nở, muối, đường, dấm, tương hạt cải, hạt tiêu và ớt, gia vị (spices), 
nước xốt cây cải ngựa [gia vị], nước xốt [gia vị]; nước xốt xalát, nước xốt cà chua (ketchup), 
bột cà ri (gia vị), đá lạnh, cơm gạo, bột sắn, bột cọ và thực phẩm tiêu dùng cho con người. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng các thiết bị đầu cuối là máy vi tính; dịch vụ truyền thư 
tín và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền tin và ảnh thông 
qua máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-11625 (220) 10.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH nhựa Trang 
Minh  (VN) 
Số 316 ngõ chợ Khâm Thiên, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng, van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo; cút nối 

ống nhựa cứng (hình chữ U, chữ T, gấp khúc). 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; mua bán: ống nhựa cứng, van ống dẫn nước, cút nối ống nhựa 
cứng (hình chữ U, chữ T, gấp khúc).  

 
 

(210) 4-2011-11646 (220) 10.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Xám, đỏ nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Huyền  (VN) 
Số 49 ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, 
xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ (bất động sản); dịch vụ quản 

lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới chứng khoán; hoạt động ngân hàng; đầu 
tư vốn; hoạt động tín dụng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ 
điện, trạm xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng đường dây và trạm biến áp; san lấp mặt 
bằng xây dựng; xử lý nền móng công trình xây dựng; khai thác nước ngầm (theo qui định 
của Nhà nước), khai thác mỏ khoáng sản (khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không 
chứa sắt), khai thác quặng kim loại quý hiếm (trừ quặng uranium và thorium); khai thác 
lâm sản (trừ lâm sản Nhà nước cấm); giám sát thi công các công trình xây dựng; lắp đặt 
thiết bị điện, hệ thống cấp nước, hệ thống lạnh của các công trình xây dựng và lắp đặt 
thiết bị xây dựng; trang trí nội thất ngoại thất công trình xây dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2011-11664 (220) 13.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.9; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
« tô Sao An Lạc  (VN) 
84A-86 đường Vành Đai Trong, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô và phụ tùng, tivi, đầu đĩa, cát-xét, máy tăng âm, máy lạnh, quạt, 

dầu nhờn, thiết bị viễn thông tin học, trang thiết bị y tế. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp ráp ô tô và xe máy; xây dựng dân dụng. 
 
 

(210) 4-2011-11746 (220) 13.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1 
(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  

(IN) 
'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No. 8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ có gắn máy, xe gắn máy hai bánh, cụ thể là xe 

mô tô, xe máy có bàn đạp và động cơ (xe mô-pét), xe tay ga (xe máy s-cut-tơ), xe ba 
bánh, các bộ phận và phụ tùng của chúng, cụ thể là động cơ, bình xăng, cặp ốp sườn (phần 
nhựa ốp hai bên thân xe), tấm chắn bùn trước và sau xe, hộp đèn pha và vỏ đuôi xe (phần 
nhựa ốp ngoài hai bên phía sau xe) dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2011-11747 (220) 13.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED  
(IN) 
'Jayalakshmi Estates' No. 29 (Old No. 8), 
Haddows Road, Chennai - 600 006 India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ có gắn máy, xe gắn máy hai bánh, cụ thể là xe 

mô tô, xe máy có bàn đạp và động cơ (xe mô-pét), xe tay ga (xe máy s-cut-tơ), xe ba 
bánh, các bộ phận và phụ tùng của chúng, cụ thể là động cơ, bình xăng, cặp ốp sườn (phần 
nhựa ốp hai bên thân xe), tấm chắn bùn trước và sau xe, hộp đèn pha và vỏ đuôi xe (phần 
nhựa ốp ngoài hai bên phía sau xe) dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2011-11757 (220) 14.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
biến áp Đông Anh  (VN) 
Tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực. 
 
 

(210) 4-2011-11788 (220) 14.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A5.11.13 (540) 

  

(731) Lê Thị Thu  (VN) 
309a, khu Hà Trì 3, Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì đóng gói bằng chất dẻo.  
 

Nhóm 27: Chiếu trúc (làm từ trúc).  
 
 

(210) 4-2011-11800 (220) 14.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Điện Không 
Gian   (VN) 
22/94D Trần Bình Trọng, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Quạt điện, ấm điện, nồi điện, bếp từ, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh, dụng cụ 
nấu nướng bằng điện. 

 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo (không sử dụng điện) thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2011-11801 (220) 14.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Tín   (VN) 
65-67 Trần Phú, thành phố Kotum, tỉnh 
Kontum  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị an ninh gồm: thiết bị chống trộm (máy thu hình), thiết bị 
chấm công, thiết bị kiểm soát vào ra, khóa cửa, khóa điện tử, chuông cửa có hình ảnh, đầu 
ghi hình.  
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(210) 4-2011-11907 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện tử Liên 
Minh  (VN) 
186 đường 39, khu phố 6, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công cụ điều khiển số 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành công nghiệp (không gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-11920 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-11921 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-11922 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-11945 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khoẻ: mát xa, xoa bóp; chăm sóc (spa) sức khoẻ; 

vật lý trị liệu, tắm hơi, tắm nắng; nhà nghỉ dưỡng (dành cho người già).  
 
 

(210) 4-2011-11966 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Nguyễn Kim   (VN) 
63-65 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; điện thoại bàn; điện thoại đi động; máy tính xách tay; máy tính để 

bàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính và linh phụ kiện của máy tính, điện thoại và linh phụ kiện 
của điện thoại, đồng hồ đo thời gian: đồng hồ đeo tay, để bàn và treo tường; mua bán thiết 
bị viễn thông; mua bán hàng điện tử: máy thu hình (tivi), loa, máy vi tính, đầu đọc đĩa kỹ 
thuật số, máy ảnh và linh phụ kiện của máy ảnh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, cụ thể là: dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ rút tiền; dịch vụ 
thanh toán tiền nội địa và quốc tế; mua bán nhà ở; cho thuê nhà ở và nhà xưởng, văn 
phòng công ty; tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo hành và sửa chữa máy móc, máy điện thoại, máy tính (loại trừ 
phần mềm máy tính). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng thiết bị đầu cuối (liên lạc bằng máy vi tính, máy 
trạm); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông với mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Giải trí; trò chơi điện tử cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính để truy cập internet; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết 
kế và cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mÒn máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần 
cứng máy tính.  
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(210) 4-2011-11980 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và phát triển Gia Hưng  
(VN) 
58 Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng điện tử, hàng điện lạnh và đồ gia dụng; mua bán hàng 

điện lạnh, ti vi, âm loa, camera chống trộm, thiết bị báo cháy, thiết bị báo khói, máy tính 
tiền, máy vi tính và các linh kiện của chúng; mua bán đồ may mặc, thực phẩm và các 
dụng cụ dùng cho nhà bếp.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện nước và điện lạnh công nghiệp và 
dân dụng.  

 

(210) 4-2011-11981 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.3; 1.15.15; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, đen, 

nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Đông Dương  (VN) 
393 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, linh kiện máy vi tính, thiết bị văn phòng và linh kiện 

điện thoại các loại; bán buôn máy tính xách tay và máy tính để bàn; bán buôn phụ kiện 
liên quan đến máy tính xách tay và máy tính để bàn. 

 
 

(210) 4-2011-12041 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KURARAY PLASTICS CO., Ltd.   (JP) 
8-1, Kakudacho, Kita-ku, Osaka 530-
8611, JAPAN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô (chất dẻo chưa qua chế biến); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm (vật liệu để sản xuất); cao su thô hoặc bán thành 
phẩm; vật liệu cách điện/cách nhiệt; nút bằng cao su; nắp đậy và miếng bịt bằng cao su 
(dùng cho mục đích bao gói đóng gói công nghiệp); lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục 
đích nông nghiệp.  
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(210) 4-2011-12045 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 40-2011-0017166 01.04.2011 KR 

41-2011-0008939 01.04.2011 KR 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) M-BlZ GLOBAL COMPANY LIMITED  

(GB) 
Suite 10, Millennium House, 21 Eden 
Street, Kingston Upon Thames, KT1 
1BL, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng cho điện thoại.  
 

Nhóm 41: Cung cấp trò chơi giải trí cho người khác; cung cấp thông tin về trò chơi, cung 
cấp thông tin về giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ đào tạo liên 
quan đến giải trí; dịch vụ tổ chức quay xổ số; dịch vụ tài trợ các dụng cụ và thiết bị thể 
thao dùng cho các trò chơi giải trí và thể thao; tổ chức các trò chơi thể thao và giải trí; 
dịch vụ cung cấp hồ sơ và thông tin về thể thao; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch 
vụ đặt chỗ xem thi đấu thể thao; cung cấp các trò chơi trực tuyến trên mạng internet; cung 
cấp các trò chơi, giải trí thông qua các thiết bị kỹ thuật số (như máy tính, phần mềm máy 
tính, sản phẩm đa phương tiện, sản phẩm và dịch vụ tương tác trực tuyến, thiết bị viễn 
thông, điện thoại di động cầm tay và các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cho việc gửi 
và nhận các cuộc gọi, điện thoại, fax, thư điện tử, video, sản phẩm đa phương tiện nghe 
nhìn và các dữ liệu kỹ thuật số); dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trên internet; tổ chức và 
điều khiển các trò chơi; tổ chức và điều khiển các cuộc thi đố vui (giải trí). 

 
 

(210) 4-2011-12066 (220) 16.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HUATRACO SCAFFOLD SDN BHD 
(240510-T)   (MY) 
Lot 6088, Jalan Haji Abdul Manan, Batu 
5 1/2, Off Jalan Meru, 41050 Klang, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim 

của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện công trình bằng kim loại 
có thể vận chuyển được; dây cáp bằng kim loại, không dùng điện để dẫn; dây bằng kim 
loại thường; đồ sắt nhỏ dùng trong nhà [đồ ngũ kim], cụ thể là: dây sắt, cột sắt, tấm sắt; 
ống bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-12089 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.7; 7.1.24; 26.3.23; A7.1.12; 7.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
phát triển Đoàn Minh Công  
(VN) 
Thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Khung sắt; khung nhôm; cửa bằng kim loại; khuôn gạch block bằng kim loại (blốc).  
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy sản xuất gạch blốc (máy ép gạch), động cơ (không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện, hệ thống thủy lực; máy dùng 
cho ngành xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải hành khách; dịch vụ cho thuê xe vận tải, xe 
du lịch.  

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí.  
 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung; dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng. 
 
 

(210) 4-2011-12094 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) A. O. SRNITH CORPORATION   (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee. WI 
53224, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng lọc dạng tấm phẳng, hộp đựng màng lọc dạng cuộn và màng sợi rỗng  
được làm bằng chất dẻo (bán thành phẩm), amiăng, nhựa acrylic (bán thành phẩm), nhựa 
nhân tạo (bán thành phẩm), cao su và nhựa tự nhiên (bán thành phẩm) dùng cho phương 
pháp vi lọc, siêu lọc  và hệ thống xử lý nước khác.  

 
 

(210) 4-2011-12095 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) A. O. SMITH CORPORATION   (US) 
11270 West Park Place, Milwaukee. WI 
53224, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng lọc dạng tấm phẳng, hộp đựng màng lọc dạng cuộn và màng sợi rỗng  
được làm bằng chất dẻo (bán thành phẩm), amiăng, nhựa acrylic (bán thành phẩm), nhựa 
nhân tạo (bán thành phẩm), cao su và nhựa tự nhiên (bán thành phẩm) dùng cho phương 
pháp vi lọc, siêu lọc  và hệ thống xử lý nước khác.  
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(210) 4-2011-12096 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) A. O. SMITH CORPORATION   (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee. WI 
53224, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng lọc dạng tấm phẳng, hộp đựng màng lọc dạng cuộn và màng sợi rỗng  

được làm bằng chất dẻo (bán thành phẩm), amiăng, nhựa acrylic (bán thành phẩm), nhựa 
nhân tạo (bán thành phẩm), cao su và nhựa tự nhiên (bán thành phẩm) dùng cho phương 
pháp vi lọc, siêu lọc  và hệ thống xử lý nước khác.  

 
 

(210) 4-2011-12119 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) F-STOP, LLC.  (US) 
P.O. Box 771194 St. Louis, Missouri 
63177, UNITED STATES  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Túi đeo máy ảnh kiểu như túi đeo để đựng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh; túi 

đựng phụ kiện kiểu như túi đựng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh; hộp đựng máy nghe nhạc 
mp3; hộp đựng ống kính, hộp đựng máy quay viđêô.  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi đeo ngang hông; túi đeo vòng qua ngực và nằm ở sau lưng; đai dùng 
để đeo hộp và hộp đựng máy ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-12136 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; 2.3.1; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xám, hồng, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Xuân Lan 727    (VN) 
369 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

   
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-12138 (220) 17.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; A5.5.20; A26.11.12; 2.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng, xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Xuân Lan 727    (VN) 
369 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-12301 (220) 20.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ trực tuyến ASD  (VN) 
109 Nguyễn Khuyễn, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị có độ nét cao (thiết bị HD): đầu phát tín hiệu có độ nét cao (đầu 
phát HD), ổ cứng dùng để lưu trữ phim có độ nét cao (ổ cứng dùng để lưu trữ phim HD).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị có độ nét cao (thiết bị HD): đầu phát tín hiệu có độ 
nét cao (đầu phát HD), ổ cứng dùng để lưu trữ phim có độ nét cao (ổ cứng dùng để lưu trữ 
phim HD).  

 
 

(210) 4-2011-12326 (220) 21.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.3; 21.1.17; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Trung tâm Dịch vụ Thông tin 
và Truyền thông  (VN) 
Số 18 phố Nguyễn Du, phường Bùi Thị
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm về thông tin và truyền thông (quảng cáo); tổ 
chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tham gia đấu thầu các dịch vụ 
thông tin và truyền thông.  

 

Nhóm 36: Tư vấn các dự án đầu tư trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống mạng truyền thông.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện; triển lãm (dùng cho mục đích văn hóa, giáo dục), tổ chức hội 
nghị hội thảo; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, tham quan học tập chuyên ngành thông tin 
và truyên thông; xuất bản các ấn phẩm về thông tin và truyền thông (không bao gồm xuất 
bản những bài quảng cáo). 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (website); 
thiết kế hệ thống mạng truyền thông, trang thông tin điện tử (website), các phần mềm ứng 
dụng, phần mềm tác nghiệp, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông.  

 
 

(210) 4-2011-12328 (220) 21.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Ngọc Lâm (VN)
5A Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, thiết bị giám sát (camera), thiết bị kiểm soát (máy báo cháy), thiết bị 
giảng dạy, thiết bị báo hiệu, thiết bị ghi truyền âm thanh hình ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-12358 (220) 21.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) INVISTA Technologies S.µ r.l.  
(CH) 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 
Switzerland 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 22: Vải sợi thô; sợi vải và sợi vải nhỏ nhân tạo; vật liệu đệm lót và vật liệu để nhồi 
không bằng cao su hoặc chất dẻo.  

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không thuộc nhóm khác cụ thể như: vải dùng cho dệt, vải len, 
vải sợi; vải và vải sợi dệt dùng để sản xuất quần áo và giày dép.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (trang phục).  
 
 

(210) 4-2011-12385 (220) 21.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A8.1.11; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, bánh mặn; trà, cà phê.  
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(210) 4-2011-12388 (220) 21.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.7.25; 25.1.25; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, bánh mặn, trà, cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-12405 (220) 21.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ bóc đô, trắng 
(731) Công ty cổ phần dệt gia dụng 

Phong Phó   (VN) 
48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; áo nịt bụng dùng cho ngành y; băng treo dùng cho ngành y; 
khăn vải dùng trong phẫu thuật. 

 

Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví (bóp), vali, ô (dù). 
 

Nhóm 24: Khăn bông; áo gối; chăn; ga giường; màn cửa bằng vải; khăn trải bàn bằng vải.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm lót sàn; thảm nội thất; thảm dùng cho ô tô; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục, thảm chống trơn. 

 
 

(210) 4-2011-12406 (220) 21.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.1.21; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Hoàng Chung  (VN) 
Tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; 
lắp đặt các hệ thống điện, nước.  
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(210) 4-2011-12430 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 7.3.2 
(591) Tím đỏ, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng Nhà Đẹp Sài Gòn (VN)
37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán thiết bị, máy móc trong lĩnh vực xây 
dựng: vận thăng, cẩu tháp, giàn giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô tải, xe đào, máy 
khoan cọc, máy ép cọc; lập dự toán các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, mua bán, môi giới bất động sản, mua 
bán nhà ở, dịch vụ cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng, quản lý dự án đầu tư.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát 
nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị; cho thuê thiết bị xây dựng: vận thăng, cẩu tháp, giàn 
giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc.  

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà, kho bãi, xe du lịch, ô tô tải.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kỹ thuật các công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội, ngoại thất công trình; thẩm tra thiết kế 
các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-12437 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TDC   (VN) 
166 Nguyễn Hùng Sơn, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính xách tay, màn hình máy tính, con chuột máy tính, bàn 
phím cho máy tính điện tử; hộp mực dùng cho máy in của máy tính.  

 
Nhóm 16: Ru băng mực dùng cho máy in của máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-12452 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 1.15.23; 1.15.24; A2.3.23; 2.3.1
(591) Vàng, hồng cánh sen, tím, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KYVY  (VN) 
Lô II-7, nhóm công nghiệp II, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

Nhóm 16: Tã giấy các loại, khăn giấy các loại.  
 
 

(210) 4-2011-12461 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đen, tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Minh  (VN) 
Thôn 5, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng, dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ cho 

mục đích thương mại và quảng cáo, mua bán mũ cao su.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về lĩnh vực giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-12468 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.19; 4.5.2; 8.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH PONAGA   (VN) 

Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch sinh thái.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ: tắm khoáng bùn.  
 
 

(210) 4-2011-12483 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Gia Lợi   (VN) 
36/06 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: ấm, chén, bát, đĩa bằng sành sứ; ly, tách bằng thủy tinh. 
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(210) 4-2011-12503 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) M2011/000041 05.01.2011 RO 

(531) 25.1.25; 25.5.25; 4.3.20; 24.9.1 
(591) Đen, xám 
(731) JT INTERNATIONAL S.A.   (CH) 

1, Rue de la Gabelle, 1211, GENEVA 26 
SWITZERLAND 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; tẩu thuốc 

lá; thuốc lá cuốn bằng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà; xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng cho người hút thuốc); đót thuốc lá (vật dụng cho người hút thuốc); bật 
lửa (vật dụng cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2011-12504 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.21; 3.7.7 
(731) Drostdy Wines Limited   (ZA) 

Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, South 
Africa  

(540) 

   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2011-12506 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; 26.1.1 
(731) GUJIANRONG LIMITED   (IS) 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, 
Ajeltake Island, Majuro, Marshall 
Islands, MH96960  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; cá muối; thực phẩm chế biến từ cá; thịt đóng hộp; 

rau đóng hộp; thức ăn nhanh được làm từ trái cây; rau đã được bảo quản; quả hạch, đã 
được chế biến sẵn; anbumin dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-12514 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Hồng nhạt, hồng, hồng đậm, xanh dương 
nhạt, xanh dương, xanh dương đậm, trắng

(731) QUALA INC.   (VG) 
Pasea Estate Road Town Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống trái cây và nước ép trái cây; chế phẩm để 
làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-12515 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 
đương đậm, ghi, trắng 

(731) QUALA INC.    (VG) 
Pasea Estate Road Town Tortola, British 
Virgin Islands   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  
 
 

(210) 4-2011-12516 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.1.24; 3.1.14 
(591) Đen, đen nhạt, xanh dương nhạt, xanh 

dương, xanh dương đậm, đỏ, hồng đậm, 
hồng, hồng nhạt, vàng, trắng 

(731) QUALA INC.    (VG) 
Pasea Estate Road Town Tortola, British 
Virgin Islands   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu.  
 
 

(210) 4-2011-12517 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.8 
(591) Đen, trắng, ghi, đỏ, đỏ nhạt, hồng đậm, hồng

nhạt, da cam đậm, da cam, da cam nhạt 
(731) QUALA INC.    (VG) 

Pasea Estate Road Town Tortola, British 
Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống trái cây và nước ép trái cây; chế phẩm để 
làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-12518 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.12 
(591) Nâu nhạt, vàng cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Tổ hợp tác Thủy Ngân   (VN) 

ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh, huyện 
Tân Hưng, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa chất lượng cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa chất lượng cao.  
 
 

(210) 4-2011-12519 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.12.1; A5.1.5; 5.5.19; 26.2.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam, 

vàng, tím nhạt, xám nhạt, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hưng 

Phát   (VN) 
Cụm dân cư ấp Cây Me, xã Hưng Điền, 
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt vừng tươi (mè tươi).  
 

Nhóm 35: Mua bán hạt vừng (mè).  
 
 

(210) 4-2011-12525 (220) 22.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hứa Diệu 
Quang  (VN) 
ấp Thị I, xã Hội An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc (kẹo đậu phộng). 
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(210) 4-2011-12585 (220) 23.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Phú Hà   (VN) 
Số 673 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Lập hồ sơ mời thầu.   
 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng công trình cảng, đường thuỷ; xây dựng các công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi; xây dựng công trình cấp 
nước, thoát nước, xử lý nước thải; giám sát khai thác vật liệu xây dựng nền móng: đất, cát, 
đá, sỏi.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng biển; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp; thiết kế công trình cảng, đường thuỷ; thiết kế công trình đường bộ; khảo sát địa 
chất công trình; khảo sát trắc địa công trình; khảo sát địa chất thuỷ văn; thiết kế công 
trình cầu; thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng, công nghiệp; tư vấn thẩm tra dự án, thiết kế kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-12640 (220) 23.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ITW CCIP HOLDINGS LLC   (US) 
1201 North Market Street, PO Box 1347, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Chất tổng hợp để phủ bề mặt không thấm nước dùng cho kính chắn gió và cửa sổ.  
 

Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong gia đình và ô tô; chất làm bóng dùng trong gia 
đình và ô tô; hợp chất polime dùng để làm sạch, làm bóng và bảo vệ các bề mặt trong nhà 
và bề mặt bên ngoài của ô tô. 

 

Nhóm 12: Cần gạt nước trên kính chắn gió của xe cộ và lưỡi cần gạt nước.  
 
 

(210) 4-2011-12642 (220) 23.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ITW CCIP HOLDINGS LLC    (US) 
1201 North Market Street, PO Box 1347, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Chất hàn kim loại hoặc chất dẻo (để phục hồi các vết trầy xước trên xe, không 

cần nhiệt) và/hoặc chất trám để trám các vết lõm, vết gỉ sét và vết cắt/trầy xước trên thân 
« tô và cản xe.  
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Nhóm 03: Chất làm sạch, xi và chế phẩm làm bóng dùng cho ô tô, cụ thể là nước rửa ô tô, 
chất tẩy rửa ô tô xi dùng cho ô tô, xi dùng cho ô tô dạng lỏng và dạng keo, chất làm sạch 
lốp, chế phẩm làn bóng nội thất ô tô, chất làm sạch da bọc và chế phẩm làm bóng động cơ 
« tô. 

 
Nhóm 21: Sản phẩm để làm sạch, sửa chữa, đánh xi và đánh bóng xe cộ, cụ thể là bọt 
biển, chậu, bàn chải bánh xe, vải lau và vải sợi dùng để đánh bóng. 

 
 

(210) 4-2011-12643 (220) 23.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.2; A26.11.12; 24.15.21 
(731) ASCEND PERFORMANCE 

MATERIALS LLC   (US) 
600 Travis Street, Suite 300, Houston, 
TX 77002, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phụ gia hóa học và hợp chất có thành phần 

chủ yếu là polime dùng cho sản xuất trong các ngành công nghiệp; hợp chất nhựa dẻo 
nóng, nhựa nhân tạo và chất cô đặc dạng lỏng, cụ thể là hóa chất dạng lỏng dùng trong 
công nghiệp, và phụ gia hóa học và hợp chất có thành phần chủ yếu là polime dạng lỏng 
dùng cho sản xuất trong các ngành công nghiệp.  

 
Nhóm 17: Sợi tổng hợp không dùng trong ngành dệt; sợi ni lông không dùng trong ngành 
dệt; sợi polime không dùng trong ngành dệt; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp bán 
thành phẩm. 

 
Nhóm 40: Gia công sợi nylông, sợi polime, sợi tổng hợp, chất dẻo, nhựa tổng hợp và hóa 
chất tổng hợp theo yêu cầu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là tư vấn về mặt kỹ thuật liên quan đến thiết kế, 
phát triển và sản xuất các sản phẩm và vật liệu bằng nylông.  

 
 

(210) 4-2011-12646 (220) 23.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NATURE'S ONE, INC.   (US) 
8754 Cotter Street, Lewis Center, Ohio 
43035, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn chứa prô-tê-in, chất béo, hyđrat-cacbon, chất khoáng, 
vitamin và chất điện giải (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2011-12675 (220) 23.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.3.8; A2.3.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân An Vinh  
(VN) 
139 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gương soi các loại.  
 
 

(210) 4-2011-12688 (220) 23.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Ba 
Người Bạn  (VN) 
Số 50 - 52 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng: ruy băng 
mực dùng cho máy in, ruy băng mực dùng cho máy chữ, ruy băng giấy. 

 
 

(210) 4-2011-12719 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE TIEN CHU (HONG KONG) 
COMPANY LIMITED   (HK) 
5/F, Block B, 52-62 Tsing Yi Road, 
Tsing Yi, N.T., Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngọt; bột gà (đồ gia vị); tinh chất gà (đồ gia vị); bột bò (đồ gia vị); bột lợn 
(đồ gia vị); nước xốt (đồ gia vị); tương đậu nành; giấm.  

 
 

(210) 4-2011-12727 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng đánh răng; nước súc miệng (không chứa dược chất); 

bột đánh răng; chế phẩm súc miệng làm sạch răng (không chứa dược chất); chế phẩm để 
tẩy cao răng (không chứa dược chất); chế phẩm để đánh bóng răng; chế phẩm làm sạch 
dùng cho răng giả; chế phẩm đánh bóng răng giả; chế phẩm súc miệng không chứa dược 
chất, chế phẩm dùng để chăm sóc và vệ sinh răng, miệng, họng, nướu lợi và khoang 
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miệng (không chứa dược chất); chế phẩm súc miệng để chống cao răng và sâu răng (không 
chứa dược chất); chế phẩm làm sạch răng, chế phẩm chăm sóc răng (không chứa dược 
chất); bột để tẩy sạch; chế phẩm dạng viên làm lên mầu cao răng (không chứa dược chất).  

 
Nhóm 21: Bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải để làm sạch răng và lợi, hộp đựng 
bàn chải, ca đựng nước súc miệng, bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; chỉ 
nha khoa; dụng cụ phân phối kem đánh răng; dụng cụ và máy đánh bóng dùng cho gia 
đình (không dùng điện); hộp phấn; tăm xỉa răng; đầu bàn chải thay thế dùng cho bàn chải 
đánh răng; hộp đựng chỉ nha khoa; bàn chải để chải kẽ răng, bàn chải đánh răng chạy 
bằng pin, vật liệu dùng để làm bàn chải, khăn dùng để lau chùi; hộp đựng mỹ phẩm; dụng 
cụ phân phối xà phòng; lược và bọt biển dùng trong gia đình.  

 
 

(210) 4-2011-12733 (220) 31.03.2009 
(641) 4-2009-05839 (441) 25.10.2011 
(300) 2008-080078 01.10.2008 JP 

(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi video cho người tiêu dùng; 

cung cấp thông tin về liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi viđeo cho người tiêu dùng; thông 
tin liên lạc bằng máy chơi trò chơi viđeo trong các khu nhà có mái vòm; cung cấp thông 
tin về liên lạc bằng máy chơi trò chơi viđeo trong các khu nhà có mái vòm; thông tin liên 
lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp thông tin về 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ viễn thông 
(không phải là phát thanh truyền hình); cung cấp thông tin về danh mục chương trình phát 
thanh truyền hình; dịch vụ phát thanh truyền hình; hãng thông tin; cho thuê thiết bị viễn 
thông bao gồm cả điện thoại và thiết bị fax. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là: cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp hình ảnh 
thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi viđêô trong nhà có mái vòm; cung 
cấp hình ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi viđêô dành cho 
người tiêu dùng; cung cấp hình ảnh thông qua các phương tiện liên lạc khác; tổ chức, 
quản lý hoặc sắp xếp chơi các trò chơi viđêô; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tính thế lỏng; cung cấp trò chơi 
thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi trong nhà có mái vòm; cung cấp 
trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi đành cho người tiêu 
dùng; cung cấp trò chơi thông qua các phương tiện liên lạc khác; cung cấp trò chơi cho 
thiết bị chơi trò chơi viđêô dành cho người tiêu dùng; cung cấp trò chơi cho thiết bị chơi 
trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi cho máy chơi trò chơi viđêô 
trong nhà có mái vòm; cho thuê thiết bị lưu trữ chương trình trò chơi viđêô dùng cho 
người tiêu dùng; cho thuê thiết bị lưu trữ chương trình trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; cho thuê máy chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà mái vòm có ghi sẵn các trò 
chơi trong máy; cho thuê thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng và máy 
chơi trò chơi viđêô tại các khu nhà có mái vòm; cho thuê thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi thông qua mạng viễn thông; cung cấp trò chơi 
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thông qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ 
thuật, thủ công, thể thao hoặc kiến thức chung; chiếu phim, sản xuất phim điện ảnh hoặc 
phát các phim điện ảnh; cung cấp thiết bị giải trí; sản xuất chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-12739 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Việt Gia  (VN) 
415/17 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; khai thác quặng kim loại không 
chứa sắt.  

 
 

(210) 4-2011-12767 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 2011714271 10.05.2011 RU 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2011-12807 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.25; 26.4.3; A25.7.22; 25.1.6; 26.1.5
(591) Tím, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh 
Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  
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(210) 4-2011-12819 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó  (VN) 
Số 30 - 32 Phong Phú, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nước y tế; thuốc uống dùng trong ngành y; thuốc sắc dùng 

trong ngành dược; chế phẩm hóa dược.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; phòng chữa bệnh (y tế); cố vấn về lĩnh vực dược học; nhà 
thương (bệnh xá); bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2011-12826 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 24.9.1; 26.4.3 
(731) Nhà hàng Ba Quy   (VN) 

113 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-12831 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn  
(VN) 
60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu; nước xức tóc; keo xịt tóc, hộp mỹ phẩm; thuốc 

đánh răng; xà phòng; tinh dầu chanh, phấn trang điểm; nước xúc miệng (không chứa dược 
chất); nước thơm (mỹ phẩm); nước gội đầu; kem làm trắng da; chất dính dùng trong mỹ 
phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu, hương liệu; chất dùng se dùng cho mỹ phẩm; mỹ 
phẩm dùng để tắm; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; chất khử dùng cho mỹ phẩm; chế 
phẩm để giặt, xút để tẩy trắng, xi đánh giày; chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở, phấn để 
tẩy sạch; chất gel làm trắng răng; xà phòng khử mùi; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 
thuốc làm rụng lông (mỹ phẩm), chế phẩm làm rụng lông (mỹ phẩm); thuốc nhuộm (mỹ 
phẩm), chất chiết xuất của hoa (nước hoa), chất làm mềm vải hương liệu dùng cho đồ 
uống; chất nền dùng cho nước hoa; chế phẩm để xông; chế phẩm làm bóng dùng cho giặt 
giũ; mỡ dùng cho mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để uốc quăn tóc, nước javel; dầu 
hoa nhài; thạch dầu mỏ dùng cho mỹ phẩm, bột đỏ để đánh bóng đồ trang sức, sáp dùng 
để giặt; kem dùng cho đồ da; chế phẩm để bảo quản đồ da [đánh bóng], son môi, nước 
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thơm dùng cho mỹ phẩm; khăn tay tẩm nước thơm mỹ phẩm; đồ trang điểm, son phấn; 
chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu dùng trong mỹ phẩm; dầu dùng cho nước 
hoa và nước thơm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh; sản phẩm nước hoa, chế phẩm để cạo 
râu; chất tẩy vết bẩn; chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm chống nắng; bột tan dùng trong 
nhà vệ sinh; nước lau kính chắn gió; chế phẩm uống cong dùng cho tóc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để làm mát không khí; chế phẩm để làm sạch không khí; chế phẩm 
chứa dầu thơm dùng trong y tế; nước tắm oxy, chế phẩm để xông dùng cho ngành y. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè; kẹo; bánh ngọt; đồ uống; sữa chua đông lạnh; đồ uống trên cơ sở 
trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; bột đậu, bột lúa mạch, chất liên 
kết dùng cho kem thực phẩm, chế phẩm của ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; 
sôcôla, gia vị thập cẩm, tương ớt, cacao, đồ uống cacao với sữa, sản phẩm cacao; hương 
liệu càphê, ngô xay; đá lạnh có thể ăn được; tinh dầu dùng cho thực phẩm, mật ong; thạch 
hoa quả, nước xốt cà chua nấm, mỳ ống; bánh quy mạch nha, nước sốt thịt; tương mù tạc; 
mì sợi; lúa gạo, bột đậu tương. 

 
 

(210) 4-2011-12841 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng 
(731) Khuất Duy Tiến  (VN) 

Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 
GROUP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch bông; gạch block; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch bông, gạch block, vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-12847 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 13.1.6; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACRYLIC IDEA 
FACTORY EAST   (VN) 
Lô D-7J-CN và D-7L2-CN, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Kỷ niệm chương bằng nhựa acrylic.  
 

Nhóm 35: Bán buôn kỷ niệm chương.  
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(210) 4-2011-12848 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, cam.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ACRYLIC IDEA 
FACTORY EAST    (VN) 
Lô D-7J-CN và D-7L2-CN, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Kỷ niệm chương bằng nhựa acrylic.   
 

Nhóm 35: Bán buôn kỷ niệm chương.  
 
 

(210) 4-2011-12849 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.7.25; 26.15.15; A1.1.12; 26.4.4; 
26.3.1; 24.15.21 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH nhựa Việt Nam 

¸   (VN) 
337 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa tổng hợp; tôn nhựa; tôn sáng bằng nhựa; mái hiên bằng nhựa (vật 

liệu xây dựng phi kim loại).  
 
 

(210) 4-2011-12901 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Cao Đức Thịnh  (VN) 
Số 53, ngõ 185, phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; găng tay (trang phục); mũ và nón.  
 

Nhóm 29: Thịt; chất chiết ra từ thịt; sữa; các sản phẩm sữa; dầu thực vật.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; gia vị; chè (trà).  
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(210) 4-2011-12949 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RIVER LIGHT V, L.P.   (US) 
11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011, United States   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa cô-lô-nhơ; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm; 

hương liệu dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; chế phẩm chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm 
chăm sóc da không chứa thuốc [mỹ phẩm]; nước hoa; nước thơm [mỹ phẩm]; chế phẩm 
dùng để trang điểm [mỹ phẩm]; tinh dầu [mỹ phẩm]; mỹ phẩm cho động vật; chất mài 
mòn [thuộc nhóm này]; chất dính dùng cho mục đích trang điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm 
tẩy trắng dùng để giặt quần áo; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy rửa không dùng trong 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm 
đánh răng; xà phòng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích trang  điểm; mặt nạ làm đẹp. 

 
Nhóm 09: Kính mắt và phụ kiện dùng với kính mắt; đĩa compact ghi sẵn âm nhạc; hộp 
[túi] đựng chuyên dụng dùng cho máy vi tính, hộp [túi] đựng chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động và hộp [túi] đựng chuyên dụng dùng cho các thiết bị điện từ kỹ thuật số cầm 
tay; dây điện; dụng cụ để kết nối điện (công tắc, ổ cắm, phích cắm); ắc quy điện; máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị và dụng cụ 
hoá học; thiết bị giải trí sử dụng với máy thu hình; máy chụp ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính; thiết bị bảo vệ cho cá nhân chống lại tai nạn; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và 
dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ cân; thiết bị đo; thiết 
bị và dụng cụ cấp cứu; cơ cấu dùng cho các thiết bị hoạt động khi bỏ xu hay thẻ; thiết bị 
giảng dạy; thiết bị kiểm tra chạy điện; thiết bị xử lý âm thanh, hình ảnh và/hoặc dữ liệu; 
máy điện thoại; thiết bị truyền hình; máy biển thế [điện]; máy rút tiền tự động; thiết bị 
dập lửa.    

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; kim loại quý chưa gia công hoặc dưới dạng bán thành 
phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; hộp 
đựng đồ trang sức; hộp đựng bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay dành cho phụ nữ; ví cầm tay; ví gấp đút túi quần; ví 
xách tay; hộp đựng danh thiếp; túi dạng trống (túi dạng hình trụ nằm ngang có quai xách); 
ví đựng tiền xu; vali đựng hành lý; túi to đựng hành lý thuộc nhóm này; ô; túi đựng mỹ 
phẩm (không chứa mỹ phẩm bên trong); dây đeo chìa khóa làm bằng da; da chưa thuộc 
hoặc bán thành phầm; da giả; da động vật; bộ túi du lịch [đồ da]; cái lọng; gậy chống; roi; 
yên cương cho động vật; túi thể thao; túi nhỏ bằng da dùng để bao gói; cặp học sinh.   

 
Nhóm 25: Quần áo trang phục thuộc nhóm này, cụ thể là áo, áo sơ-mi, áo len dài tay, 
quần dài, quần lửng dùng cho phụ nữ; váy; áo caftan (áo dài của người Thổ Nhĩ Kỳ, có 
đai thắt ngang lưng); chân váy; quần soóc; áo choàng ngoài; áo vét tông; quần áo bơi; bít 
tất ngắn; đồ đi chân; đồ ngủ; quần áo mặc trong nhà; áo choàng mặc trong nhà; quần áo 
lót; đồ đội đầu [trang phục]; khăn choàng cổ [trang phục]; cà-vạt; thắt lưng dùng cho 
trang phục; quần áo giả da; quần áo da; quần áo dệt kim. 
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(210) 4-2011-12950 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.7.25 
(731) RIVER LIGHT V, L.P.   (US) 

11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011, United States   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa cô-lô-nhơ; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm; 
hương liệu dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; chế phẩm chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; chế phẩm 
chăm sóc da không chứa thuốc [mỹ phẩm]; nước hoa; nước thơm [mỹ phẩm]; chế phẩm 
dùng để trang điểm [mỹ phẩm]; tinh dầu [mỹ phẩm]; mỹ phẩm cho động vật; chất mài 
mòn [thuộc nhóm này]; chất dính dùng cho mục đích trang điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm 
tẩy trắng dùng để giặt quần áo; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy rửa không dùng trong 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh bóng; thuốc đánh 
răng; xà phòng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích trang  điểm; mặt nạ làm đẹp. 

 

Nhóm 09: Kính mắt và phụ kiện dùng với kính mắt; đĩa compact ghi sẵn âm nhạc; hộp 
[túi] đựng dùng để mang các thiết bị điện từ như: máy vi tính, điện thoại di động và các 
thiết bị điện từ kỹ thuật số cầm tay; dây điện; dụng cụ để kết nối điện (công tắc, ổ cắm, 
phích cắm); ắc quy điện; máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính; thiết bị và dụng cụ hoá học; thiết bị giải trí sử dụng với máy thu hình; 
máy chụp ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị bảo vệ cho cá nhân chống lại tai nạn; thiết 
bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ cân; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ cấp cứu; cơ cấu dùng cho các thiết bị hoạt 
động khi bỏ xu hay thẻ; thiết bị giảng dạy; thiết bị kiểm tra chạy điện; thiết bị xử lý âm 
thanh, hình ảnh và/hoặc dữ liệu; máy điện thoại; thiết bị truyền hình; máy biển thế [điện]; 
máy rút tiền tự động; thiết bị dập lửa.    

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; kim loại quý chưa gia công hoặc dưới dạng bán thành 
phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; hộp 
đựng đồ trang sức; hộp đựng bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay dành cho phụ nữ; ví cầm tay; ví gấp đút túi quần; ví xách 
tay; hộp đựng danh thiếp; túi dạng trống (túi dạng hình trụ nằm ngang có quai xách); ví đựng 
tiền xu; vali đựng hành lý; túi to đựng hành lý thuộc nhóm này; ô; túi đựng mỹ phẩm (không 
chứa mỹ phẩm bên trong); dây đeo chìa khóa làm bằng da; da chưa thuộc hoặc bán thành 
phầm; da giả; da động vật; bộ túi du lịch [đồ da]; cái lọng; gậy chống; roi; yên cương cho 
động vật; túi thể thao; túi nhỏ bằng da dùng để bao gói; cặp học sinh.  Quần áo trang phục 
thuộc nhóm này, cụ thể là áo, áo sơ-mi, áo len dài tay, quần dài, quần lửng dùng cho phụ nữ; 
váy; áo caftan (áo dài của người Thổ Nhĩ Kỳ, có đai thắt ngang lưng); chân váy; quần soóc; 
áo choàng ngoài; áo vét tông; quần áo bơi; bít tất ngắn; đồ đi chân; đồ ngủ; quần áo mặc trong 
nhà; áo choàng mặc trong nhà; quần áo lót; đồ đội đầu [trang phục]; khăn choàng cổ [trang 
phục]; cà-vạt; thắt lưng dùng cho trang phục; quần áo giả da; quần áo da; quần áo dệt kim. 

 

Nhóm 25: Quần áo trang phục thuộc nhóm này, cụ thể là áo, áo sơ-mi, áo len dài tay, 
quần dài, quần lửng dùng cho phụ nữ; váy; áo caftan (áo dài của người Thổ Nhĩ Kỳ, có 
đai thắt ngang lưng); chân váy; quần soóc; áo choàng ngoài; áo vét tông; quần áo bơi; bít 
tất ngắn; đồ đi chân; đồ ngủ; quần áo mặc trong nhà; áo choàng mặc trong nhà; quần áo 
lót; đồ đội đầu [trang phục]; khăn choàng cổ [trang phục]; cà-vạt; thắt lưng dùng cho 
trang phục; quần áo giả da; quần áo da; quần áo dệt kim. 
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(210) 4-2011-12961 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; A5.5.20 
(591) Cam, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Trịnh 
Gia   (VN) 
17 đường 320 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: gỗ bán thành phẩm, hạt giống, rau tươi, quả tươi, hạt (ngũ cốc), gạo, 
đường, muối, mì chính, dầu ăn, dầu hào, dầu  vừng (dầu mè) tinh luyện, dầu cải dùng làm 
thức ăn, hạt nêm, xì dầu (nước tương), nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc, mắm tôm, tương 
ớt, tương cà chua (sốt cà chua), chao dùng cho người ăn chay. 

 
 

(210) 4-2011-12962 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 
Phú Mỹ  (VN) 
68/30A Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép và thiết bị kim loại như: van bằng kim loại; mối nối bằng kim loại; lò 
xo bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy). 

 

Nhóm 17: Tấm cao su lót may; đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; các ống mềm 
phi kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán: ống bằng kim loại, ống bằng nhựa, ống bằng cao su kết hợp kim loại, 
van bằng kim loại, thiết bị đo nhiệt áp suất chân không và lưu lượng, mối nối bằng kim 
loại, cao su, nhựa lò xo và thiết bị chống rung bao gồm cả bộ phận chịu lực của chúng, 
mối nối bằng cao su; dịch vụ quảng cáo giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12963 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 
Phú Mỹ   (VN) 
68/30A Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: ống thép và thiết bị kim loại như: van bằng kim loại; mối nối bằng kim loại; lò 
xo bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy). 

 
Nhóm 17: Tấm cao su lót may; đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; các ống mềm 
phi kim loại.   

 
Nhóm 35: Mua bán: ống bằng kim loại, ống bằng nhựa, ống bằng cao su kết hợp kim loại, 
van bằng kim loại, thiết bị đo nhiệt áp suất chân không và lưu lượng, mối nối bằng kim 
loại, cao su, nhựa lò xo và thiết bị chống rung bao gồm cả bộ phận chịu lực của chúng, 
mối nối bằng cao su; dịch vụ quảng cáo giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ các loại hàng hóa trong kho hàng hay tòa nhà khác; vận 
chuyển hàng hóa bằng đường bộ; vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; vận chuyển 
hàng hóa bằng đường hàng không.  

 
 

(210) 4-2011-12969 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH an ninh mạng 

BKAV   (VN) 
Phòng 105 - B12, tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kê khai thuế điện tử; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ cung ứng [hỗ 

trợ kinh doanh]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; xác lập bản khai 
thuế; xử lý văn bản. 

 
 

(210) 4-2011-12974 (220) 27.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.1.2; A11.3.2; A13.3.9 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) CHUAN KUO CERAMICS CO., LTD  

(TW) 
No.36, Lane 335 Chung Cheng 3 Rd. 
Ying Ko Chen, Taipei Hsien, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ gia dụng, cụ thể là: ly; tách; bát (chén); đĩa; tô.  
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(210) 4-2011-12982 (220) 27.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 2.9.14; 1.15.23; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, 

vàng, hồng, ghi 
(731) Công ty cổ phần bột giặt Lix  

(VN) 
Khu phố 4, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; dầu gội đầu; xà phòng tắm.  
 
 

(210) 4-2011-12986 (220) 03.09.2009 
(641) 4-2009-18724 (441) 25.10.2011 

(731) ZHULIAN INDUSTRIES SDN BHD  
(MY) 
Plot 3, Bayan Lepas Industrial Estate 
Phase IV, 11900 Penang, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bột chiết xuất từ thực vật dùng làm thực phẩm, hỗn hợp chứa co-la-gen 
(protein) chiết xuất từ thực vật biển và chất dinh dưỡng chiết xuất từ trái cây dùng làm 
thực phẩm; hỗn hợp chiết xuất từ rau và trái cây dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12987 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại NQN  (VN) 
297 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện.  
 

Nhóm 11: Máy quạt điện dân dụng, công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-12988 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại NQN   (VN) 
297 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
556 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện. 
 

Nhóm 11: Máy quạt điện dân dụng, công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-12989 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại tôn Tân Thành (VN)
D8/235C quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà: tôn làm bằng thép.  
 
 

(210) 4-2011-12993 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ TVT 
Việt Nam   (VN) 
Số 9, ngách 596/1 Hoàng Hoa Thám, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, máy giặt, thang máy, máy 
vắt, máy hút bụi.  

 

Nhóm 09: Máy thu hình, thu thanh, bộ đổi điện.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ chăm sóc sức khỏe dùng trong gia đình: máy massage.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng; thiết bị và trang bị làm lạnh, các loại quạt 
(quạt hơi nước; quạt sưởi; đèn sưởi; máy sưởi) 

 
 

(210) 4-2011-13003 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 1.15.3 
(731) HUNAN NANLING INDUSTRIAL 

EXPLOSIVE MATERIALS Co., LTD  
(CN) 
No.6 Shuangbei Road, Longbo Town, 
Shuangpai County, Hunan Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 13: Súng; kíp nổ ngòi nổ; bùi nhùi (để nhóm lửa); thuốc súng, ngòi nổ dùng trong 
mỏ; bột thuốc nổ, chất tự cháy, mồi nổ (ngòi kíp nổ); nút nổ; bột nổ.  
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(210) 4-2011-13004 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh da trời đậm 
(731) FAIRHAVEN HEALTH, LLC   (US) 

1200 Harris Ave, Ste 403, Bellingham, 
WA 98225, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vi-ta-min; khoáng chất thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 
tế; phụ gia dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; hóc-môn cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-13005 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.13.1 
(591) Hồng nhạt 
(731) FAIRHAVEN HEALTH, LLC    (US) 

1200 Harris Ave, Ste 403, Bellingham, 
WA 98225, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vi-ta-min; khoáng chất thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 
tế; phụ gia dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; hóc-môn cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-13008 (220) 28.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Xanh Việt  
(VN) 
Số 1, ngách 64/9, ngõ 64, Vũ Trọng Phụng, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, văn phòng và trường học; đồ gỗ mỹ nghệ, mỹ thuật; giá để hoa 
(đồ gỗ).  

 

Nhóm 21: Chậu hoa; bình, lọ để cắm hoa; nắp chậu hoa (không bằng giấy);  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí 
nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-13009 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Xanh Việt  
(VN) 
Số 1, ngách 64/9, ngõ 64, Vũ Trọng Phụng,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 21: Chậu hoa; bình, lọ để cắm hoa; nắp chậu hoa (không bằng giấy); 
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu chậu hoa, bình, lọ để cắm hoa, giá đỡ cho cây và 
hoa, nắp chậu hoa, đồ phủ chậu hoa; quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm trên; triển lãm 
các sản phẩm trên với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-13023 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàn 
MỸ  (VN) 
57 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay đa năng bằng điện.  
 

Nhóm 11: Nồi áp suất bằng điện,  
 

Nhóm 21: Chảo chống dính.  
 
 

(210) 4-2011-13024 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàn 
MỸ  (VN) 
57 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay đa năng bằng điện.  
 

Nhóm 11: Nồi áp suất bằng điện,  
 

Nhóm 21: Chảo chống dính.  
 
 

(210) 4-2011-13026 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.13; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may mặc 
Xuân Phương Nam  (VN) 
156 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động (dùng cho mục đích phòng chống tai nạn) 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo bảo hộ lao động.  
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(210) 4-2011-13031 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, xanh biển 
(731) Công ty TNHH phát triển Miền 

Bắc  (VN) 
114 Nước Giáp, phường Hợp Giang, thị 
xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy móc; mua bán phế liệu; mua bán vật liệu xây dựng; mua 

bán nông sản; mua bán lâm sản; mua bán hàng tiêu dùng; mua bán khoáng sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (đường, cầu, 
cống), công trình thủy lợi, công trình dây tải điện, trạm biến áp; khai thác khoáng sản.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời 
ở trang trại.  

 
 

(210) 4-2011-13041 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư LOTAS  

(VN) 
Lô E2 CN khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cáp viễn thông (không dẫn điện).  
 

Nhóm 16: Bao bì nhựa mềm PVC, hộp các-tông, keo dán dùng cho văn phòng và gia đình.  
 

Nhóm 19: Vật liệu phi kim loại, cụ thể là: các cấu kiện phi kim loại dùng cho xây dựng 
(vận chuyển được), ống nhựa PVC (dùng trong xây dựng), bột trét tường, ván ép, gỗ bán 
thành phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng, cụ thể là: dàn giáo, cốt pha, 
sắt, thép, ống nhựa cứng dùng trong xây dựng; dịch vụ mua bán máy móc, thiết bị điện 
như: máy phát điện, động cơ điện, dây điện, đồ điện dân dụng như là: quạt máy, máy 
lạnh, máy làm mát, máy làm nguội, máy làm nóng, các thiết bị dùng trong mạch điện, 
linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán cao su, chất dẻo dạng nguyên sinh, các sản phẩm từ 
nhựa Plastic dùng trong xây dựng và dân dụng.  

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà ở, công trình đường sắt, đường bộ, công trình viễn thông 
và các công trình kỹ thuật dân dụng khác; san lấp mặt bằng.  

 
 

(210) 4-2011-13076 (220) 28.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5; 5.1.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng nhũ, xám, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  

(VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế), thực phẩm chức năng (dùng trong nghành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ dùng trẻ em, văn phòng phẩm, thiết bị 
chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp các sản phẩm nêu trên 
tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc catalô cho khách hàng đặt 
mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại lý và phân phối 
các sản phẩm nêu trên; dịch vụ cửa hàng tiện ích, bán hàng trong siêu thi các sản phẩm cụ 
thể là: mỹ phẩm,thực phẩm chức năng, thực phẩm và đồ uống, bánh kẹo, thuôc lá, rượu. 

 
 

(210) 4-2011-13080 (220) 28.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Sài Gòn So La   (VN) 
17 đường số 37, khu phố 6, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng điện, máy lọc 

nước; mua bán đèn năng lượng, đèn chiếu sáng, bồn chứa nước inox, cửa nhựa, cửa nhôm; 
mua bán vòi hoa sen, thiết bị vệ sinh, điện lạnh, điện tự động, dây điện, bóng điện, quạt, 
công tắc, ổ cắm, máy thu hình (tivi), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, máy vi tính, loa, tủ 
lạnh, máy lạnh, bếp ga, bếp từ, bếp điện, máy hút khói, máy giặt; mua bán hồ bơi, bồn 
tắm và thiết bị mát xa; mua bán thiết bị xử lý nước, đồ gỗ, quần áo, vải sợi, khăn giầy; 
mua bán ống nước, ống nhựa mềm, ống nhựa cứng. 
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(210) 4-2011-13096 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; 25.1.25; 3.7.17 
(591) Xanh, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Lương Minh Vũ  (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Ga trải giường, chăn. .  
 
 

(210) 4-2011-13097 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Hồng Thị Yến  (VN) 
Đội 8, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Ga trải giường, chăn.  
 
 

(210) 4-2011-13104 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Phần mềm và Giải pháp Truyền 
thông   (VN) 
Số 133, ngõ 1194, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần mềm tin học, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm 

thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ kiện từ tính; đĩa ghi, thiết bị xử lý các dữ kiện và máy 
vi tính.  

 
Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trong lĩnh 
vực tin học trên mạng internet, dịch vụ quảng cáo thông qua các phương tiện truyền 
thông; biên tập thông tin để đưa vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; mua bán, xuất khẩu 
phần mềm.  
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(210) 4-2011-13105 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wisco  (VN) 
Số 25, ngách 14/31, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa và lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ 
thống điều hoà không khí, hệ thống thông tin liên lạc, 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 
giao thông, công trình thuỷ lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-13106 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 6.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MANON ELECTRIC 
APPLIANCES   (VN) 
1185, quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy duỗi tóc. 
 

Nhóm 11: Bếp điện từ.  
 
 

(210) 4-2011-13108 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23; 15.7.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Bát 
Tuấn  (VN) 
180 đại lộ Bình Dương, ấp Đông Ba, xã Bình 
Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị và bộ phận phụ trợ ô tô: cầu nâng, máy cân mâm, máy tháo vỏ, máy 
cân bằng tay lái.  

 
 

(210) 4-2011-13114 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 15.7.1; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP thiết bị phụ tùng 
Hải Phòng  (VN) 
Số 5, Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 12: Thiết bị phụ tùng xe ô tô,xe máy,  động cơ cho xe ô tô, động cơ cho xe máv.  
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(210) 4-2011-13121 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thép Vina Kyoei  

(VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-13122 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Thép Vina Kyoei  

(VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-13155 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Nhà Việt (VN)   (VN) 
94 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa thép bọc nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-13156 (220) 29.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Nam   (VN) 
Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, sách, báo, tạp chí định kỳ trong lĩnh vực giáo dục.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; học viện, trường đào tạo, xuất bản sách; thông tin về 
lĩnh vực giáo dục; dịch vụ dịch thuật. 
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(210) 4-2011-13170 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 3.7.17 
(591) Đỏ, hồng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hải Long  
(VN) 
43 - 45 Ngô Quyền, phường 06, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng qua mạng, dịch vụ làm ma-ket  cho mục đích quảng cáo; 

dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ thông tin về kinh doanh.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cho thuê chỗ đặt website; dịch vụ 
lưu dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu trên máy chủ kết nối qua mạng internet; dịch vụ tư vấn 
thiết kế thương hiệu và nhãn hiệu; cung cấp trang tin điện tử - website chia sẻ và cung cấp 
các thông tin cho cộng đồng.  

 
 

(210) 4-2011-13174 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 40-2011-0027496 20.05.2011 KR 

(731) LG ELECTRONlCS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện, máy rửa bát đĩa tự động, máy hút bụi chạy điện.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; tủ lạnh chạy điện dùng cho món kim chi; lò vi sóng chạy 
điện dùng để nấu nướng và để hâm nóng nhanh thức ăn; tủ để ướp lạnh rượu chạy điện có 
thể điều chỉnh nhiệt độ dùng cho mục đích gia đình, lò nấu ăn chạy điện; máy ướp lạnh 
chạy điện; máy sấy khô quần áo chạy điện; bếp ga có lò nướng, lò vi sóng; bếp ga; bếp 
điện có lò nướng chạy điện dùng cho gia đình, thiết bị lọc không khí; máy điều hoà không 
khí; thiết bị làm nóng không khí cụ thể là: thiết bị làm nóng không khí trong phòng; máy 
làm ẩm không khí; máy hút ẩm không khí chạy điện dùng cho mục đích gia đình; bếp ga 
dùng để nướng, thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho gia đình; thiết bị lọc nước dùng cho 
mục đich gia đình, thiết bị lọc nước chạy điện sử dụng cho gia đình; thiết bị ion hóa nước 
(thiết bị tinh lọc và làm sạch nước), thiết bị ion hoá nước dùng cho mục đích gia đình 
(thiết bị lọc và làm sạch nước), thiết bị lọc nước không chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình, thiết bị lọc nước thiết bị sưởi ấm chân chạy điện (không dùng cho mục đích y tế), 
thiết bị lọc làm sạch nước, thiết bị làm sạch nước (thiết bị lọc nước), thiết bị lọc nước có 
độ chính xác dùng để xử lý nước, thiết bị khử muối; màng lọc của thiết bị lọc nước; màng 
lọc của thiết bị lọc nước sử dụng cho gia dình (không dùng điện), màng lọc của thiết bị 
lọc nước chạy điện dùng cho gia đình; màng lọc của thiết bị lọc nước sử dụng trong công 
nghiệp; bộ phận màng lọc làm sạch của thiết bị lọc nước, thiết bị lọc nước sử dụng màng 
lọc nước; màng lọc dùng để xử lý nước (thiết bị lọc nước), thiết bị màng lọc dùng để xử lý 
nước (thiết bị lọc nước); thiết bị lọc nước thải, thiết bị lọc nước dùng cho hệ thống tái sử 
dụng và tái tạo nước thải; thiết bị xử lý và lọc nước thải; thiết bị lọc nước thải, thiết bị lọc 
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nước dùng trong công nghiệp; bộ phận lọc cửa thiết bị lọc nước; màng lọc của thiết bị lọc 
nước; thiết bị thu nhận năng lượng mặt trời (thiết bị làm nóng); thiết bị làm nóng nước sử 
dụng năng lượng mặt trời, đèn đường (đèn thắp sáng), đèn an toàn dùng để đi lại dưới 
đường hầm (đèn chiếu sáng); đèn diệt trùng dùng để lọc không khí (đèn thắp sáng, không 
dùng cho mục đích y tế); đèn nê-ông (đèn thắp sáng); đèn lồng (đèn thắp sáng), đèn 
đinamô (đèn chiếu sáng), bộ phận thắp sáng cho đèn có ống phóng điện (đèn thắp sáng); 
đèn nóng sáng (đèn thắp sáng), bộ phận thắp sáng cho đèn nóng sáng (đèn thắp sáng); đèn 
tia tử ngoại (đèn thắp sáng không dùng cho mục đích y tế); đèn thắp sáng diệt khuẩn 
(không dùng cho mục đích y tế), đèn chùm (đèn thắp sáng); đèn để trang trí mặt nước 
(đèn thắp sáng), đèn thủy ngân (đèn thắp sáng); thiết bị chiếu sáng cho bể nuôi loài thủy 
sinh (đèn chiếu sáng), đèn pha (đèn chiếu sáng), đèn hồ quang (đèn thắp sáng), đèn an 
toàn (đèn chiếu sáng dùng cho thợ mỏ); đèn dùng để lặn dưới nước (đèn chiếu sáng); đèn 
trang trí (đèn thắp sáng), đèn hồng ngoại (đèn chiếu sáng không sử dụng cho mục đích y 
tế), đèn pin để soi sáng, đèn để đánh bắt cá (đèn chiếu sáng), đèn trần nhà (đèn thắp 
sáng), đèn có hình dạng đẹp dùng đề trang trí lễ hội (đèn thắp sáng); đèn điện dùng để 
trang hoàng cho cây giáng sinh; đèn đứng (đèn thắp sáng); đèn pha rọi (đèn chiếu sáng), 
đèn nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời (đèn thắp sáng), đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn 
huỳnh quang (đèn thắp sáng); đèn pin loại to để soi sáng; đèn xe mô tô (đèn chiếu sáng); 
đèn xe ô tô (đèn chiếu sáng); đèn hậu chiếu sáng dùng cho xe ô tô; đèn chiếu sáng để dẫn 
hướng cho ô tô; bóng đèn chiếu sáng để dẫn hướng cho ô tô; bộ phận chống lóa của đèn 
chiếu sáng cho xe ô tô; các bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm nóng làm tan giá 
(ở kính) dùng cho xe ô tô; điều hòa không khí cho xe ô tô, đèn pha dùng cho xe ô tô, thiết 
bị thông gió (để điều hòa không khí) dùng cho xe ô tô; thiết bị sưởi nóng dùng cho xe « 
tô, ống nhánh của thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khi), 
ống nhánh dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí); 
ống mềm dùng cho thiết bị làm mát không khí (là bộ phận của thiết bị làm mát không khí), 
ống mềm dùng cho máy điều hòa không khí (là bộ phận của máy điều hòa không khí).  

 
 

(210) 4-2011-13178 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 7.15.20 
(591) Xanh đen thẫm, xanh da trời, ghi xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng  (VN) 
Tầng 6, số 389 đường Trường Chinh, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 42: Thiết kế, tư vấn kiến trúc xây dựng.  
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(210) 4-2011-13179 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng   (VN) 
Tầng 6, số 389 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.    
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.   

 
Nhóm 42: Thiết kế, tư vấn kiến trúc xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-13180 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng   (VN) 
Tầng 6, số 389 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.   

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, tư vấn kiến trúc xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-13181 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng   (VN) 
Tầng 6, số 389 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.   

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc xây dựng.  
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(210) 4-2011-13182 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời, xanh thẫm (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng   (VN) 
Tầng 6, số 389 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.   

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, tư vấn kiến trúc xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-13183 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời, xanh thẫm (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng   (VN) 
Tầng 6, số 389 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.   

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc xây dựng.  
 

(210) 4-2011-13184 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời, xanh thẫm (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vách Dựng   (VN) 
Tầng 6, số 389 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng kim loại bao gồm kính dùng trong xây dựng, gỗ dùng 
trong xây dựng; cửa gỗ, cửa kính, cửa nhựa, cửa composite; tường, vách ngăn, tấm lợp 
bằng kính, gỗ và nhựa.   

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc xây dựng.  
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(210) 4-2011-13199 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh da trời, đen, ghi xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Micom  (VN) 
181 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang; mỹ phẩm; đồ gia dụng; mua bán thực phẩm từ thịt cá, 

gia cầm.  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-13203 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyên Phát  (VN) 
ấp Long Hội, xã Long Định, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 22: Các sản phẩm từ cây dừa, cụ thể: sợi xơ dừa; chỉ xơ dừa (sợi và dhỉ bằng xơ 

dừa); xơ dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm từ cây dừa, cụ thể: sợi xơ dừa; chỉ xơ dừa, xơ dừa. 
 
 

(210) 4-2011-13204 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nguyên Phát    (VN) 
ấp Long Hội, xã Long Định, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 22: Các sản phẩm từ cây dừa, cụ thể: sợi xơ dừa; chỉ xơ dừa (sợi và chỉ bằng xơ 

dừa), xơ dừa.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm từ cây dừa, cụ thể: sợi xơ dừa; chỉ xơ dừa, xơ dừa. 
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(210) 4-2011-13207 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/212,124 06.01.2011 US 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sáp dưỡng môi.  
 

Nhóm 20: Ghế ngồi.  
 
 

(210) 4-2011-13218 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 24.15.21; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; lốp xe ô tô; bánh xe ô tô; bộ giảm chấn cho xe; 

tấm làm lệch dòng khí động (khung xe); tấm cản (thân xe); lá lấy gió (mũi xe); tấm bảo 
vệ lá lá lấy gió (khung xe); thanh chắn bảo vệ mũi xe; hộp đèn của xe; bậc lên xe (bộ 
phận của xe); thang lên nóc xe; tấm bảo vệ dưới gầm xe; tấm bảo vệ bình xăng của xe; 
tấm chắn bùn sau bánh xe; ống xả của xe; phuộc giảm chấn cho xe; lò xo giảm chấn cho 
xe; bộ thăng bằng cho xe; hàm phanh; má phanh; vòi phanh; vành bánh xe (la zăng); nắp 
chụp, vành bánh xe; bộ bánh răng ly hợp cho xe; giá chứa đồ trên nóc xe; hộp chứa đồ 
trên nóc xe; tay lái; cổ trục tay lái xe; phím ấn còi xe; hệ thống truyền động cho xe ô tô; 
tay nắm cần số cho xe; cần số cho xe; bàn để chân (bộ phận của sàn xe); dụng cụ bọc lốp 
xe thay thế; thanh chắn an toàn cho xe; tấm bảo vệ và trang trí phía sau bên dưới xe; tấm 
bảo vệ và trang trí bên thành xe; tấm bảo vệ và trang trí phía sau xe; thanh chống (khung 
xe); tay đòn bên (khung xe); khớp gắn động cơ xe; tấm chắn nắng chơ xe; bộ phận chụp 
gương xe; vỏ hộp ly hợp của xe; đĩa ly hợp của xe; ghế ngồi trong xe; dây an toàn trong 
xe; xe mô tô; động cơ cho xe mô tô; lốp xe mô tô; bánh xe mô tô; gương chiếu hậu cho 
xe; tấm chắn gió trên xe; vành, miếng che đồng hồ hiển thị trên xe; bộ phận gắn biển số 
xe; vỏ xe; vỏ bình xăng xe; tấm đệm trên bình xăng xe mô tô; vỏ yên xe mô tô; vỏ tay lái 
xe; tấm bảo vệ tay lái; vỏ phủ bảo vệ xe; bộ phận chở hàng phía sau xe; giỏ chở hàng phía 
trước xe; hộp đựng đồ sau xe; chân chống bên của xe; khớp ly hợp của xe; hệ thống 
truyền động của xe; đèn báo rẽ của xe; bình nhiên liệu của xe; tay nắm điều khiển xe; 
phanh xe; tay đòn (khung xe); xe chạy trên mọi địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe 
lăn dùng cho người tàn tật; tàu (xuồng). 
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(210) 4-2011-13225 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.3.1; 2.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hermes Power   (VN) 
Lầu 26 phòng 5 Thuận Kiều Plaza, 190 
Hồng Bàng, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn về bất động sản; môi giới bất động sản,  
 
 

(210) 4-2011-13240 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt; dầu hào (nước chiết 
xuất từ con hào, không dùng làm gia vị). 

 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; tương ớt (gia vị), nước sốt cà chua; mì ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-13246 (220) 30.06.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.6; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ công 
nghệ thông tin NAISCORP  (VN)
Số 101 tòa nhà B1, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; tạp chí (định kỳ); báo chí; bản tin; bưu thiếp; áp phích quảng cáo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; phổ biến thông báo quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; dịch vụ nhắn tin (các phương 
tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính; phát thanh radio; cung 
cấp đường truyền internet; ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
điện thoại di động.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí phát thanh; sản xuất phim; thông tin về giáo dục đào tạo; thông tin về giải trí 
tiêu khiển.  

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 
phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-13256 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH B & P VINA  (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm ở đầu giường; cái đệm; cái đệm dùng cho vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 24: Chăn; tấm phủ giường phủ lên cả ga phủ và chăn; chăn du lịch; vỏ nệm (gối); 
khăn phủ gối.  

 
 

(210) 4-2011-13269 (220) 30.06.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MENSCIENCE ANDROCEUTICALS 
LLC   (US) 
280 Woodcrest Rd., Key Biscayne, FL 
33149, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu không chứa 

thuốc và kem cạo râu [mỹ phẩm]; xà phòng chống khuẩn không dùng cho mục đích y tế; 
mỹ phẩm; phấn thơm cho cơ thể dùng với mục đích vệ sinh; sữa tắm tẩy da chết [mỹ 
phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm giúp tái tạo da; gel làm trắng răng, chế phẩm đánh răng; chế 
phẩm khử mùi dùng cho cá nhân và chế phẩm chống đổ mồ hôi (mỹ phẩm); chế phẩm 
làm rụng lông [mỹ phẩm]; sữa rửa mặt; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm làm sạch tóc 
[mỹ phẩm]; chế phẩm tạo kiểu tóc; son dưỡng môi; dung dịch rửa tay dùng cho mục đích 
vệ sinh; nước súc miệng; nước hoa; chế phẩm để cạo râu; sữa tắm; kem bôi da [mỹ phẩm]; 
chế phẩm chống nắng [mỹ phẩm]; nước thơm chống nắng [mỹ phẩm];  

 
Nhóm 05: Sữa rửa mặt trị mụn [chế phẩm dược]; dung dịch rửa tay diệt khuẩn dùng trong 
ngành y; chế phẳm làm se khít lỗ chân lông dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ăn kiêng 
dùng trong ngành y, thuốc viên ăn kiêng dùng trong ngành y; thuốc diệt nấm; nước thơm 
chứa thuốc dùng cho mao mạch [chế phẩm dược]; kem có chứa thuốc dùng bôi da, dùng 
cho mục đích y tế; kem có chứa thuốc dùng chăm sóc bàn chân, dùng cho mục đích y tế; 
kem có chứa thuốc dùng cho cơ thể, dùng cho mục đích y tế; kem có chứa thuốc dùng cho 
mặt, dùng cho mục đích y tế; chế phẩm có chứa thuốc dùng để điều trị sự rối loạn ở da; 
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dầu có chứa thuốc chăm sóc da, dùng cho mục đích y tế; nước thơm chăm sóc da có chứa 
thuốc, dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; chế phẩm 
giảm đau; vitamin.  dầu gội đầu chứa thuốc không dùng cho mục đích y tế [chế phẩm 
chăm sóc tóc].  

 
 

(210) 4-2011-13314 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.6 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Đỗ Đức Bình   (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình    

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm của nghề đẽo đá; tượng băng đá; đá xây dựng (đá ốp lát); đá ; đồ 

nghệ thuật bằng đá.  
 
 

(210) 4-2011-13315 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Lương Văn Quang   (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình   

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm của nghề đẽo đá, tượng băng đá, đá xây dựng (đá ốp lát), đá , đồ 

nghệ thuật bằng đá.  
 
 

(210) 4-2011-13316 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Siêu Trí Tuệ  
(VN) 
11 đường số 4, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ 

chức và điều khiển cuộc hội thảo; giáo dục; đào tạo. 
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(210) 4-2011-13317 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.15.15; A1.1.10; 26.15.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nhà máy gạch men cao cấp 
VICENZA   (VN) 
Lô C, khu công nghiệp Lễ Môn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men.  

 
 

(210) 4-2011-13318 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Nhà máy gạch men cao cấp 
VICENZA    (VN) 
Lô C, khu công nghiệp Lễ Môn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá   

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men.  

 
 

(210) 4-2011-13321 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ALBERTO-CULVER 
INTERNATIONAL, INC.  (US) 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park, 
Illinois 60160, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dạng màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 
để tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); 
mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc 
(mỹ phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; 
chất lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược 
chất); chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm làm khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-13324 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; A6.7.5 
(591) Trắng, đen, cam, xanh lá cây, xanh lam, 

xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản PANORAMA   (VN) 
Lầu 4, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn về bất động sản; môi giới bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-13370 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Đỗ Diệu Thanh   (VN) 
57 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giầy dép, đồng hồ, túi xách, chăn, ga, gối, nệm, 
khăn, hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, bia, nước 
giải khát, đồ gia dụng, hàng may mặc, hàng dệt may, nước hoa, hàng mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm, đồ trang sức (vàng, bạc, kim loại quý, đá quý), hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang 
trí nội thất, hàng kim khí điện máy, hàng điện tử; xúc tiến thương mại; dịch vụ bán đấu giá.  

 
 

(210) 4-2011-13385 (220) 01.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SAINT-GOBAIN PIPELINES 
COMPANY LIMITED   (CN) 
No. 1, Huagong Road, Cihu District, 
Maanshan City, Anhui Province, PRC 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn nước bằng kim loại; ống thoát nước bằng kim loại; đường ống dẫn 
bằng kim loại; đường ống nước bằng kim loại; ống thép; ống dẫn bằng thép; ống dẫn bằng 
kim loại; ống bằng kim loại; khớp nối ống kim loại; đường ống góp, phân phối bằng kim 
loại (các ống nhánh từ ống dẫn chính); xiphông (ống chữ U) [van] của ống thoát nước 
bằng kim loại; các bộ phận của ống dẫn bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Hệ thống đường ống thoát nước; ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); thiết bị 
cấp nhiệt; thiết bị sưởi tản nhiệt bằng nước; thiết bị phân phối nước; ống dẫn nước dùng 
cho thiết bị vệ sinh (bộ phận của thiết bị vệ sinh); các bộ phận của ống dẫn nước sử dụng 
cho thiết bị sưởi tản nhiệt bằng nước.  

 

Nhóm 17: ống dẫn bằng nhựa (ống mềm); ống có thể uốn dẻo được dùng để cấp nước, 
ống có thể uốn dẻo được không bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-13417 (220) 04.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Dương  (VN)
355 Tùng Thiện Vương, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được). 
 
 

(210) 4-2011-13418 (220) 04.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.10; 3.7.21 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, cam, xanh, tím, 

nâu 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh doanh A Chảy  (VN) 
357 Tùng Thiện Vương, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được). 
 
 

(210) 4-2011-13421 (220) 04.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Xuân Thu   (VN) 
K 184/27 Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo thời trang; khăn quàng cổ; cà vạt; phụ kiện đi kèm trang phục, cụ thể 
là: cà vạt, khăn quàng cổ bằng vải tơ tằm, lụa.  

 

Nhóm 35: Mua bán áo, quần thời trang, khăn quàng cổ, cà vạt, phụ kiện đi kèm trang phục. 
 
 

(210) 4-2011-13459 (220) 04.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Bình Hương Giang   (VN) 
Tổ 37, khu 3A, Cẩm Trung, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc 
da mặt; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm tóc.  
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(210) 4-2011-13481 (220) 04.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) COORS BREWING COMPANY   (US) 
1225 17th Street, Suite 3200, Denver, 
Colorado 80202, U.S.A  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2011-13482 (220) 04.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2 
(731) COORS BREWING COMPANY   (US) 

1225 17th Street, Suite 3200, Denver, 
Colorado 80202, U.S.A  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2011-13519 (220) 04.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại  - 

sản xuất Trại Việt  (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); tôm (không còn sống); cua (không còn sống), trứng; 
nước mắm. 

 

Nhóm 30: Nước tương. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ phục vụ nuôi trồng thủy sản như máy tạo ôxy, máy làm sạch 
nước; mua bán nguyên liệu chế biến thức ăn thủy sản, hóa chất, chế phẩm vi sinh xử lý 
môi trường, thức ăn thủy sản, phụ gia dùng chế biến thức ăn gia súc - gia cầm, thuốc thú 
y; mua bán lương thực thực phẩm, nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống; mua bán 
trứng và sản phẩm từ trứng, dầu mỡ động thực vật, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, rượu, bia, nước giải khát; mua bán 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 

 

Nhóm 39: Chuyển phát hàng hóa và thư từ; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gói 
và đóng gói hàng hóa..  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 
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(210) 4-2011-13531 (220) 05.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12; 26.1.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
thương mại công nghiệp Việt 
Nam  (VN) 
359 Lương Định Của, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá 
bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-13539 (220) 05.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I-6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa thủy tinh dành cho trẻ em 
 
 

(210) 4-2011-13559 (220) 05.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết kế GILI Việt Nam   (VN) 
Số nhà 9, nghách 2, ngõ 191 đường Lạc 
Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kinh doanh (mua bán) đồ nội thất.  
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế (trang trí) nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-13670 (220) 06.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh lục, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Phúc Tiến  (VN) 
Lô 03 - 9A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai 
Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Sắt thép.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa, tấm lấy sáng (bằng nhựa).  
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: các sản phẩm kim khí sắt thép, tư liệu 
sản xuất, tư liệu tiêu dùng, ô tô, phụ tùng ô tô, nguyên liệu nhựa, vật liệu xây dựng phi 
kim loại (bằng nhựa), tấm lấy sáng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm lợp định hình 
bằng kim loại phủ mầu, tráng kẽm, thép làm cấu kiện trong xây dựng, tấm phức hợp nhôm 
nhựa.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông, thủy lợi; sửa chữa ô tô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho 
thuê kho bãi.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-13678 (220) 06.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 7.1.5 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư mỏ và công nghiệp - 
VINACOMIN  (VN) 
Số 565, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thiết bị, phụ tùng, vật tư, phục vụ cho ngành mỏ và công 

nghiệp; mua bán vật tư, thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác; mua 
bán than và khoáng sản.  

 
Nhóm 37: Khai thác than và khoáng sản; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các 
công trình mỏ, công nghiệp, điện lực, viễn thông; xây dựng các công trình công nghiệp 
dân dụng, giao thông, thuỷ lợi điện lực và công trình hạ tầng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế các công trình mỏ, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng; thiết 
kế quy hoạch xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng, công trình 
điện năng, công trình cấp thoát nước; thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công 
trình, địa chất thuý văn; thiết kế kỹ thuật trắc địa; đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; nghiên 
cứu đánh giá tác động môi trường; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyến 
giao công nghệ ngành mỏ, công nghiệp. 
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(210) 4-2011-13679 (220) 06.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.5; 26.1.1; 7.11.5 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư mỏ và công nghiệp - 
VINACOMIN   (VN) 
Số 565, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thiết bị, phụ tùng, vật tư, phục vụ cho ngành mỏ và công 
nghiệp; mua bán vật tư, thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác; mua 
bán than và khoáng sản.  

 

Nhóm 37: Khai thác than và khoáng sản; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các 
công trình mỏ, công nghiệp, điện lực, viễn thông, xây dựng các công trình công nghiệp 
dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, điện lực và công trình hạ tầng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình mỏ, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng; thiết 
kế quy hoạch xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng, công trình 
điện năng, công trình cấp thoát nước; thiết kế, khảo sát khoan thăm đò, địa chất công 
trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; nghiên 
cứu đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao 
công nghệ ngành mỏ, công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-13700 (220) 06.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp, dầu ăn, cá đóng hộp, bột thịt, dầu hào 
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị, tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-13746 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn JOC 
Việt Nam   (VN) 
B3/D6 ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán lẻ; nghiên cứu thị trường. 
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Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ nhắn tin; điện thoại truyền hình; dịch vụ truyền tin, 
hình ảnh và nhạc qua mạng điện thoại di động (có thể có sự hỗ trợ của máy tính); dịch vụ 
cho phép người sử dụng tải chuông, tải nhạc và hình ảnh (dịch vụ của người cung cấp); cho 
thuê thiết bị viễn thông; cho thuê đường truyền; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình. 

 
 

(210) 4-2011-13815 (220) 07.07.2011 

  (441) 25.10.2011 
(731) SWIMWAYS CORPORATION   (US) 

5816 Ward Court, Virginia Beach, VA, 
USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Phao để tắm và để bơi, ván dùng để tập bơi (mục đích cứu hộ); phao tập bơi 
(phao đeo ở hai, bên vai để tập bơi); áo phao cứu hộ dùng cho trẻ con; kính bơi; phao đeo 
vào người giúp thân người nối lên trên mặt nước; phao hình ghế ngồi.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi của trẻ em; đồ chơi; đồ chơi dưới nước; thuyền lướt sóng (loại thuyền 
nhẹ), ván để nằm lướt sóng, chân nhái dùng để bơi, tấm trượt có bánh xe dưới nước, ván 
trượt dưới nước đang nằm; ván lướt sóng; vàn trượt dưới mặt nước; trò chơi bóng rổ dưới 
nước, trò chơi bóng chuyền dưới nước; trò chơi gôn dưới nước; trò chơi ném đĩa dưới nước. 

 
 

(210) 4-2011-13816 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 25.7.25; 1.15.23; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, ca cao.  
 
 

(210) 4-2011-13817 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.25; 26.7.25; 26.1.1; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, ca cao.  
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(210) 4-2011-13818 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, ca cao.  

 
 

(210) 4-2011-13819 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.25; 26.7.25; 1.15.23; 26.1.1; 8.1.19; 
A8.1.17; 5.7.10 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên    (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, ca cao.  

 
 

(210) 4-2011-13830 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 1.17.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ nâu, vàng, 

trắng 
(731) Tổ hợp tác nhân giống cây 

trồng, thủy sản và gia súc 
xã Thái Trị   (VN) 
ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh 
Hưng, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
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(210) 4-2011-13833 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.15.15; 17.2.25 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp thực phẩm Việt 
Hưng   (VN) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hộp, cá hộp; tôm khô; mực khô; cá khô; canh ăn liền; nước dùng (xúp); 
nước mắm bơ; mỡ có thể ăn được; dầu thực vật có thể ăn được; sữa; khoai tây rán; sữa 
chua; chất chiết ra từ thịt dưới dạng hạt để ăn liền; rau củ quả sơ chế và bảo quản; rau câu; 
thạch (dùng cho thực phẩm), thạch dừa; mứt hoa quả, trứng gia cầm; giăm bông; giò chả; 
chao (đậu phụ lên men). 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền, cháo ăn liền, 
bún khô, hủ tiếu khô; mì khô; gia vị (bột canh); gia vị dạng hạt (hạt nêm); xì dầu (nước 
tương); tương ớt; dấm bia; xốt Ma-don-ne (Mayonnaise); tương mù tạc; nước xốt (cà 
chua); giấm; bánh quy; bánh mỳ; kẹo; kẹo cao su không dùng trong ngành y; lát mỏng 
ngũ cốc (sấy khô); bột ngũ cốc, thạch hoa quả (bánh kẹo); kem lạnh; mì ống; trà; cà phê; 
ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đường; bột để làm bánh; bột mì; bột gạo hương liệu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu); 
bột nở; bột khoai tây dùng cho thực phẩm; sô cô la; bánh kẹo; nui (mì ống); gạo; mì ống; 
sữa chua đông lạnh; đồ uống trên cơ sở sô cô la; thực phẩm ăn nhanh từ ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga; bia; đồ uống hỗn hợp (không có cồn); nước ép trái cây 
dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát; nước uống 
tinh khiết; nước sô đa; xi rô (đồ uống); tinh dầu để sản xuất đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; hỗn hợp đồ 
uống có cồn; nước ép trái cây có cồn; rượu rum. 

 
 

(210) 4-2011-13839 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LG LIFE SCIENCES, LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc kháng sinh cho động vật; 

các chất tác động lên cơ quan hô hấp (dược phẩm); các chất tác động lên cơ quan tiêu hóa 
(dược phẩm), thuốc thú y; thuốc chữa các bệnh về giác quan; thuốc chống côn trùng; chế 
phẩm khử trùng đất.  
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(210) 4-2011-13850 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, đen 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  

 
 

(210) 4-2011-13856 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-13859 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-13882 (220) 08.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAXVIEW Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 613, đường La Thành, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm nhằm mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng; quảng cáo trên truyền hình. 
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội 
thảo, buổi thảo luận chuyên đề; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ giải 
trí; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hóa; trình diễn (biểu diễn trực tiếp). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế website; thiết kế phần mềm máy tínht; dịch vụ 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình. 

 
 

(210) 4-2011-13891 (220) 08.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; A26.11.9; A25.7.21; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tài chính Việt Société 
GÐnÐrale   (VN) 
Tầng 8,9,10, tòa nhà GILIMEX, 24C 
Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua trả góp tài chính; trả góp (trả tiền từng phần); cho vay (tài chính). 

 
 

(210) 4-2011-13917 (220) 08.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1 
(731) DART INDUSTRIES INC.   (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Florida 32837, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là catalo (sách giới thiệu), sách trợ giúp bán hàng, sách hướng 

dẫn trưng bày hàng hóa và tài liệu/ sách giáo dục. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, chức năng văn phòng; tổ 
chức triển lãm và hội chợ trên lnternet vì mục đích kinh doanh và quảng cáo; quảng cáo 
và tư vấn quảng cáo; dịch vụ rao (quảng cáo) hàng hóa; tiếp thị, tư vấn tiếp thị; tư vấn 
kinh doanh và thương mại; tổ chức và tư vấn bán hàng; hỗ trợ bán hàng, cụ thể là tư vấn 
trong lĩnh vực tổ chức chương trình bán hàng và kỹ thuật bán hàng; dịch vụ bán lẻ nước 
hoa và nước thơm, sản phẩm làm đẹp, chế phẩm chăm sóc da. chế phẩm chăm sóc tóc, mỹ 
phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, nước tăng lực, dao kéo, cụ thể là dao chuyên dụng, dao 
dùng để cắt nhỏ, dao có lưỡi dao lớn, dao giết mổ gia súc, dao cắt bánh mỳ, dao để lạng 
mỏng thịt, dao cắt pho mát, dao cắt/thái thịt bò, dao để róc xương và lạng mỏng thịt/cá, 
dao cắt cà chua, dao nạo vỏ cam quýt, nĩa, dao cắt bánh ngọt, dụng cụ bào pho mát, dụng 
cụ lột vỏ rau và hoa quả không dùng điện và dụng cụ mở nút chai, dụng cụ để thái thức ăn 
thành hạt lựu điều khiển bằng tay, dao bầu, dụng cụ để nghiền, dụng cụ cắt lát mỏng thức 
ăn và dụng cụ chế biến thức ăn; dụng cụ cầm tay, cụ thể là dụng cụ mài dao và đá mài 
dao, ấn phẩm, cụ thể là catalo (sách giới thiệu), sách trợ giúp bán hàng, sách hướng dẫn 
trưng bày hàng hóa và tài liệu/sách giáo dục, hộp đựng dùng cho mục đích gia đình hoặc 
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trong bếp không làm bằng kim loại quý, bát có nắp đậy kèm theo, bình đựng nước hoặc 
chất lỏng có nắp đậy kèm theo, khuôn để làm món sa lát và thạch có có nắp đậy kèm theo, 
cái chao có nắp đậy kèm theo (vật hình như cái bát có các lỗ thủng để đựng đồ trong nhà 
bếp), cốc uống nước có nắp đậy kèm theo, đĩa dùng để gạn kem và đựng đường, hộp nhỏ 
đựng đường/cà phê/thuốc lá, túi cách nhiệt để đựng thức ăn và đồ uống, đĩa/khay đựng 
thức ăn, cốc vại có nắp đậy kèm theo, chai đựng nước, chai đựng nước dùng trong thể 
thao, hộp đựng muối, hạt tiêu và bơ, khay để đồ gia vị, vật/giá để lõi ngô, mâm để thức 
ăn, hộp để trộn xa lát bàng tay có nắp đậy kèm theo, giá/khay để bánh ngọt và bánh 
nướng, túi và hộp đựng được trang trí sẵn dùng để đựng đồ nướng hoặc các hàng hóa 
khác, đồ nhà bếp, cụ thể là: hộp nhựa và khay nhựa đựng nồi đất có nắp đậy kèm theo 
(đựoc dùng theo kiểu truyền thống), lò nướng đối lưu và lò vi sóng, vỉ nướng chịu nhiệt, 
thớt, khay đựng đá, tấm ván để nhồi bột, khuôn tạo hình cho bánh qui, cái chổi cao su/nùi 
cao su dùng để quét nước dùng trong nhà bếp, hộp đựng thức ăn trưa, vòng để treo khăn 
ăn không làm bằng kim loại quý, cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là khăn 
trải bàn, vật trang trí cho đồ làm bằng thủy tinh để đựng đồ uống dùng cho mục đích nhận 
biết/nhận dạng, đồ thủy tinh, que để khuấy đồ uống, hộp đựng bàn chải đánh răng, hộp 
đựng xà phòng, các vật dụng dùng trong bếp, cụ thể là cái rây bột dùng trong nhà bếp, quả 
bóp dùng để bơm mỡ lên thịt, cái nghiền gia vị bằng tay, trục cán dùng để nhào hoặc cán 
bột, xẻng dùng khi nấu nướng, vật để đảo hoặc lật thức ăn, cái đập trứng/đánh kem, vật để 
phết bơ, xẻng/muỗng múc thức ăn, cái nạo thức ăn, cái ép tỏi, cái mở nút chai, muỗng 
múc kem, cái kẹp thức ăn, kẹp để nướng thức ăn, thìa lớn và muôi dùng trong bếp và muôi 
múc có cán dài dùng trong bếp, đồ chơi, trò chơi và đồ chơi giải trí bằng nhựa thông qua 
các đối tác bán hàng tại nhà và qua Internet; sắp đặt và lựa chọn hàng hóa (cho người 
khác) vì mục đích quảng cáo và bán hàng; trưng bày hàng hóa vì mục đích quảng cáo và 
bán hàng.  

 
 

(210) 4-2011-13959 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Nhũ vàng, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Xây 
Dựng 3-2  (VN) 
45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói; trần thạch cao; bê tông gồm: cống, gối cống, hố ga.  
 

Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế. 
 

Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất, đất sét. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng dường bộ; cho thuê xe có động cơ.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí gồm: nhà thép tiền chế, kèo, cột thép tấm và kết cấu mái nhà, 
cửa đi, cửa sổ sắt thép, nhôm kính, cửa cổng hàng rào các loại, lan can cầu thang, hành 
lang sắt, inox, giàn giáo, cốt pha, cây chống, viền đan hố ga, lưới chắn rác, biển báo, giàn 
quay, khuôn cống.   
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(210) 4-2011-13987 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 26.1.2; A26.11.11 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Trúc Nhiên  (VN) 
007 Kv 1, phường Ba Láng, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy, mua bán phụ tùng xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2011-13997 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.7.1; 25.7.20; A25.7.22; A1.1.9; 
26.2.7 

(591) Xanh lam đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
Việt Mỹ   (VN) 
Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường; sơn tổng hợp.  
 

Nhóm 07: Máy láng; máy mài; máy trộn; máy nhào; máy nén; máy cắt.  
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; đèn; bồn rửa bát; bình nước nóng cho nhà 
tắm; bệ xí nhà vệ sinh. 

 
Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát; gạch xây dựng và các sản phẩm xây dựng khác trong 
phạm vi nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-14003 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BC LNTERNATIONAL COSMETIC & 
LMAGE SERVICES, LNC.   (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Floria 32827 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng; nước hoa; kem đánh răng; chế phẩm chăm sóc da; chế 

phẩm chăm sóc tóc; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm trang điểm, chất khử mùi dùng cho mục đích cá 
nhân; chế phẩm chăm sóc móng tay, chân; bút chì (mỹ phẩm); chế phẩm dùng cạo râu; 
chế phẩm để làm vệ sinh thân thể; chế phẩm tẩy trắng [giặt là]; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất tẩy rửa dùng khi giặt là; chất làm mềm vải cho giặt là; chế phẩm đánh 
bóng.  
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Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm thuốc chăm sóc da; chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thạch cao dùng để bó bột; vật liệu 
dùng để băng bó; vật liệu hàn răng, sáp nha khoa; thuốc khử trùng; chế phẩm diệt sâu bọ; 
thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-14004 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TUPPERWARE PRODUCTS S.A   (CH) 
Route du Jura 37, Fribourg, Switzerland 
CH-1700  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng; nước hoa; kem đánh răng; chế phẩm chăm sóc da; chế 

phẩm chăm sóc tóc; tinh đầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm trang điểm, chất khử mùi dùng cho mục đích cá 
nhân; chế phẩm chăm sóc móng tay, chân, bút chì (mỹ phẩm), chế phẩm dùng cạo râu; 
chế phẩm để làm vệ sinh thân thể; chế phẩm tẩy trắng [giặt là]; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; các chất tẩy rửa dùng khi giặt là; nước làm mềm vải cho giặt là; chế phẩm 
đánh bóng.  

 
 

(210) 4-2011-14007 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TSUMORI CHISATO DESIGN STUDIO 
COMPANY LIMITED   (JP) 
1-19-18-2804 Shibuya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm, kính đeo mắt (quang học); càng kính, bao kính; khăn lau kính đeo 

mắt; gọng kính.  
 

Nhóm 18: Túi làm hằng sợi tổng hợp; túi khoác vai; túi xách tay; túi du lịch; túi sách (giỏ) đi 
chợ; ví tiền; túi đựng đồ trang điểm dùng cho phụ nữ; cái cặp tài liệu; ô; dù (lọng) che nắng.  

 
Nhóm 24: Khăn tắm; khăn tay bằng vải; khăn rửa bát; chăn mÒn; khăn trải giường; bộ đồ 
vải của giường ngủ (bao gồm khăn trải giường và áo gối), mÒn bông; vỏ mÒn bông; áo 
gối; vải phủ giường; vải phủ bàn.  

 

Nhóm 25: áo ba lỗ dáng dài; áo sơ mi; áo cánh (đàn bà, trẻ con); áo phông cổ bẻ; áo len 
dài tay áo len chui đầu; áo len đan; áo vét (quần áo); áo gilê; áo choàng (măng tô); áo váy; 
bộ quần áo quần dài; quần lót dài; váy; bộ áo quần liền nhau; áo phông cộc tay không có 
cổ; áo bằng vải bông dài tay thấm mồ hôi; quần lót dài bằng vải bông thấm mồ hôi; khăn 
choàng cổ (phụ nữ) khăn choàng vai (đàn bà), khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và 
miệng); ca vát; găng tay (quần áo); quần áo bơi liền mảnh của phụ nữ; quần áo lót; thắt 
lưng (quần áo); quần bó sát và che hông, chân và bàn chân của phụ nữ; quần chật ống; 
giày; giày ủng; bít tất ngắn cổ; dép lê; mũ; mũ lưỡi trai.  
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(210) 4-2011-14008 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PATBOLOGY AND CLINICAL 
LABORATORY PTE. LTD   (SG) 
45 Kallang Pudding Road, #05-01/04 
Alpha Building, Singapore 1334  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; phân tích hóa học; nghiên cứu hóa học; dịch vụ ngành 
hóa; dịch vụ thí nghiệm cho mục đích y tế và chẩn đoán bệnh, dịch vụ thử vật liệu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: trợ giúp y tế, phòng khám chữa bệnh, xét nghiệm máu, 
nước tiểu, phân và tế bào trong ngành y liên quan đến bệnh lý và y tế, cụ thể là cho mục 
đích nghiên cứu bệnh lý, kiểm tra, phát hiện sớm bệnh và chẩn đoán bệnh; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho ngươi; dịch vụ chărn sóc sắc đẹp; dịch vụ thú 
y; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ liên quan đến bệnh tật của cơ thể, cụ thể là: dịch vụ 
nghiên cứu bệnh lý, dịch vụ phòng khám chữa bệnh, dịch vụ chẩn đoán bệnh; dịch vụ thí 
nghiệm cho mục đích y tế,  dịch vụ xét nghiệm máu, nước tiểu, phân và tế bào cho mục 
đích nghiên cứu bệnh lý và y tế. 

 
 

(210) 4-2011-14009 (220) 11.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.5.1; 26.4.3 
(731) CHEMICAL LABORATORY 

(SINGAPORE) PTE LTD.   (SG) 
520 Balestier Road, #06-01 Leong On 
Building 329583, Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; phân tích hóa học; nghiên cứu hóa học; dịch vụ ngành 
hóa; dịch vụ, thí nghiệm cho mục đích y tế và chẩn đoán bệnh, dịch vụ thử vật liệu.  

 
 

(210) 4-2011-14047 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.12; A1.1.10; A5.5.20; 21.1.17 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ quốc gia Vinato  
(VN) 
Số nhà 4, ngõ 102, phố Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ cửa hàng môi giới về cổ phần và tài sản; các dịch vụ của quản trị 
viên bất động sản, tức là các dịch vụ thuê nhà, đánh giá bất động sản hoặc góp vốn; mua 
bán (kinh doanh) bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng sửa chữa, lắp đặt công trình kỹ thuật công trình dân dụng, các dịch 
vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống như sơn, lắp đặt đường 
ống, lắp đặt hệ thống sưởi, lợp nhà; các dịch vụ cho thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 41: Các dịch vụ về đào tạo giáo dục người.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ 
ở trong nhà hàng, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-14149 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1 
(731) ACME INTERNATIONAL 

(THAILAND) LIMITED   (TH) 
630 Onnuj 54, Sukhumvit 77 Road, 
Suanluang, Bangkok, Thailand 10250  

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, cụ thể là hóa chất kiểm tra các rạn nứt; chất 

hàn nguội; chất dỡ khuôn; chất nén khuôn và chất phủ khuôn.  
 
 

(210) 4-2011-14176 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE 
S.A.   (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn, trừ bia.  

 
 

(210) 4-2011-14177 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE 

S.A.    (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn, trừ bia.  
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(210) 4-2011-14178 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.11.2 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) BODEGAS Y VINEDOS DE AGUIRRE 

S.A.    (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn, trừ bia.  

 
 

(210) 4-2011-14215 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TM GAS 24  
(VN) 
Số 141 phố Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu; nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc 

làm nhiên liệu thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 35: Buôn bán gas nhiên liệu, khí hóa lỏng, bếp gas và các phụ kiện bếp gas.  
 
 

(210) 4-2011-14217 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 26.11.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TM GAS 24  
(VN) 
Số 78 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu; nhiên liệu (thuộc nhóm này); khí hóa lỏng (dùng để đốt hoặc 

làm nhiên liệu thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 35: Buôn bán gas nhiên liệu, khí hóa lỏng, bếp gas và các phụ kiện bếp gas.  
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(210) 4-2011-14239 (220) 13.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A26.11.12; A1.1.10; 24.7.1; 18.3.21
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Bảo Tàng Tôn Đức Thắng  (VN) 
Số 5, đường Tôn Đức Thắng, quận I, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm; màng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); 
bản in đúc. 

 
 

(210) 4-2011-14301 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Tân Nguyên Vũ  (VN) 
30 đường số 5, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng dán dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-14310 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần ô tô Minh 

Chánh  (VN) 
Đại lộ Bắc Nam, Đông Hải, thành phố 
Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản; thẩm định bất động sản; 
quản lý sàn giao dịch bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-14311 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty Dược - Trang Thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
592 

(210) 4-2011-14312 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty Dược - Trang Thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14313 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty Dược - Trang Thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14314 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) KIA MOTORS CORPORATION   (KR) 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; bộ phận và phụ tùng ô tô cụ thể như lốp ô tô, trục ô tô, khung xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-14315 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A8.5.3 
(591) Xanh, đỏ, nâu nhạt 
(731) Cửa hàng Giò lụa Hương Việt (VN)

21 Đồng Khởi, phường Tân An, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò, chả (làm từ thịt lợn, thịt bò), nem (làm từ bì lợn), pate (làm từ gan và thịt 
lợn); ruốc (làm từ thịt, cá). 
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(210) 4-2011-14316 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.8; 25.12.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phú 

Ông   (VN) 
380D/14B Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh mỳ. 
 
 

(210) 4-2011-14317 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; A24.17.13 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phúc Hưng  (VN) 
Số 118 đường Chu Văn Thịnh, tổ 02, phường
Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy tính văn phòng, mua bán phần mềm máy tính văn phòng, 
mua bán thiết bị ngoại vi máy tính, máy in, máy phô tô cóp py, mua bán két sắt, mua bán 
máy móc của ngành in, mua bán thiết bị điện như máy biến thế điện, mô tơ điện, ổn áp, 
máy phát điện, dây điện, vật lưu dẫn, bóng đèn, bảng điện, cầu chì điện, áp tô mát, mua 
bán thiết bị điều hoà nhiệt độ, điều hoà không khí, lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng 
nước nóng, mua bán đồ điện tử dùng trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, chảo 
điện, ấm điện, mua bán thiết bị vệ sinh, mua bán mành rèm, mành treo cửa, ga trải 
giường, vải lanh làm ga, đồ thêu, dệt, mua bán thiết bị, máy thu thanh, máy cát sét, đầu 
đĩa VCD, đầu đĩa DVD, mua bán thiết bị sân khấu điện ảnh như: đèn trang trí, loa, âm ly, 
dàn âm thanh, dây dan, mua bán thiết bị giảng dạy, đồ dùng học sinh, giấy vở, bút thước, 
bàn, ghế, bảng, phấn, mua bán đồ nội thất văn phòng và gia đình như bàn ghế, giường tủ, 
bàn học cho học sinh và giáo viên.  

 
 

(210) 4-2011-14320 (220) 13.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng Sài 
Gòn  (VN) 
Lô 9 đường C, khu công nghiệp Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Cấu kiện sắt thép, vật liệu xây dựng bằng kim loại như: khung kèo thép tiền 
chế, xà gồ, cửa sắt, cổng. 

 
Nhóm 09: Đĩa CD (CD-ROM), đĩa ghi hình (CD-VIDEO.); đĩa ghi tiếng (CD-AUDIO); 
sách điện tử. 

 
Nhóm 19: Gạch các loại; bê tông, kết cấu bê tông.  

 
Nhóm 35: Mua bán: hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, 
hương liệu, công nghệ phẩm; đĩa CD (CD-ROM), đĩa ghi hình (CD-VIDEO), đĩa ghi tiếng 
(CD-AUDIO), sách điện tử; mua bán và đại lý ký gửi hàng hóa: máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi và phần mềm máy tính, máy in, tivi, máy giặt, mực in, loa đài, đèn và bộ đèn điện, quạt 
điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, 
bàn là, máy sấy tóc, máy nông nghiệp, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và mạch 
điện, văn phòng phẩm; quảng cáo thương mại; tư vấn thương mại. 

 
Nhóm 36: Mua bán nhà ở; đầu tư tài chính cho các dự án xây dựng; cho thuê nhà, căn hộ 
và văn phòng; mua bán bất động sản, môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn 
giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, cầu đường, công trình thủy lợi; 
san lấp mặt bằng, tư vấn xây dựng, thi công đóng cọc bằng ép thủy lợi; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi, dịch vụ kiểm đếm và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại 
học và sau đại học; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; giáo dục mầm non và tiểu học, giáo dục đào 
tạo nghề nghiệp, giáo dục về thể thao, giải trí và văn hóa nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Thí nghiệm nén tĩnh cọc; thí nghiệm tải trọng động của cọc; thiết kế và phát 
triển phần cứng, phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-14321 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phước Tân  (VN) 
80 Phan Thanh, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông, mực in; mua bán thiết bị điện 
tử cụ thể là: máy in, máy tính, máy photocopy, máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu).  
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(210) 4-2011-14330 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Điện Bàn    (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện 
Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2011-14337 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh   (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14338 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14339 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-14341 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED  
(IN) 
3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 
500 004 ANDHRA PRADESH, INDIA  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, vắc-xin.  
 
 

(210) 4-2011-14350 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Ngọc Điệp   (VN) 
92B15/17 Tôn Thất Thuyết, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14351 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận 
Đức Thành   (VN) 
42A quốc lộ 1, phường Ba Láng, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch, cát, đá, xi măng, tôn, la phong, gỗ, sắt thép, gạch men, sơn, 

thiết bị phòng tắm, thiết bị nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2011-14352 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Minh Tâm   (VN)
322/32 Bình Thành, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: ống nước làm bằng nhựa dẻo.  
 

Nhóm 19: ống dẫn cứng không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  
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Nhóm 35: Mua bán: ống nước làm bằng nhựa dẻo, ống dẫn cứng không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-14353 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14354 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14355 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14356 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14357 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14358 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14359 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14370 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh  (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-14371 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-14372 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14373 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14374 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14375 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14376 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14377 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14378 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14379 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Trung tâm đào tạo quốc tế, đại 

học quốc gia Hồ Chí Minh   (VN)
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo.  
 
 

(210) 4-2011-14388 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt; nước chiết ra từ con 
hào (dầu hào), không dùng làm gia vị.  

 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-14390 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Vy Cường   (VN) 
Số 3 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-14391 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Vy Cường   (VN) 
Số 3 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-14392 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Vy Cường    (VN) 
Số 3 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-14393 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu 
(VN)   (VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-14394 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu 
(VN)    (VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-14395 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu 
(VN)    (VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-14404 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LI MIANJUN   (CN) 
Room 1203, Block C1, Wanliuyicheng 
Plaza, No.7 Changchunqiao Road, Haidian 
District, Beijing City, P. R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển (theo yêu cầu của người khác); dịch vụ lập 
chương trình máy vi tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ thiết kế hệ thống máy vi tính; dịch vụ thiết kế và bảo trì 
trang Web theo yêu cầu của người khác.  

 
 

(210) 4-2011-14405 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) M/S. EMAMI LIMITED  (IN) 
687, Anandapur, Em By Pass, Kolkata - 
700 107, West Bengal, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; dầu xức tóc; nước thơm 
dùng cho tóc; kem đánh răng; bột tan; thạch dầu mỏ dùng cho mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
nước thơm (mỹ phẩm); chế phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-14413 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Màu vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Mỹ Linh Nhi  (VN) 
130/11 đường Đông Hưng Thuận 2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ thuỷ tinh; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không 
dùng điện); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm 
sứ, đất nung hay thuỷ tinh. 

 
 

(210) 4-2011-14414 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và xây dựng Thiên Minh (VN)
E19 - E20 Nguyễn Oanh, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; cây đèn,đèn đường; đèn chiếu sáng; bóng đèn 
chiếu sáng; đèn điện. 

 
 

(210) 4-2011-14416 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 45-2011-0000204 14.01.2011 KR 

(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) LG CORP.  (KR) 
20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 Republic of Korea    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị khối u ác tính; chế phẩm dùng để chuẩn đoán bệnh 
dùng với mục đích dược phẩm; chế phẩm để chuẩn đoán bệnh dung trong ngành y; chế 
phẩm dược phẩm; thuốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 
tế; thuốc kháng sinh sử dụng trong ngành y; tá dược sử dụng trong ngành y (dược phẩm); 
chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y; chế phẩm dược có chứa vi sinh vật sử dụng trong 
ngành y; dược phẩm chứa nhiều vitamin; thuốc mỡ sử dụng trong ngành y, bột xay thô 
cho trẻ sơ sinh ngoại trừ sữa bột; vật liệu để làm răng; chất khử trùng; chất diệt trùng; 
thuốc diệt cỏ; hộp thuổc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); chế phẩm dùng để chuẩn 
đoán bệnh dùng trong ngành y; thuốc để chuẩn đoán gien; thuốc để cấy tế bào; thuốc để 
cấy vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; dược phẩm sử dụng cho khoa thẩm mỹ, cho khoa 
phẫu thuật hoặc cho khoa da liễu; dược phẩm để bảo quản mô người; chế phẩm thú y sử 
dụng để bảo quản mô người; dược phẩm để bảo quản nội tạng người; chế phẩm thú y 
dùng để bảo quản nội tạng động vật; thuốc để điều trị bệnh dị ứng; chế phẩm thú y; chế 
phẩm dược phẩm để tiêm vào da dùng để điêu trị bệnh về da dùng cho người; chế phẩm 
dược phẩm để tiêm sử dụng trong việc làm mỡ nếp nhăn và vết nhăn nhỏ; chế phẩm dược 
phẩm dùng để tiêm sử dụng eho mặt; thuốc điều trị để đo kháng thể viêm gan B ; chế 
phẩm dược phẩm dùng để tiêm sử dụng cho mặt; thuốc điều trị để đo kháng thể viêm gan 
C; dượe phẩm dùng cho bệnh tim mạch; chế phẩm dược phẩm dùng dÓ điều trị bệnh nội 
tiết; chế phẩm được phẩm dùng để điều trị bệnh xương khớp; chế phẩm dược phẩm dung 
để điều trị bệnh thần kinh; dược phẩm chữa bệnh liên quan đến chuyển hóa chất; dượe - 
phẩm chữa bệnh truyền nhiễm; dược phẩm chữa bệnh tự miễn dịeh; dược phẩm chữa bệnh 
về da; vắc-xin; dược phẩm chứa khoáng chất; chế phẩm dượe phẩm để phụ trợ cho việc 
điều trị bệnh ung thư; dược phẩm chữa bệnh thiếu máu; dược phâm ehữa vô sinh, được 
phẩm kích thích rụng trứng; dược phẩm dùng để điều trị bệnh liên quan đến sinh sản con 
cái; chế phẩm dược phẩm nhằm để làm tăng sự phản quang trong chuẩn đoán bệnh; chế 
phấm dược phẩm để phụ trợ cho việc điều trị quả trình giải phẫu mắt; dược phẩm có chứa 
hóc-môn tăng trưởng dùng cho người; được phẩm dùng để điều trị bệnh tiết niệu; thuốc 
làm giảm đau; thuốc giảm sốt; thuốc chống viêm. 

 

Nhóm 09: Chip a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (chip DNA dùng để sàng lọc các mẫu sinh học 
- dùng trong phòng thí nghiệm); máy phân phối liều lượng (thiết bị dùng trong phòng thí 
nghiệm), ống mao mạch (dụng cụ dùng cho phòng thí nghiệm); thiết bị để chuyển khí « 
xy (dùng trong phòng thí nghiệm); lồng ấp dùng để cấy vi khuẩn; ống để làm xét nghiệm; 
thiết bị phân tích thực phẩm; thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm hóa học và 
vật lý; thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm của ngành y; thiết bị dùng cho 
phép sắc ký tự động (thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm sử dụng trong lĩnh vực hóa học 
và trong ngành y); máy trộn (khuấy) dạng từ sử dụng trong phòng thí nghiệm; ống hút 
(dùng trong thí nghiệm); thiết bị và dụng cụ trong ngành hóa học sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho mục đích y tế; vi mạch điện tử sinh 
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học; mạch điện tử siêu nhỏ dạng ô hoặc ngăn; thiết bị kiểm tra các mạch điện tử siêu nhỏ 
dạng ô hoặc ngăn; thiết bị phân tích mạch điện tử siêu nhỏ dạng ô hoặc ngăn; mạch điện 
tử siêu nhỏ dùng để chẩn đoán bệnh sử dụng cho mục đích dược phẩm; mạch điện tử siêu 
nhỏ dùng để chẩn đoán bệnh sử dụng cho mục đích y tế; phần mềm máy tính (được ghi 
sẵn) để chẩn đoán bệnh sử dụng cho mục đích y tế; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) 
cho biểu đồ điện tử sử dụng cho mục đích y tế; thiết bị về hiện tượng điện chuyển sử dụng 
cho phòng thí nghiệm; bộ khuếch đại phản ứng chuỗi polyme (PCR) được sử dụng để 
khuếch đại a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (DNA) dùng trong phòng thí nghiệm; thìa khuấy 
dạng quay (dụng cụ dung trong phòng thí nghiệm); thiết bị sử dụng trong phòng thí 
nghiệm dùng để khai căn kiến trúc mạng số; máy tách ly tâm (thiết bị dùng trong phòng 
thí nghiệm); dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm được dùng với mục đích lắp ráp, thử 
phản ứng và thử dung dịch; dụng cụ để chiết a-xít deo-xi-ri-bo-nuc- leic (DNA) trong 
phòng thí nghiệm; lò phản ứng nhiệt độ thấp sử dụng trong phòng thí nghiệm; lò phản ứng 
en-zim (hóa học) sử dụng trong phòng thí nghiệm; quang kế phổ hấp thụ (dụng cụ sử 
dụng trong phòng thí nghiệm); nồi hơi kép dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị sử dụng 
trong phòng thí nghiệm được sử dụng để phân tích vi khuẩn; chip để phân tích và dịnh 
lượng hợp chất hữu cơ (chíp prô-tê-in, dùng trong phòng thí nghiệm). 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy và thiết bị y tế; thiết bị thử nghiệm máu; thiết bị 
phân tích máu; thiết bị để đo đường huyết, thiết bị chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị chụp chiếu X quang dùng cho mục đích y tế; thiết bị điều trị bằng tia X, thiết bị y tế có 
chứa tia rơn-gen; thiết bị chụp chiếu X-quang dùng cho răng; ống rửa sử dụng trong y tế; 
máy điều hòa nhịp tim; thiết bị y tế làm răng chạy điện; máy và dụng cụ chỉnh răng dùng 
trong nha khoa; thiết bị y tế dùng để chẩn đoán sớm bệnh cho bệnh nhân, vật liệu để khâu 
vết thương và vết mổ dùng cho mục đích y tế; chăn chạy điện dùng cho mục đích y tế; miếng 
đệm lót làm nóng chạy bằng điện dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng cho mục đích y tế; 
mặt nạ dùng cho mục đích y tế; thiết bị thụt rửa trong ngành y; thiết bị chụp chiếu tia X-
quang cầm tay; máy dò tia X-quang cầm tay, thiết bị phân tích a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic 
(DNA) dùng cho mục đích y tế; thiết bị chuẩn đoán a-xít deo-xi-ri-bo-nue-leic (DNA) dùng 
cho mục đích y tế; thiết bị chuẩn đoán a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (DNA) dùng cho chuẩn 
đoán trong ống nghiệm; thiết bị chuẩn doán a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (DNA); máy thử a-xít 
deo-xi- ri-bo-nuc-leic (DNA); máy khử rung tim tự động bên ngoài (AED); thiết bị chẩn 
đoán máu; thiết bị chẩn đoán bệnh di truyền; thiết bị chẩn đoán dùng cho a-xit deo- xi-ri-
bonuc-leic (DNA); thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đich điều trị bệnh; thiết bị chẩn đoán 
cho các thí nghiệm y tế, thiết bị chẩn đoán để kiểm tra thai nghén; thiết bị chẩn đoán viêm 
gan vi C; thiết bị chẩn đoán hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS); thiết bị kiểm 
tra chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế, thiết bị chuẩn đoán dùng để kiểm tra tình trạng 
nhiễm virus; thiết bị chuẩn đoán để kiểm tra bệnh nhiễm trùng vi khuẩn; thiết bị chuẩn đoán 
để kiểm tra bệnh truyền nhiễm; thiết bị kiểm tra phát hiện vi khuẩn gây bệnh; thiết bị chẩn 
đoán bệnh dị ứng; dụng cụ đo dùng cho chẩn đoán bệnh dị ứng; dụng cụ đo để chẩn đoán 
phân tử, thiết bị đo dùng cho mục đích y tế; máy chiếu xạ ánh sáng dung cho mục đích y tế; 
đèn đi-ốt phát sáng (dèn LED) dùng cho mục đích y tế, thiết bị mát-xa chạy điện dùng trong 
ngành y; đèn dùng cho mục đích y tế; tia la-ze dùng cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa dùng 
cho mục đích y tế; thiết bị phân tích bệnh sử dụng trong ngành y; thiết bị y tế chạy điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị khử trùng sử dụng trong bệnh viện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực máy và thiết bị y tế; dịch vụ phân 
phối bán dược phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dich vụ môi giới dược phẩm; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực dược phẩm; dịch vụ sắp xếp bản dược phẩm; 
dịch vụ sắp xếp bán các sản phẩm y tế. 
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Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm y tế; dịch vụ bảo hiểm sức khỏe; dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ 
tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các cơ sở y tế; xây dựng bệnh viện; sửa chữa máy và thiết bị y tế. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển các loại vắc-xin và thuốc; nghiên cứu về các chế 
phẩm của thuốc; nghiên cứu về bệnh ở người và động vật đã trưởng thành; nghiên cứu về 
vi khuẩn học; nghiên cứu về bênh ung thư; dịch vụ phát triển về dược phẩm; nghiên cứu 
về dược phẩm; đánh giá về dược phẩm; tư vấn về tác dụng của thuốc lên cơ thể người; 
nghiên cứu về các sản phẩm y tế; nghiên cứu về y tế; phân tích gien; nghiên cứu về gien; 
nghiên cứu và phát triển về chip a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (DNA chip); quy hoạch (thiết 
kế) bệạh viện; nghiên cứu về hóa chất; phát triển phần mềm máy vi tính; nghiên cứu về 
thiết bị y tế; nghiên cứu và phát triển thiết bị chẩn đoán bệnh; thử nghiệm các sản phẩm y 
tế; nghiên cứu về khoa học và sử dụng (công nghệ học) nhằm chọn lọc thuốc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ 
bệnh viện; phòng khám chữa bệnh (cho bệnh nhân ngoại trú); dịch vụ thú y; tư vấn về bào 
chế dược phẩm; tư vấn về dược phẩm; chuẩn bị chế phẩm dược phẩm (dịch vụ y tế), dịch 
vụ phân phát thuốc (dịch vụ y tế); tư vấn về thuốc; viện điều dưỡng cung cấp thông tin 
chẩn đoán bệnh từ xa; chẩn đoán bệnh từ xa; cho thuê máy và thiết bị y tế; cho thuê thiết 
bị chăm sóc sức khỏe và y tế; dịch vụ trợ giúp về y tế; dịch vụ tư vấn y tế; cho thuê thiết bị 
chụp X-quang dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm y tế; dịch vụ phòng mạch của bác sĩ (dịch vụ y 
tế); dịch vụ khám và chữa bệnh bằng thuốc; dịch vụ bà đỡ (dịch vụ hộ sinh); dịch vụ chẩn 
đoán bệnh; dịch vụ trợ giup về nha khoa; dịch vụ khám chữa răng; dịch vụ chỉnh răng 
(dịch vụ y tế); dịch vụ châm cứu y học; dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng thuốc đông y; 
dịch vụ chữa bệnh bằng thuốc đông y; dịch vụ y tế sử dụng thuốc đông y; dịch vụ phòng 
khám chữa bệnh bằng dược thảo, dịch vụ phòng khám chữa bệnh đông.y; dịch vụ thử máu 
(dịch vụ y tế); dịch vụ ngân hàng máu (dịch vụ lưu trữ và cung cấp máu - dịch vụ y tế); 
dịch vụ bệnh viện dành cho người hấp hối; dịch vụ nhà an dưỡng (bệnh viện dành cho 
người đang dưỡng bệnh). 

 
 

(210) 4-2011-14417 (220) 14.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 45-2011-0000205 14.01.2011 KR 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(731) LG CORP  (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng để điều trị khối u ác tính; chế phẩm dùng để chuẩn đoán bệnh 
dùng với mục đích dược phẩm; chế phẩm để chuẩn đoán bệnh dùng trong ngành y, chế 
phẩm dược phẩm; thuốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 
tế; thuốc kháng sinh sử dụng trong ngành y; tá dược sử dụng trong ngành y (dược phẩm); 
chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y; chế phẩm dược có chứa vi sinh vật sử dụng trong 
ngành y; dược phẩm chứa nhiều vitamin; thuốc mỡ sử dụng trong ngành y; thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh ngoại trừ sữa bột; vật liệu để làm răng; chất khử trùng, chất diệt trùng; thuốc 
diệt cỏ; hộp thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong), chế phẩm dùng để chuẩn đoán bệnh 
dùng trong ngành y; thuốc để chuẩn đoán gien, thuốc để cấy tế bào; thuốc để cấy vi khuẩn 
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dùng cho mục đích y tế; dược phẩm sử dụng cho khoa thẩm mỹ, cho khoa phẫu thuật hoặc 
cho khoa da liễu; dược phẩm để bảo quản mô ngươi; chế phẩm thú y sử dụng để bảo quản 
mô người; dược phẩm để bảo quản nội tạng người; chế phẩm thú y dùng để bảo quản nội 
tạng động vật; thuốc để điều trị bệnh dị ứng; chế phẩm thú y; chế phẩm dược phẩm để tiêm 
vào da dùng để điều trị bệnh về da dùng cho người; chế phẩm dược phẩm để tiêm sử dụng 
trong việc làm mỡ, nếp nhăn và vết nhăn nhỏ; chế phẩm dược phẩm dùng để tiêm sử dụng 
cho mặt; thuốc điều trị để đo kháng thể viêm gan B; chế phẩm dược phẩm dùng để tiêm sử 
dụng cho mặt; thuốc điều trị để đo kháng thể viêm gan C; dược phẩm dùng cho bệnh tim 
mạch; chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị bệnh nội tiết; chế phẩm dược phẩm dùng để 
điều trị bệnh xương khớp; chế phẩm dược phẩm đùng để điều trị bệnh thần kinh; dược phẩm 
chữa bệnh liên quan đến chuyển hóa chất; dược phẩm chữa bệnh truyền nhiễm; dược phẩm 
chữa bệnh tự miễn dịch; dược phẩm chữa bệnh về da; vắc-xin; dược phẩm chứa khoáng 
chất; chế phẩm dược phẩm để phụ trợ cho việc điều trị bệnh ung thư; dược phẩm chữa bệnh 
thiếu máu; dược phẩm chữa vô sinh, dược phẩm kích thích rụng trứng; dược phẩm dùng để 
điều trị bệnh liên quan đến sinh sản con cái; chế, phẩm dược phẩm nhằm để lâm tăng sự 
phản quang trong chuẩn đoán bệnh; chế phẩm dược phẩm để phụ trợ cho việc điều trị quá 
trình giải phẫu mắt; dược phẩm có chứa hóc-môn tăng trưởng dùng cho người; dược phẩm 
dùng để điều trị bệnh tiết niệu; thuốc làm giảm đau; thuốc giảm sốt; thuốc chống viêm.  

 

Nhóm 09: Chip a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (chip DNA dùng để sàng lọc các mẫu sinh học 
- dùng trong phòng thí nghiệm); máy phân phối liều lượng (thiết bị dùng trong phòng thí 
nghiệm), ống mao mạch (dụng cụ dùng cho phòng thí nghiệm); thiết bị để chuyển khí « 
xy (dùng trong phòng thí nghiệm); lồng ấp dùng để cấy vi khuẩn; ống để làm xét nghiệm; 
thiết bị phân tích thực phẩm; thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm hóa học và 
vật lý; thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm của ngành y; thiết bị dùng cho 
phép sắc ký tự động (thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm sử dụng trong lĩnh vực hóa học 
và trong ngành y); máy trộn (khuấy) dạng từ sử dụng trong phòng thí nghiệm; ống hút 
(dùng trong thí nghiệm); thiết bị và dụng cụ trong ngành hóa học sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho mục đích y tế; vi mạch điện tử sinh 
học; mạch điện tử siêu nhỏ dạng ô hoặc ngăn; thiết bị kiểm tra các mạch điện tử siêu nhỏ 
dạng ô hoặc ngăn; thiết bị phân tích mạch điện tử siêu nhỏ dạng ô hoặc ngăn; mạch điện 
tử siêu nhỏ dùng để chẩn đoán bệnh sử dụng cho mục đích dược phẩm; mạch điện tử siêu 
nhỏ dùng để chẩn đoán bệnh sử dụng cho mục đích y tế; phần mềm máy tính (được ghi 
sẵn) để chẩn đoán bệnh sử dụng cho mục đích y tế; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) 
cho biểu đồ điện tử sử dụng cho mục đích y tế; thiết bị về hiện tượng điện chuyển sử dụng 
cho phòng thí nghiệm; bộ khuếch đại phản ứng chuỗi polyme (PCR) được sử dụng để 
khuếch đại a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (DNA) dùng trong phòng thí nghiệm; thìa khuấy 
dạng quay (dụng cụ dung trong phòng thí nghiệm); thiết bị sử dụng trong phòng thí 
nghiệm dùng để khai căn kiến trúc mạng số; máy tách ly tâm (thiết bị dùng trong phòng 
thí nghiệm); dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm được dùng với mục đích lắp ráp, thử 
phản ứng và thử dung dịch; dụng cụ để chiết a-xít deo-xi-ri-bo-nuc- leic (DNA) trong 
phòng thí nghiệm; lò phản ứng nhiệt độ thấp sử dụng trong phòng thí nghiệm; lò phản ứng 
en-zim (hóa học) sử dụng trong phòng thí nghiệm; quang kế phổ hấp thụ (dụng cụ sử 
dụng trong phòng thí nghiệm); nồi hơi kép dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị sử dụng 
trong phòng thí nghiệm được sử dụng để phân tích vi khuẩn; chip để phân tích và dịnh 
lượng hợp chất hữu cơ (chíp prô-tê-in, dùng trong phòng thí nghiệm).  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy và thiết bị y tế; thiết bị thử nghiệm máu; thiết bị 
phân tích máu; thiết bị để đo đường huyết, thiết bị chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị chụp chiếu X quang dùng cho mục đích y tế; thiết bị điều trị bằng tia X, thiết bị y 
tế có chứa tia rơn-gen; thiết bị chụp chiếu X-quang dùng cho răng; ống rửa sử dụng trong 
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y tế; máy điều hòa nhịp tim; thiết bị y tế làm răng chạy điện; máy và dụng cụ chỉnh răng 
dùng trong nha khoa; thiết bị y tế dùng để chẩn đoán sớm bệnh cho bệnh nhân, vật liệu để 
khâu vết thương và vết mổ dùng cho mục đích y tế; chăn chạy điện dùng cho mục đích y 
tế; miếng đệm lót làm nóng chạy bằng điện dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng cho 
mục đích y tế; mặt nạ dùng cho mục đích y tế; thiết bị thụt rửa trong ngành y; thiết bị 
chụp chiếu tia X-quang cầm tay; máy dò tia X-quang cầm tay, thiết bị phân tích a-xít deo-
xi-ri-bo-nuc-leic (DNA) dùng cho mục đích y tế; thiết bị chuẩn đoán a-xít deo-xi-ri-bo-
nue-leic (DNA) dùng cho mục đích y tế; thiết bị chuẩn đoán a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic 
(DNA) dùng cho chuẩn đoán trong ống nghiệm; thiết bị chuẩn doán a-xít deo-xi-ri-bo-
nuc-leic (DNA); máy thử a-xít deo-xi- ri-bo-nuc-leic (DNA); máy khử rung tim tự động 
bên ngoài (AED); thiết bị chẩn đoán máu; thiết bị chẩn đoán bệnh di truyền; thiết bị chẩn 
đoán dùng cho a-xit deo- xi-ri-bonuc-leic (DNA); thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đich 
điều trị bệnh; thiết bị chẩn đoán cho các thí nghiệm y tế, thiết bị chẩn đoán để kiểm tra 
thai nghén; thiết bị chẩn đoán viêm gan vi C; thiết bị chẩn đoán hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải (AIDS); thiết bị kiểm tra chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế, thiết bị chuẩn 
đoán dùng để kiểm tra tình trạng nhiễm virus; thiết bị chuẩn đoán để kiểm tra bệnh nhiễm 
trùng vi khuẩn; thiết bị chuẩn đoán để kiểm tra bệnh truyền nhiễm; thiết bị kiểm tra phát 
hiện vi khuẩn gây bệnh; thiết bị chẩn đoán bệnh dị ứng; dụng cụ đo dùng cho chẩn đoán 
bệnh dị ứng; dụng cụ đo để chẩn đoán phân tử, thiết bị đo dùng cho mục đích y tế; máy 
chiếu xạ ánh sáng dung cho mục đích y tế; đèn đi-ốt phát sáng (dèn LED) dùng cho mục 
đích y tế, thiết bị mát-xa chạy điện dùng trong ngành y; đèn dùng cho mục đích y tế; tia 
la-ze dùng cho mục đích y tế; thiết bị mát-xa dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích 
bệnh sử dụng trong ngành y; thiết bị y tế chạy điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị khử trùng sử dụng trong bệnh viện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực máy và thiết bị y tế; dịch vụ phân 
phối bán dược phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ dược phẩm; dich vụ môi giới dược phẩm; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực dược phẩm; dịch vụ sắp xếp bản dược phẩm; 
dịch vụ sắp xếp bán các sản phẩm y tế.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm y tế; dịch vụ bảo hiểm sức khỏe; dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ 
tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các cơ sở y tế; xây dựng bệnh viện; sửa chữa máy và thiết bị y tế.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển các loại vắc-xin và thuốc; nghiên cứu về các chế 
phẩm của thuốc; nghiên cứu về bệnh ở người và động vật đã trưởng thành; nghiên cứu về 
vi khuẩn học; nghiên cứu về bênh ung thư; dịch vụ phát triển về dược phẩm; nghiên cứu 
về dược phẩm; đánh giá về dược phẩm; tư vấn về tác dụng của thuốc lên cơ thể người; 
nghiên cứu về các sản phẩm y tế; nghiên cứu về y tế; phân tích gien; nghiên cứu về gien; 
nghiên cứu và phát triển về chip a-xít deo-xi-ri-bo-nuc-leic (DNA chip); quy hoạch (thiết 
kế) bệạh viện; nghiên cứu về hóa chất; phát triển phần mềm máy vi tính; nghiên cứu về 
thiết bị y tế; nghiên cứu và phát triển thiết bị chẩn đoán bệnh; thử nghiệm các sản phẩm y 
tế; nghiên cứu về khoa học và sử dụng (công nghệ học) nhằm chọn lọc thuốc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ 
bệnh viện; phòng khám chữa bệnh (cho bệnh nhân ngoại trú); dịch vụ thú y; tư vấn về bào 
chế dược phẩm; tư vấn về dược phẩm; chuẩn bị chế phẩm dược phẩm (dịch vụ y tế), dịch 
vụ phân phát thuốc (dịch vụ y tế); tư vấn về thuốc; viện điều dưỡng cung cấp thông tin 
chẩn đoán bệnh từ xa; chẩn đoán bệnh từ xa; cho thuê máy và thiết bị y tế; cho thuê thiết 
bị chăm sóc sức khỏe và y tế; dịch vụ trợ giúp về y tế; dịch vụ tư vấn y tế; cho thuê thiết bị 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
609 

chụp X-quang dùng cho mục đích y tế; dịch vụ cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm y tế; dịch vụ phòng mạch của bác sĩ (dịch vụ y 
tế); dịch vụ khám và chữa bệnh bằng thuốc; dịch vụ bà đỡ (dịch vụ hộ sinh); dịch vụ chẩn 
đoán bệnh; dịch vụ trợ giup về nha khoa; dịch vụ khám chữa răng; dịch vụ chỉnh răng 
(dịch vụ y tế); dịch vụ châm cứu y học; dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng thuốc đông y; 
dịch vụ chữa bệnh bằng thuốc đông y; dịch vụ y tế sử dụng thuốc đông y; dịch vụ phòng 
khám chữa bệnh bằng dược thảo, dịch vụ phòng khám chữa bệnh đông y; dịch vụ thử máu 
(dịch vụ y tế); dịch vụ ngân hàng máu (dịch vụ lưu trữ và cung cấp máu - dịch vụ y tế); 
dịch vụ bệnh viện dành cho người hấp hối; dịch vụ nhà an dưỡng (bệnh viện dành cho 
người đang dưỡng bệnh).  

 
 

(210) 4-2011-14496 (220) 15.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.3 
(731) KAIJO CORPORATION   (JP) 

3-1-5, Sakae-cho, Hamura-shi, Tokyo Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn chíp điện tử dùng để sản xuất chất bán dẫn, máy hàn dây dùng để sản 
xuất chất bán dẫn, máy hàn chíp điện tử trên màng mỏng dùng để sản xuất chất bán dẫn, 
máy hàn lật chíp điện tử dùng để sản xuất chất bán dẫn, máy hàn lỗ hổng dùng để sản 
xuất chất bán dẫn; máy và hệ thống máy sản xuất chất bán dẫn, máy và thiết bị xử lý hóa 
chất, máy để gia công kim loại và máy công cụ để gia công kim loại.  

 

Nhóm 09: Thiết bị làm sạch dùng sóng siêu âm dùng để sản xuất chất bán dẫn và các bộ 
phận của chúng; thiết bị làm sạch dùng sóng siêu âm dùng để làm sạch các linh kiện điện 
tử, các linh kiện điện tử bằng gốm, bằng thủy tinh bằng chất dẻo, bằng kim loại và các bộ 
phận của chúng; thiết bị làm sạch dùng sóng siêu âm dùng cho mục đích công nghiệp và 
các bộ phận của chúng, thiết bị làm sạch dùng sóng siêu âm dùng cho mục đích gia đình 
và các hộ phận của chúng; bộ phận phát sóng siêu âm của thiết bị làm sạch dùng sóng 
siêu âm, bộ cảm biến sóng siêu âm của thiết bị làm sạch dùng sóng siêu âm.  

 
 

(210) 4-2011-14499 (220) 15.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng nhũ 
(731) Công ty cổ phần Xây Dựng Số 

2  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex 2 - số 52 Lạc Long 
Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, đầu tư bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, đầu tư 
vốn để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Xây dựng khu đô thị mới khu công nghiệp, xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp giao thông, thủy lợi.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
610 

(210) 4-2011-14511 (220) 15.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH Vinh Cơ   (VN) 

505/14 Bến Bình Đông, phường 13, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng như: bát, bát loa (tô), đĩa, thố, cốc, khay.  

 
 

(210) 4-2011-14512 (220) 15.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại điện tử Phương 
Nam   (VN) 
92 Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); 

ống nói (micro); bộ trộn âm (micxer).  
 
 

(210) 4-2011-14532 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh, trà thảo dược, cốm vi sinh.  
 
 

(210) 4-2011-14550 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại & 
Đầu Tư Đông Đô   (VN) 
Số 16 ngõ 178/5 Tây Sơn, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (không dùng điện). 
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(210) 4-2011-14560 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3; 3.1.1 
(591) Đỏ, da cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ phẩm Ba Đình    (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, chất làm ngọt (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, hương liệu 

(trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, sản phẩm có tinh bột dùng làm thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14561 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 21.3.1; A25.7.6; 26.15.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ phẩm Ba Đình   (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, chất làm ngọt tự nhiên (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, 

hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, sản phẩm có tinh bột dùng làm thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14562 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ phẩm Ba Đình   (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, chất làm ngọt tự nhiên (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, 

hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, sản phẩm có tinh bột dùng làm thực phẩm.  
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(210) 4-2011-14563 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.3; 25.7.20 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ phẩm Ba Đình    (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, chất làm ngọt tự nhiên (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, 

hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thực phẩm, sản phẩm có tinh bột dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14605 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Văn Nghĩa  (VN) 
42/5 Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); đông dược.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán dụng cụ y khoa; mua bán mỹ phẩm; mua bán 
thực phẩm 

 
 

(210) 4-2011-14610 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A    (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; nhà hàng ăn uống; quán ăn nhanh.  
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(210) 4-2011-14611 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.7.22; 5.3.6; A5.5.20; A5.3.15; 
1.15.21; 5.7.11; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt, xanh lá mạ, xanh lá mạ nhạt, vàng, 
vàng nâu, vàng cam, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất đầu tư thương mại 
dịch vụ Thiên Niên Kỷ   (VN) 
242/21/11 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh; chè (trà); cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước uống giải khát; nước ép trái cây.  
 
 

(210) 4-2011-14612 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.11; 5.3.6; A5.3.15; 25.7.25; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, xanh vàng, đen, đỏ cam, 

xanh lá mạ, xanh lá mạ nhạt, trắng, xanh 
lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh dương, 
vàng, vàng đậm, da cam, da cam đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất đầu tư thương mại 
dịch vụ Thiên Niên Kỷ    (VN) 
242/21/11 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước cam ép.  
 
 

(210) 4-2011-14615 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh Hoa A & P   (VN) 
Đường Kim Đồng, khu phố 5, phường 
Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-14616 (220) 18.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A18.1.9; 24.13.1; 14.7.6 
(591) Đỏ, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Trần Hồng Ninh   (VN) 
628 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ, sửa chữa xe cộ, đắp lại lốp xe, lưu hóa lốp xe.  

 
 

(210) 4-2011-14617 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.3.15; A5.1.5 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Huy  (VN) 
Số 65/52 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ, ván ép; gỗ lát sàn, vách ngăn; gỗ lát tường, 
gỗ xây dựng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gỗ, ván ép; gỗ lát sàn; vách ngăn; gỗ lát tường; gỗ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-14618 (220) 18.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ du lịch HAPPY TOUR  (VN) 
74C đường Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ du lịch nội địa, tổ chức cuộc du lịch, cuộc tham quan 
du lịch, tổ chức các chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2011-14619 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đức Minh  (VN) 
Lô LB2-05 đường số 7, khu công nghiệp 
Xuyên á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô.  
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(210) 4-2011-14620 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Thái Gia Phát  (VN) 
63/7 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: máy phun thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2011-14630 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 7.3.11 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Việt Kỹ 
Thuật  (VN) 
148Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 01, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 
khung cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa sổ 2 cánh không bằng kim loại; khung cửa 
không bằng kim loại; khung cửa sổ không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-14631 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 7.3.11 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hiệp hội bất động sản tỉnh 
Đồng Nai   (VN) 
Số 38, phố Phan Chu Trinh, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản: đánh giá bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới 
bất động sản; thông tin bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-14632 (220) 19.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; 26.3.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thép Thụy Sĩ  
(VN) 
Lô D14, khu dân cư số 5 Nguyễn Hữu 
Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép đa chủng loại, vật liệu xây dựng, vật liệu phi kim loại, gỗ 
dán, gỗ bán thành phẩm và gỗ dạng nguyên liệu.  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính tiền tệ. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2011-14633 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm IQ 
Việt   (VN) 
Khu công nghiệp Trường An, An Khánh, 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-14634 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Châu Tuấn   (VN)
Số 44/20/10 đường APĐ 25, khu phố 3, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Mũ đội đầu làm bằng rơm; mũ đội đầu làm bằng cói; mũ đội đầu làm bằng lá cây.  
 
 

(210) 4-2011-14635 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Vạn Hưng  
(VN) 
170 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ chạy xăng, máy phát điện, máy bơm nước, máy bơm nước chữa 
cháy, máy để vận hành tàu thuyền, máy phun xịt, máy cắt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-14636 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Vạn Hưng  
(VN) 
170 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ chạy xăng, máy phát điện, máy bơm nước, máy bơm nước chữa 
cháy, máy để vận hành tàu thuyền, máy phun xịt, máy cắt cỏ.  
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(210) 4-2011-14637 (220) 19.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kim khí và 
vật tư Thăng Long   (VN) 
Số 44 phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng cụ thể: giàn giáo bằng kim loại, ống 
thép, thép cuộn (dây thép dùng trong xây dựng), thép tấm, tấm pa-nen xây dựng bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-14638 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7; 24.15.21; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại dịch vụ T L K Việt 
Nam  (VN) 
9/25 tổ 51 Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo nam nữ, đồ lót nam nữ, áo sơ mi, quần áo em bé. 
 
 

(210) 4-2011-14639 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Điện Minh 
Khoa  (VN) 
248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Chảo chống dính không chạy điện; nồi áp suất không chạy điện; phích không 
chạy điện.  

 
 

(210) 4-2011-14643 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6 - khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Chè (trà), đường, cà phê. 
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Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước hộp hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác làm đồ uống; hỗn hợp coctai làm từ các 
loại nước ép hoa quả và không chưa cồn; nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không 
chứa dược chất, dùng để giải khát ); nước uống tinh khiết, đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây; bia; đồ uống có ga, siro và chế phẩm làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Hỗn hợp coctai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-14646 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Đông 
¸  (VN) 
43R/12 Hồ Văn Huê, phường 9,  quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, hãng bất động sản, đánh giá bất động sản, quản lý bất động 
sản, dịch vụ nhà ở (bất động sản), cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, thu tiền nhà đất. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, trải vữa, trát thạch cao, sơn nội ngoại thất, nghề xây, xây gạch, trang 
trí nội thất 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng, thiết kế nội thất, thiết kế trang trí nội thất 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê trung tâm hội nghị. 

 
 

(210) 4-2011-14650 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-14651 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 18.3.23; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Cát  (VN) 
Số 37 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lí kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng.  
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(210) 4-2011-14652 (220) 19.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và đầu tư Việt Nam (VN)
1A - Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người dùng 
trong y tế.  

 

Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); bia (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; đồ uống trên cơ 
sở nước sữa; đồ uống khai vị, không có cồn; nước ép hoa quả (đồ uống); nước khoáng (đồ 
uống); nước sô đa (đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống; nước (đồ uống); nước chiết xuất từ 
nhân sâm (đồ uống), nước chiết xuất từ linh chi (đồ uống), nước yến sào (đồ uống), nước 
chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (đồ uống), tất cả không dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, các loại hương liệu và nước hoa, các loại 
mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, 
thực phẩm bổ sung vi chất và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người; 
quảng cáo và bán hàng thông qua các phương tiện truyền thông hữu tuyến, vô tuyến, phát 
thanh, truyền hình, thương mại điện tử, mạng internet; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2011-14653 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VTN QUALITY   (VN) 
Xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; các tấm panen bằng gỗ; ván khuôn bằng gỗ dùng trong xây 
dựng; khuôn cửa gỗ dùng trong xây dựng.  

 

(210) 4-2011-14654 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh lam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VTN QUALITY    (VN) 
Xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ chạm trổ, đồ gỗ sơn mài; đồ mộc nội thất, cụ thể: 
giường, tủ, kệ, giá.  

 
 

(210) 4-2011-14655 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y; thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-14656 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Duy    (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y; thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-14657 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Đỗ Văn Minh  (VN) 
Tập thể Cảnh Sát Nhân Dân I, Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê kho bãi, đóng gói bao bì hàng hóa, cho thuê phương tiện vận tải, vận 
tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không, tổ chức các 
chuyến đi du lịch trong và ngoài nước, đại lý bán vé máy bay, tàu xe. 

 
 

(210) 4-2011-14658 (220) 19.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quế Chi  (VN) 
46 đường 74, khu tái định cư, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước đóng chai. 
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(210) 4-2011-14659 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện máy 
R.E.E  (VN) 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cáp dẫn điện; đầu nối dùng cho dây điện; bộ nối điện; công tắc 

điện; bảng điều khiển điện; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; bảng điều khiển phân 
phối điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị lắp đặt điều hòa không khí; quạt gió (bộ 
phận của hệ thống điều hoà không khí); quạt thổi (bộ phận của hệ thống điều hoà không 
khí); cái lọc không khí dùng cho điều hòa không khí. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí, dịch vụ lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện. 

 
 

(210) 4-2011-14661 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Cam, xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Thiên 
Phúc  (VN) 
Tầng 2, số 46, ngõ 81 phố Đức Giang, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; máy xay sinh tố; máy lọc; máy sấy dùng cho 

quy trình sản xuất; máy hút bụi.  
 

Nhóm 09: Dây dẫn điện; công tắc điện; điện thoại di động; ; bàn là điện; 
 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; máy làm lạnh thực phẩm; thiết bị vệ sinh; máy sưởi điện; 
quạt điện.  ấm điện siêu tốc.  Nồi cơm đìện 

 
Nhóm 35: Mua bán máy bơm n−ơc, máy phát điện, máy xay sinh tố, máy lọc, máy sấy, 
máy hút bụi, dây dẫn điện, nồi cơm điện, bàn là điện, ấm điện siêu tốc, điều hòa không 
khí, máy làm lạnh thực phẩm, máy sưởi điện, quạt điện, điện thoại di động, thiết bị vệ 
sinh.  
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(210) 4-2011-14670 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD.   (IL) 
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
Ashdod 77102, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-14671 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD.   (IL) 
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
Ashdod 77102, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-14672 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(731) INFRARED PARTNERS LLP  (GB) 

12 Charles II Street, London SW1Y 
4QU, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đầu tư; quản trị và quản lý đầu tư 
tài chính; quản lý quỹ vốn; đầu tư quỹ vốn; đầu tư quỹ vốn (đầu tư cơ bản) vào bất động 
sản và cơ sở hạ tầng, dịch vụ quản lý rủi ro tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản; dịch vụ quản lý kinh doanh bất động sản; dịch vụ lập kế hoạch tài 
chính, quản lý tài chính, đầu tư và tư vấn tài chính cho các dự án về cơ sở hạ tầng; tư vấn, 
cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2011-14674 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Thư   (VN) 
44 tổ 2, thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu và các chế phẩm của chúng; mua bán chất bôi trơn, chất làm 
sạch động cơ; mua bán khí dầu mỏ hoá lỏng, bếp ga và phụ kiện bếp ga.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết, nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai.  
 
 

(210) 4-2011-14675 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kiểm định & 

xây dựng KĐ.1  (VN) 
E11 Nguyễn Tất Thành, phường Phước 
Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn về thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng; tư vấn xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; lập dự án đầu tư công 
trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-14676 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Sơn NERO   (VN) 
Lô MC2, khu công nghiệp Đức Hoà 1 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa xây dựng; 
bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch. 

 
 

(210) 4-2011-14677 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm đầu khoan, lưỡi khoan, mâm cưa; lưỡi cắt gạch.  
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(210) 4-2011-14678 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.7.22; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Thái Lan   (VN) 
Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát chanh muối.  
 
 

(210) 4-2011-14679 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Khang Thịnh  (VN) 
1151 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sắt, cửa cuốn (nhôm), khung thép. 
 
 

(210) 4-2011-14690 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng     (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14691 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tây Huy   (VN) 
29/31/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14692 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14693 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-14694 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.5; A19.13.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14695 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-14696 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ phát triển nhanh thư tín và hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và 

quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2011-14697 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục (trường học).  

 
 

(210) 4-2011-14698 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI    (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-14699 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI    (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị viễn thông; đại lý ký gửi hàng điện tử, 
điện lạnh, thiết bị viễn thông; kinh doanh siêu thị mua bán các sản phẩm điện tử, điện 
lạnh, thiết bị viễn thông; dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-14704 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; bê tông; gỗ để xây dựng; kính xây 
dựng; vữa dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại (đá để xây dựng); bột bả trát 
tường; gạch lát nền; gạch ốp tường; đá ốp lát; tấm lát sàn phi kim loại; cửa sổ (phi kim 
loại); cửa đi (phi kim loại); vách ngăn bằng nhựa; gạch trang trí; đá nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-14706 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; bảo vệ phần mềm 
máy tính; lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng 
máy tính; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn 
thiết kế, thăm dò địa chất; trắc địa địa chất.  

 
 

(210) 4-2011-14740 (220) 19.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CELTIC SEAWEED BATH PRODUCTS 
LIMITED   (IE) 
Maritime Centre, Strandhill, Co. Sligo, 
Ireland  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu và dầu thơm, sữa tắm, xà phòng, kem dùng cho da mặt (mỹ phẩm), 
nước thơm xức tóc, nước thơm dùng cho cơ thể, mỹ phẩm tẩy sạch cơ thể, mỹ phẩm đắp 
lên cơ thể để làm thon gọn, mặt nạ dưỡng da và muối tắm (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2011-14767 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, xanh rêu, xanh lá cây, trắng bạc, trắng(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ xử 
lý nước sạch Hải Phòng  (VN) 
345 Trường Chinh, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị lọc không khí, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh, máy 
ướp lạnh, quạt máy, máy điều hoà không khí.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh, máy ướp lạnh, 
quạt máy, máy điều hoà không khí, máy lọc không khí. 

 
 

(210) 4-2011-14776 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CLARIS LIFESCIENCES LIMITED (IN) 
Corporate Tower, Nr. Parrimal Crossing, 
Ellisbiridge, Ahmedabad - 380 006, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2011-14785 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú 
Lâm  (VN) 
105 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-14797 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14810 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.8; A2.1.23; 18.1.5 
(591) Nâu, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 

REBELUSA   (VN) 
Số 6, đường số 3, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao, cụ thể là thi đua xe mô tô thể thao.  
 
 

(210) 4-2011-14811 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GREAT WALL MOTOR COMPANY 
LIMITED   (CN) 
No. 2266 Chaoyang South Street, 
Baoding, Hebei 071000, P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ; trạm sửa chữa xe cộ (tiếp nhiên liệu và bảo 
dưỡng); đắp (vá) lốp xe; làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ cho xe cộ; xử lý chống gỉ cho xe cộ; 
đánh bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ; rửa xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-14812 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-14813 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2011-14814 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-14815 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa, bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa son 
lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, đồ đựng mỹ phẩm, đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm 
sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình, đồ chứa bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia 
đình.  

 
 

(210) 4-2011-14816 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa, bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa son 
lên môi cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, đồ đựng mỹ phẩm, đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm 
sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình, đồ chứa bằng chất dẻo dùng cho mục đích gia 
đình.  

 
 

(210) 4-2011-14817 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2011-14818 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-14819 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-14830 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 3.7.17; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Đoàn Đông 

Dương   (VN) 
140/19 Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
 
 

(210) 4-2011-14831 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa, bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa son 
lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, đồ đựng mỹ phẩm, đồ chứa bằng thuỷ tinh, gồm sứ 
và đất nung dùng cho mụe đích gia đình, đồ chứa bằng chất dẻo dung cho mục đích gia đình.  
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(210) 4-2011-14832 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-14833 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn kế toán 
Hoàng Gia  (VN) 
B4 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán. 
 
 

(210) 4-2011-14834 (220) 20.07.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thiết kế DMC  (VN) 
213 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-14835 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế kiến 
trúc L.I.B.A  (VN) 
54/22A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-14836 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 1.15.21 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phong Thuận 
Phát BT  (VN) 
Thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

(210) 4-2011-14837 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Trương Quốc Thống   (VN) 
256/64/10 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14838 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Trương Quốc Thống   (VN) 
256/64/10 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14839 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Trương Quốc Thống  (VN) 
256/64/10 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14842 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/223,620 21.01.2011 US 

(731) FAROUK SYSTEMS, INC.   (US) 
250 Pennbright, Suite 150, Houston, TX 
77090, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là, dầu gội, dầu xả, nước xịt dưỡng tóc, nước xịt 

làm bóng tóc, sữa làm mềm tóc không chứa thuốc, dầu hấp không chứa thuốc làm cho tóc 
bóng, và mặt nạ đắp cho tóc. 
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(210) 4-2011-14845 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) GENEREACH BIOTECHNOLOGY 

CORP.  (TW) 
No.19, Keyuan 2nd Rd., Lincuo Vil., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thuốc 

thử hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm enzym dùng cho thú y; thuốc 
thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm dùng để chẩn đoán 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; thuốc thử axit 
nucleic dùng cho thú y; thuốc thử axit nucleic dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14846 (220) 20.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.4; A5.5.20; 1.3.1 
(731) Công ty cổ phần ô tô Việt  

(VN) 
296 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô: vô lăng ô tô, bầu lọc gió, đèn pha ô tô, động cơ ô tô. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-14850 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiếp thị và 
phân phối C P E  (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm biển; mua bán rong biển; mua bán tảo biển, mua bán hải 

sản, mua bán rong nho biển.  
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(210) 4-2011-14851 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển Việt Đức  
(VN) 
A12 - A13 khu A Tràng Hào, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
 

(210) 4-2011-14855 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Phú Cường   (VN) 
Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-14859 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần 

VINACOMMODITIES   (VN) 
434 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPIC GROUP (IPIC 

GROUP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn.  
 
 

(210) 4-2011-14871 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PFIZER INC.   (US) 
235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng dùng cho ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng trong ngành y; 
vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế dùng cho mục 
đích vệ sinh; chât tẩy uế dùng trong phòng vệ sinh hoá chất; chế phẩm diệt động vật có 
hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-14872 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phẫu thuật được sử dụng trong các thủ thuật phụ khoa để sửa chữa và 

làm lại sàn chậu âm đạo.  
 
 

(210) 4-2011-14878 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
điện tử viễn thông Trung Hoa  
(VN) 
53/63A Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, sửa chữa thiết bị liên lạc, hoàn thiện công trình xây 

dựng, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng nhà các loại, lắp đặt hệ 
thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2011-14879 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cuộc Sống Tươi 
Đẹp   (VN) 
Số 09/50 đường Khuyến Lương, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, sấy khô, thông 

gió.  
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(210) 4-2011-14890 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD. (IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14891 (220) 01.12.2009 
(641) 4-2009-26098 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đỏ thẫm, trắng 
(731) Nguyễn Thanh Nhàn   (VN) 

Số 13, tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, 
Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-14893 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dương Trịnh  
(VN) 
Số 53b, nghách 55/24, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang phục dệt kim, đan móc, giầy dép, phụ liệu may mặc, vải, hàng 
may mặc.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
 
 

(210) 4-2011-14894 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 24.5.1 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư thiết 
bị Sài Gòn   (VN) 
44 Nguyễn Hồng Đào, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền.  
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(210) 4-2011-14895 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bạn Của Bé  
(VN) 
Số 530A đường Lê Quang Định, phường 
1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; hướng nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo).  

 
 

(210) 4-2011-14896 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh  (VN) 
D19/37K hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14897 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.1; 8.1.8; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Cấn Thị Bảo Trân   (VN) 
108/22C Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (bánh và nước).  

 
 

(210) 4-2011-14898 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.1; 8.1.8; 5.7.3 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Cấn Thị Bảo Trân    (VN) 
108/22C Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (bánh và nước).  
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(210) 4-2011-14899 (220) 21.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.2; 1.3.1 
(591) Xanh, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư HAKO GROUP  (VN) 
16 đường số 12 Chu Văn An, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thời trang: túi xách, quần áo, bóp ví thời trang. 
 

Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính, tiền tệ, tín dụng, uỷ thác đầu tư, môi giới về giá trị tài 
sản bao gồm đầu tư và quản lý vốn chung và công ty cổ phần, tư vấn đầu tư về tài chính, 
dịch vụ môi giới về chứng khoán.  

 
 

(210) 4-2011-14910 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Helen   (VN) 
39B/28 Dạ Nam, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa; sữa chua; phô mai.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); cà phê; bột ngọt; bột nêm (hạt nêm); mì ăn liền; bún ăn 
liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì sợi; tương ớt; bánh ngọt; bánh mặn; bánh ăn liền 
(bánh snack).  

 

Nhóm 32: Nước uống có hương vị trà; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; nước uống 
tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát có ga và không có ga; bia.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có hương vị hoa quả (có cồn).  
 
 

(210) 4-2011-14938 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm VINA STAR   (VN) 
Khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu 
Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành, sữa chua làm từ đậu nành.  
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(210) 4-2011-14958 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) KOURAKUEN CORPORATlON   (JP) 

1-1, Aza-Kawakubo, Tamura-machi-
Kanaya, Koriyama-shi, Fukushima 963-
0725 JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp các món ăn Trung Quóc hoặc các món ăn Phương Đông khác 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện.)  

 
 

(210) 4-2011-14959 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.3; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) KOURAKUEN CORPORATlON    (JP) 

1-1, Aza-Kawakubo, Tamura-machi-
Kanaya, Koriyama-shi, Fukushima 963-
0725 JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp các món ăn Trung Quóc hoặc các món ăn Phương Đông khác 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện.)  

 
 

(210) 4-2011-14960 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2 
(731) COORS BREWING COMPANY   (US) 

1225 17th Street, Suite 3200, Denver, 
Colorado 80202, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2011-14975 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HIGHNOON LABORATORIES LTD.  
(PK) 
17.5 - KM. Multan Road, Lahore, Pakistan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14990 (220) 21.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần MEKONG 

FOOD  (VN) 
ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện 
Tri Tôn, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân hữu cơ vi sinh; chế phẩm hóa chất dùng để xử lý nước phục 

vụ nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học ngoài loại dùng cho mục đích y tế, thú y cụ thể 
là chế phẩm sinh học dùng để xử lý nước thải, hầm cầu, chế phẩm sinh hóa dùng để xử lý 
rác thải công nghiệp.  

 
Nhóm 31: Các sản phẩm tươi bao gồm: rau, củ quả, thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm xử lý nước, chế phẩm sinh hóa dùng đề xử lý rác 
thải, chế phẩm khử mùi dùng cho gia đình thức ăn cho gia súc, thức ăn dùng cho thủy sản; 
mua bán các loại vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị máy móc phục vụ cho ngành công 
nghiệp, nông nghiệp; xuất nhập khẩu giống, hạt giống cây trồng các loại.  

 
Nhóm 40: Gia công chế biến lương thực, nông sản, thực phẩm; xử lý chất thải công 
nghiệp và xử lý nước gây ô nhiễm môi trường. 

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy, chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 
 

(210) 4-2011-14995 (220) 22.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; 26.1.4; 26.4.3; A5.5.22; 2.7.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Nguyễn Hà  (VN) 
Xóm Trại, thôn Ngự Câu, xã An Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giày thể thao; đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giày dép, mũ, 

nón).  
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi: đồ chơi kỹ năng hành động; đồ chơi đa năng dành cho trẻ 
em; ô tô đồ chơi; ngân hàng dạng đồ chơi (đồ chơi).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hoá: siêu thị, dẫy cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản 
phẩm dành cho trẻ em (cụ thể: quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, các loại xe dùng cho trẻ 
em, đồ ăn dành cho trẻ em, đồ dùng dành cho trẻ em).  
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(210) 4-2011-15028 (220) 22.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/363,455 05.07.2011 US 

(731) SUMMIT PARTNERS LP   (US) 
222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, 
Massachusetts 02116, U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và đầu tư, trừ các dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức ngân hàng 
phục vụ cho khách hàng truyền thống, cụ thể là cung cấp vốn cổ phần tư nhân, quỹ đầu tư 
vốn mạo hiểm và quỹ nợ. 

 
 

(210) 4-2011-15029 (220) 22.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/363,475 05.07.2011 US 

(731) SUMMIT PARTNERS LP   (US) 
222 Berkeley Street, 18th Floor, Boston, 
Massachusetts 02116, U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và đầu tư, trừ các dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức ngân hàng 
phục vụ cho khách hàng truyền thống, cụ thể là cung cấp vốn cổ phần tư nhân, quỹ đầu tư 
vốn mạo hiểm và quỹ nợ. 

 
 

(210) 4-2011-15057 (220) 22.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; A1.1.5; 26.13.25 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Tã lót trẻ em dùng một lần làm bằng giấy hoặc xenluloza.  
 
 

(210) 4-2011-15072 (220) 22.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, chất gien (chất lỏng đặc quánh), bột, chất xịt, keo bọt, dầu dưỡng, 
kem, nước thơm, nước sữa và sáp để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm màu tóc và tẩy màu tóc; chế phẩm nhuộm màu có đặc tính bảo vệ dùng cho tóc hư 
tổn hay đã qua xử lý hóa chất; chế phẩm tạo nếp và làm quăn lâu dài cho tóc; chế phẩm 
duỗi thẳng tóc; tinh dầu dùng cho mục đích cá nhân.  
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(210) 4-2011-15116 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23; 
A26.11.12; 26.13.25 

(731) WANG ZHENG   (CN) 
Room 103, Building 9, Wenchang Ge, 
Jincheng Street, Lin'an City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải không dệt; khăn làm từ vải sợi; khăn lau bằng vải sợi dùng để tẩy trắng; 

khăn lau mặt làm từ vải sợi; vải sợi không dệt; khăn tắm bằng vải. 
 
 

(210) 4-2011-15133 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Cơ sở Đức INOX   (VN) 
301-303 An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Chụp đèn xe ô tô bằng INOX  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện xe hơi.  
 
 

(210) 4-2011-15134 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Cơ sở Đức INOX   (VN) 
301-303 An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Chụp đèn xe ô tô bằng INOX.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện xe hơi.  
 
 

(210) 4-2011-15137 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.3.6 
(591) Cam, vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH An Duyên   (VN) 

C3 tập thể Lade, phố Hoàng Cầu, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm gồm: sản phẩm dùng để tắm; sản phẩm chăm sóc da; dầu gội, nước 
hoa; kem.  
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Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); các sản phẩm làm từ thịt, 
cá, gia cầm; rau, quả được bảo quản; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; trứng và các sản 
phẩm làm từ trứng; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2011-15138 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.14 
(591) Cam, xanh, nâu 
(731) Công ty TNHH An Duyên  (VN) 

C3 tập thể Lade, phố Hoàng Cầu, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm gồm: sản phẩm dùng để tắm, sản phẩm chăm sóc da, dầu gội, nước 

hoa, kem.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); các sản phẩm làm từ thịt, 
cá, gia cầm, rau, quả được bảo quản, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; trứng và các sản 
phẩm làm từ trứng, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-15139 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12; 26.4.4; 
26.13.25 

(591) Vàng, đen, hồng 
(731) Công ty công nghiệp Chiến 

Thắng (TNHH)   (VN) 
Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm cụ thể là: nhôm. 
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(210) 4-2011-15151 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(731) M-SYSTEM CO., LTD.   (JP) 

14-26 Hannan-cho 4-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 545-0021 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để đo lường và kiểm tra, không dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị chỉ báo, bao gồm các thiết bị chỉ báo tiến trình, thiết bị đo hiển thị dưới dạng cột 
và thiết bị đo hiển thị số; thiết bị và dụng cụ để điều chỉnh và phân phối nguồn điện; bộ 
kích điện; bộ điều khiển van điện động; thiết bị bảo vệ chống lại sự tăng vọt điện áp; bộ 
điều phối tín hiệu cho các thiết bị đo; bộ chuyển đổi điện-khí nén; bộ chuyển đổi khí nén-
điện; thiết bị thử và đo độ từ tính và dòng điện; bộ chuyển đổi công suất cho dòng điện 
xoay chiều; thiết bị giám sát cho dòng điện xoay chiều; thiết bị và máy phát viễn thông; 
bộ chuyên đổi giao thức truyền thông điện tử; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị nhập/xuất 
dữ liệu từ xa; thiết bị và máy đo từ xa điều khiển được từ xa; thiết bị truyển dồn kênh; 
phần mềm và phần cứng máy tính dùng để đo thời gian thực, truyền phát, ghi dữ liệu, lưu 
lịch sử và hiển thị dữ liệu; thiết bị ghi dữ liệu điện tử; thiết bị chỉ báo; đèn cảnh báo nguy 
hiểm; còi điện báo động; chuông báo động; thiết bị báo hiệu. 

 
 

(210) 4-2011-15152 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.13.25 
(731) M-SYSTEM CO., LTD.  (JP) 

14-26 Hannan-cho 4-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 545-0021 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để đo lường và kiểm tra, không dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị chỉ báo, bao gồm các thiết bị chỉ báo tiến trình, thiết bị đo hiển thị dưới dạng cột 
và thiết bị đo hiển thị số; thiết bị và dụng cụ để điều chỉnh và phân phối nguồn điện; bộ 
kích điện; bộ điều khiển van điện động; thiết bị bảo vệ chống lại sự tăng vọt điện áp; bộ 
điều phối tín hiệu cho các thiết bị đo; bộ chuyển đổi điện-khí nén; bộ chuyển đổi khí nén-
điện; thiết bị thử và đo độ từ tính và dòng điện; bộ chuyển đổi công suất cho dòng điện 
xoay chiều; thiết bị giám sát cho dòng điện xoay chiều; thiết bị và máy phát viễn thông; 
bộ chuyên đổi giao thức truyền thông điện tử; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị nhập/xuất 
dữ liệu từ xa; thiết bị và máy đo từ xa điều khiển được từ xa; thiết bị truyền dồn kênh; 
phần mềm và phần cứng máy tính dùng để đo thời gian thực, truyền phát, ghi dữ liệu, lưu 
lịch sử và hiển thị dữ liệu; thiết bị ghi dữ liệu điện tử; thiết bị chỉ báo; đèn cảnh báo nguy 
hiểm; còi điện báo động; chuông báo động; thiết bị báo hiệu. 
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(210) 4-2011-15153 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) M-SYSTEM CO., LTD.   (JP) 
14-26 Hannan-cho 4-chome, Abeno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 545-0021 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để đo lường và kiểm tra, không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị chỉ báo, bao gồm các thiết bị chỉ báo tiến trình, thiết bị đo hiển thị dưới dạng cột 
và thiết bị đo hiển thị số; thiết bị và dụng cụ để điều chỉnh và phân phối nguồn điện; bộ 
kích điện; bộ điểu khiển van điện động; thiết bị bảo vệ chống lại sự tăng vọt điện áp; bộ 
điều phối tín hiệu cho các thiết bị đo; bộ chuyển đổi điện-khí nén; bộ chuyển đổi khí nén-
điện; thiết bị thử và đo độ từ tính và dòng điện; bộ chuyển đổi công suất cho dòng điện 
xoay chiều; thiết bị giám sát cho dòng điện xoay chiều; thiết bị và máy phát viễn thông; 
bộ chuyển đổi giao thức truyền thông điện tử; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị nhập/xuất 
dữ liệu từ xa; thiết bị và máy đo từ xa điều khiển được từ xa; thiết bị truyền dồn kênh; 
phần mềm và phần cứng máy tính dùng để đo thời gian thực, truyền phát, ghi dữ liệu, lưu 
lịch sử và hiển thị dữ liệu; thiết bị ghi dữ liệu điện tử; thiết bị chỉ báo; đèn cảnh báo nguy 
hiểm; còi điện báo động; chuông báo động; thiết bị báo hiệu.  

 
 

(210) 4-2011-15169 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Văn Nghĩa  (VN) 
42/5 Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); đông dược. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán dụng cụ y khoa; mua bán mỹ phẩm; mua bán 
thực phẩm. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện; phông khâm đa khoa; dịch vụ xét nghiệm y khoa; dịch vụ vật lý trị 
liệu; phòng khám chuyên khoa; phòng khám y học cổ truyền. 

 
 

(210) 4-2011-15190 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
DVN  (VN) 
30/8 Phan Văn Hớn, tổ 42, khu phố 3, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn ô dù.  
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(210) 4-2011-15193 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Nâu đỏ (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Hoàng 
Kỳ Phát   (VN) 
Lô 27 B2.5, khu dân cư An Cư 4, phường 
Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ  

 
 

(210) 4-2011-15194 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.5.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đài Hoa   (VN) 
364 - 366 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-15195 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đài Hoa    (VN) 
364 - 366 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-15196 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 25.7.25; 5.7.14 
(591) Xanh, cam, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trái cây Nam 
Phương   (VN) 
155 đường Ngô Quyền, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây các loại đã sơ chế.  
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(210) 4-2011-15199 (220) 26.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 15.7.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh trời, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhơn 
Hoà  (VN) 
ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lúa, gạo, tấm. 
 
 

(210) 4-2011-15200 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.21; 3.7.13 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trường mầm non tư thục Hải 
Yến  (VN) 
Số 6 Bis, đường Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo. 
 
 

(210) 4-2011-15201 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 15.1.25; 
15.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và xuất nhập khẩu 
cơ khí Duy Phong  (VN) 
158/53 đường TCH 05, khu phố 4A, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Đúc kim loại; gia công kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-15202 (220) 26.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, hồng, vàng, xanh da trời, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hưng Thành Tài  (VN) 
109/F10 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn (mÒn); khăn trải giường; màn cửa làm bằng vải dệt; áo gối; ga trải 
giường.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo nam nữ, chăn (mÒn), khăn trải giường, áo gối, ga trải 
giường, gối nệm.  

 
 

(210) 4-2011-15203 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.4; A26.3.6 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Màn Việt   (VN) 
97/1, KP 3, đường Phạm Văn Thuận, 
phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, màn, ga trải giường (drap), gối, nệm, thảm trải sàn.  

 
 

(210) 4-2011-15205 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 5.3.7; A5.1.12 
(591) Xám, trắng, xanh đen đậm 
(731) Công ty cổ phần Tân Việt  (VN)

12-14 Trần Phú, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-15209 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SPLASH CORPORATION   (PH) 
5F W Building, Bonifacio Global City, 
Taguig City, Metro Manila, Philippines  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và chất bồi bổ sức khỏe (dùng cho mục đích y 

tế), thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế), chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng (dùng 
cho mục đích y tế), tất cả dùng cho trẻ em. 
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(210) 4-2011-15212 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt may Mỹ Hạnh   (VN) 
28/1F ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy đầm. 
 
 

(210) 4-2011-15213 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AVON PRODUCTS, INC.   (US) 
1345 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10105-0196, United 
States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: mỹ phẩm làm nền cho mặt và cổ, phấn hồng, phấn mắt, thuốc bôi mi 
mắt (maseara); bút kẻ viền môi, son môi, son bóng bôi môi, chì/chổi kẻ lông mày, bút kẻ 
mắt; nước hoa (chế phẩm mỹ phẩm tạo hương thơm): nước hoa có nồng độ mạnh (eau de 
parfum), nước hoa có nồng độ vừa (eau de toilette), chế phẩm dạng gien (chất lỏng đặc 
quánh) dùng khi tắm vòi hoa sen, chế phẩm làm ẩm toàn thân, lăn khử mùi dùng cho cá 
nhân, chế phẩm xức da sau khi cạo râu, nước hoa cô-lôn (cologne), dầu tắm; chế phẩm 
chăm sóc tóc: dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất xịt tóc; chế phẩm chăm sóc da; kem làm sạch 
dùng cho mặt và cổ, miếng làm sạch da (có tẩm sẵn chế phẩm mỹ phẩm có tác dụng làm 
sạch), chế phẩm làm ẩm da, nước hoa hồng se khít lỗ chân lông cho da, nước sữa, kem 
thoa cổ, chế phẩm chăm sóc da khi đi nắng; nước thơm xức da bảo vệ da khi đi nắng; tất 
cả các sản phẩm trên đều là các sản phẩm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15215 (220) 26.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Đen, đồng 
(731) Công ty TNHH Tân Trường 

Hưng   (VN) 
Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ trang sức: vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ.  
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(210) 4-2011-15216 (220) 26.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(591) Da cam, xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
EIKO  (VN) 
Phòng 109 B4, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in đặc; hợp chất để in; mực dùng cho bản in khắc. 
 

Nhóm 35: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng; phân phát hàng mẫu; dán áp phích quảng cáo; 
hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2011-15217 (220) 26.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Lâm Hán Xuyên  (VN) 
146/52 đường ấp Chiến Lược, phường 
Bình Trí Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thắp bằng cây. 

 
 

(210) 4-2011-15218 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.19 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kha Ly  (VN) 
75 ấp 2 Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện 
Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem (mỹ phẩm), kem dùng cho da, kem làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2011-15219 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Tím, cam, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH VinaCapital 

Real Estate  (VN) 
Sunwah Tower, số 115, đường Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 
bất động sản, định giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-15220 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Hoàng Thế  (VN) 
43 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ, quần áo lót, quần áo thể thao, quần áo bơi. 
 
 

(210) 4-2011-15223 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15224 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15225 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15226 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15227 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15228 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-15229 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15230 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15231 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15232 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hướng  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15240 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.13.1; 25.7.25; 25.5.25 
(591) Tím sẫm, tím nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
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(210) 4-2011-15241 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.13.1; 25.5.25; 25.7.25 
(591) Tím sẫm, tím nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 

 
 

(210) 4-2011-15242 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.13.1; 2.5.21 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh nước 

biển, hồng, ghi, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 

 
 

(210) 4-2011-15243 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, xanh dương, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần CLIMA  (VN) 

Thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như sơn), chế 

phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn), sơn chống rỉ. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
656 

(210) 4-2011-15244 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; A1.1.10; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu xám, 

đen, xanh đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Cẩm  (VN) 
Thôn Trà Vy Đông, Vũ Công, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Gà, vịt (còn sống); rau, quả tươi. 

 
 

(210) 4-2011-15245 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xám, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hiếu Hằng  (VN) 
38 Quang Trung, phường Hải Đình, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa vệ sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích 

cá nhân không chứa dược chất; chế phẩm làm bóng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-15246 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hồng Đức  
(VN) 
09 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật. 

 
 

(210) 4-2011-15247 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Công  (VN) 
20-22 Phan Chu Chinh, khối phố I, 
phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2011-15249 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xây dựng đầu tư và phát 
triển Tân Đại Thành  (VN) 
214/B14 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị văn phòng như: máy photocopy, máy in, máy fax, 
máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-15251 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.23; 7.1.24 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ 
(731) KUWAIT OIL TANKER COMPANY 

S.A.K   (KW) 
P.O.Box 810 Safat, Code No.13009 
Kuwait  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng đường biển; dịch vụ đại lý hàng hải (vận chuyển 
bằng tàu chở dầu, tàu thủy và thuyền) bao gồm các dịch vụ giao hàng, vận chuyển hàng 
hóa, bốc dỡ và lưu kho hàng hóa; tất cả các dịch vụ nói trên được thực hiện trong lĩnh vực 
dịch vụ dầu và khí. 

 
 

(210) 4-2011-15252 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15 
(731) CENTARA INTERNATIONAL 

MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED   (TH) 
999/99 Rama I Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; 
dịch vụ đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi phục vụ hội nghị chuyên đề về thể thao, buổi hòa nhạc, buổi tiệc, buổi 
họp mặt, hội nghị, hội chợ thương mại và các buổi triển lãm (chỉ bao gồm cung cấp phòng 
và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tổ chức tiệc (chỉ bao gồm cung cấp 
địa điểm và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng trà; dịch vụ tiệm cà 
phê; cửa hàng cung cấp bữa ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phòng ở 
khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức tiệc (về việc cung cấp địa điểm, thức 
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ăn, đồ uống); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ quầy rượu; cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ quán ăn; cung cấp thông tin liên quan đến cung cấp tiện nghi (phòng, 
thức ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
phòng ở khách sạn; dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ chức tiệc (về việc cung cấp địa điểm, 
thức ăn, đồ uống); dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ quầy rượu; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến dịch vụ quán ăn; dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp tiện nghi (phòng, thức 
ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm. 

 
 

(210) 4-2011-15253 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15 
(731) CENTARA INTERNATIONAL 

MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED    (TH) 
999/99 Rama I Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ phòng ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; 
dịch vụ đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng; dịch vụ cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi phục vụ hội nghị chuyên đề về thể thao, buổi hòa nhạc, buổi tiệc, buổi 
họp mặt, hội nghị, hội chợ thương mại và các buổi triển lãm (chỉ bao gồm cung cấp phòng 
và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tổ chức tiệc (chỉ bao gồm cung cấp 
địa điểm và thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng trà; dịch vụ tiệm cà 
phê; cửa hàng cung cấp bữa ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phòng ở 
khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức tiệc (về việc cung cấp địa điểm, thức 
ăn, đồ uống); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ quầy rượu; cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ quán ăn; cung cấp thông tin liên quan đến cung cấp tiện nghi (phòng, 
thức ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
phòng ở khách sạn; dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ chức tiệc (về việc cung cấp địa điểm, 
thức ăn, đồ uống); dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ quầy rượu; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến dịch vụ quán ăn; dịch vụ tư vấn liên quan đến cung cấp tiện nghi (phòng, thức 
ăn và đồ uống) cho các buổi hội nghị và triển lãm. 

 
 

(210) 4-2011-15260 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh tím than, 

xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hoằng Khánh (VN)
B17 K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm làm từ vải lưới như: lưới yên xe, lưới yên ghế, lưới 
nệm, lưới lót cách nhiệt, lưới lót mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2011-15278 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 
 
 

(210) 4-2011-15279 (220) 26.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.4.20; A1.1.9 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 
 
 

(210) 4-2011-15281 (220) 26.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.23; A26.11.13; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá chuối non, đỏ, xanh nước biển, 

cam, tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - du lịch Nha Trang  
(VN) 
1/24 Trần Quang Khải, Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch: tổ chức chuyến đi bằng tàu thủy trên biển, tổ chức cuộc du lịch, đặt 
chỗ cho vận chuyển hành khách, người hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách, 
vận tải bằng ôtô. 

 
 

(210) 4-2011-15286 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
quốc tế Việt Nhật   (VN) 
Lô 38 tổ dân phố 4, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bằng inox dùng cho nhà bếp; bình nóng lạnh dùng điện hay dùng gas; 
thiết bị lọc nước; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-15289 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư Việt Ngân  (VN) 
180 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tài chính: đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán, cầm cố tài sản-cầm đồ; 

bất động sản: mua, bán và cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động 
sản, sàn giao dịch bất động sản; bảo hiểm: môi giới bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2011-15290 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 3.7.17; A1.1.10; A26.4.6 
(591) Đỏ, đen, xanh, hồng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tông Ngọc  (VN) 
22 Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để hút, làm ướt và làm dính bụi.  

 
 

(210) 4-2011-15291 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ sinh học Việt Nam  
(VN) 
Số 16, ngách 82/19, ngõ 82 đường Phạm 
Ngọc Thạch, phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc (dược phẩm); hóa chất xét nghiệm dùng trong y học và chẩn đoán bệnh. 
 

Nhóm 10: Máy xét nghiệm dùng trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thuốc (dược phẩm), thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm 
dùng trong y học và chẩn đoán bệnh. 
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(210) 4-2011-15293 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 
Hảo   (VN) 
Số 8A, ngõ 42 phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy rửa bát đĩa (dùng điện); máy đánh bóng xi 
(dùng điện); máy giặt (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy nghiền thực phẩm (dùng 
điện); máy nghiền rác; dao điện; cối xay (trừ loại thao tác bằng tay), máy đánh kem (dùng 
điện), máy xay thực phẩm (dùng điện); máy trộn thức ăn (dùng điện); máy chế biến thực 
phẩm (dùng điện). 

 
 

(210) 4-2011-15294 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.3.2 (540) 

  

(731) Phạm Quốc Việt  (VN) 
111 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, trục cửa cuốn bằng kim loại, và các phụ kiện kèm theo.  
 

Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  
 

Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa, cửa ra vào bằng nhựa, vách ngăn bằng nhựa.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị, phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu khác.  

 
 

(210) 4-2011-15295 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Que Lin   (VN) 
231/89/17A Bình Tiên, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Mực, lọ mực.  
 
 

(210) 4-2011-15296 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.5; 26.1.6 
(731) MUNCHY FOOD INDUSTRIES SDN 

BHD   (MY) 
Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang 
Pecah, 83010 Batu Pahat, Johor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; bánh nướng; kẹo; mật ong; mật đường; gạo; 
bột mì; thức ăn làm từ ngũ cốc và đồ gia vị 

 
 

(210) 4-2011-15297 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.2; 26.13.1 
(731) MUNCHY FOOD INDUSTRIES SDN 

BHD    (MY) 
Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang 
Pecah, 83010 Batu Pahat, Johor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; bánh nướng; kẹo; mật ong; mật đường; gạo; 
bột mì; thức ăn làm từ ngũ cốc và đồ gia vị 

 

(210) 4-2011-15298 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MUNCHY FOOD INDUSTRIES SDN 
BHD    (MY) 
Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang 
Pecah, 83010 Batu Pahat, Johor, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; bánh nướng; kẹo; mật ong; mật đường; gạo; 
bột mì; thức ăn làm từ ngũ cốc và đồ gia vị 

 
 

(210) 4-2011-15299 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MUNCHY FOOD INDUSTRIES SDN 
BHD    (MY) 
Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang 
Pecah, 83010 Batu Pahat, Johor, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; bánh nướng; kẹo; mật ong; mật đường; gạo; 
bột mì; thức ăn làm từ ngũ cốc và đồ gia vị 

 
 

(210) 4-2011-15300 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MUNCHY FOOD INDUSTRIES SDN 
BHD    (MY) 
Lot 9366, Batu 7, Simpang 3, Tongkang 
Pecah, 83010 Batu Pahat, Johor, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; bánh nướng; kẹo; mật ong; mật đường; gạo; 
bột mì; thức ăn làm từ ngũ cốc và đồ gia vị; tất cả thuộc nhóm 30. 

 
 

(210) 4-2011-15301 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH PROSPERITY  (VN)

Số 15A Trần Doãn Khanh, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu nông sản (gạo, cà phê), thực phẩm 
và thực phẩm dinh dưỡng (bột dinh dưỡng, sữa, đường, thịt). 

 
 

(210) 4-2011-15302 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH GOLDEN 
NETWORK  (VN) 
14 Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da như: ví, túi xách, ba-lô, cặp.  
 

Nhóm 20: Ghế ngồi; giường trẻ con; cái nôi; ghế cao cho trẻ em.  
 

Nhóm 25: Mũ nón; giày dép; quần áo; quần áo cho trẻ em. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: da và đồ giả da (như: ví, túi xách, ba-lô, cặp), ghế 
ngồi, giường trẻ con, cái nôi, ghế cao cho trẻ em, mũ nón, giày dép, quần áo, quần áo cho 
trẻ em, đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2011-15303 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 24.15.1; A11.3.7 
(591) Vàng cam, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6 - khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; nước ép từ rau dùng cho nấu ăn; nước ép hoa 
quả dùng cho nấu ăn; thịt hộp, cá hộp, trái cây đóng hộp; sữa và các sản phẩm sữa; chất 
chiết ra từ thịt; rau, quả được bào quản, phơi khô, đóng hộp hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông làm thức ăn, mứt ướt, mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn.  
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Nhóm 30: Chè (Trà); đường; cà phê; bột canh; gia vị; tương hạt cải; dấm; xì dầu; tương ớt; 
nước tương; mì ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền; nước sốt; nước sốt cà chua.  

 
 

(210) 4-2011-15304 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A11.3.7; 24.15.1; 26.1.1 
(591) Vàng cam, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA    (VN)
¤ đất CN6 - khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; nước ép từ rau dùng cho nấu ăn; nước ép hoa 
quả dùng cho nấu ăn; thịt hộp, cá hộp, trái cây đóng hộp; sữa và các sản phẩm sữa; chất 
chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô, đóng hộp hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông làm thức ăn, mứt ướt, mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn.   

 

Nhóm 30: Chè (trà); đường; cà phê; bột canh; gia vị; tương hạt cải; dấm; xì dầu; tương ớt; 
nước tương; mì ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền; nước sốt; nước sốt cà chua.  

 
 

(210) 4-2011-15305 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thiết bị Tân Kỷ  (VN) 
35C ngách 8, ngõ 189 phố Giảng Võ, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Thiết bị chuyển nguồn điện tự động. 
 

Nhóm 35: Mua và bán máy phát điện, đại lý máy phát điện. 
 

Nhóm 37: Các dịch vụ lắp đặt, sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy phát điện. 
 
 

(210) 4-2011-15306 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LUNA  (VN) 
158 Nguyễn Duy Dương, phường 03, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ săn sóc da mặt.  
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(210) 4-2011-15307 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Lĩnh Nam  (VN) 
102A-B Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, môi giới bât động sản, đánh giá bất động sản, đầu tư 
vốn quản lý tài sản bất động sản, quản lý tòa nhà, cho thuê căn hộ, dịch vụ nhà ở (dịch vụ 
bất động sản), cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; 
giám sát điều hành công việc xây dựng, công trình lắp đặt trang thiết bị nhà bếp.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; 
thiết lập bản vẽ công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự 
phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-15308 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Trắng, đỏ bạc đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 
Phước  (VN) 
281/27/15 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15309 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH K&Q  (VN) 
243 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); chế phẩm nhuộm tóc; nước gội đầu; 

keo xịt tóc; chế phẩm để uốn quăn tóc.  
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(210) 4-2011-15310 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH K&Q   (VN) 
243 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; thuốc nhuộm tóc; nước gội đầu; keo xịt tóc; chế 
phẩm để uốn quăn tóc.  

 
 

(210) 4-2011-15311 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH K&Q   (VN) 
243 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; thuốc nhuộm tóc; nước gội đầu; keo xịt tóc; chế 

phẩm để uốn quăn tóc.  
 
 

(210) 4-2011-15313 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
BQ Việt Nam  (VN) 
Số 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15314 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Trường Tồn  (VN) 
Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; 
mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2011-15315 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Vinh Yến  (VN) 

24/4B Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quay phim; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ sản xuất phim trên video; sản 

xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ dàn dựng các chương trình phát thanh và các 
chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu.  

 
 

(210) 4-2011-15316 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; A26.11.13; 26.1.1; 1.15.24; 
1.15.11 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hưng Minh Trung  
(VN) 
38-40 đường số 2, cư xá Đài Ra Đa Phú 
Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công chai nhựa (ép, thổi), dịch vụ in ấn trên bao bì nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-15317 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Đại 
Thành Hưng   (VN) 
111 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện.  
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(210) 4-2011-15318 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 24.15.1 
(731) ROCKET TRADEMARKS PTY LTD (AU)

1 Billabong Place, Burleigh Heads, 
Queensland, 4220, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi, bao gồm túi đi biển; túi thể thao đa dụng; túi đa dụng cho vận động viên; 

túi xách tay dạng ống tròn; túi đựng đồ loại nhỏ; túi đựng đồ loại lớn; túi mua hàng bằng 
da, bằng vải hoặc dạng lưới; túi da dùng để khi mua sắm hàng hóa; túi đeo vai; túi xách 
tay; túi có khóa; túi đeo hông; ba lô du lịch dã chiến; ba lô đeo vai; ba lô; cặp học sinh; túi 
đựng sách vở; túi đeo vai học sinh; túi đựng mỹ phẩm (túi rỗng); túi đựng đồ cạo râu (túi 
rỗng); túi du lịch; rương; túi du lịch có bánh xe; vali du lịch; túi đựng quần áo (rỗng) dùng 
khi đi du lịch; các sản phẩm dùng khi du lịch khác bao gồm thẻ tên và dây đeo (bằng da 
hoặc giả da) gắn trên hành lý; cặp, va li bao gồm cặp du lịch; va li đựng đồ du lịch, công 
tác; cặp đựng tài liệu; va li đựng tài liệu; cặp đựng danh thiếp, thẻ; cặp đựng đồ trang 
điểm và vệ sinh (cặp rỗng); va li đựng đồ trang điểm (va li rỗng); túi đựng đồ trang sức 
(túi rỗng) dùng khi du lịch; túi nhỏ bao gồm túi đựng đồ trang sức (túi rỗng) và túi da bọc 
ngoài; ví nam; ví nữ; ví đựng chìa khóa; va li có khóa; móc đeo chìa khóa và thẻ đeo chìa 
khóa bằng da, da thuộc và giả da; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo, bao gồm áo phông chui đầu; áo nỉ dài tay; áo sơ mi; áo blu; áo vét; áo 
may ô; áo may ô loại bó; áo len dệt kim cổ rộng; áo len chui đầu; áo giắc két; áo khoác; 
áo blu-giông cổ lông; quần đùi; quần dài; quần jean; quần soóc; quần soóc ống rộng; áo 
liền quần; quần áo gió; quần gió; áo gió; quần nỉ; váy; váy ngắn; quần áo lót; quần áo 
ngủ; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); găng tay len không 
ngón; quần áo bơi; quần áo trượt ván; quần áo trượt tuyết; đồ đội đầu bao gồm mũ lưỡi 
trai, mũ trùm đầu, mũ len, mũ có lưỡi trai có thể nhìn xuyên qua; đồ đi chân bao gồm tất 
cao cổ, giày, ủng, dép xăng đan, dép xỏ ngón.  

 
Nhóm 28: Đồ dùng thể thao bao gồm ván trượt, ván trượt dùng cho môn lướt ván diều, 
ván trượt tuyết; phụ kiện và linh kiện cho các đồ dùng nêu trên bao gồm mặt ván trượt, 
vòng bi cho ván trượt, tấm ván trượt, bánh xe của ván trượt, thanh luyện tập trượt ván, bộ 
phận trục đỡ của ván trượt, miếng để chân cho ván trượt, cái giũa chuyên dụng cho chỗ để 
chân của ván trượt, đệm nâng bánh xe của ván trượt; túi và bao chuyên dụng để đựng 
dụng cụ thể thao bao gồm túi và bao đựng ván trượt; sáp chuyên dụng dùng cho ván trượt; 
dụng cụ bảo vệ chuyên dụng khi chơi thể thao bao gồm dụng cụ bảo vệ khuỷu tay, dụng cụ 
bảo vệ đầu gối, dụng cụ bảo vệ cổ tay, mũ bảo hiểm; đồ chơi, trò chơi; ván trượt đồ chơi.  

 
 

(210) 4-2011-15319 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; 26.1.1 
(731) ROCKET TRADEMARKS PTY LTD (AU)

1 Billabong Place, Burleigh Heads, 
Queensland, 4220, Australia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, bao gồm áo phông chui đầu; áo nỉ dài tay; áo sơ mi; áo blu; áo vét; áo 
may ô; áo may ô loại bó; áo len dệt kim cổ rộng; áo len chui đầu; áo giắc két; áo khoác; 
áo blu-giông cổ lông; quần đùi; quần dài; quần jean; quần soóc; quần soóc ống rộng; áo 
liền quần; quần áo gió; quần gió; áo gió; quần nỉ; váy; váy ngắn; quần áo lót; quần áo 
ngủ; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); găng tay len không 
ngón; quần áo bơi; quần áo trượt ván; quần áo trượt tuyết; đồ đội đầu bao gồm mũ lưỡi 
trai, mũ trùm đầu, mũ len, mũ có lưỡi trai có thể nhìn xuyên qua; đồ đi chân bao gồm tất 
cao cổ, giày, ủng, dép xăng đan, dép xỏ ngón.  

 
 

(210) 4-2011-15322 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HOE PHARMACEUTLCALS SDN. 
BHD.   (MY) 
Lot 10, Jalan Sultan Mohd 6, Bandar 
Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15323 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HOE PHARMACEUTICALS 
SDN.BHD.  (MY) 
Lot 10, Jalan Sultan Mohd 6, Bandar 
Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15324 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Sơn Ngọc   (VN) 
36/51 Trương Công Định, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-15325 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Sơn Ngọc    (VN) 
36/51 Trương Công Định, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-15326 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); chè túi lọc. 

 
 

(210) 4-2011-15327 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn  (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-15328 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sáp thơm để trong xe ô tô. 
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(210) 4-2011-15329 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-15330 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-15331 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-15333 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Bao tay lái dùng cho xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-15334 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn   (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, KP1, 
phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy chạy đĩa conpact; máy quay đĩa DVD; màn hình; máy thu thanh dành cho 
xe cộ bộ stereo dùng trong ô tô.  
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(210) 4-2011-15335 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 24.15.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Đông Nam á  (VN) 
79 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như biến thế điện, ổn áp. 
 
 

(210) 4-2011-15336 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trọng Tân  (VN) 
18/1 đường 20, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: đào tạo quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, các kỹ năng về 
quản lý, phát triển nguồn nhân lực, văn hoá doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-15337 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Kỳ Hương  (VN) 
S1/33 Kinh Dương Vương, cư xá Phú 
Lâm A, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản, rau quả, nước chấm, nước mắm, nước tương, tương ớt, tương 

cà, gia vị thực phẩm, bột nêm, đường, dầu ăn, dầu hào, bột ngọt, muối, tiêu. 
 
 

(210) 4-2011-15339 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ hôn lễ Kim Tuyến  (VN)
80A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Cho thuê đồ cưới; dịch vụ tổ chức nghi Iễ hôn nhân.  
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(210) 4-2011-15340 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng Hải 
Sơn  (VN) 
Số 05 KP7, đường Nguyễn ái Quốc, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng  Nai 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, công trình dân dụng. 
 
 

(210) 4-2011-15341 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 7.3.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Mộc Thành Văn  (VN) 
253 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Khung trần nhà và khung mái nhà (không bằng kim loại); tấm trần nhà không 
bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15342 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 25.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Hưng Bình  (VN) 
35/8C Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2011-15343 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.3 
(591) Đỏ sẫm, đỏ, nâu, vàng, da cam, ghi, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Viện Nông nghiệp Nhiệt đới (VN)
Số 132/521 Trương Định, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gà các loại như: gà giống, gà thương phẩm. 
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(210) 4-2011-15344 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông  (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15345 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông  (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15346 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15347 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15348 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15349 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15350 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15351 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15352 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2011-15353 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phương Đông    (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15354 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KANEKA CORPORATION    (JP) 
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka 530-8288, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Máy móc và thiết bị y tế; thiết bị luồn vào trong để điều trị các mạch máu bất 

thường của cơ thể. 
 
 

(210) 4-2011-15355 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KANEKA CORPORATION   (JP) 
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka 530-8288, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 10: Máy móc và thiết bị y tế; thiết bị luồn vào trong để điều trị các mạch máu bất 

thường của cơ thể. 
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(210) 4-2011-15356 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TEIJIN CHEMICALS LIMITED    (JP) 
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo ở dạng thô.    
 

Nhóm 17: Nhựa ở dạng ép dùn để sử dụng trong sản xuất.  
 
 

(210) 4-2011-15357 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TEIJIN CHEMICALS LIMITED   (JP) 
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo ở dạng thô; chất dẻo ở dạng thô.  
 

Nhóm 17: Nhựa ở dạng ép dùn để sử dụng trong sản xuất.  
 
 

(210) 4-2011-15358 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thy 
Long   (VN) 
Số A69 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15359 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 21.1.17; 1.15.23 
(591) Xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tư vấn công nghệ Nguyên Gia  
(VN) 
Số nhà 204C, đường Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Camera giám sát. 
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(210) 4-2011-15361 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thủy sản và xuất nhập khẩu 
Phương Anh  (VN) 
ấp Lung Sinh, xã Định Thành A, huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2011-15362 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.13.6; A3.13.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Nhật Tâm  (VN) 
1/29-31 Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-15363 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.11.9; 25.1.6; 1.15.24 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất rượu Nam Bộ  (VN) 
1906 quốc lộ 91, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 

 

(210) 4-2011-15364 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.11.9; 25.1.6 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất rượu Nam Bộ  (VN) 
1906 quốc lộ 91, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
679 

(511)   Nhóm 33: Rượu.    
 

Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 
 

(210) 4-2011-15365 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A19.3.4; 4.5.12 
(591) Xanh biển, hồng, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thu Huyền  (VN) 
413A Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ nữ trang); vòng đeo cổ (đồ nữ trang); vòng đeo chân (đồ nữ 

trang); nhẫn; hoa tai; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; tập (sổ); sách; bút; ấn phẩm; đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc). 
 

Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví (bóp); ví đựng danh thiếp. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; thắt lưng (dây nịt) trang phục; tất (vớ); nón; khăn choàng. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; thú bông (đồ chơi); đồ trang trí cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh 
kẹo); thiết bị dùng trong thể thao; dụng cụ đi câu. 

 
Nhóm 35: Mua bán quà lưu niệm, văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức hoạt động thể thao và văn hoá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-15366 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.19; A8.1.16; A8.1.17 
(731) VEGANLIFE PTE. LTD.   (SG) 

82 Bayshore Road, #01-31, Singapore 
469993  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quầy cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị 
bánh bơ-gơ và canh xúp chay do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống cung cấp 
bánh bơ-gơ và canh xúp chay; cửa hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
mang đi do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2011-15367 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp, dầu ăn, cá đóng hộp; bột thịt, dầu hào (chất chiết từ 
con hào không dùng làm gia vị).  

 

Nhóm 30: Nước tương; bột nêm; tương ớt (gia vị); kẹo, bánh quy, nước sốt cà.  
 

 

(210) 4-2011-15368 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp, dầu ăn, cá đóng hộp; bột thịt, dầu hào (chất chiết từ 
con hào không dùng làm gia vị).   

 

Nhóm 30: Nước tương; bột nêm; tương ớt (gia vị); kẹo, bánh quy, nước sốt cà.  
 

 

(210) 4-2011-15369 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART (TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71Road, 
Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 

(210) 4-2011-15370 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.7.22; A5.3.14; 2.7.23; 2.7.13; 
A26.4.6; A5.11.2; A25.7.7 

(731) Công ty Cổ phần sản phẩm Sinh 
Thái (ECO-PRODUCTS, JSC.)   (VN) 
309 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè, nước chè.  
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(210) 4-2011-15371 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HSIAO MAO AN   (TW) 
No. 650 Fusing, Budai Township, ChiaYi 
County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo dán dạng sữa (dùng trong công nghiệp); chất chống 
thấm, chất keo kết dính dùng trong công nghiệp; nhựa tổng hợp (dạng thô); nhựa nhân tạo 
(dạng thô). 

 

Nhóm 02: Sơn gốc nước; sơn gốc dầu; sơn.  
 
 

(210) 4-2011-15372 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 24.17.21 
(591) Nâu đất, vàng, đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Tăng Đức Khương  (VN) 
Số 9, ngõ 193/25, phố Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể như: dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ kiện tụng (tranh 
tụng), dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2011-15374 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15375 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
682 

(210) 4-2011-15376 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15377 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PAOLYTA CO., LTD.  (TW) 
3FL., NO. 99, SEC. 4, JEN AI RD., 
TAIPEI 106, TAIWAN.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)  Nhóm 05: Rượu thuốc dùng để chữa bệnh (rượu ngâm thuốc, rượu mạnh, rượu mùi và/hoặc 
đồ uống có cồn có chứa chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích y tế); thuốc uống 
dùng trong ngành y; đồ uống tăng lực dùng cho mục đích y tế; đồ uống tăng cường chất dinh 
dưỡng dùng trong ngành y; đồ uống tăng lực tăng cường chất dinh dưỡng dùng trong ngành 
y; đồ uống dùng cho người ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm dinh dưỡng bổ sung 
dùng trong ngành y; chất khoáng bổ sung dùng trong ngành y; dược phẩm dùng cho người.  

 

Nhóm 32: Bia; nước hèm mạch nha; nước uống có gaz; nước quả loãng không có cồn (đồ 
uống); nước sô đa; đồ uống không chứa cồn; nước để uống khi ăn; nước tăng lực không 
dùng cho mục đích y tế (đồ uống); nước uống dùng trong thể thao không dùng cho mục 
đích y tế (đồ uống); nước ép thảo mộc không dùng cho mục đích y tế (đồ uống).  

 

Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia); chiết xuất alcolic; rượu khai vị (đồ uống có cồn); 
đồ uống có cồn chứa hoa quả; cốc-tai (đồ uống có cồn); đồ uống chưng cất; nước ép trái 
cây chứa cồn; rượu gạo; rượu mạnh (đồ uống); rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu 
làm từ thảo mộc (rượu mùi). 

 
 

(210) 4-2011-15378 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.4.11; A3.4.24; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, da cam, xanh dương đậm, 

xanh dương, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại bông Sợi Việt  (VN)
Số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 21: Tấm giẻ lau bằng da cừu (dùng cho ô tô, xe máy, đồ điện tử).  
 
 

(210) 4-2011-15379 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.3.16; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần nước giải 

khát Sài Gòn   (VN) 
12 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà).  

 
 

(210) 4-2011-15380 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 26.13.25; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, đỏ 

nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Hoa Việt   (VN) 

Số 610/14 đường Mạc Đĩnh Chi, phường 
9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí); 

dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật và giải trí. 
 
 

(210) 4-2011-15381 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 9.1.8; 26.13.25; 24.15.21 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Chi   (VN) 

51 đường Phan Chu Trinh, phường 1, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
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(210) 4-2011-15382 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.16; A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Lâm Thị 

Nghiêm   (VN) 
164 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm.  

 
 

(210) 4-2011-15383 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 5.7.1; 5.7.2 
(591) Vàng, vàng nâu, đỏ, hồng, xanh dương, 

trắng 
(731) Dương Thái Hoàng   (VN) 

Số 3, K3, ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 

(210) 4-2011-15384 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, xanh lá nhạt, xám 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Mây 

A  (VN) 
Lầu 2, tòa nhà Tuyến Vinh, 31A Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ sản xuất chương trình quảng cáo; quảng cáo trên 

sóng phát thanh; quảng cáo trên sóng truyền hình; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương trình phát thanh; dịch vụ tổ 
chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí). 
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(210) 4-2011-15385 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tống Khải Minh  
(VN) 
74/5 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng, đèn trang trí; mua bán hàng trang trí nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2011-15386 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Linh Hoa  (VN) 
12 ngõ 62, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cháo thực phẩm; cháo làm từ bột yến mạch thô; thực phẩm ăn nhanh làm từ 
gạo; chế phẩm để làm mềm thịt dùng trong gia đình; bánh; kẹo. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán ăn phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-15387 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Quốc Hữu  (VN) 
5/52 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bi, van bướm, van cổng, 
van giảm áp, van một chiều. 

 
 

(210) 4-2011-15388 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây pha vàng, xanh da trời 
(731) Inergi Corporation Ltd.  (HK) 

10/F, Man Hing Industrial Centre, 4 Yip 
Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-15389 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 18.3.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh da trời 
(731) Lâm Văn Tấn  (VN) 

1/2 Lê Lợi, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi du lịch, túi xách, va li, ví, ô, dù.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại lương thực-thực phẩm; mua bán đồ mỹ phẩm; mua bán giày 
dép, mũ nón, túi xách, va-li, ô, dù. 

 
 

(210) 4-2011-15390 (220) 27.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.11.7; 3.9.18 
(591) Đen, hồng, trắng, nâu 
(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 

ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15391 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15393 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Bùi Thu Loan  (VN) 
Số nhà 312, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc như là bánh nướng, bánh dẻo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
687 

(210) 4-2011-15394 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.7.24; A5.5.20; 18.5.1 
(591) Xanh đen, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần du lịch Hoa 

Sen Mê Kông   (VN) 
B29 đường số 1, khu đô thị mới, phường 
Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Đại lý mua bán vé máy bay, vé tàu, vé xe; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
 

(210) 4-2011-15395 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3; 5.9.3; A5.11.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen, xanh lá cây, 

nâu 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Sỹ 
Thắng  (VN) 
Xóm 1, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản như lạc, vừng, ngô, khoai, sắn. 

 
 

(210) 4-2011-15396 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.11.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, nâu, vàng, vàng cam, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Phát Phú  (VN) 
44/99/10/7 đường TA 32, khu phố 4, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 
2. Trần Đăng Sơn  (VN) 
B3/4 đường Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm chế biến từ sâm dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 31: Cây sâm giống, cây sâm tươi, củ sâm tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát có chứa chất chiết xuất từ sâm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sâm và các sản phẩm chế biến từ sâm. 
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(210) 4-2011-15398 (220) 28.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A11.3.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Thanh   (VN) 
458 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-15399 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ thông tin Chào Việt 
Nam   (VN) 
29 Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ chức và điều khiển sự kiện (giải trí và giáo 
dục); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí); tổ chức các cuộc thi (giải trí và giáo dục); xuất bản 
sách; sản xuất các chương trình truyền hình, truyền thanh.  

 
 

(210) 4-2011-15400 (220) 28.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.25; A25.7.22; 1.17.11; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ thông tin Chào Việt 
Nam    (VN) 
29 Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ chức và điều khiển sự kiện (giải trí hoặc giáo 
dục); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí); tổ chức các cuộc thi (giải trí và giáo dục); xuất bản 
sách; sản xuất các chương trình truyền hình, truyền thanh.  

 
 

(210) 4-2011-15401 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người, chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm thú y và chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ 
sơ sinh, cao dán (dùng trong ngành y), vật liệu để băng bó (dùng trong ngành y); vật liệu để 
hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-15402 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người, chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm thú y và 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh, cao dán (dùng trong ngành y), vật liệu để băng bó (dùng trong ngành y); 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-15403 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người, chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm thú y và 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh, cao dán (dùng trong ngành y), vật liệu để băng bó (dùng trong ngành y); 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-15404 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15405 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người, dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15406 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người, dược phẩm, thuốc chống bệnh tiểu đường; thuốc 
điều trị bệnh tiểu đường.  

 

(210) 4-2011-15407 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người, dược phẩm thuốc chống bệnh tiểu đường; thuốc 
điều trị bệnh tiểu đường.  

 
 

(210) 4-2011-15408 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AJINOMOTO CO., INC.    (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc uống dùng cho người; dược phẩm, thuốc chống bệnh tiểu đường, thuốc 
điều trị bệnh tiểu đường.  

 
 

(210) 4-2011-15409 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.8; 25.7.1; A26.3.5; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại Việt Hàn  
(VN) 
Ki ốt số 3, CT3BX2, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống bơn; sơn tường, sơn phủ, sơn cửa, sơn lót bảo vệ cho khung, gầm xe 
cộ; sơn diệt khuẩn.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại sơn.  
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(210) 4-2011-15410 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, nâu đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và sản xuất Lộc 
Thành Window  (VN) 
Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại, then 
cài cửa; khung cửa bằng kim loại; đồ sắt dùng cho cửa.  

 

Nhóm 19: Khung cửa sổ không bằng kim loại; kinh cửa sổ dùng cho xây dựng; cửa sổ 
không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15411 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.5; A16.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím than, ghi 

(540) 

  

(731) Đài truyền hình Việt Nam (VN)
43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.  
 
 

(210) 4-2011-15413 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85251266 24.02.2011 US 

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.  (US) 
170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of America

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm nối mạng không dây; phần mềm dùng để quản lý, kiểm tra và dò 
mạng không dây; phần mềm dùng để theo dõi và đưa ra những báo cáo liên quan tới mạng 
không dây; phần mềm dùng để dò, phân loại, khoanh vùng và sửa chữa nhiễu mạng và 
nhiễu vô tuyến điện. 

 
 

(210) 4-2011-15414 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 5.3.4; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Viên 
Xanh  (VN) 
79 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 
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(210) 4-2011-15416 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Đại An   (VN) 
115 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ: dịch vụ: vệ sĩ cho cá nhân; t−f vấn trong lĩnh vực an ninh; 
người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm. 

 
 

(210) 4-2011-15417 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy COZY  (VN) 
Thôn Thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy ăn, khăn ăn bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2011-15418 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy COZY   (VN) 
Thôn Thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy ăn, khăn ăn bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2011-15419 (220) 28.07.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy COZY   (VN) 
Thôn Thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy ăn, khăn ăn bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2011-15420 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Nâu, xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 

ốc Đại Quang Minh  (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: kim loại, quặng kim loại, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.  
 

Nhóm 36: Mua bán kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng: công trình đường sắt, công trình đường bộ, công trình công ích, nhà 
ở, công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình xây dựng; phá dỡ, chuẩn bị mặt 
bằng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; lắp 
đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống xây dựng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo giáo dục nghề nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-15421 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh tím 
(731) Công ty liên doanh MEYER - 

BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15422 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ,vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê rang Đại Hoàng Sơn (VN)
30/5B Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao. 
 
 

(210) 4-2011-15424 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.23; A2.1.16; A2.3.16 
(591) Xám, xanh đậm, xanh lá  cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Việt  (VN) 
Số 97, phố Đặng Tiến Đông, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý.  
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(210) 4-2011-15426 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thuế - 
dịch vụ kế toán Luật Nguyễn  
(VN) 
1/86 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động tạm thời, dịch vụ hành chính văn phòng, tư vấn quản lý 
doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-15427 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Lê Quốc Tiến  (VN) 
Phòng 133, tòa nhà Vimeco, đường 
phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ lưu niệm: khung ảnh. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-15428 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Lê Quốc Tiến   (VN) 
Phòng 133, tòa nhà Vimeco, đường 
phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 

Nhóm 43: Mua bán đồ lưu niệm: khung ảnh. 
 
 

(210) 4-2011-15429 (220) 28.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A9.3.13; 9.1.10; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng đậm, đỏ 
(731) MARS, INCORPORATED  (US) 

6885 ELM Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Đồ ăn và thức uống cho động vật; chất phụ gia cho đồ ăn và thức uống cho 
động vật; đồ nhai được dùng cho động vật; xương cho chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút 
chất thải (phân và nước tiểu) của động vật. 
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(210) 4-2011-15430 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Y tế DOMESCO   (VN) 
66 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-15431 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, phân bón. 

 
 

(210) 4-2011-15432 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 
LTD.   (IL) 
P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2011-15433 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 
AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng. 
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(210) 4-2011-15434 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 
LTD.   (IL) 
P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm. 
 
 

(210) 4-2011-15435 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương   (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu; nước rửa chén; nước hoa; 

bột giặt; nước xả quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-15436 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương    (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu; nước rửa chén; nước hoa; 

bột giặt; nước xả quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-15437 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương    (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu; nước rửa chén; nước hoa; 

bột giặt; nước xả quần áo.  
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(210) 4-2011-15438 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Việt Hương     (VN) 
29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu; nước rửa chén; nước hoa; 

bột giặt; nước xả quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-15440 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bảo Minh  (VN) 
68 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15441 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Hợp tác xã xây dựng Vạn 
Phước  (VN) 
21 quốc lộ 1, phường Ba Láng, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch, cát, đá, xi măng, tôn, la phong, gỗ, sắt, thép, gạch men, sơn, 

thiết bị phòng tắm, thiết bị nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2011-15443 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Thị Hải Yến   (VN) 
Số nhà 20, ngõ 129, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
698 

(210) 4-2011-15444 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Thị Hải Yến   (VN) 
Số nhà 20, ngõ 129, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15445 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15446 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương I - Pharbaco   (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15447 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương I - Pharbaco   (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-15448 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15449 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15450 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên US PHARMA 
USA  (VN) 
Lô B1 - 10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15451 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bến Việt  (VN)
A75/20 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2011-15452 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15453 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15454 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15455 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15456 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
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(210) 4-2011-15457 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2011-15458 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15459 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15460 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15461 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
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(210) 4-2011-15462 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu VHP  
(VN) 
Km 45, quốc lộ 5A, thị trấn Lai Cách, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ bôi trơn. 
 

(210) 4-2011-15463 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.1; 2.1.8; A2.1.16; 2.1.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UMOVE  (VN) 
Số 76, phố Phạm Huy Thông, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 22: Lều, trại. 
 
 

(210) 4-2011-15464 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Garena Việt 
Nam   (VN) 
Số 28, ngõ 97/24/1, đường Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi điện tử viđêo cho các máy trò chơi nơi công cộng; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; chương trình trò chơi điện tử có thể tải xuống 
được; phần mềm trò chơi ảo; phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, các thiết bị tin học, thiết bị liên lạc viễn thông. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin liên 
quan đến trò chơi máy tính và trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2011-15465 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển A 

& B  (VN) 
76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bộ ghế xô pha (sofa), đồ trang trí nghệ 
thuật bằng gỗ: tranh ảnh (khung).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý khách sạn cho người khác; môi giới thương mại; mua bán bàn, 
ghế, giường, tủ, kệ, giá, bộ ghế xô pha (sofa), đồ trang trí nghệ thuật bằng gỗ. 

 
Nhóm 36: Mua bán nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn; đầu tư 
vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp; đầu tư vốn xây dựng nhà ở; cho thuê nhà xưởng; tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghĩ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-15466 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh, trắng 
(731) HIN SANG HONG COMPANY 

LIMITED  (HK) 
Flat B, 12/F, Yuen Long High Tech 
Centre, 11 Wang Yip Street West, Yuen 
Long, New Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử mùi; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch; chất tẩy vết 

bẩn; chế phẩm để giặt. 
 
 

(210) 4-2011-15470 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đỏ, hồng, ghi xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất nước tinh lọc HIPUWA  
(VN) 
ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2011-15471 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15472 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - du lịch và xây dựng 
Thiên Anh  (VN) 
Số 110 khu nhà A, Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bản lề, khóa cửa. 

 
 

(210) 4-2011-15473 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE LTD  (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore-530613 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15476 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-15477 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Hoàn Mỹ   (VN) 
40B Gia Long, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức làm bằng vàng, 
bạc, đá quý, bạch kim và ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2011-15478 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH rượu nếp và chế 

biến thực phẩm Kinh Bang (VN)
Xóm Tân Hạ, xã Thiên Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu nếp; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ki. 
 
 

(210) 4-2011-15480 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại NOFACO  (VN) 
672/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15481 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 24.1.1; 5.7.3 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

dịch vụ bảo vệ Đệ Nhất  (VN) 
Căn D3, số 9, ngõ 29, phố Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 45: Người bảo vệ; dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; bảo vệ ban đêm; dịch vụ tư vấn an 
ninh (nhằm bảo vệ người và tài sản); dịch vụ giám sát an ninh.  
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(210) 4-2011-15482 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BAIDU ONLINE NETWORK 
TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  
(CN) 
Baidu Campus, No.10, Shangdi 10 th 
street, Haidian District, Beijing, People's 
Republic of China  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ chuyển dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang 
phương tiện điện tử; dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virus; dịch vụ cho thuê máy chủ mạng. 

 
 

(210) 4-2011-15483 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; ; 24.1.1 
(731) GUANGDONG SOMIC INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (CN) 
Hengshan Industrial Zone, Guran Town, 
Chaoyang Of Shantou City, Guangdong 
Province, People's Republic Of China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Micrô (mi-cờ-rô, còn gọi là ống phóng thanh); tai nghe (dùng cho máy vi tính); 
con chuột (dùng cho máy vi tính); bàn phím máy vi tính; túi chuyên dụng đựng máy tính; 
thiết bị cho các trò chơi có sử dụng màn hình hiển thị bên ngoài; vỏ hộp chuyên dụng 
đựng loa; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; vật liệu để làm ống 
dẫn điện (dây, dây cáp).  

 
 

(210) 4-2011-15484 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh nõn chuối, đỏ tươi 
(731) Dương Quốc Minh   (VN) 

Số 226 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-15485 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(731) JIANGSU SIHONG FUEL INJECTION 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
No. 26 West Sizhou Street, Sihong 
County, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm phun nhiên liệu dùng cho động cơ điêzen; kim phun nhiên liệu dùng cho 

động cơ điêzen; vòi phun dùng cho động cơ điêzen; pit-tông dùng cho động cơ điêzen; 
van tăng áp dùng cho động cơ điêzen; vòi phun dùng cho động cơ; bơm [bộ phận của 
máy, động cơ hoặc mô tơ]; van [bộ phận của máy]; dụng cụ đóng và mở cửa thủy lực [bộ 
phận của máy]; mối nối [bộ phận của máy].  

 
 

(210) 4-2011-15486 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(731) BEIJING AIMER LINGERIE CO., LTD  

(CN) 
No. 218-220 Lizezhongyuan Wangjing 
New Tech. Industry Dev. Zone, 
Chaoyang District, Beijing, P.R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; tã lót [quần áo]; quần áo bơi; quần áo mưa; trang phục 

khiêu vũ; quần áo dùng để tập thể dục; đồ đi chân; mũ; quần áo dệt kim; găng tay [trang 
phục]; khăn choàng; thắt lưng (trang phục); khăn quàng vai; mũ dùng khi tắm; mặt nạ 
dùng khi ngủ; trang phục cưới.  

 
 

(210) 4-2011-15487 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 24.15.2 
(731) SHENZHEN UNITED TIME 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 1001 Microprofit Building, 6 
Gaoxin South Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, People's 
Republic of China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; bộ sạc pin; điện thoại di động; thiết bị không cần dùng tay dùng cho 

điện thoại; điện thoại viđêô; điện đàm xách tay.  
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(210) 4-2011-15488 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHENZHEN UNITED TIME 
TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
Room 1001 Microprofit Building, 6 
Gaoxin South Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, People's 
Republic of China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; bộ sạc pin; điện thoại di động; thiết bị không cần dùng tay dùng cho 
điện thoại; điện thoại viđêô; điện đàm xách tay.  

 
 

(210) 4-2011-15489 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.3.11; 26.4.7; A26.4.6 
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION  (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu và quầy giải 
khát; dịch vụ cung cấp địa điểm cho cuộc họp, hội nghị và triển lãm; dịch vụ cung cấp 
tiệc lớn (thức ăn và đồ uống) và địa điểm cho các hoạt động xã hội trong các dịp quan 
trọng; và dịch vụ đặt chỗ phòng nghỉ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-15491 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85283892 01.04.2011 US 

(731) COBRA GOLF INCORPORATED  (US) 
1818 Aston Avenue, Carlsbad, California 
92008, United States Of America  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn. 
 
 

(210) 4-2011-15492 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85270358 18.03.2011 US 

(731) COBRA GOLF INCORPORATED  (US) 
1818 Aston Avenue, Carlsbad, California 
92008, United States Of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn. 
 
 

(210) 4-2011-15493 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85270539 18.03.2011 US 

(731) COBRA GOLF INCORPORATED  (US) 
1818 Aston Avenue, Carlsbad, California 
92008, United States Of America  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Bộ phận tích hợp của gậy đánh gôn có tính năng thiết lập tùy chỉnh góc trực diện. 
 
 

(210) 4-2011-15494 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Tiến Minh  (VN) 
Số 404 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn điện; đui dùng cho đèn điện; đèn điện; đèn chùm treo; bóng compact 
các loại; quạt điện.  

 
Nhóm 19: ống nước làm bằng nhựa cứng và phụ kiện bằng nhựa cứng kèm theo như cút, 
chếch, khớp nối, vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà không bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15496 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 (540) 

 

(731) DNTN thương mại và dịch vụ 
An Dân  (VN) 
79B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ, giá.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các nhóm hàng vật liệu xây dựng bằng kim loại, phi kim loại, các 
loại cửa dùng cho xây dựng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, trang trí nội thất. 
 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, vận chuyển hành khách bằng đường bộ.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng, thiết kế (trang trí) nội 
thất; ngoại thất. 
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(210) 4-2011-15498 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 21.1.17; 26.3.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
tin học Lối Đi Xanh   (VN) 
43 Vĩnh Nam, phường 11, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bộ thẻ học từ vựng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ học tiếng anh; mạng cộng đồng hỗ trợ học tiếng Anh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và xây dựng trang điện tử cho doanh nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-15499 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 21.1.17; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
tin học Lối Đi Xanh  (VN) 
43 Vĩnh Nam, phường 11, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bộ thẻ học từ vựng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ học tiếng Anh. 
 
 

(210) 4-2011-15500 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM - ĐT - XNK H.P 
Cát  (VN) 
266 quốc lộ 1A, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15501 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Ghi xám, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủ công mỹ 
nghệ ANN   (VN) 
Số 9, ngõ 376/56/41 đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; thiệp chúc mừng; thiếp chúc mừng có nhạc; danh thiếp, phiếu, thẻ; 
bìa; phong bì.  
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(210) 4-2011-15502 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

nước biển đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông Vui  (VN) 
B6/20, đường 6.2, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  
 
 

(210) 4-2011-15503 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột đậu nành. 

 
 

(210) 4-2011-15505 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
CITY FOOD Lê Minh  (VN) 
41B ngõ 3 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa; sản phẩm sữa; sữa chua.  
 
 

(210) 4-2011-15508 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH năng lượng 
quốc tế SUN VN  (VN) 
P1604, nhà N4D, đường Lê Văn Lương, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời (chất liệu bằng INOX và hợp kim nhôm). 
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(210) 4-2011-15509 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Vàng, tím, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Tấn 
Thành  (VN) 
137/38 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-15510 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15511 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15512 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.2 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Kỹ Thuật 
SỐ  (VN) 
Số 06, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy chiếu, bóng đèn máy chiếu, camera quan sát, đầu ghi hình.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống camera quan sát phòng nghe nhìn, phòng chiếu phim, phòng 
tin học.  
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(210) 4-2011-15513 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh da trời, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Kỹ Thuật 
SỐ  (VN) 
Số 06, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy chiếu, camera quan sát, đầu ghi hình.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống camera quan sát phòng nghe nhìn, phòng chiếu phim, phòng 
tin học.  

 
 

(210) 4-2011-15514 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty CP thương mại Hoàng 
Lâm   (VN) 
Xóm Tây Sơn, xã Hải Chính, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 06: Khung treo, giá treo quần áo, mắc quần áo làm bằng Inox (thép không gỉ); cửa 

ra vào làm bằng Inox (thép không gỉ).  
 
 

(210) 4-2011-15515 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Imexco Việt Nam  (VN) 
Số 25, Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt, khăn tắm.  

 
 

(210) 4-2011-15516 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Imexco Việt Nam   (VN) 
Số 25, Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
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(210) 4-2011-15517 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Imexco Việt Nam    (VN) 
Số 25, Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông (que nhựa/que gỗ/que giấy có gắn bông ở hai đầu dùng để vệ sinh). 
 
 

(210) 4-2011-15519 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Quốc Thành  (VN) 
357-359, đường Phạm Hùng, phường Hoà 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng inox các loại. 
 
 

(210) 4-2011-15521 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam   (VN) 
Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
 
 

(210) 4-2011-15523 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hoàng Dương   (VN)
686, Quang Trung, La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-15525 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ cờ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần pin ắc quy 
Vĩnh Phú   (VN) 
Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ  
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(511)   Nhóm 09: ắc quy chì.  
 
 

(210) 4-2011-15526 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 21.1.17; 18.1.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
26 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kế toán; tư vấn kiểm toán; dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán; tư vấn 

thuế; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại điện cho thương nhân; môi giới 
thương mại; quản lý dự án kinh doanh; tư vấn đấu thầu, quản lý dự án; tư vấn lập hồ sơ dự 
án điều hành kinh doanh; tư vấn giải pháp kinh doanh, cung cấp thông tin về các công ty; 
dịch vụ tư vấn về quản lý; dịch vụ tư vấn về nhân sự; dịch vụ tư vấn quản trị kinh doanh, 
quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn kinh doanh và dịch vụ tư vấn phát triển thương hiệu. 

 
Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, tư vấn pháp luật; thực hiện các 
dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; dịch vụ đại diện khách hàng trong các 
vụ việc pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2011-15528 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ gạch, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGROMAS-VN  
(VN) 
253 Trường Chinh, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt thiết bị cơ khí dùng để xử lý rác thải, nước 

thải tái chế rác thành sản phẩm; dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo trì máy móc; dịch vụ 
giám sát xây dựng công trình.  

 
 

(210) 4-2011-15529 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang Ban Mai   (VN) 
55/26 đường nối Tân Sơn Nhì - Trương 
Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang công sở. 
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(210) 4-2011-15530 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang Ban Mai   (VN) 
55/26 đường nối Tân Sơn Nhì - Trương 
Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-15531 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang Ban Mai  (VN) 
55/26 đường nối Tân Sơn Nhì - Trương 
Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-15532 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Vũ Phan Hiếu  (VN) 
123/52 khu phố 4, phường Tân Sơn Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Mực khô; cá khô; tôm khô; sữa; trứng gia cầm; giò chả.  
 

Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; chè (trà); cà phê; ca cao; gạo.  
 

Nhóm 31: Rau củ tươi; quả tươi; nấm tươi; quả chanh tươi; ngô nguyên trái tươi. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-15533 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.1.1; 24.15.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Đại Bửu An   (VN)

59/25 liên khu 10-11, khu phố 11, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: ổn áp; máy biến thế; dây điện; máy tăng âm (ampli); loa; đầu máy đọc đĩa kỹ 
thuật số; dây ăngten; dây dẫn truyền tín hiệu.  
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(210) 4-2011-15534 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.13.16; A3.13.24; 26.7.25 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Vui   (VN) 

192/9 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp học sinh; ba lô; bóp (ví); dây thắt lưng bằng da và giả da.  
 
 

(210) 4-2011-15535 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 
vụ thương mại Hiệp Thành 
Phát   (VN) 
166/23 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2011-15536 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 
vụ thương mại Hiệp Thành 
Phát    (VN) 
166/23 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2011-15537 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A14.7.7 
(591) Tím hồng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Dấu ấn Đẹp  (VN) 

43/7 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 08: Kìm cắt móng tay, móng chân.  
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(210) 4-2011-15538 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nhà và đô thị IDICO  (VN)
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính về: phát triển kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, các công trình thủy điện, nhiệt điện.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ 
thuật; thi công xây dựng các công trình đường dây điện và trạm biến thế, lắp đặt máy móc 
thiết bị phục vụ xây dựng; lắp đặt các thiết bị điện và cơ điện lạnh cho công trình dân 
dụng và công nghíệp; Khai thác mỏ và dầu lửa; khai thác các loại quặng, khoáng sản từ 
quặng titan.  

 

Nhóm 39: Mua bán điện, nước trong các khu công nghiệp và đô thị.  
 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ các công trình đường dây điện và trạm biến thế; thiết kế bản vẽ 
hệ thống điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước trong các khu công nghiệp, đô thị và khu 
dân cư; tư vấn thiết kế.  

 
 

(210) 4-2011-15541 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 13.1.6; A25.7.8; 25.7.17 
(591) Vàng, nâu đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Hữu Tuấn Thanh (VN)
38/9b Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Huỳnh Khánh Hiếu  (VN) 
73/3 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (catering) do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2011-15542 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 1.3.1; A26.4.6; 1.15.23 
(591) Cam, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoàng Trung Nam   (VN) 
345/24, Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà và nhà vệ sinh: vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm), 
bồn rửa mặt la va bo (dụng cụ trong nhà vệ sinh), bệ xí nhà vệ sinh, vòi nước trong nhà vệ 
sinh (vòi xịt nước của bệ xí), bình nước nóng năng lượng mặt trời, quạt chạy bằng năng 
lượng mặt trời; tấm thu năng lượng mặt trời. 
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Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh dùng trong gia đình, mua bán vật liệu và thiết bị lắp 
đặt trong xây dựng, mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời, tấm thu năng lượng 
mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-15545 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Phong   (VN) 
Lầu 3, số 68 Hoàng Diệu, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15546 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Phong    (VN) 
Lầu 3, số 68 Hoàng Diệu, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15548 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.3; 26.3.1; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Việt (VN)
5 Lê Văn Khương, khu phố 5, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh dùng cho nước, bộ lọc nước uống, vòi của hệ thống ống dẫn, 
thiết bị lọc nước, thiết bị để làm sạch nước, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị diệt 
trùng nước, đèn tia cực tím, không dùng trong ngành y, thiết bị khử nước. 

 
 

(210) 4-2011-15549 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa được chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-15550 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư CII, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi du lịch, ba lô, ví đựng tiền, bao da, ô dù.  
 
 

(210) 4-2011-15551 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A26.4.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam    (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư CII, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện, vật liệu dùng làm bàn chải; 

chổi cạo râu; chỉ tơ làm sạch kẽ răng; tăm bông ngoái tai.  
 

Nhóm 24: Khăn lau mặt bằng vải, khăn tắm (không phải là quần áo); khăn trải bàn; ga trải 
giường; khăn bằng vải để lau.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang phục); khẩu 
trang bằng vải (trang phục).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; mua bán, xuất nhập khẩu các sản 
phẩm kể trên.  
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(210) 4-2011-15552 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư CII, Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước thơm dùng sau khi cạo râu; xà phòng dùng để cạo râu, 
chế phẩm để cạo râu.  

 

Nhóm 08: Dạo cao râu, hộp dao cạo râu, túi dao cạo râu, lưỡi dao cạo râu, tông đơ điện 
(dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng điện; thân bàn chải, vật liệu dùng làm 
bàn chải; chổi cạo râu; bông ngoáy tai.  

 

Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải; khăn bằng vải để lau; khăn mặt bằng vải, khăn tắm (trừ quần 
áo), khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn vải dùng trong nhà.  

 
 

(210) 4-2011-15553 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHIMANO INC.   (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp và phụ tùng của chúng bao gồm ổ trục, ổ trục bánh răng 
trong trục xe đạp có chứa máy phát bên trong, cần nhả nhanh ổ trục, thiết bị nhả nhanh ổ 
trục, cần nhả bánh răng, cần chuyển số, thanh chuyển đĩa phía trước, thanh chuyển đĩa 
phía sau, bộ phận dẫn hướng cho xích, bộ líp, đĩa xích, bánh đai truyền dùng cho xe đạp, 
xích truyền động, cáp sang số, bộ trục khuỷu, đĩa xích trước, bàn đạp, bộ phận giữ bàn 
chân trên bàn đạp, tay phanh, phanh trước, phanh sau, cáp phanh, má phanh, vành bánh 
xe, bánh xe, nan hoa, bộ phận kẹp giữ nan hoa, trục đỡ giữa thân xe, bộ phận điều chỉnh 
vị trí yên xe, bộ phận tháo nhanh yên xe, linh kiện cho kết cấu phuộc khung xe, bộ phận 
giảm sóc, tay lái (ghi đông), bộ phận tay quay điều chỉnh tay lái, tay nắm trên tay lái, bộ 
phận tay lái nối thêm, trục chỗ ngồi, yên xe, thanh chuyển đĩa được điều khiển bằng máy 
tính, túi đựng bánh xe dùng trên xe đạp, bộ phận chỉ báo vị trí số của xe đạp. 

 
 

(210) 4-2011-15554 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.3.1; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) ACAVA LIMITED (MT)   (MT) 

167 Merchants Street, Valletta, VLT 
1174, Malta  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đồ uống có ga, đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2011-15556 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15557 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 

(210) 4-2011-15558 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15559 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15560 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15561 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15562 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15563 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-15564 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-15565 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-15566 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-15568 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHLITINA INTERNATIONAL 
TRADING CORPORATION  (TW) 
10F., No. 105, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11073, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm ở mắt; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích 
cá nhân; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); phấn trang điểm (mỹ phẩm); dầu (mỹ phẩm); dầu 
mát xa (mỹ phẩm); tinh dầu (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Các chất dinh dưỡng dùng trong ngành y, chất chống oxi hóa dùng cho chế 
phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục 
đích y tế; thuốc viên có chứa chủng vi khuẩn lactobacillus; chế phẩm vitamin; chất bổ 
sung khoáng cho thực phẩm; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; chất 
kiêng (ăn uống) dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-15569 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHLITINA INTERNATIONAL 
TRADING CORPORATION   (TW) 
10F., No. 105, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11073, Taiwan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ cung cấp việc mua hàng tại nhà đối với 
các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm; dịch vụ 
bán lẻ liên quan tới các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và 
mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ trực tuyến qua máy vi tính liên quan tới các sản phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ 
hỗ trợ quản lý kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm (đưa sản phẩm đến người tiêu 
dùng) trong khuôn khổ hợp đồng nhượng quyền thương mại.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ trang điểm; dịch vụ xoa 
bóp; dịch vụ tư vấn chăm sóc da (dịch vụ chăm sóc sức khỏe); dịch vụ giảm cân và giữ gìn 
sự cân đối cho cơ thể (dịch vụ chăm sóc sức khỏe).  

 
 

(210) 4-2011-15570 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A2.5.23; 2.5.1; 26.11.1 
(731) I&S CO LTD.   (KR) 

136-1, Hojuk-Ri, Oksan-Myeon, 
Cheongwon-Gun, Chungbuk, 363-912, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 27: Chiếu (thuộc nhóm này); tấm phủ sàn nhà; thảm dùng ở phòng tập thể dục; 
thảm dầy trải sàn; tấm thảm.  

 
 

(210) 4-2011-15571 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; 26.1.2; 26.4.2 
(731) KUNMING CIBA DIGGINGS 

MACHINERY CO., LTD   (CN) 
No. 398 Huayugou, Ciba, Kunming, 
Yunnan, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho khai thác mỏ và máy công cụ dùng cho khai thác mỏ; mô tơ và 
động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); cơ cấu nối ghép của máy móc 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); cơ cấu truyền động của máy móc 
(không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); dụng cụ dùng trong nông nghiệp, trừ 
dụng cụ cầm tay; lò ấp trứng. 
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(210) 4-2011-15572 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hàn tiện cơ 
khí Hoàng Minh   (VN) 
Số 5A đường Phó Cơ Điều, phường 8, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp.  
 

Nhóm 40: Gia công hàn tiện cơ khí.  
 
 

(210) 4-2011-15573 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) H2O PLUS, LLC  (US) 
845 West Madison Street, Chicago, IL 
60607, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm và chế phẩm làm dịu mát da, mỹ phẩm kem 

dưỡng da, mỹ phẩm dạng lỏng dùng để dưỡng da; sữa dưỡng ẩm da( mỹ phẩm), nước 
dưỡng làm se lỗ chân lông (mỹ phẩm); kem dưỡng da chống lão hóa (mỹ phẩm), dầu 
dưỡng ẩm cho da (mỹ phẩm), dầu dưỡng da chống lão hóa(mỹ phẩm); sữa rửa mặt, nước 
rửa tay; kem làm sạch da (mỹ phẩm); dầu làm sạch da (mỹ phẩm); kem chống mụn trứng 
cá(mỹ phẩm); kem dạng hạt dùng để tẩy tế bào chết trên da mặt (mỹ phẩm); kem dạng hạt 
dùng để tẩy tế bào da chết trên cơ thể(mỹ phẩm), kem dạng hạt dùng để tẩy tế bào da chết 
ở chân (mỹ phẩm); xà phòng dưỡng da; sữa tắm toàn thân;dầu tắm; sữa tắm; chế phẩm và 
chất phụ gia dùng để tắm (mỹ phẩm), muối tắm (không dùng cho mục đích y tế); nước 
ngâm tắm (không dùng cho mục đích y tế); kem tắm dạng hạt dùng để tẩy tế bào da chết 
(mỹ phẩm); nước thơm dùng để tắm (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm (mỹ phẩm); dầu 
thơm dưỡng ẩm cho da; kem dạng bơ dùng để dưỡng da (mỹ phẩm); bùn dùng để dưỡng 
da mặt, bùn dùng để dưỡng da toàn thân, kem lột da (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da; mặt nạ 
dưỡng ẩm; mặt nạ dùng cho da mặt; mặt nạ dùng cho mắt, kem và dầu làm giảm quầng 
thâm, tối và đổi màu của da; mỹ phẩm dạng sữa làm thông thoáng lỗ chân lông, mỹ phẩm 
dạng sữa chống lão hóa da;  kem, nước thơm và nước xịt dưỡng ẩm cho da mặt và toàn 
thân; dưỡng chất dùng để chà xát cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm làm bóng da (mỹ phẩm), 
dưỡng chất làm bong tróc tế bào da chết (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để chống nắng (mỹ 
phẩm); nước thơm chống nắng (mỹ phẩm), dầu chống nắng (mỹ phẩm), mỹ phẩm dùng 
cho tóc; dầu gội đầu; dầu xả, dầu dưỡng tóc, chế phẩm dùng cho da đầu (mỹ phẩm), chế 
phẩm chăm sóc cho môi (mỹ phẩm), dầu dưỡng môi; chế phẩm dưỡng môi (mỹ phẩm); 
chất dưỡng ẩm cho môi (mỹ phẩm); son bóng; kem bôi mắt tay và dưỡng móng, chế phẩm 
chăm sóc mắt (mỹ phẩm); dầu dưỡng mắt (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; nước tẩy 
trắng; nước tẩy trang dùng cho mắt; nước thơm dùng sau khi cạo râu, kem cạo râu; dầu 
cạo râu; nuớc hoa.  
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(210) 4-2011-15574 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) 1. SOEREN PINDSTRUP   (DK) 
Willemoesgade 11, 3. Tv, 8200 Aarhus 
N, Denmark  
2. TOMMY EGGEN   (NO) 
Romemyra 63 A, 7091 Tiller, Norway  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã nấu chín từ thịt, cá, thịt gia cầm, rau và hoa quả (đã chế biến); hải 
sản được bảo quản; mứt ướt; nước ép (từ rau, quả, thịt) để nấu ăn; sữa và các sản phẩm từ sữa. 

 

Nhóm 30: Kẹo; bánh mỳ; kem lạnh (để ăn); chè (trà); cà phê; bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống 
(do nhà hàng tự thực hiện); dịch vụ quán cà phê; sắp xếp chỗ ở trong khách sạn; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ ăn uống, chuẩn bị đồ ăn và dịch vụ nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2011-15576 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; 26.1.1; 3.4.13 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thực phẩm và nước giải khát 
Rita   (VN) 
Số 30 VSIP, đường số 4, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả (nước trái cây).  
 
 

(210) 4-2011-15577 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A3.4.4; A3.4.23; 3.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm và nước giải khát 
Rita   (VN) 
Số 30 VSIP, đường số 4, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả (nước trái cây).  
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(210) 4-2011-15578 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A3.4.4; 3.4.1; A3.4.23 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm và nước giải khát 
Rita    (VN) 
Số 30 VSIP, đường số 4, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả (nước trái 
cây).  

 
 

(210) 4-2011-15579 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; A3.4.4; 3.4.1; A3.4.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm và nước giải khát 
Rita    (VN) 
Số 30 VSIP, đường số 4, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả (nước trái 
cây).  

 
 

(210) 4-2011-15580 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, xám 
(731) PHARMACHEM CO., LTD   (KR) 

3rd Floor, 309, JamSil-Dong, SongPa-
Ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-15581 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Đăng Hoàng   (VN) 
Số nhà 28, ngõ 133, đường Xuân Đỉnh, 
thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15582 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Trung tâm nghiên cứu sản 
xuất ứng dụng thuốc thực 
nghiệm - Học viện Quân y  (VN)
Km số 2, đường Hà Đông - Văn Điển, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15583 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15584 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15585 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15586 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.11.8; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty dịch vụ và thương 

mại Nga Hải (TNHH)   (VN) 
Thôn Đông Lĩnh, xã Nghĩa Đạo, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh ngọt, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nhân trái cây.  

 
 

(210) 4-2011-15587 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2011-15588 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2011-15589 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-15590 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, VineLand Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-15591 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, VineLand Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.    

 
 

(210) 4-2011-15592 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Híền   (VN) 
Số nhà 38, khu tập thể giáo viên Văn 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15593 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu Hiền   (VN) 
Số nhà 38, khu tập thể giáo viên Văn 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15594 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Da cam, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Thắng   (VN) 
Xóm Chiêu, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Bút tre phủ sơn quang dầu (dụng cụ để viết).  

 
 

(210) 4-2011-15595 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHITEN CO., LTD.   (JP) 
678 Tearaimizu-cho, Karasumadori 
Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto 
City, Kyoto Pref., 604-8152 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; chuỗi hạt (đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ trang sức); vòng đeo 

chân (đồ trang sức), nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức), đồng hồ đeo tay, dây 
đồng hồ đeo tay kiêu mắt xích; dây đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý thương mại đối với các dịch vụ buôn bán sản phẩm của người 
khác; dịch vụ trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ, dịch vụ trợ giúp, tư vấn 
và thông tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm và về giá cả liên quan thông qua các 
trang mạng được kết nối với mạng Internet thương mại, dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch 
vụ quản lý giao dịch trong kinh doanh, dịch vụ quảng cảo trực tiếp qua bưu điện, dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ các mặt hàng sau: đồ trang sức, đồ nữ trang, chuỗi hạt (đồ trang sức), 
vòng đeo tay (đồ trang sức), vòng đeo chân (đồ trang sức), nhẫn, hoa tai, đồng hồ đeo tay, 
dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay kiểu mắt xích, thiết bị chỉnh hình dùng trong 
điều trị và thiết bị vật lý trị liệu, nẹp và ống đỡ cánh tay (dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ 
khuỷu tay (dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ cổ chân (dụng cụ y tế); nẹp và ống đỡ đầu gối 
(dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ cổ tay (dụng cụ y tế), nẹp đỡ thắt lưng (dụng cụ y tế), đồ lưu 
niệm, mỹ phẩm, xà phòng, các sản phẩm chăm sóc tóc: dầu gội, dầu dưỡng tóc nước xức 
tóc và các sản phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da dạng lỏng, tinh dầu thực phẩm và đồ 
uống không có cồn, thực phẩm dinh dưỡng (không dùng cho y tế), thực phẩm ăn kiêng 
vitamin và khoáng chất, bột dùng để làm đồ uống, quần áo, đồ đội đầu (trang phục), mũ, 
mũ lưỡi trai, đồ đi chân, đế trong giày, bít tất ngắn cổ, quần áo lót, cổ tay áo, túi xách 
kính đeo mắt, kính râm, kính đeo mắt bảo hộ, hộp đựng kính, gọng kính, dây cho kính 
đeo mắt, thiết bị và dụng cụ y tế, miếng cao dán băng dính, băng y tế, băng để băng bó, 
băng để băng bó hỗ trợ, viên nang ô xy, giấy dán tường, bộ đồ dùng cho giường, khăn trải 
bàn ăn, khăn tắm, gối, nệm nhỏ, đệm, thảm và khăn lau dịch vụ xuất nhập khẩu và dịch vụ 
buôn bán bằng mọi phương thức các sản phẩm sau: đồ trang sức, đồ nữ trang, chuỗi hạt 
(đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ trang sức), vòng đeo chân (đồ trang sức) nhẫn, hoa tai, 
đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay kiểu mắt xích, thiết bị chỉnh 
hình dùng trong điều trị và thiết bị vật lý trị liệu, nẹp và ống đỡ cánh tay (dụng cụ y tế) 
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nẹp và ống đỡ khuỷu tay (dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ cổ chân (dụng cụ y tế), nẹp và ống 
đỡ đầu gối (dụng cụ y tế), nẹp  và ống đỡ cổ tay (dụng cụ y tế), nẹp đỡ thắt lưng (dụng cụ 
y tế), đồ lưu niệm, mỹ phẩm, xà phòng, các sản phẩm chăm sóc tóc, dầu gội, dầu dưỡng 
tóc, nước xức tóc và các sản phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da dạng lỏng, tinh dầu, thực 
phẩm và đồ uống không có cồn, thực phẩm dinh dưỡng (không dùng cho y tế), thực phẩm 
ăn kiêng, vitamin và khoáng chất, bột để làm đồ uống, quần áo, đồ đội đầu (trang phục), 
mũ, mũ lưỡi trai, đồ đi chân, đế trong giày, bít tất ngắn cổ, quần áo lót, túi xách, kinh đeo 
mắt, kính râm, kính đeo mắt bảo hộ, hộp đựng kính, gọng kính dây cho kính đeo mắt, 
thiết bị và dụng cụ y tế, miếng cao dán, băng dính, băng y tế băng để băng bó, băng để 
băng bó hỗ trợ, giấy dán tường, viên nang ô xy, bộ đồ dùng cho giường, khăn trải bàn ăn, 
khăn tắm, gối, nệm nhỏ, đệm, thảm và khăn lau. 

 
 

(210) 4-2011-15596 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.13.25 
(731) PHITEN CO., LTD.    (JP) 

678 Tearaimizu-cho, Karasumadori 
Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto 
City, Kyoto Pref., 604-8152 Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; chuỗi hạt (đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ trang sức); vòng đeo 

chân (đồ trang sức), nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức), đồng hồ đeo tay, dây 
đồng hồ đeo tay kiểu mắt xích; dây đồng hồ đeo tay.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý thương mại đối với các dịch vụ buôn bán sản phẩm của người 
khác; dịch vụ trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ, dịch vụ trợ giúp, tư vấn 
và thông tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm và về giá cả liên quan thông qua các 
trang mạng được kết nối với mạng Internet thương mại, dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch 
vụ quản lý giao dịch trong kinh doanh, dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua bưu điện, dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ các mặt hàng sau: đồ trang sức, đồ nữ trang, chuỗi hạt (đồ trang sức), 
vòng đeo tay (đồ trang sức), vòng đeo chân (đồ trang sức), nhẫn, hoa tai, đồng hồ đeo tay, 
dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay kiểu mắt xích, thiết bị chỉnh hình dùng trong 
điều trị và thiết bị vật lý trị liệu, nẹp và ống đỡ cánh tay (dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ 
khuỷu tay (dụng cụ y tế), nẹp và ông đỡ cổ chân (dụng cụ y tế); nẹp và ống đỡ đầu gối 
(dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ cổ tay (dụng cụ y tế), nẹp đỡ thắt lưng (dụng cụ y tế), đồ lưu 
niệm, mỹ phẩm, xà phòng, các sản phẩm chăm sóc tóc: dầu gội, dầu dưỡng tóc nước xức 
tóc và các sản phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da dạng lỏng, tinh dầu, thực phẩm, bột để 
làm đồ uống và đồ uống không có cồn, thực phẩm dinh dưỡng (không dùng cho y tế), 
thực phẩm ăn kiêng vitamin và khoáng chất, bột dùng để làm đồ uống, quần áo, đồ đội 
đầu (trang phục), mũ, mũ lưỡi trai, đồ đi chân, đế trong giày, bít tất ngắn cổ, quần áo lót, 
cổ tay áo, túi xách kính đeo mắt, kính râm, kính đeo mắt bảo hộ, hộp đựng kính, gọng 
kính, dây cho kính đeo mắt, thiết bị và dụng cụ y tế, miếng cao dán băng dính, băng y tế, 
băng để băng bó, băng để băng bó hỗ trợ, viên nang ô xy, giấy dán tường, bộ đồ dùng cho 
giường, khăn trải bàn ăn, khăn tắm, gối, nệm nhỏ, đệm, thảm và khăn lau dịch vụ xuất 
nhập khẩu: dịch vụ buôn bán bằng mọi phương thức các sản phẩm sau: đồ trang sức, đồ 
nữ trang, chuỗi hạt (đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ trang sức), vòng đeo chân (đồ trang 
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sức) nhẫn, hoa tai, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay kiểu mắt 
xích, thiết bị chỉnh hình dùng trong điều trị và thiết bị vật lý trị liệu, nẹp và ống đỡ cánh 
tay (dụng cụ y tế) nẹp và ống đỡ khuỷu tay (dụng cụ y tế), nẹp và ống đỡ cổ chân (dụng 
cụ y tế), nẹp và ống đỡ đầu gối (dụng cụ y tế), nẹp  và ống đỡ cổ tay (dụng cụ y tế), nẹp 
đỡ thắt lưng (dụng cụ y tế), đồ lưu niệm, mỹ phẩm, xà phòng, các sản phẩm chăm sóc tóc, 
dầu gội, dầu dưỡng tóc, nước xức tóc và các sản phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da dạng 
lỏng, tinh dầu, thực phẩm và đồ uống không có cồn, thực phẩm dinh dưỡng (không dùng 
cho y tế), thực phẩm ăn kiêng, vitamin và khoáng chất, bột để làm đồ uống, quần áo, đồ 
đội đầu (trang phục), mũ, mũ lưỡi trai, đồ đi chân, đế trong giày, bít tất ngắn cổ, quần áo 
lót, túi xách, kinh đeo mắt, kính râm, kính đeo mắt bảo hộ, hộp đựng kính, gọng kính dây 
cho kính đeo mắt, thiết bị và dụng cụ y tế, miếng cao dán, băng dính, băng y tế băng để 
băng bó, băng để băng bó hỗ trợ, giấy dán tường, viên nang ô xy, bộ đồ dùng cho giường, 
khăn trải bàn ăn, khăn tắm, gối, nệm nhỏ, đệm, thảm và khăn lau. 

 
 

(210) 4-2011-15597 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.14 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Thương Mại Pha Lê   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch lI - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì nguyên liệu cho ngành thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15598 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.6 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Thương Mại Pha Lê   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì nguyên liệu cho ngành thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15599 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.21 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm thương mại Pha Lê  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì nguyên liệu cho ngành thực phẩm. 
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(210) 4-2011-15600 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.21; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, ghi xám, cam, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm thương mại Pha Lê  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì nguyên liệu cho ngành thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15601 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm thương mại Pha Lê  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì nguyên liệu cho ngành thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15602 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Đô  (VN) 
Lô 2/5, khu công nghiệp Phan Thiết, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-15603 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Sài Gòn 
Đông Tây  (VN) 
38 lô I Bùi Hữu Diên, khu phố 3, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2011-15604 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Phạm Văn Đông  (VN) 
87/19/1 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ. 
 
 

(210) 4-2011-15605 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Báo Việt Nam News   (VN) 
11 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình; du lịch, văn hóa và lịch sử của đất nước, con người 
Việt Nam; cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực viễn thông về quảng báo du lịch, 
văn hóa, lịch sử của đất nước, con người Việt Nam.  

 
 

(210) 4-2011-15606 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) UNIS TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Zhongshan Civil Science & Technology 
Park, Donghe North Road, Shiqi District, 
Zhongshan City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị chơi trò chơi không dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; đồ chơi; 
máy chơi trò chơi giải trí (tự động hoặc chơi bằng tiền xu); bóng (bi) để chơi; the tiền 
hình tròn dẹt dùng trong trò chơi.  

 
 

(210) 4-2011-15607 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.7.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh cốm, xanh lá cây, nâu, 

đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại thực phẩm Lê 
Quang  (VN) 
249/76 đường DT 3-4, tổ 3, ấp 7, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn dầu, mỡ động thực vật, hạt tiêu, gia vị khác. 
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(210) 4-2011-15608 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 
Dòng  (VN) 
117/32/7 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; lốp xe đạp; xe mô tô, xe máy; khung xe đạp xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-15610 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH CSC Việt Nam  
(VN) 
Số 366 đường Nguyễn Trãi, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn). 

 
 

(210) 4-2011-15611 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH CSC Việt Nam  
(VN) 
Số 366 đường Nguyễn Trãi, phường 8, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính(ghí sẵn). 

 
 

(210) 4-2011-15612 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.19 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quốc Hoa - Việt Nam  (VN) 
Số 214, đường Bạch Đằng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 28: Bàn bi a.  
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(210) 4-2011-15613 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.5; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

kinh doanh Sông Đà  (VN) 
Ngọc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác: đá, cát, sỏi, đất sét; thi công xây dựng, sửa chữa, xây lắp các công 

trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí, 
công trình dây dựng điện cao thế, máy móc và thiết bị công nghiệp (thiết bị dùng trong 
xây dựng); giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy 
điện, đường dây và trạm biến áp, cơ sở hạ tầng, đường nội bộ trong lĩnh vực xây dựng và 
hoàn thiện; phá dỡ các công trình xây dựng, chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng); hoàn 
thiện công trình xây dựng; sửa chữa máy móc và thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí (dùng trong xây dựng); xử lý và tráng phủ kim loại. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và khảo sát công trình đường dây tải điện và trạm biến áp.  

 
 

(210) 4-2011-15614 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.1; 1.15.21; 26.13.1 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh cốm, xanh da 

trời, da cam, vàng, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần KIDSMILE  

(VN) 
33/2 Lý Văn Phức,phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, ly giấy, đĩa 

giấy, còi giấy, muỗng nhựa, nĩa nhựa, dao nhựa, khăn ăn, khăn trải bàn, bao bì bằng gỗ, 
hàng trang trí nội thất, giường, tủ, bàn, ghế; đồ chơi, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 
nghệ, tranh ảnh; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường; thăm dò dư luận; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề ngắn hạn; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ giải trí (tổ chức buổi 
biểu diễn); dịch vụ tổ chức buổi tiệc; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ tổ chức tập huấn.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt tóc thời trang; dịch vụ cắt sửa 
móng tay; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2011-15616 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 19.13.22; 2.9.1; 24.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Nhân Hậu  (VN) 
522-524 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; phòng khám bệnh y học cổ 

truyền, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2011-15617 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH MANI MEDICAL 
Hà Nội (MANI MEDICAL HANOI 
CO., LTD.)   (VN) 
Xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; thiết bị chỉnh hình trong y tế; vật liệu để khâu vết thương; kim khâu 
vết thương; cái kẹp dùng cho phẫu thuật; dao phẫu thuật; thiết bị nha khoa cụ thể là thiết 
bị khoan răng (dental burs).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị 
nha khoa, thiết bị và dụng cụ thú y, thiết bị chỉnh hình trong y tế, vật liệu để khâu vết 
thương, kim khâu vết thương, cái kẹp dùng trong phẫu thuật, dao phẫu thuật, thiết bị nha 
khoa cụ thể là thiết bị khoan răng; bán buôn và bán lẻ các sản phẩm nêu trên; dịch vụ 
thông tin thương mại liên quan đến các sản phẩm nêu trên; tổ chức triển lãm và hội chợ 
trong lĩnh vực các sản phẩm nêu trên với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-15618 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.21; 25.7.25; 1.15.15 
(591) Đỏ đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RealNano Châu 
¸  (VN) 
243/2 QL 1A, khu phố 1, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng để tạo ra lớp phủ trên bề mặt các chất liệu như: bê 
tông, nhựa , kính, gạch, tường, các loại đá và trên bề mặt các sản phẩm đã được sơn hoăc 
không sơn.. 

 
 

(210) 4-2011-15619 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GUO, FEN SHENG   (CN) 
No. 229, Xiaoxi Section, Meixi 
Guangshan Road, Simapu Town, 
Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; phấn thơm dùng cho mục đích vệ sinh; tinh dầu (mỹ 

phẩm); kem đánh răng; chế phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 21: Bộ hộp đựng đồ gia vị; lược; dụng cụ mỹ phẩm; phích; dụng cụ nhà bếp bằng 
chất dẻo tráng men sứ; bàn chải đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-15620 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM Thanh 
Hằng   (VN) 
Số nhà 19, ngõ 34, đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo bơi; bộ quần áo thể thao, váy, giầy dép (thuộc nhóm này), 

mũ đội đầu (thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2011-15621 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 3.7.17; 26.13.1; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM Thanh 
Hằng    (VN) 
Số nhà 19, ngõ 34, đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống không có cồn, nước uống tinh khiết, nước khoáng tự nhiên, nước 

uống có ga, nước uống tinh khiết đóng chai.  
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(210) 4-2011-15622 (220) 29.07.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM Thanh 
Hằng    (VN) 
Số nhà 19, ngõ 34, đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống không có cồn, nước uống tinh khiết, nước khoáng tự nhiên, nước 
uống có ga, nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-15623 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư CII Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Tất, giày, dép, quần, áo, đồ lót (quần áo lót).  
 
 

(210) 4-2011-15625 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nhựa Long 

Thành (VN)   (VN) 
Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bình cho trẻ em (bằng nhựa).  
 

Nhóm 20: Thùng sọt không bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia dụng); ghế ngồi 
không bằng kim loại; hộp đựng đồ chơi không bằng kim loại; khay vận chuyển không 
bằng kim loại; bàn không bằng kim loại; két nhựa.  

 

Nhóm 21: Các sản phẩm làm từ nhựa như: chậu tắm em bé (có thể di chuyển được), thùng 
rác, móc quần áo, thùng giữ lạnh, bình (lọ), giỏ.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa; quả bóng dùng trong trò chơi bằng nhựa; bể bơi bằng nhựa 
(đồ chơi); phao bơi bằng nhựa (đồ chơi); dụng cụ rèn luyện thể hình bằng nhựa; xe đồ 
chơi bằng nhựa.  

 

Nhóm 35: Mua bán: vỏ máy thu hình, vỏ máy vi tính, vỏ quạt điện, cánh quạt điện làm 
bằng nhựa, lốp xe, máy thiết bị văn phòng. 
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(210) 4-2011-15626 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Nhựa Long 

Thành (VN)    (VN) 
Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em (bằng nhựa).   
 

Nhóm 20: Thùng sọt không bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia dụng); ghế ngồi 
không bằng kim loại; hộp đựng đồ chơi không bằng kim loại; khay vận chuyển không 
bằng kim loại; bàn không bằng kim loại; két nhựa.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa; quả bóng dùng trong trò chơi bằng nhựa; bể bơi bằng nhựa 
(đồ chơi); phao bơi bằng nhựa (đồ chơi); dụng cụ rèn luyện thể hình bằng nhựa; xe đồ 
chơi bằng nhựa.   

 
 

(210) 4-2011-15627 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đông Phương Nam (VN)   (VN) 
Tháp R1 lầu 7, phòng 7, tòa nhà 
Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, xì gà.  

 
 

(210) 4-2011-15628 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền 
(VN)   (VN) 
Lô MB 1.4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-15630 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.4.7; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Trường Sa   (VN) 
Số 31 - 521/31 đường Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kích thủy lực (máy móc), thiết bị nâng, máy căn 
chỉnh lốp ô tô, máy tạo khí ni tơ, máy tháo lốp ô tô, bộ điều khiển thuỷ lực dùng máy và 
động cơ, bộ điều khiển hơi dùng cho máy và động cơ, máy cắt (máy móc), máy tiện và cắt 
ren, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng (như: hàng điện, điện tử, tin học, ô tô, xe máy, 
phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công xây dựng, công nghiệp và phụ tùng thay 
thế), thiết bị văn phòng (như: máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như máy in, 
máy photocopy, két sắt, vật tư ngành in). 

 
 

(210) 4-2011-15631 (220) 29.07.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Trường Sa   (VN) 
Số 31 - 521/31 đường Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Kích thủy lực (máy móc); máy ép thủy lực; kích nâng đỡ (máy) dùng để tháo 
hộp số cho ô tô; thiết bị nâng; máy cân chỉnh lốp ô tô; máy tạo khí ni tơ; máy tháo lốp « 
tô; buồng sơn ô tô (máy móc).  

 
 

(210) 4-2011-15632 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, nâu đất, xanh lá cây, xanh 

nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Trí Cường  (VN) 
Xóm 4, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; dịch vụ xe taxi. 
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(210) 4-2011-15633 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cẩm Đạt  (VN) 
190/1 - 190/3 -190/5 Lý Thánh Tông , 
phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ.   
 
 

(210) 4-2011-15634 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cẩm Đạt   (VN) 
190/1 - 190/3 -190/5 Lý Thánh Tông , 
phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ.   
 
 

(210) 4-2011-15635 (220) 01.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(731) Y. S. FOOD CO., LTD.   (JP) 
552-8 Kagamiyama Kawara- Machi, 
Tagawa-Gun, Fukuoka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thục hiện), dịch vụ nhà 
hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-15636 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Phạm Cúc Phương  (VN) 
60/1 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; túi xách dành cho phụ nữ; vali; túi 
du lịch; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong).  

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bằng vải giả da; đai lưng; găng tay (quần áo); áo vét (quần 
áo);  bộ quần áo lễ phục dùng trong các buổi lễ hóa trang; áo khoác ngoài; áo ba đờ xuy, 
quần áo ngủ; áo choàng phụ nữ; váy lót dài; áo sợi đan chui đầu (áo pulove); quần áo may 
sẵn; áo sơ mi; giày; áo bờ lu: áo khoác ngoài (mặt ra ngoài các quần áo khác để khỏi bẩn), 
bộ quần áo; áo len dài tay: áo nịt; áo T-shirt: áo dệt kim cộc tay; quần áo lót; quần áo lót 
chống đổ mồ hôi; áo gilê. 
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(210) 4-2011-15637 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Cáp Viễn Thông 
ANC   (VN) 
Số nhà 20, ngõ 253 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây đồng trục truyền dẫn tín hiệu truyền hình; dây cáp điện; dây dẫn điện; dây 

dẫn tín hiệu điện thoại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dây đồng trục truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dây cáp điện, dây dẫn 
điện, dây dẫn tín hiệu điện thoại.  

 
 

(210) 4-2011-15638 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Nutricare  (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngữ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả, hạt) (không dùng 
cho mục đích y tế), sữa và sản phẩm từ sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ 
(đã được chế biến).  

 
 

(210) 4-2011-15639 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Dinh dưỡng 
Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 
mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả, hạt) (không dùng 
cho cho mục đích y tế) sữa và sản phẩm từ sữa, đồ uống có sữa là chủ yếu, hoa quả đóng 
lọ (đã được chế biến). 

 
 

(210) 4-2011-15640 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ   (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-15641 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ  (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2011-15642 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ  (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15643 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ  (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15644 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ   (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15645 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ   (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-15648 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SociÐtÐ des Hotels MÐridien  
(FR) 
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14Ì Ðtage, 75015 
PARIS - France  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các trang thiết bị vui chơi giải trí (không phải dịch vụ 
mua bán); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ 
khiêu vũ (phòng nhảy disco); dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán rượu.  

 
 

(210) 4-2011-15649 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) C.B. FLEET COMPANY, 
INCORPORATED   (US) 
4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 
24502 USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

cho ngành y; thuốc nhuận tràng, dung dịch để thụt, chế phẩm làm sạch ruột; thuốc nước 
để điều trị táo bón và rối loạn dạ dày ruột.  

 
 

(210) 4-2011-15650 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người, loại trừ tất cả các loại sản phẩm và chế phẩm 

dùng cho mắt, bao gồm cả chất bôi trơn dùng cho mắt.  
 
 

(210) 4-2011-15651 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.3.11; A19.1.12 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ ăn uống Ngọc Tuấn 
Anh   (VN) 
Số 48 Nguyễn Tri Phương, phường Chính 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán giải khát; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2011-15652 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 24.7.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAPY  (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa Nitơ; chất hoá học dùng trong nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu).  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-15653 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Pana VTV Việt 
Nam   (VN) 
Số 2 nghách 50 ngõ 68 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly (máy tăng âm); đầu đọc đĩa: CD, VCD, DVD, SVCD; máy thu hình; 
microphone (micr«).  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hoà không khí; quạt điện dân dụng; nồi cơm điện; ấm đun 
nước dùng điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán loa, âm ly (máy tăng âm), đầu đọc đĩa: CD, VCD, DVD, SVCD, máy 
thu hình, microphone (micrô), tủ lạnh, máy điều hoà không khí, quạt điện dân dụng, nồi 
cơm điện, ấm đun nước bằng điện, máy xay sinh tố.  

 
 

(210) 4-2011-15654 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15655 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 
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(210) 4-2011-15656 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Ba   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15657 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; 1.15.5; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Trắng sang xanh lợt, xanh đậm, cam lợt, 

cam đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Triệu Phúc  (VN) 
15C Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng).  
 
 

(210) 4-2011-15658 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 1.3.1; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Trắng sang xanh lợt, xanh đậm, cam lợt, 

cam đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Triệu Phúc   (VN)
15C Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời. (sưởi nóng).  
 
 

(210) 4-2011-15659 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 
Số 06 phố Cửa Đông, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áp may sẵn; quần áo tắm; quần áo bơi; quần áo bó sát vào người 
(tights); quần áo lót; quần áo lót chống mồ hôi; quần áo da; quần áo ngủ; quần áo thể dục 
(Clothing for gymnastics); áo sơ mi cộc tay; áo khoác; áo lót dùng cho phụ nữ (corsets); 
áo nịt nữ (girdles); quần áo từ hàng đan (knitwear); khăn choàng (mantillas); áo choàng 
phụ nữ (pelerines); váy lót (petticoats); khăn choàng, áo sơ mi, áo ngủ ngắn (bodices), 
váy, giày, dép, mũ, nón, ca vát (neckties), giày ủng, giày thể thao.  

 

Nhóm 35: Mua và bán quần áo, mũ, nón, giày, dép các loại. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
751 

(210) 4-2011-15660 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.13.25; 16.3.15 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Tân Việt  (VN) 
Số 217, đường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại, bao gồm: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa sổ liền vách.  
 
 

(210) 4-2011-15662 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám. 
 

Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm: đá cắt, đá mài, đĩa nỉ đánh bóng, đĩa nhám, mâm 
cưa, lưỡi cắt gạch.  

 
 

(210) 4-2011-15663 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AWIN BARRATT SIEGEL WINE 
AGENCIES LLP   (GB) 
The White House, 5B Rectory Lane, 
Ashstead, Surrey KT21 2BS, United 
Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 
 

(210) 4-2011-15664 (220) 01.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 25.1.6; 7.15.1; 26.2.7 
(591) Đỏ tươi, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ RDOQ Việt Nam   (VN) 
Xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói, thịt được bảo quản, thịt đóng hộp, các sản phẩm chế 
biến từ thịt, xúc xích. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chế biến từ thịt.  

 
 

(210) 4-2011-15665 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Đông Thành  
(VN) 
Số 16, ngõ 118, Đào Tấn, Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Hộp nối đầu dây điện, cáp đồng trục, cáp điện, cáp sợi quang, ống nối cho dây 

cáp điện, dây dẫn điện (điện dân dụng dùng trong gia đình), cáp âm thanh, cáp dẫn điện, 
công tắc điện, phích cắm điện, ống bọc nối cho dây cáp điện, dây điện báo, dây điện 
thoại, dây bằng hợp kim kim loại để dẫn điện [có thể chảy được - dây cầu chì]. 

 
 

(210) 4-2011-15666 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

FUJIMI   (VN) 
Số 8, ngõ 269, phố Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng cụ thể là: máy lọc nước, máy giặt, máy sấy, chổi lau nhà, 

máy xay, nồi, chăn, gối, đệm, giầy, dép, quần, áo.  
 
 

(210) 4-2011-15667 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ mới 

Vinh Phó   (VN) 
Số 10H, tổ 13A, ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm, cách nhiệt.  
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(210) 4-2011-15669 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH DV-TM ô tô Đại 

Tấn Phát  (VN) 
D6, KP4, xa lộ Hà Nội, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, phụ tùng xe ô tô các loại.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-15670 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FUJI XEROX ASIA PACIFIC PTE LTD  
(SG) 
80 Anson Road #37-00 Fuji Xerox 
Towers Singapore 079907  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy phôtô (sao chụp tài liệu), máy in lade (dùng với máy vi tính); máy in phun 

mực (dùng với máy vi tính), máy quét tài liệu điện tử; thiết bị truyền và nhận tín hiệu fax; 
thiết bị điện tử đa chức năng sử dụng vừa là máy in, máy sao chụp tài liệu và máy quét dữ 
liệu; thiết bị điện tử đa chức năng sử dụng vừa là máy sao chụp tài liệu, máy fax, máy 
quét dữ liệu và/hoặc máy in; máy vẽ đồ thị điện tử; thiết bị hiển thị (chiếu) hình; phần 
mềm máy tính để quản lý tài liệu, để tạo tài liệu, xử lý tài liệu và hình ảnh; phần mềm 
máy tính để quét hình ảnh và tài liệu; phần mềm máy tính để tạo tài liệu, dùng để quản lý 
luồng công việc qua tài liệu; phần mềm dùng cho máy chủ in dùng với máy vi tính; phần 
mềm để chuẩn đoán và gỡ rối (sửa lỗi); thiết bị kiểm soát máy in dùng trong sản xuất; 
phần mềm để phát triển các ứng dụng in kỹ thuật số; phần mềm máy vi tính.  

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hay bìa; ấn phẩm quảng cáo; tờ rơi quảng cáo; tài 
liệu quảng cáo dưới dạng ấn phẩm in sẵn; áp phích quảng cáo; xuất bản phẩm quảng cáo, 
tài liệu thuyết trình in sẵn dùng cho việc thuyết trình bằng phương pháp nghe nhìn; cuốn 
sách nhỏ cung cấp thông tin; sách liên quan đến kinh doanh; sách hướng dẫn; bản tin (ấn 
phẩm); hộp đựng thiệp giao dịch; catalô; giấy chứng nhận; tạp chí của công ty; báo của 
công ty; phần mềm máy vi tính thể hiện dưới dạng ấn phẩm; sổ tay (hướng dẫn); tài liệu 
hướng dẫn (không phải là thiết bị); tờ rơi; giấy viết (in) thư; tạp chí định kỳ; sách hướng 
dẫn quản lý (xuất bản phẩm in sẵn); sách hướng dẫn thực hành (ấn phẩm), xuất bản phẩm 
định kỳ; bản sao (ảnh); sách hướng.dẫn về thuyết trình; ấn phẩm (sản phẩm in); giấy in; 
giấy phôtô, thanh mực in; giá đựng tài liệu (văn phòng phẩm); bản báo cáo (ấn phẩm in 
sẵn); văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2011-15671 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh kinh 
nguyệt, quần lót vệ sinh kinh nguyệt, quần lót vệ sinh, miếng đệm lót mỏng dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc vệ sinh kinh nguyệt, chất khử mùi và chất làm thơm mát không 
dùng cho cá nhân; miếng đệm quần lót phụ nữ dùng cho mục đích vệ sinh hoặc vệ sinh 
kinh nguyệt, nút bông, len hoặc vải thấm nước dùng trong thời kỳ kinh nguyệt, khăn lau 
và khăn lau bằng giấy tẩm các dung dịch vệ sinh cá nhân, và khăn lau bằng giấy tẩm các 
chất diệt trùng.  

 
 

(210) 4-2011-15672 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED  
(VG) 
Palm Grove House Box 438, Road Town 
Tortola, Virgin Islands (British)  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng. 

 
 

(210) 4-2011-15673 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; A5.3.14 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất nước 

trà xanh Hồng Vinh  (VN) 
Khu 9, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh (chè xanh); cà phê, ca cao. 
 
 

(210) 4-2011-15674 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; thiết bị nâng hàng (palang, ròng 
rọc, con đội); máy cắt cỏ; máy phun xịt nước; máy nổ; dây curoa làm bằng cao su và các 
hợp chất khác (bộ phận máy).  

 
 

(210) 4-2011-15675 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.25; 25.1.6; A5.1.5; A5.1.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Phú Phương  (VN) 
Thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-15676 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Phú Phương  (VN) 
Thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15678 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đình Lân  (VN) 
61B đường Quang Trung, khóm 5, 
phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, 
tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc.  
 

Nhóm 40: Gia công vàng lẫn tạp chất để tinh chế vàng rồng; hợp kim vàng; mạ và điện 
phân kim loại. 
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(210) 4-2011-15679 (220) 01.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.11.3; A25.7.21 
(591) Cam, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

   

(731) Hộ kinh doanh AKIDO  (VN) 
Tổ 22, ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình.  
 
 

(210) 4-2011-15680 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; A26.11.13 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Bích  (VN)
04 Phan Chu Trinh, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng; bạc.  
 
 

(210) 4-2011-15682 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, nâu, xanh dương, xánh lá cây, 

hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Thuận Đạt  (VN) 
3/114 đường Lê Thị Hà, ấp Đình, xã Tân 
Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng.  
 
 

(210) 4-2011-15687 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KT & G CORPORATION  (KR) 
100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc 
không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà. 
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(210) 4-2011-15688 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Cam 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

ngon Cổ Điển  (VN) 
17 đường số 12, khu phố 4, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) thực phẩm, đồ uống không chứa cồn và đồ uống có 

cồn. 
 
 

(210) 4-2011-15689 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.15; A1.1.9; 2.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời, 

vàng, xanh lá cây, đen, xanh nõn chuối, 
hồng 

(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh 
(VN)  (VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-15690 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NATURELAND CO., LTD.  (KR) 
Seoul Techno Park 404, Gongneung-
dong 172, Nowon-Gu, Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Đồ hóa trang (son phấn); mỹ phẩm dùng để tắm; sữa dưỡng da (mỹ phẩm): 

kem dưỡng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem tẩy trang (mỹ phẩm); chế 
phẩm làm sạch tẩy trang cho mắt (mỹ phẩm); nước hoa dạng lỏng; chất thơm dùng cho cá 
nhân (nước hoa); chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm 
chống nắng;  sữa tẩy trang (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); kem chống nắng dạng sữa 
(mỹ phẩm); kem dưỡng da tay (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm ; hộp đồ mỹ 
phẩm (có mỹ phẩm bên trong). 
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(210) 4-2011-15691 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Đàm Duy Long   (VN) 
Khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức cưới hỏi trọn gói về mặt nghi lễ (không bao gồm tổ chức ăn 

uống). 
 
 

(210) 4-2011-15692 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15693 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Trần Văn Hùng  (VN) 
Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15694 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh nhạt, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, đường 
Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15695 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.9.23 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, da cam, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15696 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi 

khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ cỏ, thuộc diệt trừ rầy nâu.  

 
 

(210) 4-2011-15697 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 
vệ thực vật Việt Trung  (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2011-15698 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 
vệ thực vật Việt Trung    (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2011-15699 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.2; 1.15.15; 26.4.9 
(591) Vàng, vàng nhạt, hồng, đỏ, đỏ cam, xanh 

lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền; thịt hộp; dầu ăn; bơ thực vật; nước mắm; nước chấm có 
nguồn gốc từ động vật.  

 
 

(210) 4-2011-15700 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NAVIS CAPITAL PARTNERS 
LIMITED  (MY) 
Level 17, Quill 7 Tower, 9 Jalan Stesen 
Sentral V, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn, thông tin, quản lý, điều hành hỗ trợ và tư vấn thương mại; dự 
toán kinh tế; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, đánh giá và điều tra kinh 
doanh thương mại; tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch 
vụ tư vấn, thông tin, đánh giá và quản lý tài chính; dịch vụ liên quan đến chứng khoán bao 
gồm môi giới chứng khoán; môi giới cổ phần, kỳ phiếu và vồn; đầu tư vốn và quản lý vốn; 
tất cả thuộc nhóm 36. 
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(210) 4-2011-15701 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NAVIS CAPITAL PARTNERS 
LIMITED   (MY) 
Level 17, Quill 7 Tower, 9 Jalan Stesen 
Sentral V, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn, thông tin, quản lý, điều hành hỗ trợ và tư vấn thương mại; dự 
toán kinh tế; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, đánh giá và điều tra kinh 
doanh thương mại; tất cả thuộc nhóm 35.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch 
vụ tư vấn, thông tin, đánh giá và quản lý tài chính; dịch vụ liên quan đến chứng khoán bao 
gồm môi giới chứng khoán; môi giới cổ phần, kỳ phiếu và vồn; đầu tư vốn và quản lý vốn; 
tất cả thuộc nhóm 36. 

 

(210) 4-2011-15702 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NAVIS CAPITAL PARTNERS 
LIMITED   (MY) 
Level 17, Quill 7 Tower, 9 Jalan Stesen 
Sentral V, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn, thông tin, quản lý, điều hành hỗ trợ và tư vấn thương mại; dự 
toán kinh tế; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, đánh giá và điều tra kinh 
doanh thương mại; tất cả thuộc nhóm 35.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư vốn; dịch 
vụ tư vấn, thông tin, đánh giá và quản lý tài chính; dịch vụ liên quan đến chứng khoán bao 
gồm môi giới chứng khoán; môi giới cổ phần, kỳ phiếu và vồn; đầu tư vốn và quản lý vốn; 
tất cả thuộc nhóm 36. 

 
 

(210) 4-2011-15703 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA PILOT 

CORPORATION (Also trading as Pilot 
Corporation)  (JP) 
6-21 Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút máy; bút bi; bút chì kim; bút đánh dấu và các dụng cụ để viết khác; văn 
phòng phẩm.  
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(210) 4-2011-15704 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.1.1; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Laba   (VN) 

Số 24, đường Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà).  

 
 

(210) 4-2011-15705 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mộc  
(VN) 
331/40 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-15706 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; 26.4.3; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xám 
(731) Hộ kinh doanh út Thanh  (VN) 

ấp Kinh Đứng A, xã Khánh Hưng, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: cá khô (như khô bồi, khô lóc, khô chạch, khô sặc), mực 

khô, tôm khô.  
 
 

(210) 4-2011-15709 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
thương mại quốc tế Thái Chi  
(VN) 
Số 20, khối 2, tổ 13, thị trấn Cầu Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nước, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất dùng trong gia đình, cụ thể: giường, tủ, bàn, ghế, kệ bằng gỗ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tủ lạnh, điều hoà không khí, máy lọc nước, thiết bị 
làm nước nóng bằng năng lượng mặt trời, giường, tủ, bàn, ghế, kệ bằng gỗ, chậu rửa, bồn 
tắm, vòi nước, vòi hoa sen, van nước, bệ xí, bể nước, két nước của bệ xí, bộ phận ngồi của 
xí bệt, thiết bị sấy khô tay (chạy điện) trong phòng vệ sinh, bồn tắm xông hơi mát xa, bồn 
tắm nóng lạnh, phòng tắm đa năng, bồn tắm nước xoáy, phụ kiện bồn tắm, máy phát điện, 
máy nông nghiệp, máy bơm nước, máy giặt, máy xay chạy điện, máy nghiền gia dụng 
chạy điện, máy sấy tóc, máy hút bụi, ổ cắm điện, cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử, 
attomat (thiết bị điện), dây điện, ổn áp, biến áp, máy biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện 
thoại, cáp dùng cho máy thu hình; mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị dùng để dẫn, đóng 
cắt, biến đổi, tích trữ, điều chỉnh, kiểm soát điện năng, tủ điện; mua bán, xuất nhập khẩu: 
tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị mạng), cột thu lôi, tủ nguồn, cột bơm 
xăng, cột rút tiền tự động, máng cáp điện, thang điện, ti vi, màn hình tinh thể lỏng, máy 
ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, loa, bàn là, thiết bị chiếu sáng, chảo áp suất dùng điện, 
dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và hệ thống nấu nướng, bình nước nóng dùng điện, 
chảo rán dùng điện, tủ đông, tủ mát, bình nước nóng lạnh, bếp ga, lò vi sóng, máy văn 
phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia đình, đĩa đựng đồ, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, 
bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong hầm thịt, chảo vạc để nấu, vỉ nướng (đồ dùng 
nấu nướng), dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng không dùng điện; 
dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 40: Gia công kim loại (inox, sắt, nhôm, đồng).  

 
Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải trí, văn hoá, nghệ 
thuật); dịch vụ câu lạc bộ thể thao, cụ thể là chơi gôn, quần vợt; dịch vụ tổ chức và điều 
khiển hội nghị, hội thảo; dịch vụ tổ chức, dàn dựng: phim quảng cáo, phim nhựa, phim 
truyền hình, phim tài liệu, phim ca nhạc; dịch vụ sản xuất: phim, chương trình phát thanh, 
truyền hình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ; thiết kế biển hiệu quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-15710 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PADI AMERICAS, INC., (US)   (US) 
30151 Tomas Street, Rancho Santa 
Margarita, CA 92688 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; sổ tay hướng dẫn; sách giáo khoa; sách hướng dẫn; bảng giấy; tập 

quảng cáo và sách hướng dẫn sử dụng thiết bị.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các phương tiện hướng dẫn, đảm bảo an toàn dưới nước; dịch 
vụ hướng dẫn lặn dưới nước bao gồm hướng dẫn việc sử dụng thiết bị thở dưới nước; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là tổ chức các buổi trình diễn về lặn.  
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(210) 4-2011-15713 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội  

(VN) 
Số 01 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu tìm kiếm trực tuyến 

trong lĩnh vực mạng xã hội.  
 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử; thanh toán trên mạng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ khai thác giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; cung 
cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truyền thông; dịch vụ giao tiếp trên 
mạng internet; dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet.  

 
Nhóm 41: Cung cấp trang tin điện tử trực tuyến; cung cấp các trang nhật ký điện tử do 
người dùng thiết lập; cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tạo các cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng tham gia vào các cuộc 
thảo luận, tương tác với những người sử dụng khác, thiết lập cộng đồng ảo và tham gia 
vào mạng xã hội.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của cá nhân, cụ thể là 
nhu cầu tự giới thiệu bản thân để làm quen, kết bạn với người khác; các dịch vụ giới thiệu 
và liên kết mạng xã hội trên cơ sở inte−net. 

 
 

(210) 4-2011-15714 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.1.14 
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại Siêu Việt   (VN) 
C12/10A khu phố 3, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống tinh khiết; nước giải khát; sirô (đồ uống); bia. 
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(210) 4-2011-15715 (220) 01.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh mực, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Long  (VN) 
44 Lý Thánh Tôn, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch: tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; người đi cùng 
(hướng dẫn) khách du lịch; vận chuyển hành khách; cuộc tham quan du lịch; sự đặt chỗ 
cho sự vận chuyển hành khách.  

 
 

(210) 4-2011-15716 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 2.9.14 
(731) AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 

BANKING GROUP LIMITED   (AU) 
ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 
Collins Street, Docklands, Victoria 3008, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính cho bảo hiểm và bất động 
sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ ngân hàng bao 
gồm cả dịch vụ ngân hàng trên hệ thống internet; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ séc; 
dịch vụ kiểm tra séc; dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thẻ ghi có; dịch vụ thẻ ghi nợ; 
dịch vụ bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; hợp đồng 
bảo hiểm; môi giới chứng khoán; môi giới cổ phiếu và trái phiếu; môi giới hợp đồng 
tương lai; gây quỹ từ thiện; đổi tiền; cấp tiền; đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch 
vụ thuê-mua tài chính; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ ngân hàng liên quan đến thế chấp; 
dịch vụ gửi két an toàn; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ ủy thác tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-15717 (220) 02.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(591) Xanh, đỏ (540) 

  

(731) Lê Văn Vinh  (VN) 
1000 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng.  
 
 

(210) 4-2011-15718 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hải Nam   (VN) 
Số 28/72, phố Quan Nhân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 
cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 

 
 

(210) 4-2011-15719 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại Phương Trang (VN)
120 đường số 2, cư xá đài ra đa Phú 
Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15720 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KANSAI PAINT CO., LTD.   (JP) 
33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, véc ni; sơn; chất màu; chất để pha loãng sơn.  
 
 

(210) 4-2011-15721 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh nước biển (540) 

 

(731) Công ty cổ phần DREAMLIFE 
Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngõ 2, phố Hoàng Sâm, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2011-15722 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ   (VN) 
Số 15, dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-15723 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ    (VN) 
Số 15, dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15724 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ    (VN) 
Số 15, dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15725 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ    (VN) 
Số 15, dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15726 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ    (VN) 
Số 15, dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-15727 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15730 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.1.4 
(731) ZHANG YOUHUI   (CN) 

No.4-01 Nonghuai Market West, 
Pingxiang City, Guangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng để thu hút và diệt trừ côn trùng; dụng cụ để kết nối điện (ổ 
cắm, phích cắm và công tắc); vỏ ổ cắm điện; chấn lưu đèn; chuông cửa chạy bằng điện; 
cầu dao điện; công tắc điện; dụng cụ đo chạy bằng điện.  

 
 

(210) 4-2011-15732 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 5.9.21; A5.1.14 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, xanh lá cây, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng én  (VN) 
Số A22, khu chí lô TT5, khu đô thị Văn 
Quán, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2011-15733 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ vận tải Hiệp Phát  (VN)
0102 cao ốc Phú Nhuận, số 20 Hoàng 
Minh Giám, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng: xi măng; bán buôn đồ dùng gia đình: giường, tủ, 
bàn ghế, đồ dùng nội thất, bán buôn kim loại và quặng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15735 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.3.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, hồng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ 
Dung  (VN) 
9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân 
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo trang điểm và chăm sóc da.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.  
 
 

(210) 4-2011-15736 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất kỹ 
thuật Kim Phong  (VN) 
96/3 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất vi sinh xử lý nước thải.  

 
 

(210) 4-2011-15737 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
MIKO   (VN) 
Số 2 đường TS8, khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước xuýt; súp; các chế phẩm để nấu súp hay nước dùng; nước canh thịt; chế 

phẩm để làm nước dùng hay nước canh thịt; chất chiết xuất ra từ thịt; dầu; bơ; sữa; các sản 
phẩm từ sữa; thịt gia cầm tươi sống; nước thịt đông.  

 
Nhóm 30: Nước xốt cho thức ăn; nước chấm (đồ gia vị); gia vị; đồ gia vị; nước tương; 
tương ớt; mù tạt; snack (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc); mì; bún; miến; cháo; 
phở; kem lạnh; xốt mai-don-ne; giấm.  
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(210) 4-2011-15739 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại An 
Khánh  (VN) 
303/1 KV5 Cái Sơn Hàng Bàng, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15741 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty Luật TNHH Trung 
Thành  (VN) 
Phòng số 804 - CT3, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp, dịch vụ tư vấn và đại diện bản 

quyền tác giả; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện 
theo uỷ quyền để bảo vệ quyền lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng); dịch vụ trọng tài.  

 
 

(210) 4-2011-15743 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành các công việc kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; 

quan hệ công chúng; thăm dò dư luận; quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm hoặc 
dịch vụ của người khác; hãng thông tin thương mại; dịch vụ thương mại và tư vấn tiêu 
dùng, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, họp báo; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và 
thể thao; dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật ứng dụng; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế kiến 
trúc, tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng, thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2011-15744 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Tám Vạn 
Sáu  (VN) 
319 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị viễn thông; 

lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện tử.  
 
 

(210) 4-2011-15745 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thiên Trường An  
(VN) 
Cụm CN Tây Nam thành phố Phủ Lý, xã 
Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-15746 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.11.1 
(591) Vàng nhũ, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
quản lý dự án Tiêu Chuẩn 
Vàng   (VN) 
Phòng 10.09, lô B, cao ốc Nguyễn Văn 
Đậu, số 243A Nguyễn Thượng Hiền, 
phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án. 

 
 

(210) 4-2011-15750 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy 
khô hoặc nấu chín; sản phẩm sữa; thịt bò đã chế biến; thịt lợn đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà); bột làm từ ngũ cốc; mứt khô (mứt tết) làm từ rau củ 
quả; gia vị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống nhà hàng, quán ăn; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán bar.  

 
 

(210) 4-2011-15751 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vĩnh 
Thái   (VN) 
179 Bình Phú, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; kem dưỡng da; kem đánh răng; nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-15752 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vĩnh 
Thái    (VN) 
179 Bình Phú, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; kem dưỡng da; kem đánh răng; nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-15754 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Sinh 
Học (Việt Nam) Black Pearl  
(VN) 
ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-15755 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HP Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố 2, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; thiết bị 

đóng, mở cửa (không dùng điện); tay nắm cửa bằng kim loại; bộ đồ bằng kim loại dùng 
cho cửa (trang trí).  

 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại;tấm cửa không bằng 
kim loại; tấm ốp trần bằng nhựa; tấm lót sàn phi kim loại; tấm ốp tường phi kim loại; vách 
ngăn phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15756 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HP Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố 2, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; thiết bị 

đóng, mở cửa (không dùng điện); tay nắm cửa bằng kim loại; bộ đồ bằng kim loại dùng 
cho cửa (trang trí).  

 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không 
bằng kim loại; tấm ốp trần bằng nhựa; tấm lót sàn phi kim loại; tấm ốp tường phi kim 
loại; vách ngăn phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15757 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HP Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố 2, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; thiết bị 
đóng, mở cửa (không dùng điện); tay nắm cửa bằng kim loại; bộ đồ bằng kim loại dùng 
cho cửa (trang trí).  

 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không 
bằng kim loại; tấm ốp trần bằng nhựa; tấm lót sàn phi kim loại; tấm ốp tường phi kim 
loại; vách ngăn phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15758 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.23; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc sư 
Huy Vũ & Cộng Sự - A.V.A  (VN) 
61 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-15759 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bạc Hà Xanh   (VN) 
26/8 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện thể dục; dịch vụ giáo dục đào tạo; biểu diễn trực tiếp; tổ chức cuộc 

thi giải trí; tổ chức trình diễn; cho thuê máy quay phim.  
 
 

(210) 4-2011-15760 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Anh  (VN) 
Số 2, ngách Hồ Hàm Long, ngõ 1, Âu 
Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; vận tải; vận chuyển hành khách; cho thuê kho hàng; vận 

chuyển hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách 
sạn; quán cà phê tự phục vụ; căng tin. 
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(210) 4-2011-15761 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tập Đoàn 
Minh Anh  (VN) 
Số 2, ngách Hồ Hàm Long, ngõ 1, Âu 
Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; phòng khám bệnh; bệnh viện; nhà 
dưỡng bệnh (chăm sóc sức khoẻ). 

 
 

(210) 4-2011-15762 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại điện 
tử viễn thông Minh Tuấn  (VN) 
52/4, đường Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 
6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); ti vi; điện thoại.  
 
 

(210) 4-2011-15763 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu An Thy (VN)
Số 783, đường 5, Đặng Xá, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 
 

(210) 4-2011-15764 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; 26.1.2; 8.7.5; A5.11.2 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương nhạt, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
Hoàng Kim   (VN) 
Thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
776 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15765 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 5.5.16; 8.7.5; A5.11.5 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương nhạt, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
Hoàng Kim   (VN) 
Thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15766 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 8.7.5; A5.11.2; 5.7.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
Hoàng Kim   (VN) 
Thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2011-15767 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A5.3.14; 8.7.5; A5.11.5 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, đen, trắng, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thương mại 
Hoàng Kim   (VN) 
Thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15768 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
152B Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15769 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Năm Tốt   (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15770 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Hoàng Phát (VN)
Số 22, ngõ 218/2 đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15771 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15772 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư thương

mại quốc tế Mặt Trời Đỏ   (VN) 
P207, nhà C3, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-15773 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.19; A8.1.17; A8.1.16; 25.3.1 
(591) Trắng, hồng, vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Topcake  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-15774 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.19; A8.1.16; A8.1.17; 25.5.25 
(591) Trắng, hồng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Topcake   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-15775 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.9; A8.1.16; A8.1.17; 5.9.3 
(591) Trắng, xanh, hồng, tím, vàng, nâu, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Topcake   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2011-15776 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện công 
nghiệp Duy Tân   (VN) 
29 đường 29, phường 12, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí (đèn dùng để chiếu sáng và trang trí); hộp đèn 
chiếu sáng (máng đèn), bóng đèn, chóa đèn (chụp đèn).  

 
 

(210) 4-2011-15777 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; A5.5.20 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyên Vinh 
Phát   (VN) 
14/149 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2011-15778 (220) 02.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.4; A17.2.2 
(591) Tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý Bến Thành   (VN) 
Số 7 Phan Chu Trinh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, thu đổi ngoại tệ. 
 
 

(210) 4-2011-15779 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.24; 25.12.1; A5.1.12; A6.3.4 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng, tím, cam, xám, 

hồng nhạt, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Thực Phẩm Xanh   (VN) 
46/104A Phan Huy ích, tổ 75, khu phố 
10, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm (bán buôn rau, quả).  
 
 

(210) 4-2011-15780 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) SERVUS GMBH  (CH) 

Joweid Zentrum 1, CH-8630 Ruti ZH, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; đành giá kinh doanh; hỗ trợ điều hành (quản lý) các 
công việc kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; thông tin thương mại và tư vần 
tiêu dùng; thông tin về kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; nghiên cứu thị 
trường; tư vấn quản lý nhân sự ; dịch vụ so sánh giá cả; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển 
chọn nhân sự; tuyển nhân sự; dịch vụ thư ký; đánh giá tâm lý trong quá trình lựa chọn 
nhân sự.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều hành hội thảo; dịch vụ giáo dục; thông tin về giáo dục; dịch vụ 
giảng dạy; sắp xếp và tổ chức các cuộc hội thảo. 

 
 

(210) 4-2011-15781 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
và thương mại tổng hợp Gia 
Phát  (VN) 
Thôn Quang Lãm, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, quạt điện, nồi lẩu dùng điện, lò nướng dùng điện, ấm đun nước 
siêu tốc bằng inox dùng điện.  

 

Nhóm 35: Mua, bán: nồi cơm điện, quạt điện, nồi lẩu điện, lò nướng điện, vợt bắt muỗi 
hoạt động bằng điện, ấm đun nước siêu tốc bằng inox dùng điện.  

 
 

(210) 4-2011-15782 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).  
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(210) 4-2011-15783 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).   
 
 

(210) 4-2011-15784 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MAXMASTER INDUSTRY SDN BHD.  
(MY) 
No. 4, 6 & 8, Jalan Bulan U5/166, 
Bandar Pinggiran Subang, Sec. U5, 
40150 Shah Alam, Selangor Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây đóng chai [không chứa cồn]; nước uống hoa quả [không chứa 
cồn]; nước ép rau quả tươi; nước nho ép; nước cam ép; nước quả [không chứa cồn].  

 
 

(210) 4-2011-15785 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) EGYPTIAN INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
COMPANY (EIPICO)  (EG) 
Industrial Area B1, Tenth of Ramadan 
City, P.O. Box 149 Tenth, EGYPT  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15786 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-15787 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15788 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15789 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15790 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-15791 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ - kỹ 
thuật điện Huỳnh Lai  (VN) 
129 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: tụ điện, dây cáp điện, tủ-bảng điện, thang - máng cáp, 
đồng thanh, công tắc, bóng đèn.   

 
 

(210) 4-2011-15792 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Sen Hồng   (VN) 
67/4/27/20 Nguyễn Quý Yêm, khu phố 
4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm); kem bôi mặt 
(mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc. 

 
 

(210) 4-2011-15793 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Thanh Tuyền   (VN) 
48 đường 46, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi 
mồi (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); kem dưỡng trắng da toàn thân 
(mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2011-15795 (220) 02.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển, xanh lá mạ, đen, nâu đất

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Đồng Tâm  (VN) 
Xóm 2, xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê 
căn hộ; hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 37: Cho thuê xe ủi đất; xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê máy 
đào xúc; khai thác mỏ; bảo dưỡng đồ gỗ; phục chế đồ gỗ; lát mặt đường; xây dựng đê 
chắn sóng; dịch vụ khai thác đá; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục (thiết bị xây 
dựng); xây dựng dưới nước; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển (hàng hoá) bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa; vận 
hành các cửa kênh; bãi đỗ xe; vận tải bằng ôtô; dỡ hàng; cho thuê xe chở khách. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị 
tập huấn; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà.  

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ thăm dò (thám hiểm) dưới 
nước; thăm dò địa chất; nghiên cứu địa chất; trắc nghiệm địa chất; thăm dò dầu mỏ; giám 
định dầu mỏ. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có « 
tô; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-15796 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 3.7.7; A3.7.24; 20.7.1; 1.5.1 
(591) Xanh rêu, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Nguyên  

(VN) 
K02, khu dân cư, khu phố 2, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học; dạy ngoại ngữ, tin 
học; tổ chức hội thảo du học.  

 
 

(210) 4-2011-15797 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19 
(731) Công ty cổ phần mua sắm 

Hạnh Phúc  (VN) 
110/5A Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
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(210) 4-2011-15798 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19 
(731) Công ty cổ phần mua sắm 

Hạnh Phúc  (VN) 
110/5A Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15799 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần mua sắm 

Hạnh Phúc   (VN) 
110/5A Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-15800 (220) 02.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) 1156662 FRAGRANCES INC.   (US) 
P.O. Box 7792, New York, New York 
10150 USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Vitamin và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15801 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.1 
(591) Xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Trịnh Gia Phát   (VN) 
Số 1/367 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ làm sạch bộ đồ ăn cá nhân, làm sạch tòa nhà, làm sạch quần áo.  
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(210) 4-2011-15802 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Hoàng Ngân  (VN) 
198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn 
trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-15803 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Phương Đông  (VN) 
Số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn 
trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-15804 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 15.7.1; 1.5.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá mạ, xanh lam, đen, trắng 
(731) JNA BEARINGS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
09/801, Jupiter CHSL, Evershine's 
Millenium Paradise, Thakur Village, 
Kandvili East, Mumbai-400 101, 
Maharashtra, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Cái trụ (bộ phận máy móc); bệ đỡ (đỡ ổ trục, vòng bi); khớp các-đăng; pít-tông 
giảm xóc; ổ đỡ của trục động cơ ô tô; vòng bi trong động cơ.   

 
 

(210) 4-2011-15805 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đồng Tâm (VN)
Số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ lát sàn; bê tông; gạch; ngói; cửa nhựa.  
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(210) 4-2011-15806 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YAMATO   (VN) 
Số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: học viện, trường đào tạo; dịch vụ giáo dục giảng dạy.  
 
 

(210) 4-2011-15807 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, xanh nước biển
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Trường Minh   (VN) 
Số 69/80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá đường bộ, đường biển, đường hàng không; vận tải hàng hoá 
ven biển và viễn dương.  

 
 

(210) 4-2011-15808 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần Đại lý hàng 

hải Việt Nam (VOSA)   (VN) 
Số 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 39: Đại lý vận tải đường bộ, đường biển, đường hàng không; dịch vụ kiểm đếm, 
bốc xếp, giao nhận hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-15809 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, đen
(731) Nguyễn Thị Minh Phương   (VN) 

Số 34 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy; khăn quàng cổ.  
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(210) 4-2011-15810 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.4; 26.3.3; A2.1.23; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Đinh Đức Thắng   (VN) 

Số 378 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô 
Quyền, Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và trang trí nội thất ôtô.  
 
 

(210) 4-2011-15811 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AGRICOLA Y FORESTAL ARCO IRIS 
S.A.   (CL) 
Alonso de Cordova 5151, of. 1103, Las 
Condes, Santiago, CHILE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 
 

(210) 4-2011-15812 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AGRICOLA Y FORESTAL ARCO IRIS 
S.A.    (CL) 
Alonso de Cordova 5151, of. 1103, Las 
Condes, Santiago, CHILE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 
 

(210) 4-2011-15813 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AGRICOLA Y FORESTAL ARCO IRIS 
S.A.    (CL) 
Alonso de Cordova 5151, of. 1103, Las 
Condes, Santiago, CHILE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 
 

(210) 4-2011-15814 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AGRICOLA Y FORESTAL ARCO IRIS 
S.A.    (CL) 
Alonso de Cordova 5151, of. 1103, Las 
Condes, Santiago, CHILE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
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(210) 4-2011-15815 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A11.3.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thành Đạt   (VN) 
Thôn Thạch Lựu 1, xã An Thái, huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2011-15816 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED   (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng trong ung thư học. 
 
 

(210) 4-2011-15817 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED    (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng trong ung thư học. 
 

(210) 4-2011-15818 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED    (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng trong ung thư học. 
 
 

(210) 4-2011-15819 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái  (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn.  
 
 

(210) 4-2011-15820 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
quốc tế và Đầu tư Việt Nam  
(VN) 
1A - Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước chiết xuất từ nhân sâm (đồ uống), nước chiết xuất từ linh chi (đồ uống), 

nước yến sào (đồ uống), nước chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (đồ uống), nước chiết xuất 
từ hoa quả (đồ uống); tất cả không dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, các loại dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, 
thực phẩm chức năng, thức phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm nhân sâm, chế phẩm từ sâm, 
các sản phẩm linh chi, chế phẩm từ linh chi, các sản phẩm đông trùng hạ thảo, chế phẩm 
từ đông trùng hạ thảo.  

 
 

(210) 4-2011-15821 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.17; 24.17.25; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mỹ Trang   (VN) 
Số 87 Phạm Thái Bường, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, cung cấp dịch vụ về đào tạo kỹ năng tiếng Anh; đào tạo trình độ 

ngoại ngữ từ thấp đến cao, hợp tác giảng dạy tiếng Anh.  
 
 

(210) 4-2011-15823 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.3; 26.7.25; 26.3.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Viện Quy hoạch và Thiết kế 

xây dựng Quảng Ninh  (VN) 
Ngõ 3, phố Hải Thịnh, phường Hồng 
Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Giám sát thi công các công trình xây dựng; xây dựng các công trình dân dựng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.  
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(210) 4-2011-15825 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 
MIDI, tivi. 

 
 

(210) 4-2011-15827 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế ZIOVI  
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng, tư vấn kiến trúc.  
 
 

(210) 4-2011-15828 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế ZIOVI  
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Vinaconex 9, đường 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế (trang trí) nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc.  
 
 

(210) 4-2011-15829 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời, trắng (540) 

 

(731) Công ty xây dựng và phát 
triển ZIO  (VN) 
Tòa nhà Central Park, số 208, đường 
Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, thiết lập bản vẽ xây dựng, kiến trúc. 
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(210) 4-2011-15830 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dương Gia  (VN) 
Thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bình nước 
nóng cho nhà tắm; bồn rửa bát; bếp nấu ăn.  

 
 

(210) 4-2011-15832 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 
Tam Bảo   (VN) 
198 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai (đồ uống); nước giải khát không có cồn (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-15833 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; A8.1.16; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Thị Thanh Viên  (VN) 
419 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2011-15834 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình - Phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã giấy người già, quần tã trẻ em, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-15835 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã giấy người già, quần tã trẻ em, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2011-15836 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã giấy người già, quần tã trẻ em, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-15837 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 18.2.1 
(591) Đỏ, da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc đất 
vàng Việt  (VN) 
Lô 22 - LK 9, khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ hoặc bằng vật liệu phi kim loại; ván ốp tường bằng gỗ hoặc 

bằng vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ván sàn bằng gỗ hoặc bằng vật liệu phi kim loại, ván ốp tường bằng 
gỗ hoặc bằng vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại và kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-15838 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty liên doanh MEDEVICE 
3S   (VN) 
53 khu phố 5, TT. Chơn Thành, huyện 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 
 

(210) 4-2011-15839 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội đầu; chế phẩm làm ẩm chăm sóc 

môi; chế phẩm chăm sóc mặt; chế phẩm để tắm rửa cho em bé.   
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(210) 4-2011-15840 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, keo xịt tóc, chế phẩm dưỡng 
tóc, dầu gội dầu khô, dầu gội đầu kết hơp dầu xả.   

 
 

(210) 4-2011-15841 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Văn Thảo  (VN) 
Thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni).  
 

Nhóm 19: Bột bả tường dùng cho xây dựng; xi măng.  
 
 

(210) 4-2011-15843 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thảo 
Nguyên  (VN) 
A139bis ấp Bình Đức, xã Bình Nhâm, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đưa võng tự động.  
 
 

(210) 4-2011-15844 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bia rượu ERESSON   (VN) 
Lô 46, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu cốc-tai; 
ruợu vang; rượu khai vị. 
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(210) 4-2011-15846 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.2; A6.19.11; A6.19.9; A1.1.12 
(591) Xanh lá nhạt, vàng, xanh lá, xanh dương, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sao Vàng  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-15848 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Trần Thanh Phú  (VN) 
Số ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15849 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.11.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Minh Sáng  (VN) 
175 đường TCH21, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng kính như: bàn, bàn làm việc, giá để mẫu hàng, 
gương soi, tủ, giá (kệ) để xếp hàng hóa.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bằng kính như: bàn, bàn làm việc, giá để mẫu 
hàng, gương soi, tủ, giá kệ để xếp hàng hóa, các loại cửa: cửa nhôm, cửa kính, cửa gỗ, cửa sắt.  

 
 

(210) 4-2011-15850 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.7; 4.3.3 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VICEM đô thị 
xi măng Hải Phòng   (VN) 
Số 1 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng 
hoá và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của người khác).  

 

Nhóm 36: Bất động sản: dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đánh giá bất động sản; quản 
lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 37: Xây dựng: Xây dựng các loại nhà; xây dựng các công trình dân dụng; thi công 
cầu, đường; xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; khai thác mỏ.  

 

Nhóm 39: Vận tải (du lịch): dịch vụ hướng dẫn tua du lịch; tổ chức tua du lịch; dịch vụ 
chuyên chở hàng bằng đường thuỷ; dịch vụ vận tải bằng ô tô; môi giới vận chuyển; vận 
chuyển hành khách. 

 

Nhóm 41: Giáo dục (giải trí): cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui 
chơi giải trí; trại tập luyện (thể thao).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: dịch vụ khách sạn; đặt chỗ ở khách 
sạn; nhà hàng; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống (trừ quán bar). 

 
 

(210) 4-2011-15851 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Thúy  (VN) 
103/3A Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, váy, đầm, giày dép. 
 
 

(210) 4-2011-15852 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.5; 1.15.23; 15.7.1 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Thanh Long  (VN) 
300 lầu 3 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị bảo hộ lao động, vật tư - thiết bị điện, hàng kim khí 
điện máy, dụng cụ đồ nghề cầm tay, máy móc thiết bị ngành công - nông - ngư nghiệp, 
trang thiết bị máy móc thủy lực.  

 
 

(210) 4-2011-15853 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Du Lịch DLC (VN)
Lô A8 Hải Thượng, phường 1, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch, điều hành tua du lịch, đại lý vé may bay, du lịch lữ hành quốc tế 
và nội địa.  

 
 

(210) 4-2011-15855 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.1.21 
(591) Vàng, xanh đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Tấn Toàn   (VN) 
Khu phố 1, phường Tấn Tài, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-15856 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 18.2.1 
(591) Đỏ, đen, xám, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Uy Vũ  (VN) 
172 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bao bì giấy, sản phẩm nhựa, hàng may mặc, hàng lưu niệm, hàng đan 
lát, hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép, sách, báo, tạp chí.  

 
 

(210) 4-2011-15857 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A14.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chyang Sheng 
Việt Nam   (VN) 
150/3 ấp 2, phường An Phú, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 24: Đồ vải dùng cho giường; khăn phủ giường; vải in hoa; vải bông; vải jecxi; vải 

đan; vải gai; tơ nhân tạo. 
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(210) 4-2011-15858 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công Ty TNHH Công nghệ Sinh 
học (Việt Nam) Black Pearl  
(VN) 
ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất tẩy uế, chất khử mùi vệ sinh 

(không dùng cho người), nhang trừ muỗi.   
 
 

(210) 4-2011-15859 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học (Việt Nam) Black Pearl  
(VN) 
ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng, các chất để giặt, chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mở, chế phẩm 

vệ sinh dùng để làm sạch.  
 
 

(210) 4-2011-15861 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá sậm, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX  (VN) 
Phòng G3, tòa nhà Văn phòng FOSCO, 
số 6, Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, môi giới quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại 

hoặc quảng cảo, giới thiệu sản phẩm, thăm dò dư luận, tư vấn nghiệp vụ về thương mại. 
 
 

(210) 4-2011-15863 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Đức Việt  (VN) 
30B ngõ 6, phố An Hòa, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tivi; đầu DVD; loa; đài; âm li; máy tính.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; tủ lạnh; máy lọc nước.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
799 

(210) 4-2011-15864 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1 
(731) YETI TRADING COMPANY   (TW) 

5F-2, No. 181, Fu-Sheng N. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 

ADVACAS) 
 

(511)   Nhóm 01: Kim loại kiềm; cồn; nhôm ôxít; chế phẩm hoá học dùng để làm xúc tiến quá 
trình hợp kim hoá kim loại; chất hoá học dùng để tẩy trắng các chất hữu cơ, chất trám 
thân xe ôtô.  

 

Nhóm 14: Hợp kim của những kim loại quí, đồng hồ, hoa tai, đồng hồ đeo tay; đồ nữ 
trang; kim cương.  

 

Nhóm 16: Tập lưu giữ ảnh; túi đựng (dạng phong bì hoặc túi nhỏ) bằng giấy hoặc bằng 
chất dẻo; sách, lịch, quần lót dùng một lần cho trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc bằng xelulô, 
dụng cụ để vẽ; túi rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; ống lăn của thợ sơn nhà; chổi son; 
giấy (văn phòng phẩm); bút (đồ dùng văn phòng) đinh kẹp dùng cho văn phòng, giấy vệ 
sinh, bút viết.  

 

Nhóm 25: Quần áo, áo choàng; quần lót dài bít tất, đồ đi chân, mũ.  
 

Nhóm 35: Buôn bán và làm đại lý trung gian, bán hàng và xúc tiến thương mại các sản 
phẩm như: kim loại kiềm, cồn, nhôm, chế phẩm hoá học dùng để làm xúc tiến quá trình 
hợp kim hoá kim loại, chất hoá học dùng để tẩy trắng các chất hữu cơ, mát-tit dùng vá 
thân xe ôtô, chất màu dùng cho đồ gôm, sơn chịu lửa, mực dùng cho bản in khắc, phẩm 
màu dùng cho rượu mùi, sơn phủ dùng cho gỗ, sơn ánh bạch kim dùng cho đồ gốm, sáp 
làm bóng đồ da, dung dịch để lau rửa kính che gió, nước gội đầu, xà phòng, thuốc chải mi 
mắt, đồ hoá trang (son phấn), nến (thắp sáng), ga nhiên liệu, mỡ công nghiệp, chất bôi 
trơn (dầu nhờn), chất đốt chiếu sáng, dầu xe máy, băng dùng để băng bó, chất bổ xung 
khoáng cho thực phẩm, bùn để tắm, quần lót vệ sinh, băng vệ sinh phụ nữ, dược phẩm 
dùng để chăm sóc da, lò bánh mỳ thiết bị nhà tắm, đèn xe đạp xe máy lò nướng bánh mỳ, 
đèn trần (nhà), quạt dùng cho cá nhân (dùng điện) đèn điện,  bóng đèn chiếu sáng bằng 
điện, đèn dùng cho xe cộ, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, xích xe đạp, ghi đông xe đạp lót 
phanh dùng cho xe cộ, ô tô con, xe cộ chạy bằng điện, xe máy, xe trượt (xe cộ), giảm xóc 
dùng cho ô tô, tay lái dùng cho xe cộ, hợp kim của những kim loại quí, đồng hồ, hoa tai, 
đồng hồ đeo tay, đồ nữ trang, kim cương, tập lưu giữ ảnh, túi đựng (dạng phong bì hoặc 
túi nhỏ) bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, sách, lịch, quần lót dùng một lần cho trẻ sơ sinh 
bằng giấy hoặc bằng xelulô, dụng cụ đêt vẽ, túi rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, ống lăn 
cửa thợ sơn nhà, chổi sơn, giấy (văn phòng phẩm), bút (đồ dùng văn phòng) đinh kẹp 
dùng cho văn phòng, giấy vệ sinh, bút viết, kính xây dựng, xi măng, bê tông, cửa không 
bằng kim loại, ấm lát sàn không bằng kim loại, đá hoa cương granit, đá hoa cẩm thạch, 
ống tiêu nước không bằng kim loại, cầu thang, không bằng sắt, khung cửa sổ, không bằng 
kim loại, bộ đồ đạc của giường ngủ không bằng kim loại, bu lông không bằng kim loại, 
túi đựng phiếu lưu trữ (đồ gỗ), tay nắm cửa, không bằng kim loại, đồ gỗ, móc không bằng 
kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, khoá (ngoài loại khoá điện), không bằng kim 
loại, van, không bằng kim loại, ngoài loại là bộ phận của máy, quần áo, áo choàng, quần 
lót dài, bít tất, đồ đi chân, mũ. 
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(210) 4-2011-15865 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; A14.5.2 
(731) YETI TRADING COMPANY    (TW) 

5F-2, No. 181, Fu-Sheng N. Road, 
Taipei, Taiwan    

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất màu dùng cho đồ gốm, sơn chịu lửa; mực dùng cho bản in khắc, phẩm 

màu dùng cho rượu mùi; sơn phủ dùng cho gỗ; sơn ánh bạch kim dùng cho đồ gốm.  
 

Nhóm 03: Sáp làm bóng đồ da; dung dịch để lau rửạ kính che gió; nước gội đầu; xà 
phòng, mỹ phẩm chải mi mắt (mát-ca-ra); đồ hoá trang (son phấn). 

 
Nhóm 04: Nến (thắp sáng); gaz nhiên liệu, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn); 
chất đốt chiếu sáng; dầu xe máy.  

 
Nhóm 05: Băng dùng để băng bó; chất bổ xung khoáng cho thực phẩm; bùn để tắm chữa 
bệnh; quần lót vệ sinh, băng vệ sinh phụ nữ; dược phẩm dùng để chăm sóc da.  

 
Nhóm 11: Lò bánh mỳ; thiết bị dùng cho bồn tắm; đèn xe đạp xe máy; lò nướng bánh mỳ; 
đèn trần (nhà); quạt dùng cho cá nhân (dùng điện); đèn điện, bóng đèn chiếu sáng bằng 
điện, đèn dùng cho xe cộ; bồn rửa bát, chậu vệ sinh. 

 
Nhóm 12: Xích xe đạp, ghi đông xe đạp; lót phanh dùng cho xe cộ, ô tô con, xe cộ chạy 
bằng điện, xe máy; xe trượt (xe cộ); giảm xóc dùng cho ô tô, tay lái dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; xi măng, bê tông; cửa không bằng kim loại, tấm lát sàn không 
bằng kim loại; đá hoa cương granit, đá hoa cẩm thạch; ống tiêu nước không bằng kim 
loại; cầu thang, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp giường ngủ không bằng kim loại; then/chốt không bằng kim 
loại; tủ đựng phiếu lưu trữ (đồ gỗ); tay nắm cửa, không bằng kim loại; đồ đạc bằng gỗ; 
móc không bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo; khoá (ngoài loại khoá điện), 
không bằng kim loại; van, không bằng kim loại (ngoài loại là bộ phận của máy).  

 
 

(210) 4-2011-15866 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15867 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15868 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15869 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15870 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-15871 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty Cổ Phần Dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15872 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15873 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Phú Mỹ  
(VN) 
456/38 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15874 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
du lịch Sài Gòn   (VN) 
Số 52/A2 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch, vận tải.  
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(210) 4-2011-15876 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoà Phát   (VN) 
Số 35, ngõ 90 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15877 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
rượu Thế Giới  (VN) 
Số 17 Châu Thới, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm sấy khô bao gồm: mít sấy khô, chuối sấy khô, dứa sây khô, khoai 
sấy, trái cây sấy khô. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trái cây sấy khô như chuối, mít; quảng cáo thương mại.  
 
 

(210) 4-2011-15878 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh nõn chuối, xanh dương 

nhạt, hồng, vàng 
(731) Công ty CP Him Lam Phát 

triển Trí tuệ Trẻ em Việt   (VN)
234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa chương trình cài sẵn, đĩa ca nhạc; đĩa phim; đĩa quảng cáo, đĩa chương 
trinh vui chơi giải trí, máy nghe nhạc.  

 

Nhóm 16: Sách, vở, viết (bút); thước; giấy; ấn phẩm sản phẩm in (bằng giấy); giấy vệ sinh 
dành cho trẻ em, tã lót cho trẻ em, khăn giấy.  

 

Nhóm 25: Quần, áo; giày; dép, mũ; tất (dành cho trẻ em).  
 

Nhóm 35: Mua bán dồ dùng dạy học, quần áo thời trang cho trẻ em, giày dép, dụng cụ 
học tập đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, đĩa CD; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ 
môi giới thương mại; dịch vụ tổ chức sự kiên (cho mục đích thương mại và quảng cáo); 
đại lý phát hành sách.  
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Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ tráng rửa phim ảnh; dịch vụ 
đóng sách.  

 

Nhóm 41: Xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hoá; dịch vụ giáo 
dục đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ vui chơi giải trí; dịch vụ tổ 
chức sự kiện (cho mục đích văn hóa, giải trí và giáo dục); dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến (chơi trực tiếp qua mạng); tổ chức thi đấu trò chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp trực 
tuyến các thông tin về âm nhạc, các buổi hòa nhạc, chương trình viđêô, phim viđêô, 
chương trình rađiô, chương trình truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn 
hóa và thông tin giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vu khách sạn; nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ (snack-bar); quán ăn 
uống ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống theo hình thức 
trực tiếp phục tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa điểm khách yêu cầu hoặc qua mạng).  

 

(210) 4-2011-15879 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sách Đại Nam   (VN) 
29/5 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách.  
 
 

(210) 4-2011-15880 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sách Đại Nam  (VN) 
29/5 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách. 
 
 

(210) 4-2011-15881 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh   (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15882 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh    (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15883 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 5.7.3; A5.1.5; 2.9.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, da 

cam, nâu, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15884 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 5.7.3; A1.1.10; 2.9.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, vàng 

nhạt, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh    (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15885 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 5.7.3; A1.1.10; A3.9.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh    (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15886 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh da trời, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tam Bảo   (VN) 
Số 6, ngách 2, ngõ 164 Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15887 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tam Bảo    (VN) 
Số 6, ngách 2, ngõ 164 Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-15888 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.1.2; A5.1.5; 26.3.23 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Chăm sóc 

sức khỏe Việt Nam   (VN) 
Lô 11 B26, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15889 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 5.7.3; 5.3.20; A1.1.10 
(591) Xanh dương, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Quyết Tiến   (VN) 
1/1 Nguyễn ái Quốc, khu phố 7, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
 
 

(210) 4-2011-15890 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 16.1.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty viễn thông không 
dây VTC  (VN) 
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, 
ghi hình. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
 

Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2011-15891 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát  (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
 
 

(210) 4-2011-15897 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 25.12.1; A26.11.13 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Khắc Giang  (VN) 

Số 06, ngõ 19, đường Huyền Quang, 
phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; giao thông; đường bộ.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí.   
 
 

(210) 4-2011-15898 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.3; A1.5.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty Cổ Phần Sông Đà Cao 

Cường   (VN) 
Số 02, Sùng Yên, Phả Lại, Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 19: Gạch không nung; vữa dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-15899 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Linh Anh  (VN) 
An Lâm, Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2011-15902 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Diễn Nghiêm   (VN) 
Số 139 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: chăn, ga, gối, đệm, màn, rèm, chiếu trúc, tủ bạt, giường 

sắt, võng sắt, két bạc, giày, dép, cặp da, túi xách.  
 
 

(210) 4-2011-15903 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô Đông 
Bản Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô tải hạng nhẹ đa năng và phụ tùng của xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2011-15904 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô Đông 
Bản Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô tải hạng nhẹ đa năng và phụ tùng của xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-15905 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.11.11 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Thái 
Khải Hoàn   (VN) 
210/98 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-15906 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Thái 
Khải Hoàn   (VN) 
210/98 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15907 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Thái 
Khải Hoàn    (VN) 
210/98 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15908 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nguyên 
Quang   (VN) 
28/67 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15909 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.3.1 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vinh Lan   (VN) 
Số 37 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp; máy khâu gia đình; bàn hút chân không cho là hơi 

công nghiệp; môtơ máy khâu công nghiệp; máy là; máy cắt vải công nghiệp; chân bàn 
máy khâu công nghiệp; bộ nồi hơi máy khâu công nghiệp.  
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(210) 4-2011-15910 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen. 
(731) GLOBAL WATER SOLUTIONS LTD.  

(XX) 
Templar House, Don Road, St. Helier - 
JE1 2TR, Jersey, The Channel Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn điều áp (sử dụng trong hệ thống nước); bồn hấp thu hơi nước dư thừa cho 

hệ thống làm nóng trung tâm; hệ thống lọc nước.  
 
 

(210) 4-2011-15911 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen 
(731) GLOBAL WATER SOLUTIONS LTD.  

(XX) 
Templar House, Don Road, St. Helier - 
JE1 2TR, Jersey, The Channel Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn điều áp (sử dụng trong hệ thống nước); bồn hấp thu hơi nước dư thừa cho 

hệ thống làm nóng trung tâm; hệ thống lọc nước.  
 
 

(210) 4-2011-15913 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen 
(731) GLOBAL WATER SOLUTIONS LTD.  

(XX) 
Templar House, Don Road, St. Helier - 
JE1 2TR, Jersey, The Channel Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn điều áp (sử dụng trong hệ thống nước); bồn hấp thu hơi nước dư thừa cho 

hệ thống làm nóng trung tâm; hệ thống lọc nước.  
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(210) 4-2011-15914 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH UCSI Ventures 
Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Sunrise, số 25, đường 2 tháng 9, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; hướng dẫn nghề ngiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  
 
 

(210) 4-2011-15915 (220) 03.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 5.7.21; 5.7.14 
(591) Vàng, xanh biển, xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15917 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JUNG, WOON DO   (KR) 
180-15, Yeomni-dong, Mapo-gu, Seoul 
121-090, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; quần; áo choàng ngoài, áo gilê; ca vát; áo sơ mi; áo len dài tay; 
thắt lưng [thuộc quần áo]; bít tất ngắn (độ dài đến mắt cá hoặc đầu gối); giày da; mũ.  

 
 

(210) 4-2011-15918 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KIM SEONG JAE   (KR) 
1201, Seungil Venture Tower, 371-42 
Gasan-dong, Geumchen-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót [may sẵn], áo nịt ngực; quần lót; váy mỏng [quần áo lót]; quần áo 
thông thường mặc hàng ngày; quần áo ngủ; quần đùi nam để bơi; bít tất dài.  
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(210) 4-2011-15919 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 2.1.8; A2.1.16; 2.1.25 
(731) THAWEESAK THAMRONGPHASUK (TH)

48/1 Village No.1, Wiang Phang Kham 
Subdistrict, Mae Sai District, Chiang Rai 
Province, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo tắm; thắt lưng [thuộc trang phục]; quần áo [thuộc nhóm này]; giày đá 
bóng; đồ đi chân; găng tay [thuộc trang phục]; mũ; quần áo dệt kim; tã lót [thuộc trang 
phục]; cà vạt.  

 
 

(210) 4-2011-15920 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ZENG YUHANG  (CN) 
Room 204, No. 7 Qiaoyuan New 
Village, Taicheng Town, Taishan City, 
Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm từ ca cao; đường, thuộc nhóm này; muối dùng để nấu ăn; nước mật 
vàng đường tinh lọc màu vàng nhạt (dùng cho mục đích nấu nướng); chế phẩm được làm 
từ ngũ cốc; tương mù tạc; tinh bột dùng cho thực phẩm; nước sốt đậu nành; đồ gia vị; tinh 
chất dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu và tinh dầu ete].  

 
 

(210) 4-2011-15921 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên phần mềm 
PROSOFT   (VN) 
226 đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) (cụ thể là phần mềm quản lý trường học). 
 
 

(210) 4-2011-15922 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.7 
(731) FIRST CHANCE INVESTMENT 

LIMITED   (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No. 139, Hennessy Road, Wanchai, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá các loại. 
 
 

 
(210) 4-2011-15923 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LG LIFE SCIENCES, LTD. (A 
KOREAN CORPORATION)   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm bao gồm thuốc kích thích tạo hồng cầu (erythropoietin) ở người; 

dược phẩm để điều trị bệnh thiếu máu; chế phẩm bổ sung dùng cho hóa trị liệu; chế phẩm 
bổ sung dùng cho cấy ghép mô; thuốc kháng sinh; chất tẩy uế; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; dược phẩm dùng cho cơ quan hô hấp; Axit amin dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2011-15924 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Lê Tùng   (VN) 
Số 41a6 ngõ 20, đường Nguyễn Chính, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; quán cà phê tự phục vụ; nhà trọ; khách sạn cạnh 

đường cho khách có ô tô; cho thuê bàn ghế.  
 
 

 
(210) 4-2011-15925 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Đỗ Duy Kiên  (VN) 
Số 37 ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: nước hoa; phấn trang điểm; son môi; kem dưỡng da; sữa tắm; dầu 

gội đầu.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-15926 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.25; 24.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, ghi, 

trắng, đen 
(731) MICROSOFT CORPORATION   (US) 

One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 980526399, The United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính tiện ích; phần mềm máy tính dùng để dò tìm và loại bỏ 
virút và nguy cơ đe dọa với máy vi tinh; phần mềm máy tính để quản lý và lọc các liên lạc 
điện tử; phần mềm máy tính để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các mạng máy tính và ứng 
dụng máy tính; phần mềm máy tính dùng để mã hóa và xác thực dữ liệu; phần mềm máy 
tính dùng để dò tìm và sửa lỗi (sự cố) cho phần mềm và phần cứng máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-15927 (220) 03.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, tím, hồng 
(731) Công ty TNHH nghệ thuật tóc 

Nguyễn Thủy  (VN) 
18 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, làm tóc, gội đầu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).  
 
 

(210) 4-2011-15928 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh  (VN) 
47C3 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
 
 

(210) 4-2011-15929 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hoàn Tâm  (VN) 
98/3 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-15930 (220) 04.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.21; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần Bia - Nước 

Giải Khát Cần Thơ  (VN) 
152 đường 30 Tháng 4, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước khoáng (đồ uống); nước có 

ga (đồ uống); đồ uống hoa quả; nước ngọt (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-15931 (220) 04.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 20.5.16 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc xây 
dựng Cường Thịnh Phát   (VN) 
32/24/11 đường số 21, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-15932 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu, vàng kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và thương mại Gia 
Linh  (VN) 
Số nhà 160, ngõ Trại Cá, phố Trương 
Định, phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2011-15933 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PANACEA BIOTEC LTD.   (IN) 
B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative 
Industrial Estate, Mathura Road, New 
Delhi - 110 044 - INDIA  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm dược; vỏ nang rỗng (sản phẩm 
dược); thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15934 (220) 04.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.3; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Đại Phúc   (VN) 
199A Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-15935 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1, ngõ 40, đường Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-15936 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần du lịch Phú 
Quốc   (VN) 
Khu phố II, thị trấn Dương Đông, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-15937 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
trường học Việt Nam  (VN) 
Số 41 phố Đoàn Thị Điểm, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế).  
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(210) 4-2011-15938 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.2 
(731) Hoàng Đức Vinh   (VN) 

Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn bông 

chùi chân thay cho thảm; khăn tắm, khăn rửa mặt, khăn phủ giường (tất cả đều làm bằng 
vải).  

 
Nhóm 25: Quần; áo; khăn quàng cổ; giày; dép; mũ; tất; găng tay (trang phục), khẩu trang 
(trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-15940 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thuơng mại mỹ phẩm á Âu  
(VN) 
154/170/33 Âu Dương Lân, phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem ngừa mụn nám 

da (mỹ phẩm); kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm 
(mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2011-15942 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Linh 
Phương   (VN) 
Số 63/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, máy hút mùi, bình tắm nóng lạnh bằng ga, thiết bị báo động 

rò ga, lò vi sóng, máy sấy bát.  
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(210) 4-2011-15943 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 26.4.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tân Phúc Hưng   (VN) 
Lô 45, đường Thủ Dầu 1, khu công 
nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên 
Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 04: Gaz hóa lỏng dùng để làm nhiên liệu.  
 
 

(210) 4-2011-15944 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.13.1; A1.13.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhân Thành (VN)
228, xóm 16, Xuân Phương, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; đầu nối ống nước bằng nhựa mềm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ống dẫn nước các loại, đầu nối ống nước, van ống dẫn nước.  
 
 

(210) 4-2011-15945 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe cộ chạy điện bao gồm cả ô tô điện; phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; phương tiện giao thông trên đường không 
bằng phẳng; xe kéo; giảm xóc treo dùng cho xe cộ; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ; may ¬ 
của xe cộ; bánh xe cộ; lốp cho ô tô; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; phanh xe cộ; khung 
gầm xe cộ; thùng xe ô tô; bộ phận chở hành lý dùng cho xe cộ; chuông chống trộm dùng 
cho xe cộ mặt đất; gương hậu dùng cho xe cộ; cần gạt nước cho xe cộ; tấm chắn gió cho 
xe cộ; động cơ cho xe cộ mặt đất; mạng thuỷ lực dùng cho xe cộ mặt đất; bơm hơi (phụ 
tùng của xe cộ); khớp ly hợp dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động dùng cho xe cộ 
mặt đất; trục của xe cộ mặt đất; thiết bị lái cho xe cộ mặt đất; tín hiệu điều hướng cho xe 
cộ (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ phải hoặc trái); đèn hiệu báo lùi dùng 
cho xe cộ.  
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(210) 4-2011-15946 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(731) TOYOTA TECHNOCRAFT CO., LTD.  

(JP) 
8-3, Shibaura 4-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: Capô (che đầu máy) dạng khí động cho xe cộ; lưới (phên sắt) cho xe cộ; thanh 
chắn va đập cho xe cộ; tấm cản dòng cho xe cộ; bánh xe (cho xe cộ); thanh dạng cột cho xe 
cộ; thanh giằng ngang cho xe cộ; giảm sóc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; 
hệ thống treo cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; dây phanh cho xe cộ; đĩa phanh cho xe cộ; 
cụm phanh đĩa cho xe cộ; bộ vi sai trượt giới hạn cho xe cộ; vỏ khớp ly hợp cho xe cộ mặt 
đất; đĩa khớp ly hợp cho xe cộ mặt đất; bánh đà cho xe cộ; bánh lái cho xe cộ; ghế ngồi cho 
xe cộ; cần sang số cho xe cộ; núm đầu cần sang số dùng cho xe cộ; trục cam cho xe cộ.  

 
Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; lịch; các-ta-lô; 
các tông; phong bì (văn phòng phẩm); danh thiếp; giấy dính (đồ dùng văn phòng); tranh 
ảnh; ảnh chụp; bút chì; giấy viết; bìa (đồ dùng văn phòng); bút viết; cặp xếp giấy tờ (đồ 
dùng văn phòng); ấn phẩm in chứa thông tin.  

 
Nhóm 25: áo bludông; áo choàng ngoài; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo vét (quần áo); áo va 
rơi; áo khoác mặc ngoài; áo sơ mi; áo sơ mi polo; áo dệt kim cộc tay; bộ áo mưa; áo mưa; 
áo gilê; trang phục mặc ngoài bên trên (ngoại trừ trang phục mặc bên trong); trang phục 
thể thao mặc bên trên; quần (ngoại trừ quần mặc bên trong); quần thể thao; cổ tay áo 
(quần áo); hàng đan (quần áo); áo choàng, áo vét hay áo bờ lu mặc khi làm việc của phụ nữ.  

 
 

(210) 4-2011-15947 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25 
(731) TOYOTA TECHNOCRAFT CO., LTD.  

(JP) 
8-3, Shibaura 4-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để gói; lịch; các-ta-lô; 
các tông; phong bì (văn phòng phẩm); danh thiếp; giấy dính (đồ dùng văn phòng); tranh 
ảnh; ảnh chụp; bút chì; giấy viết; bìa (đồ dùng văn phòng); bút viết; cặp xếp giấy tờ (đồ 
dùng văn phòng); ấn phẩm in chứa thông tin.   

 

Nhóm 25: áo bludông; áo choàng ngoài; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo vét (quần áo); áo va 
rơi; áo khoác mặc ngoài; áo sơ mi; áo sơ mi polo; áo dệt kim cộc tay; bộ áo mưa; áo mưa; 
áo gilê; trang phục mặc ngoài bên trên (ngoại trừ trang phục mặc bên trong); trang phục 
thể thao mặc bên trên; quần (ngoại trừ quần mặc bên trong); quần thể thao; cổ tay áo 
(quần áo); hàng đan (quần áo); áo choàng, áo vét hay áo bờ lu mặc khi làm việc của phụ nữ.  
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(210) 4-2011-15948 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; dung dịch chống tạo bọt dùng cho ắc qui; chất 

trám thân xe ô tô; dung dịch dùng để khử sulphat cho ắc quy; muối dùng cho bộ pin; hoá 
chất công nghiệp; oxit coban dùng trong công nghiệp; chất đốt (phụ gia hoá học dùng cho 
nhiên liệu của động cơ); chất làm mát cho động cơ xe cộ; chất lỏng dẫn động; chất lỏng 
dùng cho phanh.  

 
 

(210) 4-2011-15949 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Amoniac (kiềm nhẹ) (chất tẩy rửa); khí nén được đóng bình để làm sạch và thổi 

bụi; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để tẩy màu; xà phòng khử trùng; chế phẩm dùng để 
giặt khô; chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; chế phẩm để tẩy trắng đồ da; chế phẩm để bảo quản 
đồ da (đánh bóng); chế phẩm làm bóng đồ nội thất và sàn nhà; kem để đánh bóng; chế 
phẩm dùng để đánh bóng; xi để đánh bóng; chế phẩm để đánh sạch gỉ; chế phẩm loại bỏ 
cáu cặn dùng trong gia đình; xà phòng; chất tẩy vết bẩn. 

 
 

(210) 4-2011-15950 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu dễ cháy; năng lượng điện; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu gazoin; xăng 

(gasolin); mỡ dùng cho đồ da; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; sáp công nghiệp; chế 
phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ); chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu xe máy; dầu để bảo 
quản da thuộc.  
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(210) 4-2011-15951 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; biểu tượng, mác bằng kim loại cho xe cộ; 
hệ thống giữ xe đạp trong bãi bằng kim loại; khoá bằng kim loại dùng cho xe cộ; chốt 
dùng cho bánh xe; biển đăng ký xe (biển số) bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-15952 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị chống ô nhiễm dùng cho động cơ và máy nổ; đai truyền dùng cho 
động cơ và máy; máy lắp ráp xe đạp; máy phát điện dùng cho xe đạp; thanh truyền của 
động cơ và máy; cáp điều khiển của máy hoặc động cơ; cơ cấu điều khiển của máy hoặc 
động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho 
máy và động cơ; hộp tay quay dùng cho máy và động cơ; xi lanh dùng cho động cơ và 
máy; đai truyền quạt gió dùng cho động cơ và máy; quạt gió dùng cho động cơ và máy; 
bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh (dùng cho động cơ); cần khởi động mô tô; bộ 
giảm thanh cho máy và động cơ; pít-tông dùng cho động cơ; bộ toả nhiệt để làm mát dùng 
cho máy và động cơ; ống xả dùng cho máy nổ và động cơ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy 
móc, máy và động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-15954 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp ắcquy; bình ắcquy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 
axit dùng cho ắcquy; bộ nạp pin; thiết bị xạc dùng cho pin điện; thùng pin; cực dương; 
cực âm; thiết bị âm cực để chống han gỉ; bộ chuyển mạch; bộ đổi điện; bảng phân phối 
(điện); máy điện phân; bộ pin; điện cực lưới dùng cho pin; đồng hồ đo cây số dùng cho xe 
cộ; máy phỏng theo dùng để điều khiển hoặc kiểm tra xe cộ; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng 
cho xe cộ; máy biến thế (điện); bộ điều hoà điện áp dùng cho xe cộ.  
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(210) 4-2011-15955 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Băng chuyền trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô con; xe đạp; động cơ lái 

dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho xe cộ mặt 
đất; xe máy có một bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ô tô; động cơ điện dùng 
cho xe cộ mặt đất; động cơ cho xe máy; mô tơ dùng cho xe cộ mặt đất; xe đạp điều khiển 
từ xa (không phải là đồ chơi); động cơ máy kéo; máy kéo; xe đạp ba bánh; xe đi trên mặt 
nước; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật.  

 
 

(210) 4-2011-15957 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 17: Nước pha axit để nạp ắc quy; dung dịch chống tạo bọt dùng cho ắc qui; chất 

trám thân xe ô tô; dung dịch dùng để khử sulphat cho ắc quy; muối dùng cho bộ pin; hoá 
chất công nghiệp; oxit coban dùng trong công nghiệp; chất đốt (phụ gia hoá học dùng cho 
nhiên liệu của động cơ); chất làm mát cho động cơ xe cộ; chất lỏng dẫn động; chất lỏng 
dùng cho phanh.  

 
 

(210) 4-2011-15958 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi đeo lưng; bao, túi nhỏ bằng da để bao gói; túi cho người cắm trại; 

túi cho người leo núi; túi dùng cho thể thao; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi lưới 
dùng để đi mua sắm; ví đựng danh thiếp (ví); túi xách tay; túi xách dành cho phụ nữ, ba 
lô; cặp sách học sinh; va li; túi du lịch; hòm du lịch; hòm (hành lý); ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong). 
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(210) 4-2011-15959 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường (trừ đồ vải lanh); giường; khung giường (bằng gỗ); ghế dài (đồ 
gỗ); thanh sọc của khung ảnh; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng thuốc; xe đẩy dùng cho máy tính 
(đồ gỗ); ghế ngồi; tủ com mốt; tủ để khăn (đồ gỗ); cái mắc áo; tủ; bàn làm việc (đồ gỗ); 
bàn trang điểm; tủ nhiều ngăn; khung tranh ảnh; giá để tạp chí; gương soi; ghế trường kỷ.  

 
 

(210) 4-2011-15960 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Cốc vại để uống bia; cái mở nút chai; cái tô; thùng chứa bánh mỳ; đôi đũa; bộ 
đồ uống cà phê; lược; xoong nồi không dùng điện; thùng ướp lạnh (xô đá); cốc; đĩa đựng 
đồ; bình dẹt đựng đồ uống; đĩa ăn; bộ đồ uống trà; bình cách nhiệt; bình (hũ); đồ đựng 
dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; cái ca; bình rót; cái ấm.  

 
 

(210) 4-2011-15961 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy ống; mũ lưỡi trai; quần áo; áo choàng ngoài; giày dép; mũ; áo vét; quần 
áo da; áo khoác ngoài; quần chẽn; quần áo ngủ (pijama); áo sơ mi; váy; bít tất; áo len dài 
tay; quần áo bơi; áo dệt kim cộc tay; quần áo lót; áo gilê.  

 
 

(210) 4-2011-15962 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 28: Bi để chơi; thẻ chơi trò cờ bạc; khối lắp ghép dùng để xây dựng (đồ chơi); bài 
lá; trò chơi cờ; phi tiêu (mũi tên nhỏ) (đồ chơi); con xúc xắc (trò chơi); cờ đôminô; đĩa 
bay (trò chơi); lưỡi gắn vào giầy trượt băng; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; trò 
chơi bài mạt chược; vật di động (đồ chơi); quả bóng để chơi; đồ chơi bằng nhung; xe đẩy 
(đồ chơi); xe cộ đồ chơi; đồ chơi. 

 
 

(210) 4-2011-15963 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở trà; bánh quy; bánh mì; bánh ngọt; sô cô la; đồ uống sôcôla có thêm sữa; đồ uống 
trên cơ sở sôcôla; sản phẩm ca cao; cà phê; cà phê sữa; bánh kẹo; bánh qui dẹt; kẹo mềm; 
bánh kếp; bột nhão; bánh patê; ngô rang nổ; bánh putđing. 

 
 

(210) 4-2011-15964 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; nước ép trái cây; nước nho ép trước khi lên men thành rượu (chưa lên men); 
nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; nước uống làm từ cây thổ phục linh 
(nước ngọt); nước giải khát bằng nước quả chỉ hơi ngọt (đồ uống); nước sô đa; nước hoa 
quả ướp lạnh (đồ uống); nước (đồ uống); đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
sữa chua đã đông lại); nước ép cà chua (đồ uống); nước ép rau quả (đồ uống); đồ uống 
hỗn hợp (cốc-tai) không có cồn; nước táo lên men không có cồn.  

 
 

(210) 4-2011-15965 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu arac; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; thùng ninh sắc (một chất trong rượu) 
(rượu mùi và rượu mạnh); đồ uống chưng cất; rượu gin; rượu anh đào; rượu mùi; rượu bạc 
hà; rượu lê; rượu rum; rượu sakê; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu vang.  
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(210) 4-2011-15966 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích 

quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; giới thiệu sản 
phẩm; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu; 
nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi 
tính; thăm dò dư luận; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo 
thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền hình; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo.   

 
 

(210) 4-2011-15967 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa sự lưu hóa của lốp xe; trạm phục vụ xe cộ (nạp 

nhiên liệu và bảo dưỡng); rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ cho xe cộ; bảo dưỡng xe 
cộ; đánh bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ; rửa xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
bơm chất bôi trơn cho xe cộ; lắp ráp lại động cơ bị hư hại một phần hay bị hỏng; lắp ráp 
lại máy móc bị hư hại một phần hay bị hỏng; cung cấp thông tin về lĩnh vực sửa chữa.  

 
 

(210) 4-2011-15968 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands    

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh (radio); phát chương trình truyền hình; thông tin 

liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ 
trợ của máy vi tính; truyền bản fax; cung cấp thông tin về viễn thông liên lạc; chuyển thư 
tín; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ điện thoại; dịch vụ 
hộp thư thoại.  
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(210) 4-2011-15969 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands    

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển (vận tải) trên không; dịch vụ cất giữ tàu thuỷ; vận tải bằng tàu 

thuỷ; môi giới vận chuyển; cho thuê xe ô tô; vận tải bằng ô tô; dỡ hàng; chuyển phát hàng 
hóa; phân phối năng lượng; thuê tàu chở hàng; chở hàng bằng xe tải; dịch vụ lưu kho; 
thông tin về kho; thông tin về giao thông; vận tải; môi giới vận tải; cho thuê xe cộ; xếp 
hàng vào kho.  

 
 

(210) 4-2011-15970 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công vật liệu, sản xuất năng lượng, thông tin về lĩnh vực gia công vật liệu, 

xử lý rác thải, tái chế rác và phế thải, xử lý nước, xử lý gia công vải, nhuộm vải sợi, gia 
công kim loại, mạ vàng, gia công da, dịch vụ in, in ảnh chụp, gia công gỗ, dịch vụ tinh 
chế tinh lọc, dịch vụ làm sạch không khí, gia công giấy, dịch vụ nung đồ gốm, cho thuê 
thiết bị điều hòa không khí, cho thuê máy phát điện, gia công chế biến dầu mỏ. 

 
 

(210) 4-2011-15971 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện (giáo dục); giải trí tiêu khiển; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 

đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị tập 
huấn; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; xuất bản sách; trại tập luyện (thể thao); dịch vụ 
giới thiệu phim; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); thông tin về giáo 
dục; thông tin về giải trí; thông tin về giải trí tiêu khiển; dàn dựng chương trình phát thanh 
và truyền hình. 
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(210) 4-2011-15972 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.   (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; dịch vụ về ngành hoá; tư vấn về lĩnh 

vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu kỹ thuật; kiểm tra sự thích 
hợp chạy trên một đường công cộng (của một chiếc xe). 

 
 

(210) 4-2011-15973 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-9005, 
Cayman Islands   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ 

lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy bar; nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; khách sạn; khách sạn cạnh đường cho 
khách có ôtô; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-15974 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Thịnh   (VN) 
Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 12: Săm, lốp xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-15975 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Thịnh   (VN) 
Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 12: Săm, lốp xe máy.  
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(210) 4-2011-15976 (220) 04.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; A24.3.2; 24.17.18 
(591) Vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ công 
nghệ thông tin G.O.L  (VN) 
89 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi người bán hàng số 1. 
 
 

(210) 4-2011-15977 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AG Việt Nam (VN)
Số 2 ngách 24, ngõ 506 Bạch Mai, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy bồn cầu; nước giặt; nước lau kính; nước rửa chén; nước lau sàn; nước 
lau bếp. 

 
 

(210) 4-2011-15978 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Vàng, cam, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dầu nhớt và 
Hóa chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, cụm công nghiệp 
Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-15979 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, cam, xanh (540) 

 

(731) Công ty CP Dầu nhớt và Hóa 
chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, cụm công nghiệp 
Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ để bôi trơn, 
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(210) 4-2011-15980 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hoá chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, CCN Thịnh Phát, ấp 
3, Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-15981 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Vàng, cam, xanh dương sẫm, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hoá chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, CCN Thịnh Phát, ấp 
3, Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-15982 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, cam, đen, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hoá chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, CCN Thịnh Phát, ấp 
3, Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2011-15983 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, cam, đen, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hoá chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, CCN Thịnh Phát, ấp 
3, Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn. 
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(210) 4-2011-15984 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Vàng, cam, xanh dương sẫm, đen, trắng, 

đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hoá chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, CCN Thịnh Phát, ấp 
3, Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-15985 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, cam, đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hoá chất Miền Nam  (VN) 
Lô F6, đường số 4, CCN Thịnh Phát, ấp 
3, Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2011-15986 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Splash Corporation 
(731) SPLASH CORPORATION   (PH) 

5F W Building, Bonifacio Global City, 
Taguig City, Metro Manila, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có dạng nước xức, kem, gel; xà phòng tắm; chế phẩm rửa và làm 

sạch da; chế phẩm tẩy tế bào chết và làm trắng da (không dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2011-15987 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.1 
(731) MEDTECS INTERNATIONAL 

CORPORATION LIMITED   (BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton HM11, Bermuda  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; cao dán (dùng 
trong y khoa); vật liệu để băng bó; vật liệu để hàn răng; vật liệu để in dấu răng (dùng 
trong nha khoa); chất diệt động vật có hại; thực phẩm cho trẻ em; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ (dao, kéo) giải phẫu; tay chân giả; mắt giả; răng giả; dụng cụ chỉnh 
hình; vật liệu khâu vết thương.  

 

Nhóm 24: Vải bông; vải lụa; vải dệt kim (vải thun); khăn trải bàn (bằng vải); khăn trải 
giường (bằng vải).  

 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; tất (vớ); mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2011-15988 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) YAMAMOTO-MS Co., Ltd   (JP) 
5-28-1, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0051, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ dụng cụ kiểm tra lớp mạ; máy phân tích lớp mạ; bộ dụng cụ kiểm tra lớp mạ 
có thùng nước; dụng cụ đo lớp mạ.  

 
 

(210) 4-2011-15989 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phạm Văn Hùng  (VN) 
400B Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); bánh trung thu; bột đậu xanh; bột đậu nành.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, mứt, bánh trung thu, bột ngũ cốc, bột đậu xanh, bột đậu 
nành, tôm khô, cá khô.  

 
 

(210) 4-2011-15990 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại dịch vụ mực in Thành 
Long   (VN) 
185/6 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Mực in (dùng cho máy tính, máy fax, máy photocopy).  
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(210) 4-2011-15991 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại dịch vụ mực in Thành 
Long    (VN) 
185/6 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in (dùng cho máy tính, máy fax, máy photocopy).  

 

(210) 4-2011-15993 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tràng Tiền  (VN) 
Số 11, lô N2 Hồ Đình B, ngõ 230 Lạc 
Trung, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 

(210) 4-2011-15995 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh 
Huy Quốc  (VN) 
Số 10 ngách 29, ngõ 1043, đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bao gồm: thiết bị điều hoà không khí: thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị lọc 

không khí; thiết bị đốt nóng dùng điện; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị và máy làm. 
 

Nhóm 37: Bao gồm lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khi; dịch vụ thi công cách 
điện, nhiệt, âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động, chống trộm; dịch vụ 
bảo dưỡng và sửa chữa đèn, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang 
máy; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm.  
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(210) 4-2011-15997 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 24.5.1; 24.17.18; 19.3.8; 
A3.4.24 

(591) Xanh, trắng, ghi, đen 
(731) Phạm Ngọc Thắng   (VN) 

Số 3 ngõ 92 tổ 58, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-15998 (220) 04.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuẫt 
kinh doanh sơn RONSPEC Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 224 Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2011-16000 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển nông nghiệp Toàn 
Cầu   (VN) 
Thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 
 

(210) 4-2011-16001 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh   (VN) 
D19/37K hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16002 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh    (VN) 
D19/37K hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16003 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm CYP Việt Nam   (VN) 
Số 14 B13, tập thể 51 Cảm Hội, phường 
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16004 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm CYP Việt Nam  (VN) 
Số 14 B13, tập thể 51 Cảm Hội, phường 
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16005 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm CYP Việt Nam   (VN) 
Số 14 B13, tập thể 51 Cảm Hội, phường 
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16006 (220) 04.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.6; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Hồng, xanh da trời, xanh dương, xanh 

nhạt, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y học Quốc 

TẾ   (VN) 
Số 24, ngõ 61/23 Trần Duy Hưng, Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 

(210) 4-2011-16007 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 

 
 

(210) 4-2011-16008 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 

 
 

(210) 4-2011-16009 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 

 
 

(210) 4-2011-16010 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng. 
 
 

(210) 4-2011-16011 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Việt Thành   (VN) 
Phòng 504, nơ 18, khu đô thị mới Pháp 
Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt mối, thuốc trừ 

dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-16012 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Việt Thành    (VN) 
Phòng 504, nơ 18, khu đô thị mới Pháp 
Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt mối, thuốc trừ 

dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-16013 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HUGO BOSS TRADE MARK 
MANAGEMENT GMBH & CO. KG (DE) 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm dùng 
cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; nước hoa có nồng độ nhẹ (eau-de-cologne), nước hoa có 
nồng độ vừa (cau-de- toilette), nước hoa có nồng độ mạnh (eau-de-parfum), nước hoa dùng 
cho phụ nữ, nước hoa dùng cho đàn ông; dầu dùng mục đích mỹ phẩm, dầu dùng cho nước 
hoa và chế phẩm có hương thơm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chải chuốt và chăm sóc cơ thể; 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dùng khi cạo râu; tinh dầu; mỹ phẩm. 

 

Nhóm 09: Kinh mắt, kính râm; kính đeo mắt dùng cho đàn ông, kính đeo mắt dùng cho 
phụ nữ, kính đeo mắt dùng cho trẻ em; các phụ kiện và bộ phận cho các sản phẩm trên 
(bao khung hay gọng, dây đeo), túi và hộp đựng chuyên dụng cho kính mắt. 

 

Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, 
đồng hồ (bao gồm quai đeo, dây đeo và hộp đựng và các bộ phận và phụ kiện cho chúng) 
dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; tác phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý; kim loại 
quý (thô và sơ chế) và hợp kim của kim loại quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý 
hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, bao gồm đồ trang trí trang 
phục/quần áo và mũ bằng kim loại quý; trang sức cho đàn ông và phụ nữ và hộp đựng 
chuyên dụng cho chúng, đá quý.  

 

Nhóm 18: Da (dạng thô và sơ chế) và giả da; da động vật, da thuộc; rương (hòm) và túi 
dùng khí đi du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, 
túi thể thao, ví, ví tiền, va li, vali nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ví để thẻ (ví đựng tiền 
giấy), ví (bằng da hay da tấm), hộp đựng bằng da hay da tấm, ví đựng chìa khóa (đồ da), 
ví đựng đồ trang điểm (rỗng và không để cố định), ô che cho người lớn và trẻ em, dù và 
gậy chống; roi da, yên cương và bộ đồ yên cương; khung, quai cầm, dây đeo (quai) và các 
bộ phận và linh kiện nhỏ khác dùng cho các sản phẩm trên.  

 

Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm đồ vải lanh dùng trên giường, chăn, tấm 
phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, chăn bông; đồ vải lanh không bao gồm quần áo dùng 
khi tắm; khăn tay và khăn lau, bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng trên bàn ăn không làm bằng 
giấy, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn không làm bằng giấy; giấy dán tường bằng vải 
dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm che bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng 
trong gia đình. 

 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón và giày dép (không được xếp vào các nhóm khác), bao gồm 
đồ mặc thường ngày (không trang trọng), bộ trang phục, lễ phục, váy dạ hội, đồ mặc trang 
trọng, bộ đồ mặc khi hóa trang; các phụ kiện dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em bao 
gồm các loại thắt lưng cho trang phục, găng tay cho trang phục, bít tất ngắn và bít tất dài, 
cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; dép xăng đan, giày, dép lê (giày mềm nhẹ rộng đi 
trong nhà), giầy bốt, mũ và mũ lưỡi trai, mũ chỉ có vành che nắng, tất cả đều dùng cho 
đàn ông, phụ nữ và trẻ em; quần áo mặc khi tập thể dục; quần áo bằng da hay giả da; quần 
áo lót dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, quần áo bơi dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em.  
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Nhóm 28: Trò chơi (không dùng với màn hiển thị hay màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để 
chơi, tất cả dùng cho người lớn và trẻ em; vật dụng tập thể dục và thể thao không được 
xếp vào các nhóm khác, bao gồm gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm phát bóng 
trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn (có hay không có bánh xe), bóng chơi quần vợt, vợt 
cho môn quần vợt; bóng, gậy và vợt dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao; dụng cụ dùng 
khi đi câu; đồ trang trí cây thông nôen không bao gồm đồ phát sáng và bánh kẹo.  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; tư vấn bán hàng; dịch vụ thông tin 
kinh doanh và tư vấn kinh doanh; dịch vụ bán lẻ và bán buôn cho nhiều sản phẩm bao 
gồm: nữ trang, đồ trang trí trang phục và mũ, đồ trang trí bằng kim loại quý; rương (hòm) 
và túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi 
thể thao, ví, ví tiền, va li, va li nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ví đựng thẻ (ví đựng tiền 
giấy), ví (bằng da hay da tấm), hộp đựng bằng da hay da tấm, ví đựng chìa khóa (đồ da), 
ví đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong và không để cố định); ô, dù, gậy chống; 
roi da, dây cương và bộ yên cương; đồ làm bằng vải dệt dÓ trên giường bao gồm đồ vải 
lanh dùng trên giường, chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, chăn bông; đồ vải 
lanh không bao gồm quần áo dùng khi tắm, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn không 
làm bằng giấy; giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo 
rèm bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng trong gia đình; giày dép và mũ nón; bít tất ngắn và bít 
tất dài, cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; trò chơi (không dùng với màn hiển thị và 
màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để chơi; vật dụng thể dục và thể thao, đồ trang trí cây 
thông nôen, và các bộ phận và phụ kiện nhỏ của chúng; cung cấp thông tin và tư vấn cho 
các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế quần áo, lập bản phác thảo trong xây dựng, vẽ 
thiết kể sơ đồ; cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.  
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(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm dùng 

cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; nước hoa có nồng độ nhẹ (eau-de-cologne), nước hoa có 
nồng độ vừa (eau-de- toilette), nước hoa có nồng độ mạnh (eau-de-parfum), nước hoa 
dùng cho phụ nữ, nước hoa dùng cho đàn ông, chất khử mùi dùng cho đàn ông và phụ nữ; 
dầu dùng mục đích mỹ phẩm, dầu dùng cho nước hoa và chế phẩm có hương thơm; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để chải chuốt và chăm sóc cơ thể; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm dùng để cạo râu.  

 
Nhóm 09: Kính mắt, kính râm; kính đeo mắt dùng cho đàn ông, kính đeo mắt dùng cho 
phụ nữ, kính đeo mắt dùng cho trẻ em, các phụ kiện và bộ phận cho các sản phẩm trên 
(bao gồm khung hay gọng, dây đeo), túi và hộp đựng chuyên dụng cho kính mắt. 
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Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, 
đồng hồ (bao gồm quai đeo, dây đeo và hộp đựng và các bộ phận và phụ kiện cho chúng) 
dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; tác phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý; kim loại 
quý (thô và sơ chế) và hợp kim của kim loại quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý 
hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, bao gồm đồ trang trí trang 
phục/quần áo và mũ bằng kim loại quý, trang sức cho đàn ông và phụ nữ và hộp đựng 
chuyên dụng cho chúng, đá quý.  

 

Nhóm 18: Da [thô hay sơ chế] và giả da; da động vật, da thuộc; rương (hòm) và túi dùng 
khi đi du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi 
thể thao, ví, ví tiền, va li, vali nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ví để thẻ [ví đựng tiền 
giấy], ví [bằng da hay da tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, ví đựng chìa khóa [đồ da], 
ví đựng đồ trang điểm [rỗng và không để cố định], ô che cho người lớn và trẻ em, dù và 
gậy chống; roi da, yên cương và bộ đồ yên cương; khung, quai cầm, dây đeo (quai) và các 
bộ phận và linh kiện nhỏ khác dùng cho các sản phẩm trên.  

 

Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm đồ vải lanh dùng trên giường, chăn, tấm 
phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, chăn bông; đồ vải lanh không bao gồm quần áo dùng 
khi tắm; khăn tay và khăn lau bằng vải dệt; vải lanh trải bàn (không làm bằng giấy), khăn 
ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn không làm bằng giấy; giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che 
bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm che bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng trong gia đình.  

 
Nhóm 25: Quần áo, mũ nón và giày dép (không được xếp vào các nhóm khác), bao gồm 
đồ mặc thường ngày (không trang trọng), bộ trang phục, lễ phục, váy dạ hội, đồ mặc trang 
trọng, bộ đồ mặc khi hóa trang; các phụ kiện dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em bao 
gồm các loại thắt lưng cho trang phục, găng tay cho trang phục, bít tất ngắn và bít tất dài, 
cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; dép xăng đan, giày, dép, lê (giày mềm nhẹ rộng đi 
trong nhà), giầy bốt, mũ và mũ lưỡi trai, mũ chỉ có vành che nắng, tất cả đều dùng cho 
đàn ông, phụ nữ và trẻ em; quần áo mặc khi tập thể dục; quần áo bằng da hay giả da; quần 
áo lót dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, quần áo bơi dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em.  

 
Nhóm 28: Trò chơi (không dùng với màn hiển thị hay màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để 
chơi, tất cả dùng cho người lớn và trẻ em, vật dụng tập thể dục và thể thao không được 
xếp vào các nhóm khác, bao gồm gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm phát bóng 
trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn (có hay không có bánh xe), bóng chơi quần vợt, vợt 
cho môn quần vợt; bóng, gậy và vợt dừng để chơi trò chơi và chơi thể thao; dụng cụ dùng 
khi đi câu; đồ trang trí cây thông Nôen không bao gồm đồ phát sáng và bánh kẹo.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; tư vấn bán hàng; trợ giúp 
quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh và tư vấn kinh doanh; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn cho nhiều sản phẩm bao gồm: mỹ phẩm, nước hoa, kính mắt, đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ, nữ trang, đồ trang trí trang phục và mũ, đồ trang trí bằng kim loại quý; rương 
(hòm) và túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi 
học, túi thể thao, ví, ví tiền, va li, va li nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ví đựng thẻ [ví 
đựng tiền giấy], ví [bằng da hay da tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, ví đựng chìa khóa 
[đồ da], ví đựng đồ trang điểm [không chứa đồ bên trong và không để cố định]; ô, dù, gậy 
chống; roi da, dây cương và bộ yên cương; đồ làm bằng vải dệt để trên giường bao gồm 
đồ vải lanh dùng trên giường, chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, chăn bông; đồ 
vải lanh không bao gồm quần áo dùng khi tắm, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn không 
làm bằng giấy; giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo 
rèm bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng trong gia đình; quần áo, giày dép và mũ nón; bít tất 
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ngắn và bít tất dài, cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; trò chơi (không dùng với màn 
hiển thị và màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để chơi; vật dụng thể dục và thể thao, đồ trang 
trí cây thông Nôen, và các bộ phận và phụ kiện nhỏ của chúng; cung cấp thông tin và tư 
vấn cho các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế quần áo, lập bản phác thảo trong xây đựng, vẽ 
thiết kế sơ đồ; cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.  
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(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm dùng 
cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; nước hoa có nồng độ nhẹ (eau-de-cologne), nước hoa có 
nồng độ vừa (eau-de- toilette), nước hoa có nồng độ mạnh (eau-de-parfum), nước hoa 
dùng cho phụ nữ, nước hoa dùng cho đàn ông; dầu dùng mục đích mỹ phẩm, dầu dùng 
cho nước hoa và chế phẩm có hương thơm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chải chuốt và chăm 
sóc cơ thể; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dùng khi cạo râu. 

 
Nhóm 09: Kính mắt, kính râm; kính đeo mắt dùng cho đàn ông, kính đeo mắt dùng cho 
phụ nữ, kính đeo mắt dùng cho trẻ em; các phụ kiện và bộ phận cho các sản phẩm trên 
(bao gồm khung hay gọng, dây đeo), túi và hộp đựng chuyên dụng cho kính mắt. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm dược lâm bằng kim loại 
quý hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, bao gồm đồ trang trí 
cho trang phục và mũ được làm bằng kim loại quý, vật trang trí, khuy măng séc và ghim 
cài cà vạt; đồ nữ trang và hộp đựng chuyên dụng cho nữ trang, đá quý; dụng cụ đo thời 
gian và bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ (bao gồm quai đeo, 
dây đeo và hộp đựng và các bộ phận và phụ kiện của chúng); tác phẩm nghệ thuật bằng 
kim loại quý.  

 

Nhóm 18: Da [dạng thô và sơ chế] và giả da; da động vật, da thuộc; rương (hòm) và túi 
dùng khi đi du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, 
túi thể thao, ví, ví tiền, va li, vali nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ví để thẻ [ví đựng tiền 
giấy], ví [bằng da hay da tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, ví đựng chìa khóa [đồ da], 
ví đựng đồ trang điểm [rỗng và không để cố định]; ô che cho người lớn và trẻ em, dù và 
gậy chống, roi da, yên cương yà bộ đồ yên cương; khung, quai cầm, dây deo (quai) và các 
bộ phận và linh kiện nhỏ khác dùng cho các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ 
gối, chăn bông; đồ vải không bao gồm quần áo dùng khi tắm; khăn tay và khăn lau, bằng 
vải dệt, đồ vải dùng trên bàn ăn không làm bằng giấy, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn 
không làm bằng giấy; giấy dán tường bàng vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, 
móc treo rèm che bằng vải dệt; đồ vải dùng trong gia đình.  
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Nhóm 25: Quần áo, mũ nón và giày dép (không được xếp vào các nhóm khác), bao gồm 
đồ mặc thường ngày (không trang trọng), bộ trang phục, lễ phục, váy dạ hội, đồ mặc trang 
trọng, bộ đồ mặc khi hóa trang, các phụ kiện dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em bao 
gồm các loại thắt lưng cho trang phục, găng tay cho trang phục, bít tất ngắn và bít tất dài, 
cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; dép xăng đan, giày, dép lê (giày mềm nhẹ rộng đi 
trong nhà), giầy bốt, mũ và mũ lưỡi trai, mũ chỉ có vành che nắng, tất cả đều dùng cho 
đàn ông, phụ nữ và trẻ em; quần áo mặc khi tập thể dục, quần áo bằng da hay giả da, quần 
áo lót dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, quần áo bơi dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em. 

 
Nhóm 28: Trò chơi (không dùng với màn hiển thị hay màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để 
chơi, tất cả dùng cho người lớn và trẻ em; vật dụng tập thể dục và thể thao không được 
xếp vào các nhóm khác, bao gồm gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm phát bóng 
trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn (có hay không có bánh xe), bóng chơi quần vợt, vợt 
cho môn quần vợt; bóng, gậy và vợt dùng để chơi trò chơi và chơi thể thao; dụng cụ dùng 
khi đi câu; đồ trang trí cây thông Nôen không bao gồm đồ phát sáng và bánh kẹo.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; tư vấn bán hàng; dịch vụ 
thông tin kinh doanh và tư vấn kinh doanh; dịch vụ bán lẻ và bán buôn cho nhiều sản 
phẩm bao gồm: mỹ phẩm, nước hoa, kính mắt, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, nữ trang, đồ 
trang trí trang phục và mũ, đồ trang trí bằng kim loại quý; rương (hòm) và túi dùng khi đi 
du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi thể thao, ví, ví tiền, 
va li, va li nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba lô, ví đựng thẻ [ví đựng tiền giấy], ví [bằng da hay 
da tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, ví dựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ trang điểm 
[không chứa đồ bên trong và không để cố định], ô, dù, gậy chống; roi da, dây cương và bộ 
yên cương; đồ làm bằng vải dệt để trên giường bao gồm đồ vải lanh để trên giường, chăn, 
tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối, chăn bông, đồ vải lanh không bao gồm quần áo 
dùng khi tắm, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn không làm bằng giấy; giấy dán tường 
bằng vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay chất dẻo, móc treo rèm bằng vải dệt; đồ vải lanh 
dùng trong gia đình; quần áo, giày dép và mũ nón; bít tất ngắn và bít tất dài, cà vạt và 
khăn quàng cổ, dây đeo quần; trò chơi (không dùng với màn hiển thị và màn hình ngoài), 
đồ chơi và đồ để chơi; vật dụng thể dục và thể thao, đồ trang trí cây thông Nôen, và các 
bộ phận và phụ kiện nhỏ của chúng, cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế quần áo, lập bản phác thảo trong xây dựng, vẽ 
thiết kế sơ đồ; cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.  

 
 

(210) 4-2011-16016 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HUGO BOSS TRADE MARK 
MANAGEMENT GMBH & CO. KG (DE) 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
Germany   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc da dùng cho mục đích mỹ phẩm dùng 

cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; nước hoa có nồng độ nhẹ (eau-de-cologne), nước hoa có 
nồng độ vừa (eau-de- toilette), nước hoa có nồng độ mạnh (eau-de-parfum), nước hoa 
dùng cho phụ nữ, nước hoa dùng cho đàn ông; dầu dùng mục đích mỹ phẩm, dầu dùng 
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cho nước hoa và chế phẩm có hương thơm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chải chuốt và chăm 
sóc cơ thể; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dùng khi cạo râu.  

 
Nhóm 09: Kính mắt, kính râm; kính đeo mắt dùng cho đàn ông, kính đeo mắt dùng cho 
phụ nữ, kính đeo măt dùng cho trẻ em; các phụ kiện và bộ phận cho các sản phẩm trên 
(bao gồm khung hay gọng, dây đeo), túi và hộp đựng chuyên dụng cho kính mắt.  

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ, bao gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, 
đồng hồ (bao gồm quai đeo, dây đeo và hộp dựng và các bộ phận và phụ kiện cho chúng) 
dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; tác phẩm nghệ thuật làm bằng kim loại quý; kim loại 
quý (thô và sơ chế) và hợp kim của kim loại quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý 
hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, bao gồm đồ trang trí trang 
phục/quần áo và mũ bằng kim loại quý; trang sức cho đàn ông và phụ nữ và hộp đựng 
chuyên dụng cho chúng, đá quý.  

 
Nhóm 18: Da động vật, da thuộc; rương (hòm) và túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay, túi 
cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi thể thao, ví, ví tiền, va li, vali 
nhỏ, cặp dẹt đựng tài llệu, ba lô, ví để thẻ [ví đựng tiền giấy], ví [bằng da hay da tấm], hộp 
đựng bằng da hay da tấm, ví đựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ trang điểm [rỗng và 
không để cố định]; ô che cho người lớn va trẻ em, dù và gậy chống; roi da, yên cương và 
bộ đồ yên cương; khung, quai cầm, dây đeo (quai) và các bộ phận và linh kiện nhỏ khác 
dùng cho các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 24: Đồ vải dệt dùng trên giường bao gồm chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ 
gối, chăn bông; đồ vải lanh không bao gồm quần áo dùng khi tắm; khăn ăn bằng vải dệt, 
khăn trải bàn không làm bằng giấy; giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che bằng vải dệt hay 
chất dẻo, móc treo rèm che bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng trong gia đình.  

 
Nhóm 25: Quần áo, mũ nón và giày dép (không được xếp vào các nhóm khác), bao gồm 
đồ mặc thường ngày (không trang trọng), bộ trang phục, lễ phục, váy dạ hội, đồ mặc trang 
trọng, bộ đồ mặc khi hóa trang, các phụ kiện dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em bao 
gồm các loại thắt lưng cho trang phục, gang tay cho trang phục, bít tất ngắn và bít tất dài, 
cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; dép xang đan, giày, dép lê (giày mềm nhẹ rộng đi 
trong nhà), giầy bốt, mũ và mũ lưỡi trai, mũ chỉ có vành che nắng, tất cả đều dùng cho 
đàn ông, phụ nữ và trẻ em; quần áo mặc khi tập thể dục; quần áo bằng da hay giả da; quần 
áo lót dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, quần áo bơi dùng cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em.  

 
Nhóm 28: Trò chơi (không dùng với màn hiển thị hay màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để 
chơi, tất cả dùng cho người lớn và trẻ em; vật dụng tập thể dục và thể thao không được 
xếp vào các nhóm khác, bao gồm gậy đánh gôn, quả bóng gôn, cái đặt điểm phát bóng 
trong môn gôn, túi đựng đồ chơi gôn (có hay không có bánh xe), bóng chơi quần vợt, vợt 
cho môn quần vợt; bóng, gậy và vợt dùng đề chơi trò chơi và chơi thể thao; dụng cụ dùng 
khi đi câu; đồ trang trí cây thông Nôen không bao gồm đồ phát sáng và bánh kẹo.  

 
Nhóm 35: Trợ giúp quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh và tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ bán lẻ và bán buôn cho nhiều sản phẩm bao gồm: mỹ phẩm, nước hoa, 
kính mắt, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, nữ trang, đồ trang trí trang phục và mũ, đồ trang trí 
bằng kim loại quý; rương (hòm) và túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay, túi cầm tay, túi đi 
mua hàng, túi (cặp) đi học, túi thể thao, vi, ví tiền, va li, va li nhỏ, cặp dẹt đựng tài liệu, ba 
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lô, ví đựng thẻ [ví đựng tiền giấy], ví [bằng da hay da tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, 
ví đựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ trang điểm [không chứa đồ bên trong và không để 
cố định]; ô, dù, gậy chống; roi da, dây cương và bộ yên cương; đồ làm bằng vải dệt để 
trên giường bao gồm đồ vải lanh dùng trên giường, chăn, tấm phủ giường, tấm phủ đệm, 
vỏ gối, chăn bông; đồ vải lanh không bao gồm quần áo dùng khi tắm, khăn ăn bằng vải 
dệt, khăn trải bàn không làm bằng giấy; giấy dán tường bằng vải dệt, rèm che bằng vải dệt 
hay chất dẻo, móc treo rèm bằng vải dệt; đồ vải lanh dùng trong gia đình; quần áo, giày 
dép và mũ nón, bít tất ngắn và bít tất dài, cà vạt và khăn quàng cổ, dây đeo quần; trò chơi 
(không dùng với màn hiển thị và màn hình ngoài), đồ chơi và đồ để chơi; vật dụng thể dục 
và thể thao, đồ trang trí cây thông Nôen, và các bộ phận và phụ kiện nhỏ của chúng; cung 
cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế quần áo, lập bản phác thảo trong xây dựng, vẽ 
thiết kế sơ đồ; cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên.  

 
 

(210) 4-2011-16018 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(731) ORKLI S.COOP  (ES) 

Ctra. Zaldibia s/n, E-20240 Ordizia, 
SPAIN  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị đo lường; thiết bị kiểm tra (điều khiển) nhiệt độ; thiết bị 

điện để điều chỉnh; dụng cụ kiểm soát nồi đun; van solênôit [công tắc điện từ]; máy điều 
nhiệt; bộ dò; nút chỉ báo áp lực dùng cho van; máy chỉ báo áp lực; thiết bị đo áp lực.  

 
Nhóm 11: Phụ tùng để điều chỉnh và an toàn cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; phụ 
tùng để kiểm soát châm lửa và ngọn lửa của thiết bị dùng ga; máy sưởi ấm; thiết bị làm 
nóng nước; phần tử đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng nước; nồi hơi để đốt nóng; nồi hơi đốt 
nóng bằng ga; máy sưởi ấm trung tâm; bộ sưởi ấm; van điều hòa nhiệt [bộ phận của thiết 
bị nhiệt]; phụ tùng cho ống của thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị đường ống dẫn 
nước; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; bộ đánh lửa ma sát dùng để châm lửa gas.  

 
 

(210) 4-2011-16020 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đen, xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vũ Anh  (VN) 
Số 19, ngõ 273 Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2011-16022 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn ASA   (VN) 
Số 1, ngõ 316, đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sữa và các sản phẩm làm từ sữa, mua bán các loại bánh kẹo, 
mua bán thực phẩm được chế biến từ thịt, cá và gia cầm, mua bán hóa mỹ phẩm, mua bán 
dụng cụ nhà bếp, mua bán văn phòng phẩm như sách, vở, giấy, bút. 

 
 

(210) 4-2011-16023 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh, đen 
(731) GLOBAL BEER ZERO, INC.   (PH) 

7735 Rosewood Street, Marcelo Green 
Village, Paranaque, Metro Manila, 
Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu. 
 
 

(210) 4-2011-16024 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt cỏ, chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại; thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất kích thích tăng trưởng cho 
cây trồng. 

 
 

(210) 4-2011-16025 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phạm Thị Thanh Thảo  (VN) 
162 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, cacao. 
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(210) 4-2011-16026 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phạm Thị Thanh Thảo   (VN) 
162 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, cacao. 

 
 

(210) 4-2011-16027 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phạm Thị Thanh Thảo   (VN) 
162 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mứt kẹo, trà, cà phê, cacao. 

 
 

(210) 4-2011-16029 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Dòng  (VN) 
ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột mì; bột sắn; mỳ sợi; miến; đường.  

 
 

(210) 4-2011-16030 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.3.23; 26.4.3 
(591) Vàng, tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tín Phát Việt  (VN) 
181/4 quốc lộ 1A, khóm 2, phường 7, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe máy, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe máy, dầu nhớt.  
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(210) 4-2011-16031 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 

INC.   (US) 
987 Commercial Street, San Carlos, 
California 94070, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất và ngoại thất; dung môi pha loãng sơn; chất tạo màu cho sơn; lớp 

men dạng sơn nhựa mủ phủ lên bề mặt: kim loại, gỗ, bê tông dùng cho nội thất và ngoại 
thất; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại; sơn lót 
và sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt, tường khô, vữa, công trình nề; sơn không bóng có 
thành phần axit acrylic và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần axit acrylic dùng cho: gỗ, kim 
loại, ván cứng, vữa, gạch, bê tông và ván xơ ép (dùng trong xây dựng) dùng cho ngoại 
thất; sơn, dung môi pha loãng sơn (nội thất và ngoại thất) dùng cho nhà ở và toà nhà 
thương mại; lớp men dạng sơn nhựa mủ (nội thất và ngoại thất) phủ lên bề mặt: kim loại, 
gỗ, bê tông dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: 
gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn lót và 
sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt: tường khô vữa, công trình nề của nhà ở và toà nhà 
thương mại; sơn không bóng có thành phần axit acrylic, và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần 
axit acrylic dùng cho: gỗ, kim loại, ván cứng, vữa, gạch, bê  tông và van xơ ép (dùng 
trong xây dựng) dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn tái chế dùng cho ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2011-16032 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC.    (US) 
987 Commercial Street, San Carlos, 
California 94070, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất và ngoại thất; dung môi pha loãng sơn; chất tạo màu cho sơn; lớp 

men dạng sơn nhựa mủ phủ lên bề mặt: kim loại, gỗ, bê tông dùng cho nội thất và ngoại 
thất; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại; sơn lót 
và sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt, tường khô, vữa, công trình nề; sơn không bóng có 
thành phần axit acrylic và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần axit acrylic dùng cho: gỗ, kim 
loại, ván cứng, vữa, gạch, bê tông và ván xơ ép (dùng trong xây dựng) dùng cho ngoại 
thất; sơn, dung môi pha loãng sơn (nội thất và ngoại thất) dùng cho nhà ở và toà nhà 
thương mại; lớp men dạng sơn nhựa mủ (nội thất và ngoại thất) phủ lên bề mặt: kim loại, 
gỗ, bê tông dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: 
gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn lót và 
sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt: tường khô vữa, công trình nề của nhà ở và toà nhà 
thương mại; sơn không bóng có thành phần axit acrylic, và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần 
axit acrylic dùng cho: gỗ, kim loại, ván cứng, vữa, gạch, bê  tông và van xơ ép (dùng 
trong xây dựng) dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn tái chế dùng cho ngoại thất. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
848 

(210) 4-2011-16033 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC.    (US) 
987 Commercial Street, San Carlos, 
California 94070, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất và ngoại thất; dung môi pha loãng sơn; chất tạo màu cho sơn; lớp 

men dạng sơn nhựa mủ phủ lên bề mặt: kim loại, gỗ, bê tông dùng cho nội thất và ngoại 
thất; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại; sơn lót 
và sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt, tường khô, vữa, công trình nề; sơn không bóng có 
thành phần axit acrylic và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần axit acrylic dùng cho: gỗ, kim 
loại, ván cứng, vữa, gạch, bê tông và ván xơ ép (dùng trong xây dựng) dùng cho ngoại 
thất; sơn, dung môi pha loãng sơn (nội thất và ngoại thất) dùng cho nhà ở và toà nhà 
thương mại; lớp men dạng sơn nhựa mủ (nội thất và ngoại thất) phủ lên bề mặt: kim loại, 
gỗ, bê tông dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: 
gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn lót và 
sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt: tường khô vữa, công trình nề của nhà ở và toà nhà 
thương mại; sơn không bóng có thành phần axit acrylic, và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần 
axit acrylic dùng cho: gỗ, kim loại, ván cứng, vữa, gạch, bê  tông và van xơ ép (dùng 
trong xây dựng) dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn tái chế dùng cho ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2011-16034 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC.    (US) 
987 Commercial Street, San Carlos, 
California 94070, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất và ngoại thất; dung môi pha loãng sơn; chất tạo màu cho sơn; lớp 

men dạng sơn nhựa mủ phủ lên bề mặt: kim loại, gỗ, bê tông dùng cho nội thất và ngoại 
thất; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại; sơn lót 
và sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt, tường khô, vữa, công trình nề; sơn không bóng có 
thành phần axit acrylic và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần axit acrylic dùng cho: gỗ, kim 
loại, ván cứng, vữa, gạch, bê tông và ván xơ ép (dùng trong xây dựng) dùng cho ngoại 
thất; sơn, dung môi pha loãng sơn (nội thất và ngoại thất) dùng cho nhà ở và toà nhà 
thương mại; lớp men dạng sơn nhựa mủ (nội thất và ngoại thất) phủ lên bề mặt: kim loại, 
gỗ, bê tông dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: 
gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn lót và 
sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt: tường khô vữa, công trình nề của nhà ở và toà nhà 
thương mại; sơn không bóng có thành phần axit acrylic, và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần 
axit acrylic dùng cho: gỗ, kim loại, ván cứng, vữa, gạch, bê  tông và van xơ ép (dùng 
trong xây dựng) dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn tái chế dùng cho ngoại thất. 
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(210) 4-2011-16035 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KELLY-MOORE PAINT COMPANY, 
INC.    (US) 
987 Commercial Street, San Carlos, 
California 94070, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất và ngoại thất; dung môi pha loãng sơn; chất tạo màu cho sơn; lớp 
men dạng sơn nhựa mủ phủ lên bề mặt: kim loại, gỗ, bê tông dùng cho nội thất và ngoại 
thất; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại; sơn lót 
và sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt, tường khô, vữa, công trình nề; sơn không bóng có 
thành phần axit acrylic và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần axit acrylic dùng cho: gỗ, kim 
loại, ván cứng, vữa, gạch, bê tông và ván xơ ép (dùng trong xây dựng) dùng cho ngoại 
thất; sơn, dung môi pha loãng sơn (nội thất và ngoại thất) dùng cho nhà ở và toà nhà 
thương mại; lớp men dạng sơn nhựa mủ (nội thất và ngoại thất) phủ lên bề mặt: kim loại, 
gỗ, bê tông dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; phẩm màu ngoại thất dùng cho bề mặt: 
gỗ, công trình nề, bê tông và kim loại dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn lót và 
sơn phủ bịt kín dùng cho bề mặt: tường khô vữa, công trình nề của nhà ở và toà nhà 
thương mại; sơn không bóng có thành phần axit acrylic, và sơn tạo nhũ nhẹ có thành phần 
axit acrylic dùng cho: gỗ, kim loại, ván cứng, vữa, gạch, bê  tông và van xơ ép (dùng 
trong xây dựng) dùng cho nhà ở và toà nhà thương mại; sơn tái chế dùng cho ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2011-16036 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 7.3.11; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Thạch Anh  (VN) 
12/35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch. 
 

Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ công trình xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-16037 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Hộ kinh doanh Mai Phương (VN)
Tổ 16, ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2011-16038 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Cao Tốc   (VN) 

22 Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm không còn sống như: tôm, cua, cá, mực, thịt gia súc gia cầm; sữa.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ (resort); quán rượu 
(bar).  

 
 

(210) 4-2011-16039 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn du 

học và dịch thuật OSC  (VN) 
Số 172 Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động trong nước và nước ngoài; giới thiệu việc làm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo: đào tạo ngoại ngữ, tin học, dạy nghề ngắn hạn; tư 
vấn du học, dịch thuật công chứng; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm về giáo dục và 
đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-16040 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH cơ khí Minh 
Tiến  (VN) 
258 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa sắt chống trộm. 
 

Nhóm 35: Mua bán cửa sắt chống trộm. 
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(210) 4-2011-16041 (220) 04.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Nâu, hồng cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH giấy và bột 

giấy Đông Dương  (VN) 
95/33 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy, bột giấy, nguyên vật liệu sản xuất băng vệ sinh, tã em bé, tã 
người lớn, băng vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-16043 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan, bánh mì. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-16044 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 7.1.6; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng công nghệ 
Thủ Đức   (VN) 
53 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); giáo dục, đào tạo, giảng dạy; đào tạo thực 
hành (minh họa, giới thiệu); thông tin về giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển (cho người khác); công nghệ cơ khí, công nghệ thông 
tin, công nghệ tự động hóa, tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán. 

 
 

(210) 4-2011-16045 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 7.1.6; 25.7.20 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng công nghệ 
Thủ Đức    (VN) 
53 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh    
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(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); giáo dục, đào tạo, giảng dạy; đào tạo thực 
hành (minh họa, giới thiệu); thông tin về giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển (cho người khác); công nghệ cơ khí, công nghệ thông 
tin, công nghệ tự động hóa, tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán. 

 
 

(210) 4-2011-16046 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý đầu 
tư tài chính Cửu Long  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; dự báo kinh tế; nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; thông tin về tài chính. 
 
 

(210) 4-2011-16047 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) DONG-A PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.  (KR) 
252 Yongdu-Dong, Dongdaemun-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16051 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 4.3.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH WINSUN Việt 
Nam  (VN) 
496 Trường Chinh, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất gia đình, văn phòng như: bàn ghế, giường tủ. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh tài chính. 
 

Nhóm 37: Hoạt động xây dựng. 
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(210) 4-2011-16052 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 4.3.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH WINSUN Việt 
Nam  (VN) 
496 Trường Chinh, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất gia đình, văn phòng như: bàn ghế, giường tủ. 

 
 

(210) 4-2011-16053 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 4.3.19 (540) 

 

(731) Công ty TNHH WINSUN Việt 
Nam  (VN) 
496 Trường Chinh, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất gia đình, văn phòng như: bàn ghế, giường tủ. 
 

(210) 4-2011-16054 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.19; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH WINSUN Việt 
Nam  (VN) 
496 Trường Chinh, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất gia đình, văn phòng như: bàn ghế, giường tủ. 

 
 

(210) 4-2011-16055 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.19; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH WINSUN Việt 
Nam  (VN) 
496 Trường Chinh, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất gia đình, văn phòng như: bàn ghế, giường tủ. 
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(210) 4-2011-16057 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.16; 26.5.1; 25.12.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Thái Việt 
HÀ   (VN) 
83/56/5 liên khu 4-5, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm hóa học 
dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm vi sinh dùng để chữa bệnh cho thủy hải 
sản; chế phẩm enzym dùng để chữa bệnh trong ngành thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2011-16058 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng  (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 12: Séc măng, piston (là phụ tùng xe máy ô tô). 
 
 

(210) 4-2011-16059 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.7.25; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; mực in; nhựa tự nhiên dạng thô; chất màu; nhựa tự nhiên thơm; men 
(thuốc màu, sơn). 

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; tấm kim loại dùng trong xây dựng; hợp kim để 
hàn; khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; két an toàn.  

 

Nhóm 11: Máy điều hoà; bếp ga; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; bộ tiết kiệm nhiên liệu (không dùng cho động cơ).  

 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện; sợi thuỷ tinh nhân tạo không dùng để dệt; vải cách điện 
nhiệt; cao su lỏng; mi ca; ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm).  

 

Nhóm 19: Xi măng; gỗ lát sàn; gạch; vôi; khung cửa sổ không bằng kim loại; cửa kính.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình, trường học hoặc văn phòng (bằng gỗ hoặc 
bằng sắt); đệm nằm; đồ mỹ nghệ bằng gỗ dùng để trang trí.  
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Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ làm tài chính; hoạt động ngân hàng; tư vấn bảo 
hiểm; môi giới bảo hiểm; đánh giá tài chính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; cho thuê 
bàn ghế, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; dịch vụ cho thuê lều (chỗ ở tạm thời).  

 
 

(210) 4-2011-16060 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 22: Bạt. 
 
 

(210) 4-2011-16061 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm tấm phức hợp nhôm - nhựa (vật liệu xây dựng, nhôm là chủ yếu). 
 
 

(210) 4-2011-16063 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Khuôn cửa có ván lùa kín, cửa xếp, tấm trần, khung bao cửa, nẹp cửa, ván cửa 
và thanh cửa tất cả bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-16064 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 19: Khuôn cửa có ván lùa kín, cửa xếp, tấm trần, khung bao cửa, nẹp cửa, ván cửa 
và thanh cửa tất cả bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-16066 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 3.7.17; A5.3.13 
(731) WACOAL CORP.   (JP) 

29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 601-8530, JAPAN  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Quần lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút; khăn vệ sinh; bông hút nước; nệm 
ngực (để chăm sóc bệnh nhân) dùng trong ngành y; quần lót vệ sinh thấm hút dùng cho 
người không kiềm chế được.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo lót, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
quần lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút, khăn vệ sinh, bông hút nước, nệm ngực (để chăm 
sóc bệnh nhân) dùng trong ngành y, quần lót vệ sinh thấm hút dùng cho người không 
kiềm chế được.  

 
 

(210) 4-2011-16068 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/238,651 10.02.2011 US 

(731) LIEBERT CORPORATION   (US) 
1050 Dearborn Drive Columbus, Ohio 
43085, U.S.A. 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu và phòng máy tính được tạo thành bởi giá 
đỡ, vỏ hộp máy, cửa, tấm ngăn, bộ cảm biến nhiệt độ và bộ cảm biến dòng không khí, mô 
đun nối dây, bộ ổn định điện thế, bộ cấp nguồn liên tục, bộ phân phối điện, hệ thống điều 
hòa nhiệt độ và phần mềm để giám sát trung tâm dữ liệu và các thiết bị thuộc cơ sở hạ 
tầng của phòng máy vi tính và hệ thống điều hòa nhiệt độ.  

 
 

(210) 4-2011-16070 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.2; 26.15.1; 26.7.5 
(591) Cam sẫm, đỏ đun, vàng, xanh côban, trắng

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Ngọc Hiển  (VN) 
Số 74 tổ 3, khu Hàng Kênh 1, phường Dư 
Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các loại cửa ra vào, cổng bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-16071 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
kỹ thuật cao Hải Phòng   (VN) 
Số 252, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 31: Thóc giống, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thóc, gạo, phân bón, rau sạch. 
 
 

(210) 4-2011-16072 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.2; A26.3.6 
(591) Xanh lam đậm, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất DELTA Việt Nam  
(VN) 
Số 178A, ngõ 1, đường Hoàng Quốc 
Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: ¤; bao đựng «; « che nắng; cán ô; vòng dùng cho ô; gọng ô hoặc dù che nắng; 

tay cầm của «. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn; trứng, sữa và các sản phẩm làm 
từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; thức ăn cho động vật. 

 
 

(210) 4-2011-16073 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  (540) 

  

(731) Dương Văn Tuấn  (VN) 
Phố Bằng, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, com-lê, véctông, váy nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
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(210) 4-2011-16074 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PLZENSKY PRAZDROJ, A.S.   (CZ) 
U Prazdroje 7, 304 97 Plzen, Czech 
Republic 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả không có cồn và nước ép hoa quả; xirô dùng cho đồ uống và chế phẩm để làm đồ 
uống. 

 
 

(210) 4-2011-16075 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(731) OMAN PERFUMERY LLC   (OM) 

P.O.Box 307, CPO 111, Sultanate of 
Oman 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc bao gồm dầu gội đầu, keo xịt tóc, 

nước xức tóc, chế phẩm để uốn quăn tóc, thuốc nhuộm tóc, chất làm trung hoà dùng cho 
uốn tóc bền nếp; xà phòng; bột tan dùng trong nhà vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm để tắm và 
tắm vòi hoa sen; chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; chất khử mùi dùng cho cá nhân. 

 
Nhóm 04: Nến thơm. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm để làm mát không khí.  

 
Nhóm 18: Túi đựng đồ trang điểm của phụ nữ [chưa có đồ bên trong]; cái ví; ví đựng danh 
thiếp/thẻ tín dụng; ví đựng chìa khoá bằng da; ví da; túi mua hàng. 

 
 

(210) 4-2011-16076 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-16077 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TOTES ISOTONER CORPORATION  
(US) 
9655 International Blvd., Cincinnati, 
Ohio 45246, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhãm 18: ¤, tói. 
 

Nhóm 25: áo mưa, dép lê; dép xăng đan; mũ và găng tay (quần áo).  
 
 

(210) 4-2011-16078 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TOTES ISOTONER CORPORATION  
(US) 
9655 International Blvd., Cincinnati, 
Ohio 45246, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Găng tay (quần áo).  
 
 

(210) 4-2011-16079 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.5; 26.7.25 
(591) Xanh tím, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiết bị Điện 
tử Phát thanh Truyền thanh  
(VN) 
Số 65 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh; bộ xử lý trung tâm; cáp âm thanh; loa phóng thanh; 
cột anten vô tuyến; thiết bị truyền thanh; máy phát (viễn thông); máy biến thế (điện).  

 
 

(210) 4-2011-16080 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.1 
(591) Đỏ, xanh, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trung tâm phân phối Happy 
Cook   (VN) 
H18, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm; bình đá nhựa; bình giữ nhiệt bằng nhựa.  
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(210) 4-2011-16081 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Da cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoa Thu  (VN)
Số 18, ngõ 352 Trương Định, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà ướp lạnh, đồ uống trên cơ sở trà, trà (chè).  

 
 

(210) 4-2011-16082 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Kiến Minh  (VN) 
1034 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, phụ gia hóa học dùng cho chất đốt động cơ nổ, hợp chất 

dập lửa, phenol dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất các loại (trừ hóa chất có tính độc hại).  
 
 

(210) 4-2011-16084 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty liên doanh EMBASSY  
(VN) 
23 B Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường biển, sông, ô tô trong và ngoài nước, dịch vụ vận 

tải quốc tế, dịch vụ hàng hải, và dịch vụ kho bãi trong nhóm này.  
 
 

(210) 4-2011-16085 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.4; A25.7.5; 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Kiến Minh  (VN) 
1034 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, phụ gia hóa học dùng cho chất đốt động cơ nổ, hợp chất 
dập lửa, phenol dùng trong công nghiệp  

 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất các loại (trừ hóa chất có tính độc hại).  
 
 

(210) 4-2011-16087 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Trương Thị Thùy Trang   (VN) 
50 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16088 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.1.1; A7.1.11; 7.1.24; A5.1.7 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Bình   (VN) 
79A Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: hạt giống, cây giống; cây trồng; sinh vật cảnh.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng đường giao thông, 
cầu đường, cống thoát nước; xây dựng công trình thể thao; thi công lắp đật thiết bị điện 
dân dụng và công nghiệp; thi công lưới điện; san lắp mặt bằng để xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-16089 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.13; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xăng dầu Nghĩa Bình  (VN) 
Lô 106.20 đường Thanh Bình, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu.  
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(210) 4-2011-16090 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.1.14; 25.1.6; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Trắng, ghi, tím, đỏ, vàng kim, xanh nước 

biển, đen 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa; sữa đã được xử lý bảo quản. 
 
 

(210) 4-2011-16091 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 3.1.14; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng kim, da cam, nâu 
(731) Abbott Laboratories    (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y 

tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa; sữa đã được xử lý bảo quản. 
 
 

(210) 4-2011-16092 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 24.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mỹ phẩm Lựa 
Chọn Đỉnh  (VN) 
396 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16093 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16094 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16095 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16096 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10, nhà A1, tập thể Bắc Nghĩa 
Tân, tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16098 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ    (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16099 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16100 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16101 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16102 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16103 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16104 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16105 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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866 

(210) 4-2011-16106 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16107 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16108 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16109 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ     (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16110 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ  (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16111 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ  (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2011-16112 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ  (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16113 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cần Giờ  (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16115 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Sa Ca  
(VN) 
46A, đường Nguyễn Tuân, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; 

chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ; chi tiết bằng kim loại dùng trong xây dựng; đồ ngũ 
kim dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho 
mục đích kinh doanh của người khác); quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác.  

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển (hàng hóa) bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa; môi 
giới vận tải; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; phân phát sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16116 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khám Phá Bản 
Thể  (VN) 
35 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và 

trung học phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật, dịch vụ hỗ 
trợ giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-16117 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A25.7.7 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Huy   (VN) 
5C Hương Sơn, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây không chứa cồn.  
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(210) 4-2011-16118 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng cam, xanh 
lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động; môi giới việc làm (cụ thể là đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé 
máy bay, tàu lửa, tàu thuỷ); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hoá; môi giới hàng hải.  

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục; đào tạo nghề.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2011-16119 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động; môi giới việc làm (cụ thể là đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài).   
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé 
máy bay, tàu lửa, tàu thuỷ); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hoá; môi giới hàng hải.   

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục; đào tạo nghề.    

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.  
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(210) 4-2011-16120 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa (VN)

10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn móng tay (mỹ phẩm); bột nổi kim tuyến (dạng mỹ phẩm); 
mascara (mỹ phẩm làm cong mi mắt); móng tay giả; lông mi giả.   

 
 

(210) 4-2011-16121 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.3.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất mỹ phẩm Lan Hảo (VN)
241Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu dưỡng tóc; kem dưỡng da; kem trang điểm; sữa tắm; xà phòng.  
 
 

(210) 4-2011-16122 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.15 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhóm Thiên Minh   (VN) 
181A Điện Biên Phủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cụ thể là viên omega dùng để phục hồi sức khoẻ.  
 
 

(210) 4-2011-16123 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Hộ kinh doanh Gia Minh 
Thuận   (VN) 
154 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; lò nướng; quạt điện (dùng cho mục đích cá nhân); nồi 
cơm điện; lò vi sóng. 
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(210) 4-2011-16128 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Rồng á Châu   (VN) 
T2 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường 

không; du lịch lịch lữ hành quốc tế và nội địa; đại lý mua bán vé xe ô tô, tàu hỏa, vé máy 
bay.  

 
 

(210) 4-2011-16129 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 1.17.11 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Đất 
Việt Xanh  (VN) 
¤ 18, lô NP28, đường NA9, khu phố 4, 
thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá 

bất động sản; hãng bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-16130 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp, dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 

dạng bột); dầu hào (chiết xuất từ con hào).  
 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); bột nêm (gia vị); tương ớt (gia vị); kẹo; bánh quy; nước 
sốt cà.  
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(210) 4-2011-16131 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn, cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 

dạng bột); dầu hào (chiết xuất từ con hào).  
 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương), bột nêm (gia vị), tương ớt (gia vị); kẹo; bánh quy; nước 
sốt cà.  

 
 

(210) 4-2011-16132 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp, dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 

dạng bột); dầu hào (chiết xuất từ con hào).  
 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương), bột nêm (gia vị); tương ớt (gia vị); kẹo, bánh quy; nước 
sốt cà.  

 
 

(210) 4-2011-16133 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hương Chí Thành  
(VN) 
Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các loại nhang (hương thắp): nhang cây, nhang cuộn, nhang que có lõi, nhang 

que không lõi, nhang thắp, nhang vòng.  
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(210) 4-2011-16135 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên  (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16136 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên   (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16137 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên   (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16138 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-16139 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.3.2; 5.13.4; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hội Nhập Toàn 
Cầu Luật   (VN) 
02 Trịnh Lỗi, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực trang tụng; dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực 

dân sự, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, lao động và hợp đồng, dịch vụ trọng tài trong 
lĩnh vực tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ: dịch vụ nghiên 
cứu về phâp lý; dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả.  

 
 

(210) 4-2011-16140 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; 3.1.6 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mai Ngân  (VN) 
51/13 Cao Thắng, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo.  
 
 

(210) 4-2011-16141 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
CITIZEN HOLDINGS CO.,LTD)  (JP) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy tiện điều khiển số, máy mài điều khiển số, máy 

nghiền điều khiển số; máy công cụ có bán quay tròn và máy tiện.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho máy công cụ và máy công cụ 
điều khiển số, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để bảo dưỡng, chẩn đoán lỗi và 
sửa chữa máy công cụ và máy công cụ điều khiển số. 
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(210) 4-2011-16142 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
CITIZEN HOLDINGS CO.,LTD)  (JP) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy tiện điều khiển số, máy mài điều khiển số, máy 
nghiền điều khiển số; máy công cụ có bàn quay tròn và máy tiện.    

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho máy công cụ và máy công cụ 
điều khiển số, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để bảo dưỡng, chẩn đoán lỗi và 
sửa chữa máy công cụ và máy công cụ điều khiển số. 

 
 

(210) 4-2011-16143 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
CITIZEN HOLDINGS CO.,LTD)  (JP) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy tiện điều khiển số, máy mài điều khiển số, máy 
nghiền điều khiển số; máy công cụ có bán quay tròn và máy tiện.   

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho máy công cụ và máy công cụ 
điều khiển số, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để bảo dưỡng, chẩn đoán lỗi và 
sửa chữa máy công cụ và máy công cụ điều khiển số. 

 
 

(210) 4-2011-16144 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
CITIZEN HOLDINGS CO.,LTD)  (JP) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy tiện điều khiển số, máy mài điều khiển số, máy 
nghiền điều khiển số; máy công cụ có bán quay tròn và máy tiện.   

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho máy công cụ và máy công cụ 
điều khiển số, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để bảo dưỡng, chẩn đoán lỗi và 
sửa chữa máy công cụ và máy công cụ điều khiển số. 
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(210) 4-2011-16145 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FERRER INTERNACIONAL S.A.  (ES) 
Gran Vía de Carlos III, 94 E-08028 
BARCELONA, Spain  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh.  
 
 

(210) 4-2011-16146 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FERRER INTERNACIONAL S.A.  (ES) 
Gran Vía de Carlos III, 94 E-08028 
BARCELONA, Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh.  
 
 

(210) 4-2011-16147 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.11.3; 1.15.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 
(731) YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. 

CO., LTD.   (TW) 
NO. 26, YENHAI 3RD RD., 
SIAOGANG DISTRICT, KAOHSIUNG, 
TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; thuốc màu; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; kim 
loại dạng lá và dạng bột dùng cho người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2011-16148 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, hồng, vàng, xanh lá 

cây, cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kẻ và 
đóng tập học sinh Hoà Bình (VN)
350I - 350J Trần Văn Kiểu, phường 7, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; tập giấy viết; giấy viết, vở viết hoặc vẽ. 
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(210) 4-2011-16149 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.18; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ và thực phẩm kem 
Hoàng Gia  (VN) 
117/56 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem tươi (dùng để ăn).  
 
 

(210) 4-2011-16150 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE GROUP ENTERTAINMENT, 
PTE., LTD.  (SG) 
8 Eu Tong Sen Street, #23-84 The 
Central, Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí (xuất bản định kỳ); xuất bản phẩm (bản in); văn phòng phẩm, 
lịch, tranh ảnh áp phích.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc qua điện thoại; truyền phát tin nhắn và hình ảnh (hỗ 
trợ bằng máy vi tính); thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và thực hiện các buổi hòa nhạc; sản xuất chương trình phát thạnh và 
truyền hình; sản xuất phim; sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí trên 
truyền hình, dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính; trò chơi 
đánh bạc; biểu diễn sân khấu; sản xuất phim trên băng hình; dàn dựng các buổi biểu diễn, 
và dịch vụ xuất bản điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-16151 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.7.23; 5.7.13; 26.13.25; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Mai Ngọc 
(VN)   (VN) 
186 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2011-16152 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.5.3; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, nâu vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam (VN)   (VN) 
Tháp R1 lầu 7, phòng 7, tòa nhà 
Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; xì gà.  

 
 

(210) 4-2011-16153 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 24.1.1 
(591) Xanh cửu long, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam  (VN) 
Tháp R1 lầu 7, phòng 7, tòa nhà 
Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; xì gà.  

 
 

(210) 4-2011-16154 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.21; 18.3.2; 3.7.16; 3.7.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) Phạm Tuấn Minh  (VN) 

Xã Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh 
Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ vận 

chuyển khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé máy bay.  
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(210) 4-2011-16155 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN)   
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-16156 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN)  
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuớc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-16157 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN)   
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-16158 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2011-16159 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN)   
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-16160 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-16161 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-16162 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ bóc đô, xám 
(731) Công ty TNHH quản lý và 

kinh doanh bất động sản Phố 
Cảnh  (VN) 
007 khu phố Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ thu hộ cước điện thoại, 
điện, nước; quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý chung cư, cao ốc (dịch vụ bất động sản).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê bến bãi; dịch vụ vận chuyển hành khách đường bộ theo hợp 
đồng; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe buýt; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và 
quốc tế.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ giải trí, giáo dục; dịch vụ 
câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-16163 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Huy  (VN) 
36 đường 270 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16164 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh tím 
(731) Công ty cổ phần Long Thọ (VN)

423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biểu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói màu.  
 
 

(210) 4-2011-16165 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.2; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh tím, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Long Thọ (VN)

423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biểu, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch khối (gạch block).  
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(210) 4-2011-16167 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EGYPTIAN INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
COMPANY (EIPICO)   (EG) 
Industrial Area B1, City of Tenth of 
Ramadan City, EGYPT 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16168 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.13.1; 20.7.1; 1.15.5; A1.1.10; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng 
(731) Trường trung học phổ thông 

Mỹ Phước Tây  (VN) 
ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục.  
 

(210) 4-2011-16169 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.2; 25.5.1; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Lê Tứ Quí  (VN) 

100 đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly (amply); đầu đĩa; ti vi; micro (ống nói); loa vi tính.  
 
 

(210) 4-2011-16170 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 20.7.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung ứng dịch vụ 
& truyền thông Jbigonline (VN)
Số 47, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, 
xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và hỗ trợ quảng cáo và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanh; dịch vụ cung cấp 
trực tuyến cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trên mạng Internet liên quan đến kinh doanh; các 
dịch vụ bán lẻ cung cấp qua Internet và các mạng truyền thông và điện tử khác trong lĩnh 
vực giải trí bao gồm các tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn đã ghi sẵn và các sản 
phẩm điện tử liên quan đến âm nhạc; cung cấp thông tin liên quan và tiếp cận với việc 
thương mại điện tử trong kinh doanh qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2011-16171 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thành Đồng  (VN) 
Thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, dây dẫn điện, ống dẫn điện, phích nối điện, cầu chì dùng cho 
thiết bị điện, lõi của cuộn dây điện, ống nối cho dây cáp điện, ắc quy điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dây cáp điện, dây dẫn điện, ống dẫn dây điện, phích nổi điện, cầu chì 
dùng cho thiết bị điện, lõi của cuộn dây điện, ống nối cho dây cáp điện, ắc quy điện.  

 
 

(210) 4-2011-16174 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, cam, xanh cốm. 
(731) Dương Tấn Dũng  (VN) 

169 Phan Đình Phùng, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn và sơn nước.  
 
 

(210) 4-2011-16175 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.5.15 
(591) Da cam 
(731) AUSSIA PHARMA   (AU) 

1 Lyndelle PI, carlingford NSW 2118, 
Australia  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2011-16176 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Phân phối - 
Bán lẻ VNF1  (VN) 
255 Xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu gạo.  

 
 

(210) 4-2011-16177 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 2.3.12; 2.1.13 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, nâu đỏ, đỏ, 

ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Phân phối - 
Bán lẻ VNF1   (VN) 
255 Xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu gạo.  

 
 

(210) 4-2011-16178 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 25.5.25; 5.7.1; 5.7.3; 
A5.3.13 

(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh lá 
mạ, đỏ, nâu đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Phân phối - 
Bán lẻ VNF1   (VN) 
255 Xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu gạo.  
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(210) 4-2011-16179 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A5.3.13; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá mạ, xanh lá 

cây, đỏ, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Phân phối - 
Bán lẻ VNF1   (VN) 
255 Xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu gạo. 
 
 

(210) 4-2011-16182 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16184 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A5.5.22; 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Kiệm 
Tân   (VN) 
165/19 đường Tam Châu, khu phố 2, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-16185 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm Phát Thành (VN)
524 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Vịt quay; heo quay; gà quay; lạp xưởng.  
 
 

(210) 4-2011-16186 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời, 

vàng nhạt, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm Phát Thành  
(VN) 
524 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Vịt quay; heo quay; gà quay; lạp xưởng.  
 
 

(210) 4-2011-16187 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ sẫm, nâu đỏ, vàng nhạt, ghi 

xám, trắng 
(731) Trần Thị Lan   (VN) 

212/A61 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; dép lê; dép xăng đan; giày cao cổ; giày thể thao; quần áo; quần jean; 
váy; áo phông (áo thun), quần áo thể dục; áo vét (quần áo). 

 
 

(210) 4-2011-16188 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh ghi nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng dịch vụ 
Hoàng Nam   (VN) 
81 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí; linh kiện phụ tùng của thiết bị chiếu sáng; 
linh kiện phụ tùng đèn trang trí. 
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(210) 4-2011-16189 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16190 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16191 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Tâm   (VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, huyện Yên 
Mỹ, Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 16: Vỏ bọc chai bằng các tông hoặc bằng giấy, bao bì chai bằng các tông hoặc 
bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc bằng giấy; các tông; vật phẩm bằng các tông (bìa 
cứng); ống bằng các tông. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho chăn nuôi; thức ăn cho thủy sản.    
 
 

(210) 4-2011-16192 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Tâm    (VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, huyện Yên 
Mỹ, Hưng Yên    
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(511)   Nhóm 16: Vỏ bọc chai bằng các tông hoặc bằng giấy, bao bì chai bằng các tông hoặc 
bằng giấy, hộp bằng các tông hoặc bằng giấy; các tông; vật phẩm bằng các tông (bìa 
cứng); ống bằng các tông. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho chăn nuôi; thức ăn cho thủy sản.    

 
 

(210) 4-2011-16193 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Tâm    (VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chăn nuôi; thức ăn cho thủy sản.    

 
 

(210) 4-2011-16194 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3; 1.17.11; A2.5.24; A2.5.23 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, xanh tím than, 

hồng, đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đậm, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Tâm    (VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-16195 (220) 05.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Tâm    (VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2011-16196 (220) 06.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16197 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 2.3.1 
(591) Xám, đỏ, đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16198 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 2.3.1; A5.11.17 
(591) Xanh lá, đỏ, đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16199 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 2.3.1; A17.2.6 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-16200 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 3.13.5; A3.13.4; 2.3.1 
(591) Vàng cam, nâu đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16201 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 3.4.20; 2.3.1 
(591) Đen, nâu đen, xanh lá mạ, trắng, hồng, 

vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16202 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh lá mạ, đỏ, đen, trắng, hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-16203 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.22; A5.3.14; 1.15.23; A5.11.17; 
2.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xám, trắng, 
hồng, vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16204 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 2.3.1; A17.2.6 
(591) Xanh dương, xanh ngọc bích, ghi, xám, 

nâu, đen, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16205 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Tăng Thượng Thảo  (VN) 
1 - 195B1, tập thể Uỷ ban kiểm tra Trung 
ương, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); phụ gia không 

phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ.  
 

Nhóm 12: Kèn xe ô tô (còi xe); đèn xi nhan dùng cho xe ô tô.  
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(210) 4-2011-16206 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kymco Việt Nam  
(VN) 
E4/52, quốc lộ 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; mô tô; má phanh của phương tiện giao thông trên bộ; bộ tản nhiệt (dùng 
cho xe cộ); cái chắn bùn (dùng cho xe cộ); bộ giảm sóc dùng cho xe cộ; thân xe cộ; 
khung xe cộ; may ¬ của xe cộ; hộp số xe cộ; cầu xe cộ; bánh xe cộ; vành bánh xe cộ; 
phanh đã; động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2011-16208 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản La Bàn   (VN) 
293 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-16209 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
trường học Việt Nam  (VN) 
Số 41 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế).  
 
 

(210) 4-2011-16211 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.5 
(591) Đen, trắng, nâu, nâu vàng, đỏ, ghi 
(731) Hoàng Đức Vinh   (VN) 

Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế), khăn bông 
chùi chân thay cho thảm; khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải; khăn phủ giường 
bằng vải.  
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Nhóm 25: Quần; áo; khăn quàng cổ; giày; dép; mũ; tất; găng tay (trang phục); khẩu trang 
(trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-16212 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái   (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn.  
 
 

(210) 4-2011-16213 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Nâu, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Tân Hằng  (VN) 
A2 - 504 chung cư Cantanl, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-16214 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A9.7.19; 2.1.11 
(591) Đỏ, xanh, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Tân Hằng   (VN) 
A2 - 504 chung cư Cantanl, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-16215 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 3.13.5; A3.13.4 
(591) Xanh lá mạ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giải pháp Cảnh Quan Xanh (VN)
31/04 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Trồng cây cảnh, cây xanh; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, vườn cảnh 
hòn non bộ.  
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(210) 4-2011-16217 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trường Luỹ  (VN) 
22 Long Thuận, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chất kết dính cho bê tông; chế phẩm chống thấm nước 
cho xi măng; chất bảo vệ bê tông; chế phẩm chống ẩm dùng cho công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-16218 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ xây lắp điện nước 
Đức Tâm   (VN) 
39/10 Phú Thọ, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng; xây dựng; lắp đặt sửa chữa thiết bị báo động 
hỏa hoạn.  

 
 

(210) 4-2011-16219 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán y tế sử dụng trong bệnh viện, cụ thể là thiết bị phân tích 
ngân hàng máu để sàng lọc máu, phân loại máu, phát hiện các xét nghiệm liên quan đến 
sàng lọc máu và phân loại máu được sử dụng trong thị trường thuốc truyền.  

 
 

(210) 4-2011-16220 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-16222 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Xanh nước biển đậm, đen, trắng 
(731) THREE BOND CO., LTD.   (JP) 

1456 Hazama-cho, Hachioji-shi, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất phủ (hóa chất) không phải sơn; lớp phủ polime (không phải sơn), hợp chất 

tổng hợp để tạo thành lớp phủ thủy tinh; chất tăng cường để tăng tốc độ phản ứng hóa 
học; hóa chất công nghiệp.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn phủ bảo vệ cho xe cộ, tàu thuyền và máy bay; đánh bóng xe cộ, 
tàu thuyền và máy bay; làm sạch xe cộ, tàu thuyền và máy bay; dội rửa xe cộ, tàu thuyền 
và máy bay; cung cấp thông tin liên quan đến sơn phủ bảo vệ, đánh bóng, làm sạch và dội 
rửa xe cộ, tàu thuyền và máy bay; bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, tàu thuyền và máy bay.  

 
 

(210) 4-2011-16223 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ZOTT GMBH & CO. KG   (DE) 
Dr.-Steichele-StraBe 4, 86690 
Mertingen, Germany  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm từ sữa, cụ thể là sữa, sữa lên men, nước sữa (chất lỏng còn lại 

sau khi đã lấy bơ khỏi sữa), sữa chua, sữa chua có trái cây, sữa chua có sô cô la hoặc ca 
cao, đồ uống hỗn hợp trên cơ sở sữa không có cồn, đồ uống từ sữa lên men, kem (sản 
phẩm sữa), pho mát trắng, pho mát trắng mềm có trái cây và rau thơm; món tráng miệng 
làm chủ yếu từ sữa và các loại gia vị với gelatin và /hoặc tinh bột như chất kết dính; bơ; 
bơ nguyên chất; pho mát và chế phẩm để làm pho mát; sữa và bột sữa làm thực phẩm; sữa 
chua dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 30: Bánh putđinh, đá lạnh có thể ăn được, bột cho kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-16224 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn  
(VN) 
Tầng 6 số nhà 408 Xã Đàn, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; đồ uống chiết 

xuất từ thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-16225 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 
Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16226 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm An 
Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16227 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh lá mạ, xanh rêu, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sáng Tạo OTB   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina 
Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: May quần áo; xử lý gia công vải; sửa quần áo cho vừa số đo. 

 

(210) 4-2011-16230 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, đỏ thẫm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Huệ Giang  (VN) 
Tổ 23, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2011-16232 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Minh  (VN) 
ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; ca cao; cà phê; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 

làm từ gạo; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: gạo, lương thực thực phẩm, nông lâm sản, thuốc 
bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và hóa chất, trứng gia cầm.  

 
 

(210) 4-2011-16233 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Song Sanh  (VN) 
110 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, nước hoa làm thơm thân thể; kem dưỡng thân thể; kem ủ tóc; kem 
dưỡng da mặt, dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-16235 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16237 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SK TELECOM Co., Ltd.    (KR) 
11, Euljiro, 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-
999, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức nhóm vui chơi giải trí; biểu diễn trò vui chơi giải trí; sản xuất và phân 
phối các chương trình vui chơi giải trí; dịch vụ biểu diễn của người làm trò mua vui ở các 
hộp đêm, dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; thông tin về giải trí; xuất bản sách; cho thuê 
trang thiết bị thể thao, ngoại trừ xe cộ; dịch vụ bảo trợ và xúc tiến cho các trò chơi thể 
thao và giải trí, cung cấp các cuộc thi thể thao, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; bố trí 
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sắp xếp các cuộc thi thể thao; cung cấp các kỷ lục về thể thao; hướng dẫn khiêu vũ thể 
thao; quản lý các phương tiện thể thao; cung cấp và quản lý các phương tiện cho các môn 
thể thao; dạy các môn thể thao; dịch vụ trại thể thao; tổ chức các sự kiện thể thao; cho 
thuê các máy trò chơi; cung cấp các phương tiện giải trí tiêu khiển; cung cấp và vận hành 
các phương tiện vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-16241 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) P.T. TARAKUSUMA INDAH   (ID) 

JL. Waru Blok F2 No. 2B-2C, Delta 
Silicon II, Lippo Cikarang, Desa Batu, 
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten 
Bekasi, Republic of Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2011-16242 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) P.T. TARAKUSUMA INDAH   (ID) 

JL. Waru Blok F2 No. 2B-2C, Delta 
Silicon II, Lippo Cikarang, Desa Batu, 
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten 
Bekasi, Republic of Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2011-16243 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.6; A5.3.14; 21.1.17; 26.15.9; 
10.5.25; ; 1.15.11; 2.5.21 

(591) Tím, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, 
nâu, hồng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Tã giấy cho trẻ em. 
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(210) 4-2011-16244 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 10.5.25; 2.5.6; 26.4.9; 1.3.1; A5.3.14; 
2.5.21 

(591) Tím, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, 
da cam, hồng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-16245 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.21; 2.5.6; A5.3.14; 26.4.9; 10.5.25 
(591) Tím, tím nhạt, xanh lá cây, xanh da trời, 

đỏ, vàng, da cam, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-16246 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.15.9; 2.9.1; 
A19.3.4; 2.5.6 

(591) Tim, tím nhạt, đỏ, xanh lá cây, vàng, da 
cam, xanh da trời, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã giấy cho trẻ em. 
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(210) 4-2011-16247 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 10.5.25; 1.15.15; 2.9.1; 26.15.9 
(591) Tím, tím nhạt, đỏ, xanh lá cây, vàng, da 

cam, xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Tã giấy cho trẻ em. 
 
 

(210) 4-2011-16249 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Tín   (VN) 
26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16250 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Tín   (VN) 
26/66 Phố Ga, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16251 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Đỗ Nguyễn Hiệp  (VN) 
Phòng 407 toà nhà 137, Nguyễn Ngọc 
Vũ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.  
 

Nhóm 45: Tư vấn và thực hiện các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại điện 
quyền sở hữu công nghiệp; tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng và ngoài tố tụng; thực hiện 
các dịch vụ pháp lý khác theo qui định của pháp luật.  
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(210) 4-2011-16252 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ 2T  (VN) 
Số 341, đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt khô, thịt lợn muối xông khói, thịt đóng hộp, cá đóng hộp, giăm bông. 

 
 

(210) 4-2011-16253 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Khổng Minh Thơm  (VN) 
B9/10 tổ 4, khu phố 1, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16254 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16255 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHI CHENG INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
2F., No. 129, Sec. 2, Minsheng E. Rd., 
Zhongshan District, Taipei City 10467, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; băng tải [máy móc]; thiết bị dùng để nâng; cầu thang cuốn tự 

động; băng tải hành khách; băng chuyền di động [thang cuốn].  
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(210) 4-2011-16256 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-16257 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.2; 26.11.3 
(591) Vàng, nâu 
(731) UNI-SANKYO LIMITED   (IN) 

Plot No.13, Sagar Society, Road No.2, 
Banjara Hills, Hyderabad-500 034, India

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng để chữa bệnh và chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2011-16258 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A5.7.23; 5.7.14 
(591) Xanh lục non, xanh lục đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ nhà 
hàng Lá Xanh  (VN) 
201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-16259 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây 
(731) Phạm Văn Lưu  (VN) 

Phường 6, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, sơn.  
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(210) 4-2011-16261 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.2 
(731) Lại Thị Mai Phương   (VN) 

103, Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ tổ chức các bữa tiệc (chỉ bao gồm ăn uống 

do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán rượu (quán bar), dịch vụ cửa hàng bán thức ăn 
nhanh (nhà hàng); dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn 
và khu nghỉ dưỡng.  

 
 

(210) 4-2011-16263 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SYNOLOGY INC.  (TW) 
3F.-3, No. 106, Chang An W. Rd., 
DaTong Dist., Taipei City 10351, Taiwan

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; hệ thống máy tính phụ; máy tính chủ; máy chủ gia đình (máy tính 

chủ phục vụ việc lưu trữ và giải trí gia đình); máy tính chủ phục vụ việc lưu trữ âm thanh 
và hình ảnh; máy tính chủ quản lý thư điện tử; máy tính chủ phục vụ dịch vụ web; máy 
tính chủ chống thư rác; máy tính chủ cấp phát địa chỉ mạng; máy tính chủ ủy nhiệm (làm 
nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của 
các máy khách); máy tính chủ phục vụ việc in trong mạng; máy tính chủ có cài đặt hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu; phần mềm nhớ trong bộ nhớ chỉ đọc của máy tính; máy tính chủ 
mạng nội bộ/lưu trữ dữ liệu; thiết bị kết nối Internet; máy tính chủ phục vụ việc giám sát; 
tất cả thuộc nhóm 09. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và lập trình phần mềm máy tính cho người khác; tư vấn phần mềm 
máy tính; bảo trì, kiểm tra và phân tích chuẩn đoán phần mềm máy tính cho người khác; 
cho thuê máy tính; tất cả thuộc nhóm 42. 

 
 

(210) 4-2011-16265 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; 2.9.10; 25.5.2 
(591) Xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
nha khoa Phú Thành  (VN) 
1176 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng.  
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(210) 4-2011-16266 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; A5.1.5; A5.3.15; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Hưng Hán  (VN) 

Thị trấn Chiềng Ve, huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2011-16267 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu lương thực - thực phẩm 
Hà Nội  (VN) 
84 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; Bột mỳ cho thực phẩm; gạo (đã chế biến); đường (không dùng cho mục 
đích y tế); trà; hạt tiêu. 

 
 

(210) 4-2011-16268 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) KIA MOTORS CORPORATION  (KR) 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô chở khách; xe tải; xe buýt; xe buýt loại nhỏ; ô tô có thể lái bốn bánh; xe 
vận tải, xe vận tải loại nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-16269 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tư vấn du 
học M.A.P  (VN) 
P504 nhà C13, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 
 
 

(210) 4-2011-16270 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương đậm, đen, trắng 
(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

P.A.C.E  (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-16271 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.15.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đen, xanh tím, xanh nước biển, 

trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh lơ 
(731) Abboft Laboratories  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa và sữa công thức cho trẻ em. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, chế phẩm dinh dưỡng dạng công thức 
làm từ ngũ cốc dùng cho người lớn và trẻ em. 

 
 

(210) 4-2011-16272 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.12 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên chế biến dừa 
Lương Quíi  (VN) 
Lô CN7 8743 Ha, Khu công nghiệp nước 
thải, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận 
Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Cơm dừa nạo sấy; dầu dừa nguyên chất; dầu dừa thô; bột sữa dừa (làm bằng 
nước cốt cô đặc dùng làm thực phẩm); sữa dừa. 

 

Nhóm 32: Nước dừa đóng lon dùng để uống (nước uống không chứa cồn). 
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(210) 4-2011-16273 (220) 08.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần May 9  (VN) 
215 Hàng Thao, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục. 
 
 

(210) 4-2011-16274 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 40-2011-0006303 08.02.2011 KR 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại không dây, thiết bị thông tin liên lạc xách tay cụ thể là: 
máy thu phát cầm tay, máy điện đài xách tay, điện thoại dùng cho vệ tinh nhân tạo, máy 
tính xách tay loại nhỏ kỹ thuật số trợ giúp cá nhân, điện thoại di động, máy nghe nhạc 
MP3, bộ thu tín hiệu truyền hình; cái điều khiển từ xa cho tivi, thẻ chíp điện tử được mã 
hóa dùng để nâng cao chất lượng hình ảnh của TV; ổ cứng lưu trữ dữ liệu di động (USB); 
máy nghe nhạc sử dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số qua vệ tinh, bộ 
ống nghe dùng cho điện thoại di động; bộ nạp điện xách tay dùng cho điện thoại di động, 
pin điện và pin điện dùng cho máy quay phim kỹ thuật số an bom ảnh điện tử; khung ảnh 
điện tử kỹ thuật số dùng để hiển thị ảnh kỹ thuật số, để hiển thị đoạn phim và để hiển thị ca 
nhạc, màn hình của máy tính, máy vi tính xách tay, máy vi tính, đầu máy quay đĩa đa năng 
kỹ thuật số, ổ đĩa cứng xách tay, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh sử 
dụng trong viễn thông, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị 
nghe nhìn điện tử, máy thu phát âm thanh nổi, phần mềm của máy tính được ghi sẵn để sử 
dụng cho điện thoại di động cụ thể là cho hệ thống điều hành điện thoại di động, để sử 
dụng cho việc nhận và gửi thông tin, để cung cấp truy cập các trang mạng cho việc ứng 
dụng, cho việc kinh doanh hàng hóa và cho các dịch vụ; phần mềm máy tính được ghi sẵn 
ứng dụng cho TV; phần mềm máy tính được ghi sẵn ứng dụng cho máy tính cá nhân, đầu 
máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số dùng cho nhà hát, loa phóng thanh dùng cho nhà hát, 
máy thu nhận âm thanh hình ảnh dùng cho nhà hát; máy chiếu hình chạy điện dùng cho 
nhà hát, mạch tích hợp, máy thu thanh; bảng mạch điện tử trang bị cho xe cộ và thẻ thông 
minh điện tử dùng để thu phí cầu đường cho xe cộ lưu thông thuận tiện ở đường cao tốc; hệ 
thống nhận và phát tín hiệu lại cụ thể là: thiết bị đầu cuối điện tử để trang bị cho xe cộ 
dùng cho giao dịch thương mại điện tử; máy ghi hình giám sát dùng cho hệ thống truyền 
hình nội bộ; ca mê ra kiểm tra được kết nối mạng dùng để giám sát; màn hình máy tính 
tinh thể lỏng và phần mềm máy tính để quản lý và biên tập nội dung dùng để quảng cáo 
máy in nhiệt nối liền với máy tính; máy in màu kỹ thuật số nối liền với máy tính; máy in la 
de nối liên với máy tính; máy in sử dụng với máy tính; pin sử dụng năng lượng mặt trời; 
chương trình máy tính được ghi sẵn; chương trình máy tính được tải xuống từ mạng phần 
mềm; máy quay phim được gắn với máy tính cá nhân; máy ghi âm kỹ thuật số; đầu máy 
viđêô; hệ thống màn hình kết nối mạng, phần mềm máy tính dùng trong lĩnh vực giáo dục, 
bảng điện tử nhỏ dùng để ghi chép, máy tính bảng (là máy tính được trang bị kèm theo một 
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bảng cảm ứng điện tử và bút điện tử), bảng tương tác điện từ rộng được kết nối với máy 
tính và máy chiếu hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; tệp dữ liệu hình ảnh được thu 
và lưu trữ thông qua mạng internet, xuất bản phẩm điện tử được tải xuống từ mạng máy 
tính, thiết bị điện tử cho hội nghị truyền hình bao gồm màn hình tinh thể lỏng kỹ thuật số 
máy chiếu hình, máy ghi hình, màn hình điện tử dùng cho hội nghị truyền hình, máy quay 
phim cho hội nghị truyền hình, loa cho hội nghị truyền hình, kính đeo mắt ba chiều dùng 
để xem tivi, mạch điện tử siêu nhỏ DNA thiêt bị định lượng (dùng trong phòng thí 
nghiệm); ống mao dẫn của linh kiện điện tử thiết bị để sang bình ô-xy (dùng trong phòng 
thí nghiệm), lống ấp đế cấy vi khuân xy (dùng trong phòng thí nghiệm), ống nghiệm (dùng 
trong phòng thí nghiệm), thiết bị phân tích thực phẩm (thiết bị dùng trong phòng thí 
nghiệm), thiết bị và dụng cụ thí nghiệm vật lý và hóa học dùng trong phòng thí nghiệm, 
thiết bị và dụng cụ vật lý (dùng trong phòng thí nghiệm), thiết bị sắc ký tự động (dùng trong 
phòng thí nghiệm), thiết bị khuấy trộn dùng từ tính (dùng trong phòng thí nghiệm), ông hút 
(dùng trong phòng thí nghiệm), thiết bị và dụng cụ hóa học (dùng trong phòng thí nghiệm), 
phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để đo liều lượng trong lĩnh vực trị liệu bằng tia rơn 
ghen, phần mềm máy tính (được ghi sẵn), phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng cho mục 
đích y tế; mạch điện tử siêu nhỏ sinh học; mạch điện tử siêu nhỏ tế bào, thiết bị thử nghiệm 
mạch điện tử siêu nhỏ tế bào (dùng trong phòng thí nghiệm), thiết bị phân tích mạch điện 
từ siêu nhỏ tế bào (dùng trong phòng thí nghiệm), mạch điện từ siêu nhỏ để chuẩn đoán 
dùng cho mục đích dược học, mạch điện từ siêu nhỏ dùng cho mục đích chuẩn đoán trong 
y tế, phần mềm máy tính được ghi sẵn dùng chuẩn đoán bệnh dùng cho mục đích y tế; 
phần mềm máy tính được ghi sẵn cho biểu đồ điện tử dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2011-16275 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 1.5.1; 25.1.6; A3.9.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, nâu, 

vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SX TM Giống Thuỷ Sản Chất 
Lượng Cao - Rồng Vàng 9999 (VN)
ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cua giống, cá giống.  
 
 

(210) 4-2011-16276 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN -  DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-16277 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bách Hỷ An (VN)

13 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16279 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SYSTEMEXE INC.  (JP) 
2-3-1, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-
0033 JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa com-pact (bộ nhớ chỉ đọc); chương trình điều hành máy vi tính, (đã được 
ghi sẵn); chương trình máy vi tính (được ghi sẵn); chương trình máy tính (phần mềm có 
thể tải xuống từ mạng máy tính); phần mềm máy tính được ghi sẵn; máy vi tính, thẻ từ đã 
được mã hóa; phần mềm máy tính được cài đặt (chương trình máy tính được ghi sẵn). 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, cho thuê máy vi tính; tư vấn về phần mềm máy vi tính; 
thiết kế phần mềm máy vi tính, cập nhật phần mềm máy vi tính, thiết kế hệ thông máy vi 
tính; phân tích hệ thống máy vi tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, chuyển 
đổi các chương trình và dữ liệu máy tính (không chuyển đổì dữ liệu phần cứng); sao lại 
chương trình máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, bảo dưỡng phần mềm máy tính; khôi 
phục lại dữ liệu trên máy vi tính; cho thuê phần mềm máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-16280 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khánh   (VN) 
Đội 3, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết: nước lọc; nước ngọt; nước khoáng. 
 
 

(210) 4-2011-16281 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ga Số Không   (VN) 
27/7 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động môi giới 
thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Hoạt động nhiếp ảnh; hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; hoạt động hậu 
kỳ bao gồm: biên tập, dựng phim, tạo đầu đề, phụ đề, đoạn giới thiệu (danh sách các diễn 
viên, đạo diễn, người quay phim), lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-16282 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.1.1; 5.7.3; 23.1.1 
(591) Xanh đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Việt Mỹ   (VN) 
339A Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
 
 

(210) 4-2011-16283 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhịp 
Sống Trẻ  (VN) 
Phòng 203, lầu 2, 22 Nguyễn Trãi, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
 

(210) 4-2011-16287 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.7.25; 26.11.3; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) 1. Công ty Tân Thành Đồng  
(VN) 
Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
2. Công ty cổ phần bao bì Tân 
Thành Đồng Il  (VN) 
Thôn Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; thùng các-tông dùng để đóng gói; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2011-16288 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thuyền Việt 
(VN) 
Số 57 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; vecni. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; bột bả chống thấm. 
 
 

(210) 4-2011-16289 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ắc quy Tia 
Sáng  (VN) 
Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy chì axít. 
 
 

(210) 4-2011-16290 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xây dựng Thiên Lộc  (VN) 
947/28 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, chao đèn, vỏ đèn. 
 
 

(210) 4-2011-16291 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.2 
(591) Xanh, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Bảo Quân  (VN) 
382/43 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 
 

(210) 4-2011-16292 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Song Sanh  (VN) 
110 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, sáp thơm làm thơm phòng, kem dưỡng thân thể, nước hoa xịt phòng, 
kem dưỡng da mặt, dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-16294 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 26.1.2; 26.15.11; 7.15.20 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phó Thanh Vinh   (VN) 
Đường 11B, Khu công nghiệp Thanh 
Vinh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Thép cuộn, thép cây và cấu kiện thép.  
 

(210) 4-2011-16295 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
sản xuất nội thất KB  (VN) 
Số 38, ngõ 258, phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp giường ngủ không bằng kim loại; giường (gỗ); quầy hàng (bàn 

quầy); tủ (đựng đồ đạc, quần áo); bàn làm việc (đồ gỗ); ghế làm việc (bằng gỗ và sắt); 
quầy ăn di động (đồ gỗ); ghế đi văng (trường kỷ bằng gỗ); ghế có tay vịn (bằng gỗ); tủ 
nhiều ngăn (đồ gỗ); vách ngăn (bằng gỗ); đồ gỗ trường học (bàn, ghế học sinh làm bằng 
gỗ, sắt); đồ gỗ văn phòng; giá sách dùng cho tủ đựng hồ sơ (bằng sắt); tủ bày hàng (đồ 
gỗ).  

 
 

(210) 4-2011-16296 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Tiến Bảo  (VN) 
Xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; chế phẩm của ngũ cốc. 
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(210) 4-2011-16297 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 8.7.4; 21.3.21 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sóng Việt (VN)
65/16 đường Giải Phóng, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh pizza. 
 
 

(210) 4-2011-16299 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TIANCHANG HUAYU 
ELECTRONICS CO., LTD.   (CN) 
Shouchang East Road Industrial Zone, 
Qinlan Town, Tianchang City, Anhui 
Province, People's Republic of China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa.  
 
 

(210) 4-2011-16300 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 5.7.1; A7.1.12; A11.3.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, nâu, ghi xám, trắng, đen 
(731) Trần Ngọc Hiếu   (VN) 

606 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 
 

(210) 4-2011-16301 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) YAMAMOTO-MS Co., Ltd   (JP) 

5-28-1, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0051, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ dụng cụ kiểm tra lớp mạ; máy phân tích lớp mạ; bộ dụng cụ kiểm tra lớp mạ 
có thùng nước; dụng cụ đo lớp mạ, bể điện phân; điện cực anốt; điện cực catốt.  
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(210) 4-2011-16302 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUCKY BRAND DUNGAREES, INC. 
(A DELAWARE CORPORATION) (US) 
5233 Alcoa Avenue, Vernon, California 
90058, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường; đồ trang sức; dây chuyền (trang sức); 
vòng đeo tay (trang sức); hoa tai; ghim cài áo trang sức; nhẫn; vòng đeo chân (trang sức); 
ghim cài cổ tay áo (trang sức); hạt đính, đồ trang trí cho vòng trang sức; mặt dây chuyền; 
hộp đựng đồ trang sức làm bằng kim loại quý.  

 
 

(210) 4-2011-16303 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUCKY BRAND DUNGAREES, INC. 
(A DELAWARE CORPORATION) (US) 
5233 Alcoa Avenue, Vernon, California 
90058, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng đồ đi tắm biển; cặp đựng tài liệu; ví đựng thẻ; túi có khóa; ví nữ 
có khóa; trang phục cho chó; ví đựng tiền xu không bằng kim loại quý; túi đựng mỹ phẩm 
(túi rỗng); cặp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ chăm sóc trẻ nhỏ (túi rỗng); dây dắt chó bằng 
da thuộc; vòng cổ cho chó, mèo; túi dùng khi đi công tác, du lịch; túi đeo hông; túi xách 
tay; túi đựng chìa khóa (túi rỗng); ví đựng chìa khóa (ví rỗng); ví nam có móc treo chìa 
khóa; vali đựng hành lý; thẻ tên bằng đa hoặc giả da gắn trên hành lý; ví để đựng hộ chiếu; 
ví nữ; túi đeo vai; túi thể thao; túi dùng khi đi mua sắm; túi du lịch; vai li du lịch; ô; ví nam.  

 
 

(210) 4-2011-16304 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUCKY BRAND DUNGAREES, INC. 
(A DELAWARE CORPORATION) (US) 
5233 Alcoa Avenue, Vernon, California 
90058, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo tắm; quần áo bơi; thắt lưng (trang phục); giày thể thao; áo 
blu; bộ quần áo bó; quần; áo lót nữ; áo ngủ nữ; áo dệt kim cổ rộng; áo khoác; váy; bịt tai 
(trang phục); đồ đi chân; găng tay (trang phục); mũ; đồ đội đầu; tất da chân; áo giắc két; 
quần jean; đồ lót nữ; bộ complet nam; trang phục dạ hội nữ; găng tay không ngón (trang 
phục); cra-vat; váy ngủ nữ; quần áo ngủ (pijama); quần đùi; áo sơ mi chui đầu; áo len chui 
đầu; áo đi mưa; áo choàng; khăn quàng; khăn choàng; áo sơ mi; giày; quần soóc; váy 
ngắn; quần áo ngủ; dép đi trong nhà; tất cao cổ; bộ comple nam; áo len; áo nỉ dày; đồ bơi; 
áo may ¬; áo; áo phông ngắn tay; đồ lót; áo vét.  
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(210) 4-2011-16305 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY 
LTD   (AU) 
Level 3, 1 Nicholson Street, East 
Melbourne, Victoria, 3002, Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim; chế phẩm có tính chất kết dính để dùng trong xây 
dựng và vữa xây dựng có chứa chế phẩm này ở dạng dẻo để sửa chữa các bề mặt và sản 
phẩm bị hư hỏng.  

 
 

(210) 4-2011-16307 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Hải  (VN) 
51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bánh xốp; bánh ngọt; bánh mỳ; kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-16308 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và kỹ nghệ xây dựng Quốc 
TẾ  (VN) 
60/44 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, giám sát điều hành công việc xây dựng công trình. 
 
 

(210) 4-2011-16309 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
BQ Việt Nam  (VN) 
Số 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
915 

(210) 4-2011-16310 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
BQ Việt Nam   (VN) 
Số 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2011-16311 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
BQ Việt Nam   (VN) 
Số 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2011-16313 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư và dịch vụ Đức Thành  (VN) 
Dốc Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, dụng cụ và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, bình nước 

nóng cho nhà tắm, bệ xí nhà vệ sinh, chậu rửa (thiết bị vệ sinh). 
 
 

(210) 4-2011-16315 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhạc Lưu  (VN) 
Số 01 lô B, tập thể Công ty Hồng Hà, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
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(210) 4-2011-16316 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.16; 3.7.10; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhạc Lưu  (VN) 
Số 01 lô B, tập thể Công ty Hồng Hà, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (đã sơ chế dùng để làm món ăn). 
 
 

(210) 4-2011-16317 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.1.5 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch Hưng Anh  (VN) 
Số 411A-A3, tổ 31 phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành du lịch nội địa và quốc tế, vận chuyển hành khách và hàng 
hóa, tổ chức các chuyến (tour) du lịch trong và ngoài nước, cho thuê xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2011-16318 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đỏ đun, vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Phương Viên  (VN) 
Phố Và, xã Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn, kẹo, mứt kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua, bán: bánh ngọt, bánh mặn, kẹo, mứt kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-16319 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đỏ đun, vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Phương Viên   (VN) 
Phố Và, xã Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn, kẹo, mứt kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: bánh ngọt, bánh mặn, kẹo, mứt kẹo.  
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(210) 4-2011-16320 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.7; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xây dựng ĐĐT   (VN) 
Số 20 Trần Phú, phường Cẩm Tây, thị xã 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ trang trí 

(thiết kế) nội thất; dịch vụ nghiên cứu địa chất; dịch vụ thiết kế quy hoạch tổng thể, quy 
hoạch chi tiết các khu (công trình) xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào 
thiết kế. 

 
 

(210) 4-2011-16321 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Lập 
Phương  (VN) 
Phòng 105, D4, tập thể Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.  

 
 

(210) 4-2011-16323 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.3.1; 2.3.9 
(591) Đen, đỏ, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

dịch vụ Hà Đô   (VN) 
Số 34, phố Hàn Thuyên, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bể bơi (cấu kiện, không làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, tổ chức hội thảo, hội 
nghị chuyên đề.  
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(210) 4-2011-16324 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.1; 26.11.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thiết bị và công nghệ 
Việt úc   (VN) 
P3018, tầng 3, tòa nhà Vườn Xuân, 
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Trụ cầu thang bằng kim loại. 
 

 

(210) 4-2011-16325 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; A26.11.12 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật Vạn Hưng  (VN) 
Số 35, Quang Trung, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch men, bồn tắm, chậu, vòi nước, thiết bị dùng năng lượng mặt trời, 
bình nóng lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-16326 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược trung 
ương Mediplantex   (VN) 
358 đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược. 
 

 

(210) 4-2011-16327 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A2.3.16; 10.5.25; 2.3.25; A26.11.12 
(591) Hồng sẫm, hồng, tím, xanh ļ  cây, xanh nhạt, xanh 

sẫm, vàng, da cam, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 
 
 

(210) 4-2011-16328 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A2.3.24; 2.3.25; 10.5.25; A26.11.12 
(591) Hồng sẫm, hồng, tím, tím nhạt, xanh 

nhạt, xanh cô ban, xanh lá cây, da cam, 
vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 
 
 

(210) 4-2011-16329 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.4.7; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai    (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-16330 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.4.7; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai    (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-16331 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16332 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16333 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16334 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh, xanh tím, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn 
YOURCOLOR   (VN) 
Thôn Xa Lung, xã Phù ủng, huyện Ân 
Thị, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni được dùng trong ngành xây dựng, trang trí nội thất, 
nghệ thuật. 
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(210) 4-2011-16340 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Gia Nam   (VN) 
387-388/5B, khu phố 5B, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh; máy điều hòa 
nhiệt độ; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; lò vi sóng; thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời 
để sưởi nóng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh, máy 
điều hòa nhiệt độ, máy đun nước, đèn chùm, thiết bị lọc nước, thiết bị phân phối nước, 
máy nước nóng lạnh, lò vi sóng, thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng, hàng 
trang trí nội thất, đồ gỗ gia dụng.  

 
 

(210) 4-2011-16341 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Ba Xuyên    (VN) 
Số 242, đường Điện Biên Phủ, phường 6, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-16343 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.4; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn YOUR 
COLOR   (VN) 
Thôn Xa Lung, xã Phù ủng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni được dùng trong ngành xây dựng, trang trí nội thất, 
nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-16344 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phương Vy  (VN) 
118 Vũ Quỳnh, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 
 

(210) 4-2011-16346 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen.
(731) Công ty TNHH Intrepid Việt 

Nam   (VN) 
57A Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; vận chuyển 

hành khách; tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe ô tô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ, dịch vụ nhà nghỉ cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-16347 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) CHONGQING HECHUAN HAILIN 

POULTRY CO., LTD.   (CN) 
The second community, Huayuan 
Village, Nanban Office, Hechuan 
District, Chongqing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm, không còn sống; trứng [thuộc nhóm này].  

 
 

(210) 4-2011-16348 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất cây xanh 
Bảo An   (VN) 
Đội 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cây: cây xanh, cây cảnh. 
 

Nhóm 44: Trồng cây như: làm vườn, chăm sóc cây, uốn cây.  
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(210) 4-2011-16349 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghiệp Thiên Phú   (VN) 
Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất dùng để sản xuất nhựa; hóa chất công nghiệp, chất phân hủy 

chất dẻo, hóa chất để làm bóng màu dùng trong công nghiệp; nhựa tổng hợp ở trạng thái 
thô.  

 
 

(210) 4-2011-16350 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghiệp Thiên Phú   (VN) 
Khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Liên Phương, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất dùng để sản xuất nhựa; hóa chất công nghiệp; chất phân hủy 

chất dẻo; hóa chất để làm bóng màu dùng trong công nghiệp; nhựa tổng hợp ở trạng thái thô.  
 

Nhóm 22: Túi (bao tải) để vận chuyển và lưu kho nguyên vật liệu trong mọi kích thước; 
túi bằng sợi dệt dùng để đóng gói, phủ hay bao gói; sợi bông chưa chế biến; vật liệu để 
nhồi (không làm bằng cao su hay chất dẻo); sợi bằng chất dẻo dùng để dệt; sợi dệt thô 
(chưa chế biến). 

 
Nhóm 23: Sợi dệt; sợi politen đơn dùng trong ngành dệt; tơ nhân tạo; sợi len nhân tạo; sợi 
cao su dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-16352 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BIODEAL LABORATORIES PVT. 
LTD.   (IN) 
508, GIDC Estate, Wadhwan City, 363 
0356, Dist. Surendranagar, Gujarat State, 
India. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
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(210) 4-2011-16353 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-16354 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED    (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-16355 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED    (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-16356 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED    (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
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(210) 4-2011-16357 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.5; 21.3.21 
(731) M & C TOY CENTRE LIMITED   (HK) 

Units 811-814, 8/F., Peninsula Centre, 
67 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Băng vi-đê-ô có ghi sẵn phim hoạt hình; phần mềm trò chơi trên máy vi tính; phần 
mềm trò chơi được ghi vào băng vi-đê-ô; băng cát-xét đã thu sẵn âm thanh và hình ảnh các 
tập phim hoạt hình nhiều kỳ; đĩa com-pac và đĩa thu hình kỹ thuật số đã thu sẵn các tập phim 
hoạt hình nhiều kỹ, các xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được, cụ thể là, các bản tin và 
các tạp chí trong lĩnh vực trò chơi vi-đê-ô, trò chơi trên máy vi tính, phim hoạt hình và đồ chơi. 

 

Nhóm 16: Giấy bìa và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, không thuộc các nhóm khác; 
ấn phẩm in, văn phòng phẩm; ảnh chụp; đồ dùng giáo dục và giảng dạy (trừ các thiết bị); 
vật liệu của nghệ sỹ, truyện tranh vui; truyện tranh; sách dành cho trẻ em; tạp chí mô 
phỏng các nhân vật trong các phim hành động mạo hiểm và phim hoạt hình; áp phích 
quảng cáo mô phỏng các nhân vật trong các phim hoạt hình.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, trò chơi và đồ chơi, trò chơi bảng; mẫu trò chơi; cầu thủ bóng 
đá đồ chơi và các phụ kiện đi kèm; búp bê và các phụ kiện đi kèm.  

 

(210) 4-2011-16358 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang Linh 
Long  (VN) 
Số 12, ngõ 53, đường Nguyễn Phong 
Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); khăn 
quàng cổ; ca vát. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, găng tay (trang phục), 
khăn quàng cổ, ca vát. 

 
 

(210) 4-2011-16359 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SUPERIOR MAKE AIRCON 
REFRIGERATION TECH SDN. BHD. 
(822599-P)   (MY) 
No. 15, Jalan PJS 1/27, Jalan Petaling 
Utama 6, Batu 7, OffJalan Klang Lama, 
Petaling Jaya, 46000 Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 11: Máy  lạnh, thiết bị xử lý không khí (thiết bị bao gồm quạt hay ống thổi, cuộn 
sưởi hay cuộn làm lạnh, bộ phận điều tiết, đĩa tiêu ngưng tụ và bộ lọc khí); ống xoắn ruột 
gà dùng cho quạt; máy điều hòa không khí dạng hai khối (cục nóng và cục lạnh rời nhau); 
máy điều hòa không khí dạng trọn khối (cục nóng và cục lạnh thiết kế chung nhau trong 
một máy); thiết bị làm đông đặc nước và làm lạnh không khí; máy điều hòa không khí 
kiếm soát chất lượng môi trường (một dạng máy điều hòa không khí). 

 
 

(210) 4-2011-16360 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, trắng
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất cọ sơn Đông Nam á   (VN) 
118/5 Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 16: Cọ dùng cho thợ sơn để sơn nhà; con lăn sơn dùng cho thợ sơn để sơn nhà.  
 
 

(210) 4-2011-16361 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Vũ Quang Huy  (VN) 

55 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách; va li; ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo, dây thắt lưng (dùng cho trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, ba lô, túi xách, ví (bóp), dây thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2011-16362 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ và sản 
xuất Nguyễn Thành Đạt  (VN) 
304 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Cửa bằng nhựa có lõi thép và kính. 
 
 

(210) 4-2011-16363 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 24.15.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần môi trường 

Công Nghệ Xanh  (VN) 
B6 khu nhà ở thương mại, 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; dịch vụ xử lý nước thải.  
 

Nhóm 42: Tư vấn về công nghệ xử lý nước thải, khí thải và phế thải; tư vấn công nghệ 
môi trường, nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; thiết kế 
hệ thống xử lý môi trường, công trình dân dụng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-16364 (220) 09.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16365 (220) 09.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Diệu  (VN) 
Số 24 Xuân Diệu, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực 

hiện (không bao gồm kinh doanh quán rượu (quán bar), phòng hát karaoke, vũ trường).  
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(210) 4-2011-16367 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Phạm Hà  
(VN) 
222/78 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-16369 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 5.13.25; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang cho 
thương hiệu Hoàng Nam  (VN) 
Số 2, Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2011-16370 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Quốc Tế ấn Việt   (VN) 
A9-02 C/c Conic Đình Khiêm, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16371 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Quốc Tế ấn Việt    (VN) 
A9-02 C/c Conic Đình Khiêm, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-16372 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Quốc Tế ấn Việt    (VN) 
A9-02 C/c Conic Đình Khiêm, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16373 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Quốc Tế ấn Việt    (VN) 
A9-02 C/c Conic Đình Khiêm, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16374 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Quốc Tế ấn Việt    (VN) 
A9-02 C/c Conic Đình Khiêm, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16375 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Quốc Tế ấn Việt    (VN) 
A9-02 C/c Conic Đình Khiêm, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-16378 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ - 
thương mại và xuất khẩu 
Tuấn Vũ  (VN) 
45 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: vũ trường; khiêu vũ; karaoke.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn: nghỉ trọ; nhà hàng ăn uống, giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-16379 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A14.1.2; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Long Phát   (VN) 
563 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-16380 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 1.3.1 
(591) Xanh dương, tím, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ESUN  (VN) 
Thôn Đình, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính tạo và duy trì trang web cho người khác; lưu trữ (hosting) trang web trên 
máy tính; dịch vụ cho thuê trang web. 

 
 

(210) 4-2011-16383 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Màu Xanh Sài Gòn  
(VN) 
500 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví (bóp) các loại.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-16384 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, cam, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vĩnh Xuân Tây Ninh  (VN) 
T4/24 ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm: trà (chè), mật ong nghệ đen, mật ong nghệ vàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè), mua bán các loại mật ong nghệ đen, mật ong nghệ vàng.  
 
 

(210) 4-2011-16386 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Ba Màu  (VN) 
170/22 đường 204, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 40: May quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-16387 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; A1.1.10; 24.15.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Ba Màu   (VN) 
170/22 đường 204, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.   
 
 

(210) 4-2011-16388 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 24.15.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Ba Màu   (VN) 
170/22 đường 204, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.   
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(210) 4-2011-16389 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Nguyên 
Việt Nam  (VN) 
Số 15A Trần Quang Khải, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 01: Cồn Ethanol công nghiệp; C02 hoá lỏng; phân bón và hợp chất Nitơ.  
 

Nhóm 04: Cồn dùng làm nhiên liệu; năng lượng điện.  
 

Nhóm 30: Tinh bột sắn.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở hàng hoá.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý ô nhiễm và các hoạt động xử lý nước thải khác.  
 
 

(210) 4-2011-16390 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.7.25; 26.1.2; 26.7.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tuấn Anh   (VN) 
136A Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 8, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16391 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.25 
(591) Vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trí 
nội thất An Nam Đô   (VN) 
24/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng, trang trí nội thất.  
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(210) 4-2011-16392 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Trần Trung Kiệt  (VN) 
172/1/20 Trần Phú, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2011-16393 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Trần Trung Kiệt   (VN) 
172/1/20 Trần Phú, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.   
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2011-16394 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư, phát 
triển xây dựng Việt Nam - 
NAVICOM  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 10/10 xóm Chùa, thôn 
Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp, khảo sát trắc địa 

công trình; thiết kế kiến trúc; thiết kế kế cấu công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế cơ 
điện công trình dân dụng công nghiệp: thí nghiệm, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 
công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-16395 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Số 207 phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2011-16396 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất 1 Tràng Tiền  (VN) 
Số 117 ngõ 22, tổ 13, đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 

(210) 4-2011-16397 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A25.7.3; A25.7.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH RINASCITA  (VN) 
Số 245 Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn, chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được), phần mềm máy tính, chương trình trò chơi trên máy vi tính, chương trình 
máy vi tính ghi sẵn, máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, chương trình trò chơi trên máy vi tính, chương 
trình máy tính ghi sẵn, máy vi tính, quảng cáo nhằm mục đích thương mại, xuất nhập 
khẩu, đại lý ký gửi hàng hóa (cụ thể là: phần mềm máy tính, chương trình trò chơi trên 
máy vi tính, chương trình máy tính ghi sẵn, máy vi tính). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm 
cho máy tính, dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính, dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính, 
dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-16398 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.11.3; 15.1.22; 15.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng, vàng đồng, đen, 

tím sen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Tân Phú Đông  (VN) 
Kinh 18, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa; lúa mạch; gia cầm để chăn nuôi; cỏ, rau tươi; rơm (thức ăn vật nuôi).  
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(210) 4-2011-16399 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 21.1.17; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Mây   (VN) 
112 Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Cửa hàng trưng bày, giới thiệu và buôn bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-16401 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đức Nhân  (VN) 
Số 23 L, Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-16402 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà 17T11, khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16403 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà, ấp 
5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 
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(210) 4-2011-16404 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà, ấp 
5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 

 
 

(210) 4-2011-16405 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà, ấp 
5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng.  

 
 

(210) 4-2011-16406 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  (VN)
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà, ấp 
5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 

 
 

(210) 4-2011-16407 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà, ấp 
5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 
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(210) 4-2011-16408 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; A9.3.19; A26.4.6; 26.7.19 
(591) Đỏ, trắng 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  (US) 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 
 
 

(210) 4-2011-16409 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất - thương 
mại Đại Phương Đông   (VN) 
10/7 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2011-16410 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH tư vấn và phát 

triển Giáo Dục Quốc Tế   (VN) 
581 Nguyễn Trãi, thị trấn Lái Thiêu, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo giáo dục và đào tạo nghề gồm tin học, ngoại ngữ, thư 
ký, kế toán, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật tiếp thị.  

 
 

(210) 4-2011-16411 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A19.13.21; A1.1.12; A5.11.17 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, nhạt, đỏ, vàng
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hoá mỹ phẩm Gam Ma (VN)
1-17A, chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel hút mụn cám (chất lỏng dạng sệt, không chứa thuốc).  
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(210) 4-2011-16412 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A19.13.21; A1.1.12; A5.11.17 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, nhạt, đỏ, 

vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất hoá mỹ phẩm Gam Ma  
(VN) 
1-17A, chung cư Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel hút mụn cám (chất lỏng dạng sệt, không chứa thuốc).  
 
 

(210) 4-2011-16413 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(731) FACES COSMETICS GROUP INC.  
(CA) 
30 Macintosh Blvd., Unit 6 Vaughan, 
Ontario, L4K 4P1, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh cá nhân cụ thể là sơn móng tay, kem dưỡng da, 
mặt nạ đắp mắt, lông mi giả, phấn kẻ mắt, bút kẻ mắt, thỏi son môi, son nước, bút vẽ lông 
mi, bút vẽ tóc, bút kẻ môi, bút kẻ lông mày, kem bôi tạo màu đồng cho da, phấn tạo màu 
đồng cho da, gel tạo màu lấp lánh trên da và tóc, phấn tạo màu lấp lánh cho da, son môi 
tạo mùi thơm, sơn môi mẫu, các chế phẩm tạo màu đồng cho da cụ thể là dạng nước xức, 
kem, kem dạng tuýp, bột, phấn nền và dạng xịt; nước xức thơm cho da; nước xức thơm 
cho chân; chế phẩm giữ ẩm cho da; chế phẩm làm sạch da; chế phẩm tẩy tế bào chết; gel 
tắm; xà phòng tắm tạo bọt; hạt xà phòng dùng cho tắm bồn; muối dùng cho tắm bồn; kem 
chống nắng; chế phẩm xịt tạo màu da rám nắng; nước xức tạo màu da rám nắng; kem 
dưỡng da; xà phòng tắm; chế phẩm khử mùi cơ thể; sáp tẩy lông; đá nhám dùng để tắm; 
keo gắn móng tay (mỹ phẩm); giấy nhám để giũa móng chân, móng tay; chế phẩm tẩy 
sơn móng tay; nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-16414 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(731) FACES COSMETICS GROUP INC.  
(CA) 
30 Macintosh Blvd., Unit 6 Vaughan, 
Ontario, L4K 4P1, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh cụ thể là bán các mặt hàng mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch 
và trang điểm, đồ trang sức và phụ kiện.  
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(210) 4-2011-16415 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Phạm Anh Tuấn   (VN) 
154 Lương Ngọc Quyến, phường Quang 
Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; bổn rửa mặt; bồn tắm; chậu rửa (gắn cố định); sứ vệ sinh; bình nóng lạnh. 
 

Nhóm 19: Kính xây dựng; gỗ lát sàn dùng trong xây dựng; tấm ván sàn; xi măng; cửa 
kính màu dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: vòi nước, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa, sứ vệ sinh, bình nóng lạnh, 
kính xây dựng, gỗ lát sàn dùng trong xây dựng, tấm ván sàn, xi măng, cửa kính màu dùng 
trong xây dựng.  

 

(210) 4-2011-16417 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngôi 

Sao   (VN) 
267 đường Trần Hưng Đạo, phường Vân 
Giang, thành phố Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành; vận tải hành khách 
đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới; vận tải hành khách bằng 
xe lam, xe lôi, xe máy; vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác.  

 
 

(210) 4-2011-16419 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ADAMED SP. Z O.O.   (PL) 
Pienkãw 149, 05-152 Czosnãw  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16420 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ADAMED SP. Z O.O.   (PL) 
Pienkãw 149, 05-152 Czosnãw, Poland 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-16423 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A2.3.24; 10.5.25; 
2.3.25; A26.11.12 

(591) Hồng sẫm, hồng, hồng nhạt, tím, xanh 
nhạt, xanh sẫm, xanh lá cây, da cam, 
vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2011-16424 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 24.15.3; 2.3.25; A5.3.13; 
A5.5.20; 10.5.25 

(591) Hồng sẫm, hồng, xanh dương, xanh 
dương nhạt, xanh dương sẫm, xanh lá 
cây, vàng, nhạt, da cam, trắng. 

(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2011-16425 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 10.5.25; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Hồng sẫm, hồng, tím sẫm, xanh dương, 

xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 
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(210) 4-2011-16426 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2; A26.11.12; 10.5.25; 26.1.5 
(591) Hồng sẫm, hồng, tím sẫm, xanh dương, 

xanh lá cây, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2011-16427 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 10.5.25; 26.3.1; A26.11.12; 26.4.9 
(591) Hồng sẫm, tím sẫm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2011-16428 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.25; 24.15.3; A26.11.12; 2.3.25; 
10.5.25 

(591) Hồng sẫm, hồng, xanh dương sẫm, xanh 
dương nhạt, da cam, xanh lá cây, trắng, 
xanh tím. 

(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 
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(210) 4-2011-16429 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16430 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16431 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DO HA   (VN) 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16432 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  (VN)
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16434 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị y tế Thịnh Vượng 
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16435 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và dịch vụ y tế Khánh Hội  (VN) 
1 Lê Thạch, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16436 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và phát 
triển Đông á HTP   (VN) 
Số 20, phố Lý Thường Kiệt, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn và vecni. 
 
 

(210) 4-2011-16438 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang   (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại; thuốc phòng chống mối mọt lâm sản; thuốc diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu hại; thuốc phòng trừ bệnh cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
944 

(210) 4-2011-16439 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT 
MANAGEMENT LLC   (US) 
2929 Arch Street, 8th Floor, 
Philadelphia, Pennsylvalnia 19104, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 

Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể dịch vụ quản lí tài sản.  

 
 

(210) 4-2011-16440 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7; A6.3.14 
(731) BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT 

MANAGEMENT LLC  (US) 
2929 Arch Street, 8th Floor, 
Philadelphia, Pennsylvalnia 19104, USA 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể dịch vụ quản lí tài sản.  

 
 

(210) 4-2011-16441 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 24.15.21; 26.3.23 
(731) CUTTER & BUCK INC.   (US) 

701 N 34th Street, Suite 400, Seattle, 
Washington, 98103, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; mũ lưỡi trai; găng tay (trang phục); khăn quàng.  

 
 

(210) 4-2011-16442 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SANTA Việt Nam  (VN) 
Số nhà 11, ngách 29/12, Khương Hạ, 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-16443 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SANTA Việt Nam   (VN) 
Số nhà 11, ngách 29/12, Khương Hạ, 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-16444 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SANTA Việt Nam   (VN) 
Số nhà 11, ngách 29/12, Khương Hạ, 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-16445 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Minh Việt   (VN) 
21 đường 24, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-16446 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Khoa - Trường Đại học 
Dược Hà Nội   (VN) 
13 - 15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh mũi không chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-16447 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thực 
phẩm và giải khát Việt Nam (VN)
Tầng 8, phòng 803, tòa nhà Sailing 
Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì; bánh pizza; bánh mì kẹp thịt 
(hamburger). 

 

Nhóm 32: Nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; xi rô (đồ uống); nước uống đóng 
chai; nước ngọt. 

 
 

(210) 4-2011-16448 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20 
(591) Xanh đen, hồng, trắng. 
(731) Tổng công ty du lịch Sài Gòn 

- Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên  (VN) 
Số 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (về giải trí); khu vui chơi giải trí; tổ chức biểu diễn (mục đích 
giải trí).  

 

Nhóm 44: Thiết kế tạo dáng vườn hoa cây cảnh.  
 
 

(210) 4-2011-16449 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 6.1.2; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Đỏ, đỏ cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Nam Phong (VN)
Số 1/1, hẻm 1, quốc lộ 1A, khu phố 6, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2011-16450 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16451 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16452 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16453 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE INC.   (VG) 
3rd floor, Omar Hodge building 
Wickham cay I, PO box-362 Road town, 
Tortola, British Virgin Island  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
948 

(210) 4-2011-16454 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cao Khánh Như 
(VN)   (VN) 
39D khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Lưới bọc yên xe.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lưới bọc yên xe.  
 
 

(210) 4-2011-16458 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 5.9.19 
(591) Đỏ, vàng cam, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp thực phẩm Việt 
Hưng   (VN) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hộp, cá hộp; tôm khô; mực khô; cá khô; canh ăn liền; nước dùng (xúp), nước 
mắm, bơ, mỡ có thế ăn được; dầu thực vật có thể ăn được; sữa; khoai tây rán; sữa chua; chất 
chiết ra từ thịt dưới dạng hạt để ăn liền; rau củ quả sơ chế và bảo quản; rau câu; thạch 
(dùng cho thực phẩm), thạch dừa; mứt hoa quả; trứng gia cầm; giăm bông; giò chả; chao. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền, cháo ăn liền; 
bún khô, hủ tiếu khô, mì khô; gia vị (bột canh); gia vị dạng hạt (hạt nêm); xì dầu (nước 
tương); tương ớt; dầm bia; xốt ma-don-ne (Mayonnaise); tương mù tạc; nước xốt (cà 
chua); giấm; bánh quy; bánh mỳ; kẹo; kẹo cao su không dùng trong ngành y; lát mỏng 
ngũ cốc (sấy khô); bột ngũ cốc; hạch hoa quả (bánh kẹo); kem lạnh; mì ống; trà; cà phê; 
ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đường; bột để làm bánh; bột mì; bột gạo; hương liệu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu); 
bột nở; bột khoai tây dùng cho thực  phẩm; sô cô la; bánh kẹo; nui; gạo; mì ống; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh); đồ uống trên cơ sở sô cô la; thực phẩm ăn nhanh từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga; bia; đồ uống hỗn hợp (không có cồn); nước ép trái cây 
dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát, nước uống 
tinh khiết; nước sô đa; xi rô; tinh dầu để sản xuất đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; hỗn hợp đồ 
uống có cồn; nước ép trái cây có cồn; rượu rum. 
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(210) 4-2011-16460 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh rêu, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Tường (VN)
111/22 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép bằng da và giả da.  
 
 

(210) 4-2011-16461 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23 
(731) MEI KWANG COSMETICS SCIENCE 

& TECHNOLOGY FACTORY   (TW) 
No. 48, lane 341, Chunghua 2nd road, 
sanmin distrct, Kaohsiung city, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng, mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da mặt; dầu gội đầu; mỹ 
phẩm dạng lỏng dùng cho cơ thể; mỹ phẩm dạng sữa dùng để làm sạch da.  

 
 

(210) 4-2011-16462 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RUBIA INDUSTRIES LTD.   (TH) 
70 Moo 13, Poochaosamingprai Road, 
Bangyapraek, Prapradaeng, 
Samutprakarn 10130, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm và chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh (không dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-16463 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.3 
(591) Vàng, vàng đồng, cam, nâu đỏ, nâu đỏ 

nhạt, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2011-16464 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.2 
(591) Vàng, vàng nhạt, cam, cam nhạt, nâu, 

nâu đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  
(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2011-16465 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A2.5.18; A2.5.22 
(591) Vàng, vàng đồng, vàng da, vàng cam, 

vàng cam đậm, nâu, nâu đỏ, nâu đỏ nhạt, 
xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  
(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2011-16466 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.1; A17.5.2 
(591) Vàng da, đen, trắng, bạc, vàng, xanh lá 

cây, nâu, nâu đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2011-16467 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.1; 13.1.6 
(591) Vàng, vàng da, nâu, đen, trắng, bạc 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-16468 (220) 10.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.1; A10.3.4 
(591) Vàng da, đen, trắng, bạc, xanh lá cây, 

xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, xanh lá cây nâu 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  
(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-16469 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.1 
(591) Vàng da, vàng đồng, đen, trắng, bạc, 

nâu, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  

(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-16470 (220) 10.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hào Sữa  (VN) 
11/114B Thống Nhất, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Sò, hến, tôm cua, hàu (động vật thân mềm còn sống); con trai (còn sống); cá 
(còn sống); rau tươi; hoa quả tươi; tôm hùm (còn sống). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cafe; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-16472 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Thuận Anh  (VN) 
Số 1B, ngách 515/30 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bồn cầu, chậu rửa lavabo, vòi sen, vòi rửa lavabo, vòi xịt vệ sinh, chậu inox để 
rửa (gắn cố định trong bếp), máy hút mùi bếp, máy điều hoà không khí (nóng lạnh), bình 
nóng lạnh trong nhà, nhà tắm dùng điện hoặc ga, bình đun nước nóng bằng năng lượng 
mặt trời, bình sục nước xông hơi và thiết bị tắm hơi, bồn tắm và phụ kiện bồn tắm. 

 

Nhóm 20: Gương soi, giá kệ, phụ kiện gương phòng tắm.  
 
 

(210) 4-2011-16473 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.11.3; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguồn lực 
Việt Nam  (VN) 
F410, T1, TT Bộ Lao Động Thương Binh 
Xã Hội, ngõ 2, Phương Mai, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nguồn nhân lực; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 
nghiệp, tư vấn đào tạo giáo dục, học viện, trường đào tạo giáo dục; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề liên quan đến giáo dục, thông tin giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-16474 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; A1.5.3; 25.5.2; 7.15.6; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh hoà bình, xanh 

tím than, đỏ, vàng, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí và 
thương mại Lan Sáu   (VN) 
Số 16, tổ 61, phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tôn cán sóng vuông, sóng ngói. 
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(210) 4-2011-16475 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)  (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người), xe ô tô thể thao; ô tô tải, « 

tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của nó cụ thể là: động cơ, 
đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 
 

(210) 4-2011-16476 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.3.1; 26.13.25 
(731) CHONG KIAN SHOONG (Malaysian 

Identity Card No. 720227- 01- 6265)  
(MY) 
No. 33A, Jalan Anggerik Vanilla X31/X, 
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Vợt (chơi quần vợt, cầu lông), dây căng vợt (chơi quần vợt, cầu lông), quả cầu 

lông, lưới dùng trong thể thao, chuôi của cán vợt chơi thể thao, túi chuyên dụng đựng 
dụng cụ thể thao.  

 

(210) 4-2011-16477 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 26.4.2; 26.13.25; A26.11.12; 
25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thái Sơn   (VN) 
103 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe.  
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(210) 4-2011-16478 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH Quảng Long  (VN)

Số 4, ngách 2, ngõ 7 đường Tô Hiệu, 
phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); cửa nhựa; khuôn cửa, cửa xếp, khung 
bao cửa; nẹp cửa ( tất cả không bằng kim loại). 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: đồ gỗ văn phòng, đồ nghệ thuật bằng gỗ, khung ảnh, giả sách.  
 
 

(210) 4-2011-16479 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Kim Vui  (VN) 
140 Hậu Giang, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-16480 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, đỏ, vàng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Nam Thái Sơn   (VN) 
934 D3, đường D, khu công nghiệp Cát 
Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng nhựa dùng để đựng rác.  
 
 

(210) 4-2011-16481 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FUJIX LTD.   (JP) 
5, Hiranomiyamoto-cho, Kita-ku, Kyoto-
shi, Kyoto-fu, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi (không bao gồm chỉ và sợi phế liệu đã tẩy nhờn).  
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(210) 4-2011-16482 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1 
(731) FUJIX LTD.   (JP) 

5, Hiranomiyamoto-cho, Kita-ku, Kyoto-
shi, Kyoto-fu, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi [không bao gồm chỉ và sợi phế liệu đã tẩy nhờn]. 

 
 

(210) 4-2011-16484 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hương Quê Việt   (VN) 
ấp Phú Lợi A, xã Phú Kiết, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến như ốc, tôm, cua, cá, mực.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2011-16486 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Thiên Ân  
(VN) 
35 đường số 33, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da, kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 
 

(210) 4-2011-16487 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Thiên Ân  
(VN) 
35 đường số 33, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da, kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2011-16488 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.1 
(591) Đỏ, ghi, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Nam Việt  (VN) 
Tầng 2, số 43, đường Trung Yên 9, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, các bộ phận rời và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, các bộ phận rời và phụ tùng của chung.  
 
 

(210) 4-2011-16489 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pana VTV Việt 
Nam  (VN) 
Số 2 ngách 50 ngõ 68 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly (máy tăng âm); đầu đọc đĩa; CD, VCD, DVE, SVCD, máy thu hình; 
microphone (micro). 

 

Nhóm 35: Mua bán loa, âm ly (máy tăng âm), đầu đọc đĩa; CD, VCD, DVD, SVCD, máy 
thu hình, micro phone (micro). 

 
 

(210) 4-2011-16490 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiện   (VN) 
Thôn Nà Khao, xã Phúc Lộc, huyện Ba 
Bể, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 
 

(210) 4-2011-16491 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; A5.5.20; 1.15.5; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát  (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
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(210) 4-2011-16492 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; A5.5.20; 1.15.5; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát   (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
 
 

(210) 4-2011-16493 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 24.15.21; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát   (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
 
 

(210) 4-2011-16494 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.4.3; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát   (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
 
 

(210) 4-2011-16495 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 24.15.21; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát   (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
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(210) 4-2011-16496 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.4.3; 1.15.5; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát   (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
 
 

(210) 4-2011-16497 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 26.4.3; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát   (VN) 
Số 276 phố Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
 
 

(210) 4-2011-16498 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá mạ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Cánh 
Đồng Lúa Đông Dương  (VN) 
160/22/11 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; tổ chức các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi, đi 
cùng với hành khách, tổ chức đi chơi trên biển; cho thuê xe. 

 
 

(210) 4-2011-16500 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Vàng, xanh lá cây, tím, xanh dương, 
cam, hồng, xanh chuối, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Vũ Thế Dự  (VN) 
79/B19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi: bàn cờ (dùng để chơi cờ), quân bài.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo: các chương trình giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2011-16501 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 5.7.1; A5.3.15 
(591) Đỏ, nâu, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại cà phê Quyết 
Thắng  (VN) 
361/60/140 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-16503 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty hộp sắt Tovecan  (VN)
Lô A60/I- A61/II đường số 7, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 06: Hộp đựng bằng kim loại; vỏ lon bằng kim loại; can đựng bằng kim loại; hộp 
bảo quản bằng kim loại; nắp lon bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hộp đựng, vỏ lon, can đựng, hộp bảo quản, nắp lon, bao bì; dịch vụ 
xuất nhập khẩu: hộp đựng, vỏ lon, can đựng, hộp bảo quản, nắp lon, bao bì; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ về giới thiệu hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2011-16508 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH Khám Phá Bản 
Thể  (VN) 
35 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và 
trung học phổ thông; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ hỗ 
trợ giáo dục.  

 
 

(210) 4-2011-16509 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 
Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su; gối; giường ngủ; bộ sa lông (salon); ghế ngồi; tủ đựng đồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nệm mouse (nệm cao su), gối, giường, tủ, bàn, ghế và 
sản phẩm trang trí nội thất.   

 
 

(210) 4-2011-16510 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 
Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su; gối; giường ngủ; bộ sa lông (salon); ghế ngồi; tủ đựng đồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nệm mouse (nệm cao su), gối, giường, tủ, bàn, ghế và 
sản phẩm trang trí nội thất.   

 
 

(210) 4-2011-16511 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 
Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su; gối; giường ngủ; bộ sa lông (salon); ghế ngồi; tủ đựng đồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nệm mouse (nệm cao su), gối, giường, tủ, bàn, ghế và 
sản phẩm trang trí nội thất.   

 
 

(210) 4-2011-16512 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 
Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm bằng cao su; gối; giường ngủ; bộ sa lông (salon); ghế ngồi; tủ đựng đồ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nệm mouse (nệm cao su), gối, giường, tủ, bàn, ghế và 
sản phẩm trang trí nội thất.  
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(210) 4-2011-16513 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 
LTD.   (IL) 
P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt vật có hại, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-16514 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5; A5.3.15; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hiệp Hội   (VN) 
ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông nghiệp (gạo, lúa, đậu, lạc 
(đậu phộng), củ năng (mã thầy), mộc nhĩ, nấm, động vật sống, thức ăn chăn nuôi (cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản); xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông 
nghiệp (gạo, lúa, đậu, lạc (đậu phộng), củ năng (mã thầy), mộc nhĩ, nấm, động vật sống, 
thức ăn chăn nuôi (cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản).  

 
 

(210) 4-2011-16515 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm Bi Li Lux   (VN) 
ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê uống liền; bột ngũ cốc dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2011-16516 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh da trời, xanh đậm, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Văn Khánh  (VN) 
51 đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây (không phải bánh, kẹo); quả được bảo quản, phơi khô; mứt 
(dạng nhão); sữa, sản phẩm làm từ sữa. 
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Nhóm 30: Bánh, kẹo, ngũ cốc (sản phẩm chế biến từ các loại đậu sấy khô dùng làm thực 
phẩm), sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, đường, cà phê. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa 
quả, xi rô, bia. 

 
 

(210) 4-2011-16517 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Văn Khánh   (VN) 
51 đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây (không phải bánh, kẹo); quả được bảo quản, phơi khô; mứt 
(dạng nhão); sữa, sản phẩm làm từ sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, ngũ cốc (sản phẩm chế biến từ các loại đậu sấy khô dùng làm thực 
phẩm), sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, đường, cà phê.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa 
quả, xi rô, bia. 

 
 

(210) 4-2011-16518 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Văn Khánh   (VN) 
51 đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây (không phải bánh, kẹo); quả được bảo quản, phơi khô; mứt 
(dạng nhão); sữa, sản phẩm làm từ sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, ngũ cốc (sản phẩm chế biến từ các loại đậu sấy khô dùng làm thực 
phẩm), sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, đường, cà phê.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa 
quả, xi rô, bia. 

 
 

(210) 4-2011-16523 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, xanh cửu long, vàng 
(731) Cửa hàng Tiếp Thành   (VN) 

491 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện máy may công nghiệp: móc, mặt nguyệt, chân vịt, răng cưa, ổ 
suốt công nghiệp, dao, kéo, thuyền công nghiệp, suốt công nghiệp, bộ cự ly công nghiệp.  
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(210) 4-2011-16524 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cửa hàng Tiếp Thành  (VN) 
491 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện máy may công nghiệp: móc, mặt nguyệt, chân vịt, răng cưa, ổ 
suốt công nghiệp, dao, kéo, thuyền công nghiệp, suốt công nghiệp, bộ cự ly công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-16525 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.3; A26.4.6; 24.5.1 
(731) Cửa hàng Tiếp Thành  (VN) 

491 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện máy may công nghiệp: móc, mặt nguyệt, chân vịt, răng cưa, ổ 
suốt công nghiệp, dao, kéo, thuyền công nghiệp, suốt công nghiệp, bộ cự ly công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-16526 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Thăng Long  (VN) 
111C Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt bàn, bình đun nước bằng điện.  
 
 

(210) 4-2011-16527 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, xanh ngọc bích, vàng 
(731) Công ty TNHH TM-DV Nam Hoà 

Phát  (VN) 
F265 Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng nhờ năng lượng mặt trời; máy nóng lạnh nhờ năng lượng mặt 
trời; đèn trang trí, thiết bị vệ sinh như: chậu rửa, vòi hoa sen, vòi nước.  

 
 

(210) 4-2011-16528 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Vũ Thế Quang  (VN) 
644/4 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế gồm: máy đo huyết áp, máy đo nhiệt độ, máy xét nghiệm dùng 
cho y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho y tế, thiết bị y tế gồm: máy đo 
huyết áp, máy đo nhiệt độ, máy xét nghiệm dùng cho y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16529 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.12; 1.1.17; A17.5.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ giấy 
nhám Nhật Minh  (VN) 
245/3 Tân Thới Hiệp 7, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp).  
 
 

(210) 4-2011-16530 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 
580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; dầu gội; sữa tắm; kem dưỡng da; dầu xả tóc; nước súc miệng.  
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(210) 4-2011-16531 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; 1.15.23; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lâm Hải Ân   (VN) 
2697/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (là trang phục); ca vát; tất (vớ); mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2011-16532 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lâm Hải Ân   (VN) 
2697/3A khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (là trang phục); ca vát; tất (vớ); mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2011-16533 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Ga Li   (VN) 

169 - 171 Phan Xích Long, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lò nướng điện, lò vi sóng, máy hấp chén đĩa, bếp điện, vỉ nướng điện, 

nồi cơm điện, lẩu điện, bình thủy điện, bàn ủi, máy xay sinh tố, máy xay đa năng, máy 
đánh trứng, máy vắt cam, máy chế biến đậu nành, quạt hơi nước, máy sấy tóc, máy 
massage, máy nước nóng lạnh, hàng may mặc, sản phẩm bằng da, kim khí điện máy, điện 
tử, đồ điện gia dụng, điện lạnh, máy văn phòng, văn phòng phẩm, nông sản, thực phâm 
công nghệ, vải sợi, rượu, bia, máy vi tính và phụ kiện, điện thoại, máy fax, xe ô tô, xe gắn 
máy, phụ tùng xe, dụng cụ thể thao, khăn mũ; đại lý ký gửi hàng hóa các sản phẩm nói 
trên. 
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(210) 4-2011-16534 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư quốc tế Hoàng Anh  
(VN) 
Thôn Lạc Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chó, mèo, chim cảnh. 
 
 

(210) 4-2011-16535 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16536 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
MH Việt Nam   (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16537 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới Việt Pháp   (VN) 
Số nhà 76, tổ 60 phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật tư máy móc thiết bị phương tiện vận tải các ngành điện, công 
nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, 
phát thanh truyền hình, xây dựng, máy móc; mua bán các thiết bị dụng cụ y tế, mua bán « 
tô, mô tô, xe máy và các loại xe có động cơ; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
móc; mua bán các loại máy làm sạch công nghiệp; xuất nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị 
phương tiện vận tải các ngành điện, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, viễn thông 
công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, xây dựng; xuất nhập khẩu 
thiết bị dụng cụ y tế, xuất nhập khẩu ô tô, mô tô, xe máy và các loại xe có động cơ; xuất 
nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc; xuất nhập khẩu các loại máy hàn nhựa, 
máy hàn kim loại, máy đóng gói, hàn túi công nghiệp; xuất nhập khẩu máy làm sạch công 
nghiệp; tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng, bưu chính viễn thông, công nghệ thông 
tin, đường dây cao thế, hạ thế đến 35KV, điện công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, 
thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình; tư vấn đấu thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông 
nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị; cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng; tổ chức triển 
lãm với mục đích thương mại và quảng cáo; đại lý ký gửi hàng hóa các sản phẩm nói trên. 

 
 

(210) 4-2011-16538 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới Việt Pháp   (VN) 
Số nhà 76, tổ 60 phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; xây 
dựng công trình bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình; giám sát thi công xây dựng 
công trình trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị, công nghệ mạng thông tin, bưu chính viễn thông, 
công trình công nghiệp điện tử tin học; lắp đặt các công trình viễn thông, điện, điện tử tin 
học, phát thanh truyền hình, các trang bị bưu chính viễn thông tin học và các trang thiết bị 
khác thuộc đài trạm, bưu cục; bảo trì và sửa chữa máy móc, thiết bị, ô tô, mô tô xe máy và 
các loại động cơ khác, các thiết bị công nghiệp; bảo trì và sửa chữa các công trình viễn 
thông, điện, điện tử tin học, phát thanh truyền hình, các trang thiết bị bưu chính viễn 
thông tin học và các trang thiết bị thuộc đài trạm, bưu cục.  

 

(210) 4-2011-16539 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EURO SUN   (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16541 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1; 25.5.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, tím, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

AK CHEMTECH Hà Nội   (VN) 
Lô 11, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất để phủ ngoài bề mặt nhựa, kim loại (sơn), sơn (lacquers), chất pha loãng 

dùng cho sơn.  
 
 

(210) 4-2011-16542 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A3.13.6; A3.13.24 
(591) Xanh nước biển, xanh nõn chuối, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bình Minh Xanh   (VN) 
Số nhà 70, ngõ 252 Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ diệt trừ côn trùng có hại, diệt trừ mối mọt, diệt chuột (ngoài loại trong 

nông nghiệp).  
 
 

(210) 4-2011-16543 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.2 
(731) Công ty TNHH phát triển dịch 

vụ du lịch Hà Nội   (VN) 
Xóm Đông Hạ, thôn Thái Phù, xã Mai 
Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế, vận tải hành khách; vận 

tải hàng hóa; cho thuê xe có động cơ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, 
quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-16544 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 33rd Floor, J1. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - 10350, Indonesia 
2. PT. INDAH KIAT PULP & PAPER 
TBK  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - 10350, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, các sản phẩm làm từ giấy và các tông bao gồm giấy màu chưa 
tráng, giấy mịn gồm giấy không có gỗ, giấy ốpsét, giấy in, giấy phô tô màu và giấy viết.  

 
 

(210) 4-2011-16545 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16546 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) MICRO LABS LIMITED   (IN) 
No.27, Race Course Road, Bangalore-
560 001, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16547 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 20.5.7 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Phùng Thanh Quí  (VN) 
16/12 tổ 6, khu phố 6, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng mềm, giáo dục kỹ năng kinh doanh, giáo dục kiến thức ứng 
dụng trên internet; tổ chức các lớp học đào tạo về tư duy thuộc lĩnh vực kinh tế.  
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(210) 4-2011-16549 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ISHIYA CO., LTD.   (JP) 
11-36, Miyanosawa 2-2, Nishi-ku, 
Sapporo, Hokkaido, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh dẹt nhỏ; bánh quy; sôcôla; bánh ngọt; bánh cây (bánh baumkuchen); 
bánh minfơi; kẹo mềm [kẹo]; bánh kếp; bột nhão để làm bánh ngọt; bột nhồi; bánh nướng; 
bánh nướng nhồi thịt và khoai tây; bánh quy poti bơ (bánh quy); bánh gatô nhỏ (bánh 
ngọt); bánh patê; kẹo để trang trí cho cây thông noel; đồ trang trí ăn được dùng cho bánh 
ngọt; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa.  

 
 

(210) 4-2011-16550 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; A1.1.10 
(591) Xanh sẫm, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Phú Ngọc   (VN) 
Khu A, Hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca, rượu gạo, rượu hoa quả, rượu uýtki, rượu brandi, rượu vang.  
 
 

(210) 4-2011-16551 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.6; A25.7.21; A6.7.8; 
6.7.25; 2.7.14 

(591) Xanh sẫm, vàng, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Phú Ngọc   (VN) 
Khu A, hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thị 
xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca, rượu gạo, rượu hoa quả, rượu uýtki, rượu brandi, rượu vang.  
 
 

(210) 4-2011-16553 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Sài Gòn H&T  (VN) 
64/8 E3 Hòa Bình, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-16554 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 5.5.2 
(591) Da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư dịch vụ Gia Minh  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng 
Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống; quán rượu; quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-16555 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam (VN)
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16556 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại giày Uy Thái (VN)  (VN) 
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-16557 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.5.2 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, xanh dương 

đậm, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại Sao Hải Dương  (VN) 
C16/6, ấp 4B, tổ 222, đường số 9, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2011-16558 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại N.C.L   (VN) 
Tầng trệt nhà số 9A đường Nguyễn Văn 
Trỗi, phường Trung Dũng, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khung nhà thép tiền chế. 
 
 

(210) 4-2011-16559 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại N.C.L   (VN) 
Tầng trệt nhà số 9A đường Nguyễn Văn 
Trỗi, phường Trung Dũng, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa nhựa lõi thép. 
 
 

(210) 4-2011-16560 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) La Bội Linh  (VN) 
127/44/12/18 Mai Xuân Thưởng, phường 
4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách da; ví da; cặp xách da.  
 
 

(210) 4-2011-16561 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.5.3 
(731) Công ty TNHH thương mại cơ 

khí Quốc Ký  (VN) 
D9/12 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung trần (nhà), vách ngăn và kèo bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Máy móc thiết bị ngành công - nông nghiệp và cơ khí, cụ thể: máy trộn bê 
tông, máy tời, máy cán, máy cắt, máy tiện và cắt ren, máy phát điện; thiết bị khuôn mẫu 
(bộ phận của máy móc). 

 

Nhóm 09: Tủ điện, tủ điều khiển điện, vỏ hộp dùng cho loa, cơ cấu đóng cửa tự động 
bằng điện, bảng thông báo điện tử, hộp cầu dao điện.  

 
 

(210) 4-2011-16565 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. (AR) 
Cazadores De Coquimbo 2860 Edificio 2, 
Piso 1, Prov. De Buenos Aires, Argentina 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây (họ cam, quýt) đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; trái cây (họ cam, quýt) tươi.  
 
 

(210) 4-2011-16566 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JONES & VINING, INCORPORATED (US)
1115 West Chestnut Street, Brockton, 
Massachusetts 02301, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Khuôn (cốt) để chế tạo đồ đi chân [bộ phận của máy móc].  
 

Nhóm 17: Miếng lót bằng nhựa tổng hợp poliuretan (polyurethane) và miếng đệm giảm va 
đập bằng nhựa tổng hợp poliuretan (polyurethane) dùng để bảo vệ khỏi việc va chạm 
[không dùng cho các phương tiện xe cộ và không phải là bộ phận của trang phục thể 
thao]; nhựa tổng hợp poliuretan (polyurethane) [bán thành phẩm] dạng khối (tảng), tấm, 
màng mỏng, ống và hạt dùng trong sản xuất.  

 

Nhóm 25: Đế của đồ đi chân; đế trong của giày; đế giữa của giày; miếng lót giày không 
dùng cho mục đích chỉnh hình.  

 

Nhóm 27: Thảm trải sàn. 
 
 

(210) 4-2011-16568 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Phú Mỹ  (VN) 
P 302, nhà C4, ngõ 44, phố Khương 
Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh bao các loại.  
 
 

(210) 4-2011-16569 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh tím, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương hiệu BRANDWORK  (VN) 
4A Lê Thánh Tông, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; thiết kế trang trí nội, ngoại thất; thiết kế đồ hoạ, thiết kế 

kiến trúc; thiết kế thương hiệu.  
 
 

(210) 4-2011-16570 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công Ty TNHH Sản Xuất Và 
Thương Mại Tổng Hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân.  
 
 

(210) 4-2011-16571 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 

mại Trường Đạt  (VN) 
Lầu 6 (khu A), Hùng Vương Plaza, 126 
Hùng Vương, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2011-16572 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công Ty Cổ Phần Chế Biến 
Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà xanh); cacao; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2011-16573 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, đen, vàng, cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & Bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2011-16574 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; 
A8.1.16; 8.1.19; A2.9.15; 5.5.19 

(591) Trắng, đen, nâu, sôcôla, vàng, cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & Bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2011-16575 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.19; A8.1.16; 8.1.19; 26.1.2; 4.5.1; 
25.1.6 

(591) Trắng, đen, vàng, nâu, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & Bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-16576 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.5.1; A8.1.16; 8.1.19; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, xanh lá, ghi, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & Bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-16580 (220) 11.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại thực 
phẩm Thanh Thủy  (VN) 
173/21A đường 138, khu phố 4, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Nui gạo, bột bánh xèo, bột chiên giòn, bún gạo, bánh tráng và bột gạo.  
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(210) 4-2011-16581 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.9; 26.11.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Hồ Minh Sơn  (VN) 
ấp 6, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo chuối. 

 
 

(210) 4-2011-16582 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 7.5.10; 7.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục quốc tế Đông Dương  
(VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-16583 (220) 11.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.1.1; 20.7.1; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Viện Kế toán và Quản trị 
Doanh nghiệp  (VN) 
285 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-16585 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.3.1 
(731) Hộ kinh doanh Đồng Phát (VN)

1279 đường 3 tháng 2, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 12: áo bọc yên xe máy (phụ kiện bọc yên xe máy cách nhiệt, chống thấm nước); 
yên xe máy; nệm và áo bọc yên xe.  
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(210) 4-2011-16586 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Hà Mi Phát   (VN) 
292/2 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh cụ thể: men vi sinh dùng phân hủy phân hầm cầu (bể phốt), 
hóa chất dùng phân hủy chất hữu cơ, chất dẻo như: nước thông ống dẫn nước và đường 
cống bị nghẹt. 

 
 

(210) 4-2011-16587 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.13; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
FEI YAN  (VN) 
Phòng 804, OCT2-DN1, khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa gỗ, cưa nhôm, đĩa mài đá, đĩa mài kính, lưỡi cắt đá, vẩy cá (dụng 
cụ dùng trong công nghiệp khai thác đá).  

 
 

(210) 4-2011-16588 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
FEI YAN   (VN) 
Phòng 804, OCT2-DN1, khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa gỗ, cưa nhôm, lưỡi cắt đá, đĩa mài đá, dụng cụ rửa cưa, dụng cụ 
mài kính.  

 
 

(210) 4-2011-16589 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
FEI YAN   (VN) 
Phòng 804, OCT2-DN1, khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa gỗ, cưa nhôm, lưỡi cắt đá, đĩa mài đá, đầu bóng (dụng cụ dùng 
trong công nghiệp khai thác đá), đầu số (dụng cụ dùng trong công nghiệp khai thác đá).  

 
 

(210) 4-2011-16590 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lửa Việt   (VN) 
63A đường số 1, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện.  
 
 

(210) 4-2011-16591 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Cơ sở Toàn Cầu   (VN) 
2C17 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe.  
 
 

(210) 4-2011-16592 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
VACOPHARM   (VN) 
59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16593 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.5; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng tư 
vấn đầu tư Bình Dương   (VN) 
02 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; kệ.  
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Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; các dịch vụ cho thuê nhà; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình nhà ở, dân dụng, công nghiệp, văn hóa, thể 
thao, thương mại, công sở; thi công xây dựng, lắp đặt đường dây điện, trạm biến thế, hệ 
thống chiếu sáng; san lấp mặt bằng và thực hiện các dịch vụ xây lắp; xây dựng các khu 
công nghiệp, khu dân cư. 

 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và 
công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình giao thông, cầu đường. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán 
rượu, bia; khách sạn; nhà trọ.  

 
 

(210) 4-2011-16594 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.6; 2.9.1; A5.5.20; A3.7.24 
(591) Hồng, tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng tư 
vấn đầu tư Bình Dương  (VN) 
02 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán 
rượu, bia; khách sạn; nhà trọ.  

 
 

(210) 4-2011-16595 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 3.7.6; A3.7.24 
(591) Hồng, tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng tư 
vấn đầu tư Bình Dương   (VN) 
02 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán 
rượu, bia; khách sạn; nhà trọ.  

 
 

(210) 4-2011-16596 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vi tính, giấy văn phòng, giấy viết.  
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(210) 4-2011-16598 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng   (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vi tính, giấy văn phòng, giấy viết.  
 
 

(210) 4-2011-16599 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng   (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vi tính, giấy văn phòng, giấy viết.  
 
 

(210) 4-2011-16601 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn ALEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 360, đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

(210) 4-2011-16602 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-16603 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gon Sa   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16604 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Cam (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gon Sa   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16605 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Cam (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gon Sa   (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16609 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.4; 7.3.11 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng Đông Cường  (VN) 
Số 1 đường 52, phường Bình Trung 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-16610 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD. (KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi mi mắt; son môi(mỹ phẩm); mặt nạ mỹ phẩm đắp mặt; phấn màu 
đánh má(mỹ phẩm); tinh dầu ete; kem làm trắng da(mỹ phẩm); kem mỹ phẩm làm mát 
da; chế phẩm làm mát và tươi tắn da (mỹ phẩm); sữa dưỡng dùng cho da (mỹ phẩm); bút 
trang điểm mắt; phấn nén (mỹ phẩm); phấn dùng cho mặt (mỹ phẩm); kem làm sạch (mỹ 
phẩm); nước hoa; kem mỹ phẩm chống nắng.  

 
 

(210) 4-2011-16611 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SOMANG COSMETICS CO., LTD. (KR) 
7 lot, 116 Block, 687-14 Kozan-dong, 
Namdong-gu Incheon-city 405-820, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi mi mắt; son môi (mỹ phẩm); mặt nạ mỹ phẩm đắp mặt; phấn 

màu đánh má (mỹ phẩm); tinh dầu ete; kem làm trắng da(mỹ phẩm); kem mỹ phẩm làm 
mát da; chế phẩm làm mát và tươi tắn da (mỹ phẩm); sữa dưỡng dùng cho da (mỹ phẩm); 
bút trang điểm mắt; phấn nén (mỹ phẩm); phấn dùng cho mặt (mỹ phẩm); kem làm sạch 
(mỹ phẩm); nước hoa; kem mỹ phẩm chống nắng.  

 
 

(210) 4-2011-16612 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7; 26.13.25 
(731) TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED   (JP) 
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-16615 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 9.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) CTY TNHH MTV thương mại 
dịch vụ quảng cáo Song Hành  
(VN) 
18Bis/3B Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  
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(210) 4-2011-16616 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Ghi xám, đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Việt Diên 
Đức  (VN) 
224 đường Âu Cơ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà, định giá bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trinh dân dụng, nhà ở. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16617 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại V.V Việt 
Vân   (VN) 
282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 
 
 

(210) 4-2011-16618 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phạm 
Gia   (VN) 
Tổ 3, ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Vali ;  túi xách du lịch  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-16619 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.10; 26.1.2; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Yến Ngọc  (VN) 
235/26 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt;  cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống).  
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(210) 4-2011-16620 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh cô ban, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Phong   (VN) 
Vân Tra, An Đồng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, gas, khí hóa lỏng.  

 
 

(210) 4-2011-16621 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A11.3.2; A11.1.5 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ga La Ngọc 
Thuỷ  (VN) 
214 B đường Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-16622 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16623 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hoàng Sáng  (VN) 
276 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chuông cửa điện.  
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(210) 4-2011-16624 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Hùng Trường Lộc  (VN) 
9/10 đường 2, tổ 6, khu phố Phước Hiệp, 
phường Trường Thạnh, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16625 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học và 
y học Tái Tạo   (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, 
đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16626 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học và 
y học Tái Tạo    (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản xuất
tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, 
đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16627 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học và 
y học Tái Tạo    (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm sản xuất
tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, 
đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16628 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế), chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng 
để bôi lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược 
chất), nước hoa cô-lô-nhơ (cologne), tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm 
chăm sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu 
dáng tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm 
sóc răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược 
chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không 
chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời (mỹ phẩm) và chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ 
dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa 
dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), 
tăm bông (dùng cho mỹ phẩm); khăn tay mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 

(210) 4-2011-16630 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại Hồng 
Quang  (VN) 
145 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lập chương trình máy tính, dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính, dịch vụ 

cài đặt phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, nghiên cứu dự án kỹ thuật, 
chuyển giao ứng dụng thành tựu về công nghệ thông tin.  
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(210) 4-2011-16631 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
thương mại Tú Mai  (VN) 
Thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, 
huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng (xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng 
giao thông, xây dựng thuỷ lợi, xây dựng cấp thoát nước, xây dựng nhà các loại). 

 
 

(210) 4-2011-16632 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 11.3.18 
(591) Trắng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quảng Cáo Trẻ   (VN) 
Số 89 Lê Thành Phương, phường 8, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-16633 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Nga Hoàng  (VN) 
C71 khu dân cư Trung Tâm Y Tế, đường 
Bình Trưng, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Ga trải bàn, ga trải giường bằng vải dệt, rèm cửa.  
 
 

(210) 4-2011-16634 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xám, xanh cánh cam, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sơn 
HÀ  (VN) 
Km 11+500, đường Ngọc Hồi, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước; hệ thống lọc nước giếng khoan; thiết bị để 
làm sạch nước nóng; bình nước nóng sử dụng điện. 
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(210) 4-2011-16635 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH nghiên cứu sản 

xuất tinh dầu HANDA   (VN) 
239 đường 9, khu phố 5, phường Phước 
Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tự nhiên (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-16636 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Sơn 
Phúc   (VN) 
A.32 khu phố 1, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột trà ron (trám khe hở giữa hai viên 
gạch); gạch xây dựng; gạch ốp tường; gạch lát nền.  

 
 

(210) 4-2011-16637 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.7.6; 26.4.2 
(731) Hộ kinh doanh Trăng Non  

(VN) 
33 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ (nón); giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), giày, dép, đồ trang sức, đồng hồ.  
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(210) 4-2011-16638 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Hộ kinh doanh Trăng Non  (VN)
33 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ (nón); giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), giày, dép, đồ trang sức, đồng hồ.  
 
 

(210) 4-2011-16639 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Kính Hà Giang  
(VN) 
B12B/ 45 ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Thớt (dùng trong nhà bếp) bằng kính. 

 
 

(210) 4-2011-16640 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 13.1.6; 7.1.6 
(591) Trắng, vàng, đen, xám, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết nối và 
công nghệ Thắng Hồng  (VN) 
19, ngõ 20, đường Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị truyền thông bao gồm bộ khuyếch đại tín hiệu, bộ chia tín hiệu, bộ 

chuyển mạch (chuyển hệ audio - video), đầu nối (connector), dây cáp dẫn tín hiệu, thiết bị 
đo kiểm tra tín hiệu; thiết bị điện tử bao gồm bộ đổi nguồn (bộ chuyển mạch), bộ điều 
khiển từ xa cho thiết bị điện, bộ hẹn giờ, chuông báo, thiết bị quan sát (camera cùng phụ 
kiện), bộ cảm ứng hồng ngoại; bàn là điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, bộ đèn điện, quạt điện, máy điều hoà không khí, tủ lạnh.  

 
Nhóm 35: Mua bán bộ khuyếch đại tín hiệu, bộ chia tín hiệu, bộ chuyển mạch (chuyển hệ 
audio - viđeo), đầu nối (Connector), dây/cáp dẫn tín hiệu, thiết bị đo kiểm tra tín hiệu; 
thiết bị điện tử bao gồm bộ đổi nguồn (bộ chuyển mạch), bộ điều khiển từ xa cho thiết bị 
điện, bộ hẹn giờ, chuông báo, thiết bị quan sát (camera cùng phụ kiện), bộ cảm ứng hồng 
ngoại thiết bị chiếu sáng, bộ đèn điện, bàn là, quạt điện, máy điều hoà không khí, tủ lạnh; 
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thiết bị và hệ thống tự động hoá dùng trong công nghiệp (hệ thống tủ điện điều khiển thiết 
bị điện sản xuất, hệ thống tự động hóa điện lạnh), vật liệu điện (dây điện, công tắc điện, 
vật liệu cách điện), thiết bị nghe nhìn (tivi, loa, đầu viđeo, micrô), hệ thống báo cháy, hệ 
thống chống sét cho tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-16641 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 26.13.25; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Vàng đồng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Ngọc Hưng  (VN) 
60/8 Phước Hưng, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót đàn bà; quần áo lót; quần áo lót mặc bên trong.  
 
 

(210) 4-2011-16642 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trung Tre  (VN) 
108/49 khu phố 5, phường Định Hoà, thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Que xiên tre dùng để nướng. 
 
 

(210) 4-2011-16643 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 

Mỹ Hảo  (VN) 
F1/35 (hương lộ 80) Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và các chất tẩy rửa (dùng trong mỹ phẩm).  
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(210) 4-2011-16644 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Mỹ Hảo  (VN) 
F1/35 (hương lộ 80) Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và các chất tẩy rửa (dùng trong mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-16646 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.11.11; 1.15.21 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) PARK KWANG JIN   (KR) 

278-3, Yongdeok-ri, Hanrim-myeon, 
Gimhae-city, Gyeongnam, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống; lõi lọc nước uống. 
 

Nhóm 21: Bình đựng nước uống (không dùng điện); chai đựng nước uống.  
 
 

(210) 4-2011-16647 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MH Việt Nam   (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-16648 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MH Việt Nam   (VN) 
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cố, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-16649 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16650 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16651 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16652 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16653 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16654 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16655 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty CP tin học viễn 
thông Petrolimex  (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu của bên thứ ba.  
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(210) 4-2011-16656 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty CP tin học viễn 
thông Petrolimex  (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu của bên thứ ba.  
 
 

(210) 4-2011-16657 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty CP tin học viễn 
thông Petrolimex  (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu của bên thứ ba.  
 
 

(210) 4-2011-16658 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty CP tin học viễn 
thông Petrolimex  (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu của bên thứ ba.  
 

(210) 4-2011-16659 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty CP tin học viễn 
thông Petrolimex  (VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu của bên thứ ba.  
 
 

(210) 4-2011-16660 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Đức Hưng  (VN) 
Tổ 2, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa, bệnh viện. 
 
 

(210) 4-2011-16661 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Đức Hưng   (VN) 
Tổ 2, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa, bệnh viện. 
 
 

(210) 4-2011-16662 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bồ Công Anh  
(VN) 
33/2A Phạm Thái Bường, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2011-16663 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.8 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bồ Công Anh  
(VN) 
33/2A Phạm Thái Bường, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2011-16665 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.3.1 
(591) Đen, xanh, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thu Anh   (VN) 
Số 280, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp. 
 
 

(210) 4-2011-16667 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Rượu Thế Giới   (VN) 
Số 17, Châu Thới, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát không cồn (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), 
nước có ga.  

 
 

(210) 4-2011-16668 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Su Su (VN)
99B Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-16669 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Su Su (VN)
99B Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-16670 (220) 12.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A1.1.12 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Su Su (VN)
99B Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-16671 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.13.7; 5.13.25; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH thiết kế thời 

trang Hoàng Mỹ   (VN) 
Lầu 1, Sài Gòn Center, Unit 12, 65 Lê 
Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; dây thắt lưng. 

 
 

(210) 4-2011-16672 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NA HUN GYU   (KR) 
TBI-108 Daejeon Univ., Yongwoon-
Dong, Dong-gu, Daejeon City, Republic 
of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy luyện tập thể dục nhằm củng cố cơ bắp cụ thể là: dụng cụ tập luyện trong 

nhà; thiết bị rèn luyện hình thể, máy luyện tập thể dục; máy luyện tập thể dục để củng cố 
cơ bụng; dây chun kéo tập ngực (tập thể dục); dụng cụ phục hồi cơ thể; dụng cụ rèn luyện 
hình thể; dụng cụ (phụ kiện) dùng trong thể thao cụ thể là thiết bị rèn luyện sức nặng và 
sức bền, quả tạ tập thể dục (tạ tay), quả tạ (tạ nặng), máy rèn luyện sức bền cho phần dưới 
cơ thể, ghế ngồi tập tạ hoặc giá để tạ, máy rèn luyện sức bền cho phần trên cơ thể, quả tạ 
rèn luyện hình thể hoặc cân nặng, máy tập Pilates (máy tập hỗ trợ để tập môn Pilate), bóp 
tay, dây tập đàn hồi (dây kéo), dây tập giúp săn chắc cơ, máy tập thể hình đa chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-16673 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1; A24.13.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH phòng khám đa 

khoa Thiện Tâm   (VN) 
261 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 

sắc đẹp.  
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(210) 4-2011-16674 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH hàng hóa Sang 

và Sang   (VN) 
86 đường 11, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản như: đậu nành và các loại đậu (lương thực thực phẩm), 
ngô (bắp), lạc (đậu phộng), lúa gạo, mua bán lương thực thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16676 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Khí Công 
Nghiệp Sông Công  (VN) 
Số 8, ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Nhông, xích xe đạp, xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nhông, xích xe đạp; xe máy.  
 
 

(210) 4-2011-16678 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.4; 1.15.5; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Hải 
Thủy  (VN) 
ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu nhiên liệu, dầu diezen, gaz nhiên liệu, dầu xe máy.  
 
 

(210) 4-2011-16679 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giống Thủy Sản Mỹ Tiên  (VN) 
ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cua giống, cá giống. 
 
 

(210) 4-2011-16681 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A26.4.6 (540) 

  

(731) Bùi Anh Hoàng  (VN) 
115 Tôn Đức Thắng, phường Hưng 
Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh nướng; bánh hấp; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng, bánh hấp, bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-16682 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7; 26.1.6 
(591) Xanh chuối, xanh lục, da cam, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CO.OPMART Huế  (VN) 
06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2011-16683 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO  (VN) 
CN 18 - lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16684 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO  (VN) 
CN 18 - lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-16685 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO   (VN) 
CN 18 - lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16686 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO   (VN) 
CN 18 - lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16687 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO   (VN) 
CN 18 - lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16688 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 5.7.12 
(591) Đỏ, xám, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Tân Chấn Long (VN)
Số 3199 A Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao gói, 
bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy, băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia đình; 
giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng gói).  
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(210) 4-2011-16689 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.20 
(591) Đỏ, xám, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu Tân Kim Phụng (VN)
Số 2/5 đường số 9, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 36: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng PE dùng để bao 

gói, bao bì bằng nhựa hoặc bằng giấy; băng keo (băng dính) dùng cho văn phòng hoặc gia 
đình; giấy gói hàng; tấm có các bóng khí tròn làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng 
gói).  

 
 

(210) 4-2011-16690 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A1.1.12 
(591) Đỏ, cam, xanh, trắng. 
(731) Phạm Ngọc Thắng  (VN) 

Số 3, ngõ 92, tổ 58, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-16691 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A3.9.24; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, ghi, trắng. 
(731) Viện hoá học Các Hợp Chất 

Thiên Nhiên   (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh dùng để xử lý môi trường.  
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(210) 4-2011-16693 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Hướng Dương  
(VN) 
Nhà A3-lô A-15 Đông Quan, phường 
Quan Hoa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16694 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.1.1 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Hồng Thủy   (VN) 
30 Hạ Hồi, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng: phương tiện vận tải, thiết bị điện tử, 

thiết bị tin học, điện lạnh, các mặt hàng lương thực thực phẩm, đồ dùng cá nhân và gia 
đình, trang thiết bị y tế, thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chống sét, vật tư 
thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm, hóa chất thí nghiệm, hệ thống thiết bị camera, 
thiết bị báo động, thiết bị âm thanh, thiết bị đo lường, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền 
hình, thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chống 
sét, hệ thống thiết bị camera, thiết bị báo động, thiết bị âm thanh, thiết bị viễn thông, thiết 
bị truyền hình, thiết bị, công nghiệp, xây lắp công trình điện đến 110KV và hệ thống điều 
khiển tự động.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các phương tiện và thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy, hệ 
thống thiết bị camera, thiết bị báo động, thiết bị chống sét, hệ thống thiết bị âm thanh. 

 
 

(210) 4-2011-16695 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Bình 
Minh  (VN) 
440 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
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(210) 4-2011-16696 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; A1.1.10; 26.1.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
tử Sài Gòn   (VN) 
Số 33A ngõ 235 phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn huỳnh quang.  

 
 

(210) 4-2011-16697 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tân á   (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phát hiện thai sớm dùng trong ngành y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16699 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sắt thép Đông 
Dương   (VN) 
Lô 3, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Thép cán thô (luyện kim); lá và tấm kim loại; hợp kim thép; ống thép; tấm 

thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ôtô; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; cho thuê kho hàng 
(chứa đồ); môi giới vận tải; môi giới hàng hải. 

 
 

(210) 4-2011-16700 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DA VI CO  (VN) 
108A ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện bằng đồng; dây cáp điện bằng nhôm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ đúc các sản phẩm bằng kim loại màu như: đồng, thau, nhôm, kẽm, 
angtimoan.  

 
 

(210) 4-2011-16701 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; 17.2.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế tác vàng 
bạc đá quý Phước Thanh  (VN) 
6C đường 19, tổ 37, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức; quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản 
phẩm đồ trang sức.  

 
 

(210) 4-2011-16702 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Huy Anh   (VN) 
Số 20/29, ngõ 455, đường Trường Chinh, 
phường Thống Nhất, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo bằng vải.  
 
 

(210) 4-2011-16705 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thủy An    (VN) 
Số 14 Hàng Tiện, phường Bà Triệu, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2011-16707 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh chống vi rút, các bệnh tự miễn dịch và 
bệnh viêm nhiễm, các bệnh tim mạch, các bệnh về hệ thần kinh trung ương, đau nhức, các 
bệnh rối loạn ngoài da, chế phẩm dược điều trị các bệnh liên quan đến lây nhiễm, các 
bệnh về chuyển hóa, các bệnh dạ dày-ruột, các bệnh rối loạn trương lực cơ, nếp nhăn và 
rối loạn cơ trơn, các bệnh ung thư, các bệnh về mắt và các bệnh về hô hấp, vắc xin, chế 
phẩm dược dùng như tác nhân cầm máu.  

 
 

(210) 4-2011-16708 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, nâu, hồng, tím, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
xây dựng Thiên Nhiên  (VN) 
Số 18, đường 30 tháng 4, tổ 5, khu 2, 
phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  

 
 

(210) 4-2011-16710 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh Đao  
(VN) 
94/15B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán áo thun, tranh, tranh sơn dầu, áp phích, hàng may mặc (như áo sơ-mi, 

áo thun, quần jeans, áo giắc-ket, khẩu trang, nón vải).  
 
 

(210) 4-2011-16712 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xi măng 
Cần Thơ - Hậu Giang   (VN) 
Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, 
giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2011-16713 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.5 
(591) Trắng xanh đen, đỏ thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoá Chất Thành 
VŨ  (VN) 
172 đường Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; đánh bóng, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-16714 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Minh  (VN) 
Khu Hai Vân, phường Vân Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-16715 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-16716 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành    (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai    

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ), gạch granite. 
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(210) 4-2011-16717 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thơm  (VN) 
Số 10, ngách 33, ngõ 41, phố Thái Hà, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thuốc tây y.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám bệnh; tư vấn sử dụng thuốc. 
 
 

(210) 4-2011-16719 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.10; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha Khoa Rạng 
Ngời  (VN) 
29 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 44: Nha khoa (dịch vụ căm sóc răng miệng). 

 
 

(210) 4-2011-16720 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.1; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cafe Gia 
Nguyễn  (VN) 
79/15 Phạm Thị Liên, phường Kim 
Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bánh ngọt, kẹo, bột canh (gia vị), trà. 

 
 

(210) 4-2011-16721 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dịch vụ y tế Phương Đông  
(VN) 
LK 5A/04 (LK 6A), ô số 4, khu đô thị 
Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1009 

(210) 4-2011-16722 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dịch vụ y tế Phương Đông (VN)
LK 5A/04 (LK 6A), ô số 4, khu đô thị 
Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16723 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 13.1.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ quảng cáo Tùng Huy   (VN) 
9/77A ấp Tân Nhơn, phường Tân Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn quảng cáo: đèn điện, đèn chiếu sáng, bóng đèn. 

 
 

(210) 4-2011-16728 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 
Hồng Diệp  (VN) 
37/11/18 Bến Phú Định, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  

 
 

(210) 4-2011-16729 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
E.M.A.ONE   (VN) 
11A Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
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(210) 4-2011-16731 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị giáo dục Hồng Anh  
(VN) 
Lô B8, khu B, khu công nghiệp Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng học tập và giảng dạy như: sách vở học sinh; tranh các loại; các bộ mô 

hình trong trường học; các thẻ chữ cái, chữ số; hình trên giấy và nhựa; que tính; bộ hình 
học toán; văn phòng phẩm và các đồ dùng văn phòng bao gồm: bút viết các loại (bút bi, 
bút mực, bút chì, bút dạ, bút lông).  

 
 

(210) 4-2011-16733 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị giáo dục Hồng Anh  
(VN) 
Lô B8, khu B, khu công nghiệp Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ dạy học, thiết bị trường học, sách vở, sách giáo khoa, hướng 

dẫn sử dụng thiết bị học và dạy học.  
 
 

(210) 4-2011-16734 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị giáo dục Hồng Anh  
(VN) 
Lô B8, khu B, khu công nghiệp Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; đồ chơi học tập trong nhà đồ 
chơi ngoài trời như: các loại con vật, chim, thú, côn trùng trên cạn và dưới nước; các loại 
trái cây, rau, củ, hoa, quả; bộ đồ chơi dụng cụ làm vườn, chăm sóc cây; đồ chơi dụng cụ 
sửa chữa đồ dùng gia đình; đồ chơi dụng cụ nấu ăn, nhà bếp; đồ chơi dụng cụ bác sỹ, bộ 
đội, công an; bộ đồ chơi dômino; bộ lô tô (đồ chơi); vòng thể dục; gậy thể dục; bóng các 
loại; đồ chơi bowling; thú nhún (đồ chơi); con thú nhồi; búp bê; cột ném bóng rổ cổng 
chui (đồ chơi); xích đu (đồ chơi); đu quay; sa bàn giao thông(đồ chơi); bộ đồ chơi lắp ráp 
kỹ thuật cho xếp hình xây dựng, xếp hình xe lửa; bộ luồn hạt (đồ chơi); bộ mô hình viên 
gạch xây dựng và dụng cụ cho thợ xây (đồ chơi); bộ đồ chơi các phương tiện giao thông 
(« tô, xe máy, xe đạp, máy bay, tàu thủy); bộ đồ chơi hàng rào; bộ mô hình hàm răng và 
bản chải; bể bơi với cát và nước (đồ chơi); bộ đồ chơi làm quen với học toán (đồng hồ học 
đếm, đồng hồ học số, cân có vạch, cân thăng bằng, bán tính học đếm, các khối hình học, 
hình học mặt phẳng, bảng chum học toán); bộ đồ chơi dụng cụ gia đình; đất nặn các màu; 
đồ chơi kéo xe; xe đẩy hình các con vật; bộ đồ chơi âm nhạc (xúc xắc, xắc xô, trống, đàn, 
kèn thổi, phách gỗ); bộ đồ chơi xếp lịch của trẻ; bộ ghép hình hoa (đồ chơi); đồ chơi xe 
cũi thả hình; hộp thả hình (đồ chơi); lồng hộp (đồ chơi). 

 
 

(210) 4-2011-16735 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn - sản xuất và thương 
mại Thủy Nguyệt   (VN) 
37/8A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-16736 (220) 15.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.22; 2.3.22 
(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn - sản xuất và thương 
mại Thủy Nguyệt   (VN) 
37/8A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-16737 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16747 (220) 15.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 5.13.4 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Hà Nội  
(VN) 
Số 28, ngách 481/69, đường Ngọc Lâm, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2011-16748 (220) 15.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.7.23; 5.7.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Quyền 
Quý  (VN) 
Km 19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giầy. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, mũ, giầy.  
 
 

(210) 4-2011-16749 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Quyền 
Quý   (VN) 
Km 19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giầy.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, mũ, giầy.  
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(210) 4-2011-16750 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, xanh 

dương, trắng 
(731) Công ty TNHH NOVA Việt Nam (VN)

Đường NA4, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ hỗ trợ người bệnh tập luyện theo phương pháp vật lý trị liệu: gậy 
chống, gậy chống có bốn chân, khung tập đi, khung tập đi có bánh xe, nạng chống; trang 
thiết bị y tế: ghế ngồi cho người bệnh khi đi vệ sinh, ghế ngồi cho người bệnh khi tắm rửa, 
xe đẩy cho người bệnh ngồi, giá nâng đỡ người bệnh.  

 

Nhóm 12: Xe lăn dùng cho người tàn tật; xe lăn dùng cho người tàn tật chạy bằng điện.  
 
 

(210) 4-2011-16751 (220) 15.08.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Nhân  (VN) 
Số 23 L, Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-16752 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Trần Thanh Thuỳ  (VN) 
110 B1B, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ spa(chăm sóc sức khỏe); dịch vụ làm tóc; xoa bóp; dịch 
vụ tắm hơi; vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2011-16753 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 
CONFECTIONERY CORPORATION 
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo bạc hà.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1014 

(210) 4-2011-16754 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Minh Anh  (VN) 
Số 2, ngách Hồ Hàm Long, ngõ 1, Âu 
Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; vận tải; vận chuyển hành khách; cho thuê kho hàng; vận 
chuyển hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách 
sạn; quán cà phê tự phục vụ; căng tin. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; phòng khám bệnh; bệnh viện; nhà 
dưỡng bệnh (chăm sóc sức khoẻ). 

 
 

(210) 4-2011-16755 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Merap   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16756 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần An Viên   (VN) 

78, phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình; màn hình; phim điện ảnh (đã tráng phơi); thiết bị để biên tập phim 
điện ảnh; phim hoạt hình; camera điện ảnh; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị ghi âm thanh 
và hình ảnh; thiết bị truyền âm thanh và hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ 
quản lý dự án; quản lý giao dịch;  chức năng văn phòng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ tinh.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bằng truyền hình; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 
dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ quay phim; dịch vụ hình ảnh kỹ thuật số; dịch vụ giải trí; 
dịch vụ cung cấp thông tin giải trí; sản xuất phim; dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; dịch vụ cho thuê phim điện ảnh, phim chiếu bóng; dịch vụ cho thuê máy chiếu 
và phụ tùng điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim kịch; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng và biên tập băng video; dịch vụ 
lồng tiếng, lồng nhạc; sản xuất phim trên băng video; dịch vụ trường quay điện ảnh; tổ 
chức các hoạt động thể thao văn hóa và giải trí; cung cấp các dữ liệu và thông tin điện ảnh.  

 
 

(210) 4-2011-16757 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.13.25; 26.3.1 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần An Viên    (VN)

78, phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình; màn hình; phim điện ảnh (đã tráng phơi); thiết bị để biên tập phim 
điện ảnh; phim hoạt hình; camera điện ảnh; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị ghi âm thanh 
và hình ảnh; thiết bị trưyền âm thanh và hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ 
quản lý dự án; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh và phát chương 
trình truyền hình; dịch vụ hãng thông tin; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ tinh.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bằng truyền hình; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 
dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ quay phim; dịch vụ hình ảnh kỹ thuật số; dịch vụ giải trí; 
dịch vụ cung cấp thông tin giải trí; sản xuất phim; dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; dịch vụ cho thuê phim điện ảnh, phim chiếu bóng; dịch vụ cho thuê máy chiếu 
và phụ tùng điện ảnh; dịch vụ giới thiệu phim kịch; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng và biên tập băng video; dịch vụ 
lồng tiếng, lồng nhạc; sản xuất phim trên băng video; dịch vụ trường quay điện ảnh; tổ 
chức các hoạt động thể thao văn hóa và giải trí; cung cấp các dữ liệu và thông tin điện ảnh.  

 
 

(210) 4-2011-16758 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SHENZHEN MELLOW HOPE PHARM 
INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
Room EF, 12/F, Jinrun Mansion, No.6019, 
Shennan BLVD, Shenzhen, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Vacxin; thuốc dùng cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; este dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm 
enzym dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc kháng sinh.  
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(210) 4-2011-16759 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHLITINA INTERNATIONAL 
TRADING CORPORATION   (TW) 
10F., No. 105, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11073, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm ở mắt; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích 
cá nhân; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); phấn trang điểm (mỹ phẩm); dầu (mỹ phẩm); dầu 
mát xa (mỹ phẩm); tinh dầu (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-16762 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần HMS Việt 
Nam  (VN) 
KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 16: Tã lót trẻ em làm bằng giấy hoặc bằng xelulo dùng một lần (bỉm). 
 
 

(210) 4-2011-16763 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 24.15.2; A24.15.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-16764 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PT PROPAN RAYA INDUSTRIAL 
COATING CHEMICALS (PT. PROPAN 
RAYA ICC)   (ID) 
Jl. Kyai tapa no. 215-f, kel. Tomang west 
jakarta, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn; véc ni; sơn amiăng; sơn phủ; sơn mài. 
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(210) 4-2011-16765 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-16766 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và xây dựng K.A.G 
Việt Nam   (VN) 
Số 70, tổ 9, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: kính xây dựng; cửa nhựa lõi thép (cửa 

sổ, cửa đi, cửa thông phòng). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: kính xây dựng, cửa nhựa lõi thép (cửa sổ, cửa đi, cửa thông 
phòng), cửa cuốn, sen vòi, bồn nước i-nốc, chậu i-nốc.  

 
 

(210) 4-2011-16767 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh coban, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Phú Vinh  (VN) 
Số nhà 106, ngõ 66, phố Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
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(210) 4-2011-16768 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty luật TNHH S&B  (VN) 
Phòng 208, nhà B, khách sạn Thể Thao, 
phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý ngoài tố 
tụng; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ; quản lý quyền tác giả. 

 
 

(210) 4-2011-16769 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty luật TNHH S&B   (VN) 
Phòng 208, nhà B, khách sạn Thể Thao, 
phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý ngoài tố 
tụng; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ; quản lý quyền tác giả. 

 
 

(210) 4-2011-16770 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 24.15.1; 24.15.21 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Phạm Gia   (VN) 
C9/5 tổ 19, khu phố 1, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 
 

(210) 4-2011-16771 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Sinh học - dược phẩm ICA   (VN) 
Lô 10, đường số 5-VSIP, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16772 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dây - cáp điện 
Hải Phòng   (VN) 
Khu công nghiệp Tam Quán, đường 208, 
phường An Đồng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện các loại; ổ cắm điện; phích cắm điện; bộ chuyển đổi mạch 

điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dây điện, cáp điện, ổ cắm điện, bộ đóng mạch điên, rơle 
điện, hộp nối đầu dây điện, máy điều áp điện, công tơ điện, bộ lưu điện, thiết bị chiếu 
sáng.  

 
 

(210) 4-2011-16773 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần French 
Window   (VN) 
Số 624 đường Lạc Long Quân, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, phụ kiện của cửa không bằng kim loại (thuộc nhóm 

này).  
 
 

(210) 4-2011-16774 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thương mại Toàn Cầu  (VN) 
Thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

chất dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2011-16775 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 

chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo dưỡng vải 
(chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng trong gia 
đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng.  

 
 

(210) 4-2011-16776 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.14; 26.3.23; 1.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SITTO Việt Nam  (VN) 
Số 4 đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn sẵn, chất kích thích tăng trưởng 

cây trồng, phụ gia phân bón.   
 
 

(210) 4-2011-16777 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(731) LUMAN LIGHTING LIMITED   (CN) 

Unit 709, 7/F of Lakeside 2, Phase 2, HK 
Science Park, Pak Shek Kok, Tai Po, 
New Territories, Hong Kong SAR, the 
People's Republic of China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; các phụ tùng chiếu sáng đèn LED; bóng đèn LED; đèn 

LED; thanh chắn bóng đèn LED; đèn chụp LED; bộ đèn chụp LED; đèn đường LED; bộ 
đèn cố định LED; đèn pha LED; đèn LED cho xe hơi, sân khấu và đèn lồng; bộ phận và 
linh kiện đi kèm các sản phẩm nêu trên.  
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(210) 4-2011-16778 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; A16.1.11; A5.11.13 
(731) Công ty TNHH Bình Đức (VN)  

(VN) 
Số 251 đường 5 cũ, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-16779 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Siêu thị Trung 
Tín   (VN) 
Km 10 + 300 Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; sơ mi cộc tay; quần áo; quần áo thể dục; bộ áo liền quần (quần áo); 

quần đùi (quần áo); áo vét (quần áo); áo sơ mi cộc tay chui đầu; quần áo ngủ; quần áo 
may sẵn; áo may ô; váy; bộ quần áo; áo T-shirt  (áo dệt kim cộc tay); quần dài; quần soóc 
của đàn ông, con trai; quần áo đồng  phục. 

 
 

(210) 4-2011-16780 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thủy sản Đại 

Đại Thành   (VN) 
ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thuỷ hải sản như: tôm, cua, cá, ghẹ, mực (tất cả không còn sống); rau củ quả 

đã qua chế biến như sấy khô và đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm như: gạo, bột mì, bột ngũ cốc, đường, cà phê, 
chè (trà), gia vị; mua bán thuỷ hải sản như: tôm, cua, cá, ghẹ, mực; mua bán rau củ quả đã 
qua chế biến và tươi sống; xuất nhập khẩu hàng hoá.  
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(210) 4-2011-16781 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Quang 
Huy   (VN) 
171/15/2 Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; nhôm; i-nốc; cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất, thiết kế xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-16783 (220) 15.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xám, hồng phấn 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và phát triển kinh doanh 
Abix Việt Nam   (VN) 
135 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), túi xách, vali, ba lô, ví (bóp), 

mắt kính, dây thắt lưng bằng da và giả da; mua bán đồ trang sức như: vòng đeo cổ, vòng 
đeo tay, hoa tai, kẹp tóc; mua bán mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16786 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2011-16789 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.1.1; 9.1.10; A3.1.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Ngọc 
Linh  (VN) 
62 đường 1B, khu dân cư Bình Trị Đông, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da, ba lô, ví đựng tiền, túi xách tay, túi sách học sinh, cặp sách học sinh.  

 
 

(210) 4-2011-16790 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nồi 
hơi Tiến Lộc Phát  (VN) 
325B quốc lộ 22, khu phố 5, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi.  
 
 

(210) 4-2011-16791 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Mô 
Đun  (VN) 
62 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vách ngăn bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, ngói bằng kim loại, cầu thang 
bằng sắt, khung cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-16792 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đại Tây Dương  (VN) 
Số 37 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, tóc và dùng trong trang điểm.  
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(210) 4-2011-16793 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ V&T Việt Nam   (VN) 
Số 25A - C1 - TT Bệnh Viện 19/8 Bộ 
Công An, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, bếp từ; chảo chống dính (dùng điện); bếp gas; ấm siêu tốc (dùng 

điện); máy lọc nước.  
 

(210) 4-2011-16795 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Tiên Du   (VN) 
303 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, dầu hấp tóc, thuốc duỗi tóc, kem dưỡng da (mỹ 

phẩm), keo xịt và dưỡng tóc (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 08: Kéo cắt xén tóc, kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện dùng cho người, dao cạo điện, 
kềm (kìm) cắt da, cắt móng.  

 
Nhóm 09: Kẹp là tóc và kẹp uốn tóc dùng điện.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy hấp tóc. 

 
Nhóm 20: Ghế ngồi cắt tóc.  

 
Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-16796 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; 1.17.11; 5.7.21; 1.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hương  (VN) 
Thôn Phú Cường, xã Hàm Cường, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu trái thanh long.  
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(210) 4-2011-16797 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiếu Thi (VN)  
(VN) 
Thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Tam, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi.  
 
 

(210) 4-2011-16798 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; 1.5.1; 1.15.15 
(591) Xanh, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoa Sen Châu á  (VN) 
C11/33 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong nước, ngoài nước, đại lý bán vé máy bay, tàu, xe.  
 
 

(210) 4-2011-16799 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ gạch 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển hạ tầng 
Sông Đáy   (VN) 
Số 14, ngõ 90, phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho 

thuê bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 
trình xây dựng; dịch vụ chống ẩm; nghề xây (thợ xây); dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm 
trong xây dựng. 
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(210) 4-2011-16800 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 15.7.1; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư An Toàn Phát   (VN) 
Số 22, ngõ 99, phố Lê Hồng Phong, 
phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi và vách ngăn bằng khung nhựa U - PVC có lõi thép gia cường. 
 
 

(210) 4-2011-16801 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại trang trí nội 
thất Hoa Sen   (VN) 
Số 15/37 Phạm Văn Hai, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gương (kính tráng bạc); gương soi; gương cầm tay (gương trang điểm). 
 

Nhóm 35: Mua bán: gương, gương soi, gương cầm tay, kính và gương, gắn vào đồ đạc 
trong nhà hoặc để trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-16802 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Thế giới 
Công nghệ  (VN) 
285/40 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nghe nhìn và linh kiện điện tử, cụ thể: điện thoại, tivi, loa, bộ 
khuyếch đại âm thanh, máy chiếu, máy quay phim.  

 
 

(210) 4-2011-16803 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Thế giới 
Công nghệ   (VN) 
285/40 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nghe nhìn và linh kiện điện tử, cụ thể: điện thoại, tivi, loa, bộ 
khuyếch đại âm thanh, máy chiếu, máy quay phim.  
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(210) 4-2011-16806 (220) 16.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PUNICA  (VN) 
Số 10, ngách 258/36 Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-16807 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Đen, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Duy Hùng  (VN) 
C100 Bis, khu phố 1, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da, túi xách tay, da thô hoặc bán thành phẩm; túi đựng dụng cụ du lịch 
bằng da; ví.  

 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm làm từ da: ví da: cặp da, túi xách tay, dây nịt.  
 
 

(210) 4-2011-16808 (220) 16.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trương Văn Phúc  (VN) 
73/2/23 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón (mũ), giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, nón (mũ), giày, dép. 
 
 

(210) 4-2011-16809 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Nam Việt  (VN) 
13/F1 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô, ví, cặp học sinh, túi du lịch.  
 

Nhóm 24: Quần, áo.  
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(210) 4-2011-16810 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 2.7.12 
(591) Xanh đậm, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Nam Việt  (VN) 
13/F1 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2011-16811 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Viện dầu khí Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 173, phố 
Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn cho dung dịch khoan.  

 
 

(210) 4-2011-16812 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Viện dầu khí Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 173, phố 
Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất phá nhũ cho dầu thô.  

 
 

(210) 4-2011-16813 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Viện dầu khí Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 173, phố 
Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng thuỷ lực. 
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(210) 4-2011-16815 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Viện dầu khí Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 173, phố 
Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 01: Tổ hợp phụ gia cho nhiên liệu sinh học (hóa chất).  
 
 

(210) 4-2011-16816 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.11.1; 7.1.24; 26.11.2; 20.7.1 
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Trường Đại học Công nghệ 
Giao Thông Vận Tải   (VN) 
Số 54, phố Triều Khúc, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2011-16817 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RESURGE INTERNATIONAL   (US) 
857 Maude Avenue, Mountain View, 
California 94043 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình và phẫu thuật phục hồi.  
 
 

(210) 4-2011-16818 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phan Thị Xuân   (VN) 
Số nhà 72 ngõ 310 Nghi Tàm, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
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(210) 4-2011-16819 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 10.3.7; 1.5.1; 25.5.3; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Quỳnh 
Huy   (VN) 
244/33/60 Trần Văn Ơn, khu 5, phường 
Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2011-16820 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 10.3.7; 1.5.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuơng mại dịch vụ Quỳnh 
Huy    (VN) 
244/33/60 Trần Văn Ơn, khu 5, phường 
Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn các loại, bột trét tường, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, cát, đá, 
tôn, cửa).  

 
 

(210) 4-2011-16821 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; A1.5.3; 4.3.9; A1.1.10 
(731) Xí nghiệp 406 - Công ty TNHH 

một thành viên 622   (VN) 
Tổ 5, khóm 6, thị trấn Cái Vồn, huyện 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
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(210) 4-2011-16822 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Anh Đức  
(VN) 
Số 133, khu 6, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống hoa quả và nước ép trái cây (đồ uống); 

nước uống tinh khiết đóng chai; nước sô da; bia; nước giải khát (đồ uống); nước khoáng.  
 
 

(210) 4-2011-16823 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11; 1.15.5; A17.3.2; A20.1.3 
(591) Xanh dương, trắng, xám nhạt, hồng, 

vàng, đồng, xanh đen, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Nguyệt Hà  
(VN) 
2/12, đường số 9, khu phố 4, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 
 

(210) 4-2011-16824 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Nâu, cam, vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
R.U.B.I.X   (VN) 
16/19/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát 
Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; dịch 

vụ nghiên cứu thị trường; quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê (dịch vụ bất động sản); đánh giá bất động sản; đầu 
tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời, cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-16826 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED   (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16827 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED    (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16828 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED    (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16829 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED    (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-16830 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED   (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16831 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED    (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16832 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED    (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16833 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED    (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-16834 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED   (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16835 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED   (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16836 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LUNG FUNG HONG (CHINA) 
LIMITED   (HK) 
3/F., Jonsim Place, 228 Queen's Road 
East, Wanchai, Hong Kong    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16837 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần Sơn DULEXS 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
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(210) 4-2011-16838 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 2.1.25; A2.1.18; 7.1.22 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ nâu, xanh lá cây, 

vàng đất, vàng nâu, vàng kem, da người 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thế Giới Cha Li  
(VN) 
211 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh patê (pies); bánh kếp (pancakes); mì ống (pasta); bánh ngọt; 
cà phê.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng bánh piza; dịch vụ làm và giao bánh pizza tận nơi; 
dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; quán thức ăn nhanh; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-16839 (220) 16.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; A1.1.10; A6.3.14; A6.3.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tấn Đạt  (VN) 
Số 86/2 đường Đống Đa, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái. 
 
 

(210) 4-2011-16840 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Đặng Minh Thiện   (VN) 
129/23 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ.  
 
 

(210) 4-2011-16841 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16842 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam    (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16843 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam    (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16844 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 19.3.1; 19.7.1 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn móng 

tay Duy Tân - Kềm Balli   (VN) 
54C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước sơn móng, dầu làm bóng móng.  
 
 

(210) 4-2011-16846 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.5; 1.15.23; 26.5.1 
(591) Đỏ, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược (VN) 

Số nhà 30M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-16847 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Haru (VN)
Số nhà 18, ngõ 32/47, phố An Dương, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà và văn phòng cho thuê; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; tư vấn đầu tư tài chính; quản lý quỹ đầu tư; tư vấn về bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2011-16848 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16849 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2011-16850 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-16851 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CITY LIGHTS TRADING LLC   (AE) 

Deira, Murshid Bazar, 32617 Dubai, 
Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; đèn hologen và đèn hologen kim loại; phụ tùng 

cho đèn treo trong nhà xưởng; đèn pha rọi; đèn trang trí; đèn chùm bằng pha lê.  
 
 

(210) 4-2011-16852 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xám, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng & 
công nghệ mới SBTV  (VN) 
73 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng cầu đường; cho thuê máy móc 
thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng, thiết lập bản vẽ xây 
dựng. 

 
 

(210) 4-2011-16853 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.4.4; 1.7.6; 26.1.2 
(731) FUJI GRINDING WHEEL MFG. CO., 

LTD.   (JP) 
5-21, 3-Chome, Shuntokucho, 
Higashiosaka, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đột lỗ [dùng để gia công kim loại]; máy bào ngang [dùng để gia công kim 

loại]; máy cưa kim loại; may xay [dùng để gia công kim loại]; máy đục lỗ [dùng để gia 
công kim loại]; máy cắt [dùng để gia công kim loại]; máy tiện [dùng để gia công kim 
loại]; máy đục lỗ mộng [dùng để gia công kim loại]; máy doa [dùng để gia công kim 
loại]; máy tiện ren; máy tiện ren đai ốc; máy cắt bánh răng và máy hoàn thiện; máy phay 
[dùng để gia công kim loại]; máy chuốt [dùng để gia công kim loại]; máy bào [dùng để 
gia công kim loại]; máy mài khuôn [dùng để gia công kim loại]; máy khoan [dùng để gia 
công kim loại]; máy mài nghiền [dùng để gia công kim loại]; máy khoan khí nén [cầm 
tay]; búa khí nén (búa hơi) [cầm tay]; máy xay [chạy điện khi có thao tác bằng tay]; máy 
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đánh bóng [chạy điện khi có thao tác bằng tay]; máy khoan chạy điện [cầm tay]; búa điện 
[cầm tay]; tua vit [chạy điện, thao tác bằng tay]; cờ lê vặn ecu kiểu đập [chạy điện, thao 
tác bằng tay]; bộ đệm (cái giảm xóc) [chạy điện, thao tác bằng tay]; may mài bóng [chạy 
điện, thao tác bằng tay]; cờ lê [chạy điện, thao tác bằng tay].  

 

Nhóm 08: Da liếc dao cạo [dây da để liếc dao cạo]; thép để mài; đá mài.  
 
 

(210) 4-2011-16854 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.4 
(731) FUJI GRINDING WHEEL MFG. CO., 

LTD.   (JP) 
5-21, 3-Chome, Shuntokucho, 
Higashiosaka, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đột lỗ (dùng để gia công kim loại); máy bào ngang (dùng để gia công kim 
loại); máy cưa kim loại; máy xay (dùng để gia công kim loại]; máy đục lỗ (dùng để gia 
công kim loại); máy cắt (dùng để gia công kim loại); máy tiện (dùng để gia công kim 
loại); máy đục lỗ mộng (dùng để gia công kim loại); máy doa (dùng để gia công kim 
loại); máy tiện ren; máy tiện ren đai ốc; máy cắt bánh răng và máy hoàn thiện; máy phay 
(dùng để gia công kim loại); máy chuốt (dùng để gia công kim loại); máy bào (dùng để 
gia công kim loại); máy mài khuôn (dùng để gia công kim loại); máy khoan (dùng để gia 
công kim loại); máy mài nghiền (dùng để gia công kim loại); máy khoan khí nén (cầm 
tay); búa khí nén (búa hơi) (cầm tay); máy xay (chạy điện khi có thao tác bằng tay); máy 
đánh bóng (chạy điện khi có thao tác bằng tay); máy khoan chạy điện (cầm tay); búa điện 
(cầm tay); tua vít (chạy điện, thao tác bằng tay); cờ lê vặn êcu kiểu đập (chạy điện, thao 
tác bằng tay); bộ đệm (cái giảm xóc) (chạy điện, thao tác bằng tay); máy mài bóng (chạy 
điện, thao tác bằng tay); cờ lê (chạy điện, thao tác bằng tay).  

 
Nhóm 08: Da liếc dao cạo (dây da để liếc dao cạo); thép để mài; đá mài. 

 
 

(210) 4-2011-16855 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.2; 1.15.23 
(731) FUJI GRINDING WHEEL MFG. CO., 

LTD.    (JP) 
5-21, 3-Chome, Shuntokucho, 
Higashiosaka, Osaka, Japan    

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đột lỗ (dùng để gia công kim loại); máy bào ngang (dùng để gia công kim 
loại); máy cưa kim loại; máy xay (dùng để gia công kim loại]; máy đục lỗ (dùng để gia 
công kim loại); máy cắt (dùng để gia công kim loại); máy tiện (dùng để gia công kim 
loại); máy đục lỗ mộng (dùng để gia công kim loại); máy doa (dùng để gia công kim 
loại); máy tiện ren; máy tiện ren đai ốc; máy cắt bánh răng và máy hoàn thiện; máy phay 
(dùng để gia công kim loại); máy chuốt (dùng để gia công kim loại); máy bào (dùng để 
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gia công kim loại); máy mài khuôn (dùng để gia công kim loại); máy khoan (dùng để gia 
công kim loại); máy mài nghiền (dùng để gia công kim loại); máy khoan khí nén (cầm 
tay); búa khí nén (búa hơi) (cầm tay); máy xay (chạy điện khi có thao tác bằng tay); máy 
đánh bóng (chạy điện khi có thao tác bằng tay); máy khoan chạy điện (cầm tay); búa điện 
(cầm tay); tua vít (chạy điện, thao tác bằng tay); cờ lê vặn êcu kiểu đập (chạy điện, thao 
tác bằng tay); bộ đệm (cái giảm xóc) (chạy điện, thao tác bằng tay); máy mài bóng (chạy 
điện, thao tác bằng tay); cờ lê (chạy điện, thao tác bằng tay).  

 

Nhóm 08: Da liếc dao cạo (dây da để liếc dao cạo); thép để mài; đá mài. 
 
 

(210) 4-2011-16856 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FUJI GRINDING WHEEL MFG. CO., 
LTD.   (JP) 
5-21, 3-Chome, Shuntokucho, 
Higashiosaka, Osaka, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đột lỗ [dùng để gia công kim loại]; máy bào ngang [dùng để gia công kim 
loại], máy cưa kim loại; máy xay [dùng để gia công kim loại]; máy đục lỗ [dùng để gia 
công kim loại]; máy cắt [dùng để gia công kim loại]; máy tiện [dùng để gia công kim 
loại]; máy đục lỗ mộng [dùng để gia công kim loại], máy doa [dùng để gia công kim 
loại]; máy tiện ren; máy tiện ren đai ốc; máy cắt bánh răng và máy hoàn thiện; máy phay 
[dùng để gia công kim loại]; máy chuốt [dùng để gia công kim loại], máy bào [dùng để 
gia công kim loại]; máy mài khuôn [dùng để gia công kim loại]; máy khoan [dùng để gia 
công kim loại]; máy mài nghiền [dùng để gia công kim loại]; máy khoan khí nén [cầm 
tay]; búa khí nén (búa hơi) [cầm tay]; máy xay [chạy điện khi có thao tác bằng tay]; máy 
đánh bóng [chạy điện khi có thao tác bằng tay]; máy khoan chạy điện [cầm tay]; búa điện 
[cầm tay]; tua vít [chạy điện, thao tác bằng tay]; cờ lê vặn êcu kiểu đập [chạy điện, thao 
tác bằng tay]; bộ đệm (cái giảm xóc) [chạy điện, thao tác bằng tay]; máy mài bóng [chạy 
diện, thao tác bằng tay]; cờ lê [chạy điện, thao tác bằng tay].  

 

Nhóm 08: Da liếc dao cạo [dây da để liếc dao cạo]; thép để mài; đá mài.  
 
 

(210) 4-2011-16857 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.2 
(731) LONG HUEI HELMET CO.   (TW) 

No. 33, Lane 1020, Ta Wang Road, 
Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hộ, mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm cho người đi xe 
máy; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; mũ bảo hộ khi hàn; mắt kính dùng cho mũ bảo 
hộ; mắt kính dùng cho mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm và các bộ phận cấu thành của nó; tấm 
kính che mặt dùng cho mũ bảo hiểm, thiết bị quang học cụ thể là thị kính được đặt ở phía 
trước của mũ bảo hiểm.  
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(210) 4-2011-16858 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Phát  (VN) 
Số 12, ngõ 93, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Băng tan (băng cao su non chống rò rỉ nước).  

 
 

(210) 4-2011-16859 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH San Hà   (VN) 

951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm; thịt gia súc, cá (không còn sống).  

 
 

(210) 4-2011-16860 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9; 26.4.4 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong (TIENPHONG 
BANK)   (VN) 
Toà nhà FPT, lô B2, cụm sản xuất TTCN 
và CNN, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); 

thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ, phần mềm thẻ tín dụng.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ lập các thống kê tài khoản, dịch vụ phân tích giá cả thị 
trường, dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ mua bán, 
kinh doanh vàng bạc.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; 
dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh trực tiếp bất động sản).   
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(210) 4-2011-16861 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, da cam, xanh lá cây, 

trắng, xanh da trời 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong (TIENPHONG 
BANK)   (VN) 
Toà nhà FPT, lô B2, cụm sản xuất TTCN 
và CNN, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); 
thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ, phần mềm thẻ tín dụng.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ lập các thống kê tài khoản, dịch vụ phân tích giá cả thị 
trường, dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ mua bán, 
kinh doanh vàng bạc.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; 
dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh trực tiếp bất động sản).   

 
 

(210) 4-2011-16863 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất khăn giấy Trung Thành  
(VN) 
Số 33, ngõ 175 đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn; giấy vệ sinh; giấy carton; tã giấy; khăn ướt bằng giấy; vở viết.  
 
 

(210) 4-2011-16864 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất khăn giấy Trung Thành  
(VN) 
Số 33, ngõ 175 đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn; giấy vệ sinh; giấy carton; tã giấy; khăn ướt bằng giấy; vở viết.  
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(210) 4-2011-16865 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A16.3.5; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

giải trí STEREOSENSE  (VN) 
24-C5 khu đô thị Nam Thăng Long, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Rạp chiếu phim; phòng chiếu phim.  
 
 

(210) 4-2011-16867 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.8; A26.3.6 
(591) Cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đồng Nhân   (VN) 
02B Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo, cân bàn, cân đồng hồ, cân điện tử.  
 
 

(210) 4-2011-16868 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A1.1.8 
(591) Cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đồng Nhân  (VN) 
02B Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo, cân bàn; cân đồng hồ, cân điện tử.  
 
 

(210) 4-2011-16869 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Nhật Việt   (VN) 
18B đường 40, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem (mỹ phẩm) 
tắm trắng da; kem(mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; kem (mỹ phẩm) 
ngừa tàn nhang. 
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(210) 4-2011-16870 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn. 

 
 

(210) 4-2011-16871 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn. 

 
 

(210) 4-2011-16872 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn. 

 
 

(210) 4-2011-16873 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn. 
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(210) 4-2011-16874 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn. 

 
 

(210) 4-2011-16875 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiên Phú Vinh  (VN) 
Số nhà 106, ngõ 66, phố Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2011-16876 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Việt – Mỹ (VN)
17 ngõ 2 Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, chế phẩm dùng làm sơn lót tương tự như sơn; thuốc màu; mastic (nhựa tự 
nhiên).  

 
 

(210) 4-2011-16880 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Ri Sen  (VN)
154 đường số 7, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn phủ, sơn chống gỉ, chống bẩn.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: bột trét tường; gạch; gạch men; ngói 
(không bằng kim loại); xi măng; bê tông.  
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(210) 4-2011-16882 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Hồng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Như Anh  (VN) 
Tổ 29, ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Điều đã chế biến; lạc đã chế biến; bơ lạc; quả hạch đã chế biến; dầu vừng dầu ngô.  
 

Nhóm 35: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu gồm: hạt điều, lạc, vừng, ngô, mua bán hạt 
điều dã chế biến, lạc đã chế biến, bơ lạc, quả hạch đã chế biến, dầu vừng, dầu ngô và các 
sản phẩm từ tinh bột như bột gạo, bánh tráng.  

 
 

(210) 4-2011-16883 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  
(US) 
100 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính dùng cho thiết bị di động điện tử và không dây, 

phần mềm trò chơi máy vi tính; chương trình trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử 
dùng cho các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm trò chơi vi-đê-ô; đĩa trò chơi vi tính; đầu 
máy trò chơi vi dê-ô; đĩa trò chơi vi-đê ô; đĩa com-pắc (CD) đã ghi sẵn dùng để phát nhạc 
và hình ảnh động, đĩa hình kỹ thuật số (DVD) đã được ghi hình; đĩa quang và từ quang đã 
ghi sẵn nhạc và hình; liệu phần mềrn đa phương tiện trên đĩa com-pắc có bộ nhớ chỉ đọc 
(CD ROM); chương chình phần mềm tương tác đa phương tiện chứa các hình ảnh động 
dùng cho việc giải trí; phần mềm tương tác đa phương tiện dùng để chơi trò chơi; nam 
châm; kính râm; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử dùng với màn hình và màn chiếu 
ngoài; phim hoạt hình đã ghi trên đĩa hình kỹ thuật số (DVD); phim điện ảnh đã tráng 
phơi. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi hành động và sản phẩm phụ đi kèm với chúng; đồ chơi để chơi trong 
bồn tắm; (diều, đồ chơi hình khối lắp ráp; các trò chơi dạng tấm/bảng; mặt nạ hóa trang; 
thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử ngoại trừ các thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện 
tử dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; xe đồ chơi đúc khuôn; búp bê; phụ kiện của 
búp bê; quần áo búp bê; búp bê bằng túi nhồi hạt; các đồ chơi có thể uốn cong; đĩa bay; 
các đồ chơi có thể thổi phồng lên; đồ chơi ghép hình; bi đồ chơi; đồ chơi bằng vải; con 
rối, đồ chơi có thể ngồi lên được; ván trượt, bong bóng; ván trượt pa-tanh; ngân hàng (mô 
hình đồ chơi); đồ chơi phun nước, đồ chơi nhồi bông; xe đồ chơi; đồ trang trí cây noel (trừ 
đồ chiếu sáng và bánh kẹo); máy bắn bi và quân bài.  
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(210) 4-2011-16884 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 5.3.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

xanh lá cây, trắng 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA   (ID) 
Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh quy dẹt nhỏ; bánh quy bơ; đồ uống trên cơ 

sở trà, cà phê, sô-cô-la; bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-16885 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 5.3.20; A25.7.7; A8.1.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, 

vàng, cam, nâu đỏ 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA   (ID) 
Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy dẹt nhỏ, bánh quy giòn, bánh bích quy.  

 
 

(210) 4-2011-16886 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Nâu, xanh dương, vàng, cam, trắng, đen, 

xanh lá cây 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA   (ID) 
Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ, bánh quy dẹt nhỏ, bánh quy giòn, bánh bích quy.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1048 

(210) 4-2011-16887 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-16888 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-16890 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PANKO VINA  (VN)
Lô I - 1, 2, 3 ,4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-16891 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PANKO VlNA (VN)
Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-16892 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PANKO VlNA (VN)
Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-16893 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PANKO VlNA (VN)
Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-16894 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PANKO VINA (VN) 
Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-16895 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PANKO VINA (VN) 
Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-16896 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PANKO VINA (VN) 
Lô I - 1, 2, 3, 4 - CN, khu công nghiệp Mỹ
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-16897 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.1; 7.1.24; A25.7.3 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh lá cây, đỏ, xanh 

nước biển, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Trung 
Thủy   (VN) 
24 Vũ Trọng Hoàng, P. Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch men các loại.  
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(210) 4-2011-16898 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Nhân ái  (VN) 
C5, P 94, tập thể Trung Tự, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ dưỡng cho những người cao tuổi. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ nhà thương, nhà dưỡng lão, dịch vụ trợ giúp 
y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2011-16899 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 4.3.3; 4.3.19 
(591) Đen, vàng nâu, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại tin học Trường 
Nguyên  (VN) 
740 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Véc ni đen, sơn (sơn mài), chất bảo quản gỗ; dầu chống gỉ; dầu dùng để bảo 

quản gỗ; sơn.  
 
 

(210) 4-2011-16900 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại tin học Trường 
Nguyên   (VN) 
740 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chịu lửa; sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn; 

sơn chống gỉ, chống bẩn; sơn diệt khuẩn; sơn mài. 
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(210) 4-2011-16902 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Việt Tuấn  (VN) 
Số 81 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng, sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khỏe để tập luyện thể dục. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; thuật nắn bóp cột 
sống; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ 
cắt móng tay; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ vật lý trị liệu, dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2011-16905 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; 1.5.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thương mại và sản xuất Đại 
Phong   (VN) 
1F/13A Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống dẫn nước bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-16906 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thương mại và sản xuất Đại 
Phong   (VN) 
1F/13A Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 07: Bơm; bơm cao áp; bơm (bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ). 
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(210) 4-2011-16907 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.20; A1.1.10; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
an ninh Toàn Cầu   (VN) 
280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu 
đường đi dùng cho phương tiện giao thông (máy vi tính trên phương tiện giao thông); thiết 
bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi qua vệ tinh; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị 
điện để phòng trộm. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hỏa hoạn. 

 

Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính.  
 

Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ; giám sát trộm và báo hiệu 
an ninh; dịch vụ kiểm tra an toàn của nhà máy.  

 
 

(210) 4-2011-16908 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
an ninh Toàn Cầu   (VN) 
280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu 
đường đi dùng cho phương tiện giao thông (máy vi tính trên phương tiện giao thông); thiết 
bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi qua vệ tinh; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị 
điện để phòng trộm.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hỏa hoạn.  

 

Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính.  
 

Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ; giám sát trộm và báo hiệu 
an ninh; dịch vụ kiểm tra an toàn của nhà máy.  

 
 

(210) 4-2011-16909 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Lê Thị Yến Nhi  (VN) 
124 đường 1A, khu phố 3, Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi sách; vali; ví (bót); ba lô (bằng da và giả da).  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón. 
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(210) 4-2011-16910 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo 2 EFFECT  
(VN) 
324B Phan Đình Phùng, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng, đồ nội thất (gường, tủ, bàn, ghế, đèn điện), văn 

phòng phẩm, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh; quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2011-16911 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, phố Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước tinh khiết đóng chai 

 
 

(210) 4-2011-16912 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, phố Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-16913 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Đại Lộc  
(VN) 
329A Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tay xách bình ga làm bằng kim loại; chân đế bình ga làm bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-16915 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Hương Thủy  (VN) 
Cụm 1, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2011-16916 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Khoa Trường đại học 
Dược Hà Nội  (VN) 
13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16919 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bách Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng. 
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(210) 4-2011-16920 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bách Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 
 

(210) 4-2011-16921 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bách Hiền    (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 
 

(210) 4-2011-16922 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bách Hiền    (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 
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(210) 4-2011-16923 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23; 21.1.17; 
15.1.13; A26.3.6 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bách Hiền    (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 
 

(210) 4-2011-16924 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 15.1.13; 1.15.23; 26.13.25; A1.1.10; 
26.3.4; 26.3.3 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bách Hiền    (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục; bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 
 

(210) 4-2011-16926 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giấy Thiên Lâm   (VN) 
Tổ 37, cụm 5, ngách 124/55 đường Âu 
Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-16927 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương sẫm, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giấy Thiên Lâm   (VN) 
Tổ 37, cụm 5, ngách 124/55 đường  Âu 
Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy. 
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(210) 4-2011-16928 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giấy Thiên Lâm   (VN) 
Tổ 37, cụm 5, ngách 124/55 đường Âu 
Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2011-16930 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 
A14.1.2 

(591) Đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hà  (VN) 
Nhà 8_C30, phường Kim Giang, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các dự án xây dựng dân dụng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế nội, ngoại thất 
công trình xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn.  

 
 

(210) 4-2011-16931 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 
A14.1.2 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hà   (VN) 
Nhà 8_C30, phường Kim Giang, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý các dự án xây dựng dân dụng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế nội, ngoại thất 
công trình xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn.  

 
 

(210) 4-2011-16932 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Tôn Nữ Thu Hiền  (VN) 
40A Trương Công Định, phường 01, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng. 
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(210) 4-2011-16933 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Đỗ Thanh Hải   (VN) 
45/102 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm; mua bán băng đĩa, mua 
bán vàng, bạc, đá qúy; đồ trang sức; bán lẻ tranh ảnh; và các tác phẩm nghệ thuật khác.  

 

Nhóm 41: Giáo dục thể thao và giải trí (như dạy thiền); dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên 
cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.  

 
 

(210) 4-2011-16934 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.5; 24.17.21; 24.17.15; 26.3.1; 
24.13.1; 24.17.25; 2.9.4 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, nâu, xanh da trời, 
xanh nước biển, cam. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thanh Hải     (VN) 
45/102 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm; mua bán băng đĩa, mua 
bán vàng, bạc, đá qúy; đồ trang sức; bán lẻ tranh ảnh; và các tác phẩm nghệ thuật khác.   

 

Nhóm 41: Giáo dục thể thao và giải trí (như dạy thiền); dịch vụ hỗ trợ giáo dục.   
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên 
cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.  

 
 

(210) 4-2011-16935 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.7.25 
(591) Nâu, xanh, vàng, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thanh Hải    (VN) 
45/102 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm; mua bán băng đĩa, mua 
bán vàng, bạc, đá qúy; đồ trang sức; bán lẻ tranh ảnh; và các tác phẩm nghệ thuật khác.   

 

Nhóm 41: Giáo dục thể thao và giải trí (như dạy thiền); dịch vụ hỗ trợ giáo dục.   
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên 
cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. 
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(210) 4-2011-16937 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CHONGQING JlANSHE 
MOTORCYCLE CO., LTD.   (CN) 
No.1 Jianshe Road, Huaxi Industrial 
Park, Banan District, Chongqing, 
People's Republic of China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; xe đạp; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; lốp cho 

bánh xe cộ; ô tô 3 bánh. 
 
 

(210) 4-2011-16938 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.9.24; 3.9.15; 3.9.18 
(591) Xanh nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Hải Phong 
Việt   (VN) 
Khu chế biến hải sản Nam Cảng Cá Phan 
Thiết, khu phố 5, phường Lạc Đạo, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến như tôm, cua, cá đã chế biến; thức ăn làm từ cá; cá 

fillet (cá đã róc xương và lạng); cá đóng hộp; cá đông lạnh; cá đã qua sơ chế và bảo quản.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuỷ sản, hoá chất dụng cụ dùng trong sản xuất và chế biến thuỷ sản, 
thức ăn dùng cho thuỷ sản.  

 
 

(210) 4-2011-16940 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A5.3.15; 26.11.3; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và trang trí nội 
thất Tuấn Nguyễn  (VN) 
84/3/3E đường số 92, ấp Bến Đò 2, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn và 

đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2011-16941 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; 26.11.1 
(591) Xanh dương, cam, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và du lịch Biển 
Xanh Châu á  (VN) 
51 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ bán vé máy bay, 

người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 
 

(210) 4-2011-16943 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/246,131 18.02.2011 US 

(731) ZUFFA, LLC   (US) 
2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa com-pắc, đĩa quang, thẻ nhớ và các bản thu âm thanh và hình ảnh đã được 

ghi sẵn chương trình dạy thể dục, bài tập thể dục, võ thuật hỗn hợp, thể thao và giải trí; 
phần mềm trò chơi trên máy vi tính; đĩa trò chơi trên máy vi tính; phần mềm trò chơi vi-
®ª-«; đĩa trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi tương tác; và đĩa trò chơi tương tác. 

 
 

(210) 4-2011-16944 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/294,702 13.04.2011 US 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.25 
(591) Đen đậm, đen nhạt, xám, trắng 
(731) ZUFFA, LLC   (US) 

2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa com-pắc, đĩa quang, thẻ nhớ và các bản thu âm thanh và hình ảnh đã được 

ghi sẵn chương trình dạy thể dục, bài tập thể dục, võ thuật hỗn hợp, thể thao và giải trí; 
phần mềm trò chơi trên máy vi tính; đĩa trò chơi trên máy vi tính; phần mềm trò chơi vi-
®ª-«; đĩa trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi tương tác; và đĩa trò chơi tương tác.  
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(210) 4-2011-16945 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 85/246,150 18.02.2011 US 

(731) ZUFFA, LLC    (US) 
2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 
Nevada 89102, USA  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa com-pắc, đĩa quang, thẻ nhớ và các bản thu âm thanh và hình ảnh đã được 
ghi sẵn chương trình dạy thể dục, bài tập thể dục, võ thuật hỗn hợp, thể thao và giải trí; 
phần mềm trò chơi trên máy vi tính; đĩa trò chơi trên máy vi tính; phần mềm trò chơi vi-
®ª-«; đĩa trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi tương tác; và đĩa trò chơi tương tác. 

 
 

(210) 4-2011-16946 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Trần Đình Hải   (VN) 

C3/4A Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2011-16948 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) CADILA PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
"Cadila Corporate Campus", Sarkhej-
Dholka Road, Bhat, Ahmedabad - 382 
210, Gujarat, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-16949 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phan Thị Tuyết   (VN) 
Số 62 phố Lò Sũ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép. 
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(210) 4-2011-16950 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Phan Thị Tuyết    (VN) 
Số 62, phố Lò Sũ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép. 
 
 

(210) 4-2011-16952 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 19.7.1; 26.15.25 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng cụ thể là dụng cụ nấu nướng không dùng điện và vỉ nướng 
thịt cá; dụng cụ nhà bếp và đồ đựng dùng cho nhà bếp; lược và bọt biển dùng trong gia 
đình; bàn chải (ngoại trừ chổi sơn); nguyên liệu dùng làm bàn chải; đồ dùng cho mục đích 
lau chùi; bùi nhùi thép để làm sạch; thủy tinh đã là thành phẩm hoặc bán thành phẩm 
(ngoại trừ thủy tinh dùng cho xây dựng, đồ thủy tinh; đồ sứ và đồ bằng đất nung không 
bao gồm trong các nhóm khác.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ; cà phê nhân tạo (chất thay 
thế cà phê); bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, kem; 
mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm, nước xốt (trừ nước xốt 
dùng cho xà lách); gia vị; đá lạnh ăn được.  

 
 

(210) 4-2011-16953 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(300) 837388 17.02.2011 NZ 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký cho người khác, cụ thể là đăng ký mua xuất bản phẩm trực 
tuyến cho người khác, đăng ký mua báo cho người khác; dịch vụ quản lý việc đăng ký 
như một đại lý đăng ký giữa nhà xuẩt bản và người tiêu dùng; dịch vụ quảng bá, quảng 
cáo và tiếp thị các dữ liệu trực tuyến và xuất bản phẩm điện tử cho người khác.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ xử lý giao dịch tài chính, cụ thể là thanh toán và đối 
chiếu và điều chỉnh các giao dịch tài chính qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ xử lý và 
chuyển bằng điện tử các dữ liệu thanh toán hóa đơn cho những người sử dụng mạng lưới 
liên lạc toàn cầu; dịch vụ thanh toán, cụ thể là dịch vụ xử lý các giao dịch thanh toán; 
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cung cấp dịch vụ xử lý điện tử các giao dịch bằng thẻ tín dụng qua mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp dịch vụ xử lý điện tử các thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp dịch vụ xử lý các giao dịch qua hệ thống thanh toán tự động (ACH) qua mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ thanh toán các giao 
dịch điện tử bằng thẻ tín dụng cho người khác; thanh toán các giao dịch điện tử chuyển 
quỹ cho người khác. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến khoa học 
và công nghệ, cụ thể là lập và duy trì trang web cho người khác, cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ máy 
tính, cụ thể là cung cấp dịch vụ sử dụng giao diện máy tính không thể tải về được để quản lý 
việc đăng ký mua các xuất bản phẩm; cung cấp trang web cho phép người sử dụng máy tính 
có thể quản lý việc đăng ký mua các xuất bản phẩm; cung cấp trang web chuyên về phần 
mềm không tải về được nhằm mục đích quản lý việc đăng ký mua các xuất bản phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-16954 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Đất 
Ong Vàng  (VN) 
4/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn tài chính.  
 
 

(210) 4-2011-16955 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, tím sen, hồng nhạt (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Thành 
Nhân  (VN) 
332/110/2B Dương Quảng Hàm, phường 
5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn bằng giấy hoặc bằng 
xenlulô (dùng 1 lần); khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2011-16957 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.22; 5.5.2; 2.3.25; A2.5.22; 13.3.23 
(591) Đỏ, hồng, tím, trắng, đen, xanh tím than, 

vàng 
(731) Nguyễn Hữu Hải   (VN) 

362 đường Kim Giang, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt quần áo. 
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(210) 4-2011-16958 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.25; 24.17.17; A25.7.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Doãn Hà Thắng   (VN) 
92 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin; bộ nạp pin dùng cho thiết bị nghe nhìn và thiết bị điện tử cầm tay. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng.  
 
 

(210) 4-2011-16960 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Vũ Phan Hiếu  (VN) 
123/52 khu phố 4, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước sấu (nước giải khát); nước mơ (nước giải khát); nước dâu (nước giải khát); 
nước chanh muối (nước giải khát); nước đào (nước giải khát); nước dứa (nước giải khát).  

 

Nhóm 33: Rượu; rượu trắng; rượu vang; rượu gạo; rượu được chưng cất; rượu gia truyền.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm đã chế biến; mua bán lương thực thực phẩm 
khô; mua bán lương thực thực phẩm đông lạnh; mua bán lương thực thực phẩm đóng gói, 
đóng hộp; mua bán đồ uống; mua bán rau củ quả tươi. 

 
 

(210) 4-2011-16962 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp Tác 
(C-Pharmachem Co., Ltd)  (VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-16963 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp Tác
(C-Pharmachem Co., Ltd)   (VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-16964 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp Tác
(C-Pharmachem Co., Ltd)    (VN)
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-16965 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hồng An   (VN) 
004 lô E cao ốc Thái An 1, đường 
Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối giấy tự động (là bộ phận kèm theo của xí bệt), chậu rửa tay 
(thiết bị vệ sinh), chậu rửa tay có vòi nước tự động (thiết bị vệ sinh), bồn tắm, vòi hoa sen 
tự động ở buồng tắm (thiết bị vệ sinh).  

 
 

(210) 4-2011-16966 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh dương sẫm, vàng 

(540) 

  

(731) Lương Tương  (VN) 
185/43 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón (mũ); giày; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, nón (mũ), giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-16968 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-16969 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PT. DEXA MEDICA   (ID) 
Jl. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16970 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16971 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16972 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16973 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Nội   (VN) 
170 đường La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2011-16974 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 25.1.25; A26.11.12; A11.3.4; 
A5.11.5; 26.5.1 

(591) Đỏ, đỏ sẫm, da cam, vàng, xanh lá cây, 
xanh sẫrn, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16975 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.5.1; A11.3.4; 
25.1.25; 5.9.3 

(591) Đỏ, vàng, da cam, vàng nhạt, xanh lá 
cây, xanh sẫm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1068 

(210) 4-2011-16976 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-16977 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-16978 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-16980 (220) 17.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.17.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Trí    (VN) 
337/16 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích, thịt nướng, khoai tây chiên.   
 

Nhóm 30: Đồ uống được chế biến từ cà phê và sô-cô-la.    
 

Nhóm 32: Đồ uống được chế biến từ trái cây tươi.  
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(210) 4-2011-16982 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) PT. NUTRIFOOD INDONESIA   (ID) 

Jl. Rawabali II No. 3, Kawasan Industri 
Pulogadung, Jakarta 13920, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chất 

ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thức ăn cho trẻ em; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; 
vật liệu để hàn răng, in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không sống); gia cầm (không sống); thú săn (không sống); chiết xuất 
từ thịt; quả và rau đã được bảo quản, làm khô và nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; 
mứt hoa quả nghiền nhỏ (dạng ướt); trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Viên làm ngọt ít calo; ngũ cốc (đã chế biến); đồ uống dạng bột trên cơ sở sô-
cô-la ít ca-lo; đồ uống dạng bột trên cơ sở cà phê ít ca-lo; bánh quy; trà (chè); kem lạnh 
ăn.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); chiết xuất từ hoa quả không có cồn; đồ uống hoa quả 
không có cồn; đồ uống si-rô; si-rô chanh; nước cà chua (đồ uống); nước nho ép chưa lên 
men; nước rau củ (đồ uống); chế phẩm dùng để chế biến đồ uống; tinh chất dùng để chế 
biến đồ uống; nước chanh ép; nước hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-16984 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng tắm; kem đánh răng; nước rửa bát; nước hoa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá 
chuyên về mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, xà phòng tắm, kem đánh răng, nước rửa bát, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng tắm, kem đánh răng, nước rửa bát, 
nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng tắm, 
kem đánh răng, nước rửa bát, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bách hóa chuyên về mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, xà phòng tắm, kem đánh răng, nước rửa bát, nước hoa.  
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(210) 4-2011-16987 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NORTHSTREET IP SERVICES 
SINGAPORE PTE LTD   (SG) 
10 Marina Boulevard #32-01 Marina Bay 
Financial Centre Tower 2 Singapore 
018983  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa các tông và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không thuộc các nhóm 
khác, cụ thể là, đồ dùng bằng các tông, vỏ chai bằng các tông hoặc bằng giấy, hộp bằng 
các tông hoặc bằng giấy, ống bằng các tông, biển quảng cáo bằng giấy hoặc các tông; sản 
phẩm của ngành in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); 
hồ dán dùng cho văn phòng hoặc gia đình; các đồ dùng của họa sĩ, cụ thể là giá vẽ của 
họa sĩ, bảng màu của họa sĩ, tranh/ảnh vẽ (đóng khung hoặc không đóng khung), màu nước 
(để vẽ), tập giấy dùng để vẽ, bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không 
thuộc các nhóm khác); chữ in của máy in; khuôn in; sách; vật dùng để đánh dấu phần sách 
đã đọc; cặp giấy (đồ dùng văn phòng); danh thiếp/thẻ; bản đồ/biểu đồ; lịch; báo/tạp chí 
xuất bản định kỳ; sách học; cái kẹp tài liệu, tập giấy viết; ấn phẩm; bút chì; bút viết.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); đồng phục; bộ com 
lê; ca vát; khăn quàng cổ; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; váy; áo sơ mi thể thao; áo cho vận 
động viên thể thao và áo mặc dã ngoại; áo vét (trang phục); quần áo mặc ngoài; đồ mặc; 
mũ lưỡi chai (trang phục); mũ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo nhằm mục đích hỗ trợ chức năng quản lý hoặc thương mại; đại lý 
quảng cáo; kiểm toán; kế toán; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; đánh giá kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh chuyên sâu; thông tin kinh doanh; 
hướng dẫn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng; biên soạn các số liệt thống kê; phân 
tích giá vốn; dự báo kinh tế; đại lý xuất-nhập khẩu; đại lý thông tin thương mại; nghiên 
cứu thị trường; tìm hiểu thị trường; dịch vụ đối chiếu giá cả; đại lý rao hàng; nghiên cứu 
kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm, quản lý quỹ và đầu tư; tổ 
chức các hội chợ thương mại vì mục đích thương mại và quảng cáo trong lĩnh vực dịch vụ 
tài chính, dịch vụ bảo hiểm, quản lý quỹ và đầu tư; quảng cáo trực tiếp qua thư.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư; quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài; dịch vụ 
quản lý đầu tư tùy nghi; dịch vụ phân tích và tư vấn đầu tư; quỹ đầu tư tín thác (dịch vụ tài 
chính); dịch vụ lương hưu/tiền trợ cấp; môi giới chứng khoán; dịch vụ tín thác (dịch vụ tài 
chính), quản lý danh mục đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ đầu tư tín thác, lương hưu/trợ cấp và 
ủy thác dịch vụ quản lý bất động sản; soạn thảo hồ sơ tài chính và hồ sơ đầu tư; vận hành, 
phân bổ, quản lý và tư vấn quỹ đầu tư tín thác (dịch vụ tài chính), kế hoạch đầu tư tập thể, 
phương tiện đầu tư bất động sản và các dịch vu có liên quan và dịch vụ kèm theo; lập kế 
hoạch và quản lý tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; nghiệp vụ ngân hàng đầu tư; 
dịch vụ tài trợ cho công ty và dịch vụ quản lý vốn rủi ro; bảo hiểm chứng khoán; dịch vụ 
đổi tiền mặt và các dịch vụ liên quan; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
bào hiểm, tài chính và đầu tư, dịch vụ thông tin dữ liệu tương hỗ liên quan đến bảo hiểm, 
tài chính và đầu tư, dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm.  
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(210) 4-2011-16988 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) KEYENCE CORPORATION   (JP) 

1-3-14, Higashinakajima, 
Higashiyodogawa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ chạy điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy đánh 

dấu bằng laze; máy tia laze dùng để cắt và khắc các ký tự không thể xóa đi được; máy 
điều chế chất dẻo; máy in công nghiệp, máy in sử dụng trên tấm kim loại; máy in phun 
công nghiệp; máy lắp ráp mô hình và in ba chiều; máy tạo mô hình ba chiều; máy loại bỏ 
nhiễu khí quyển.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị iôn hóa để xử lý 
không khí; thiết bị chiếu sáng; đèn tia cực tím (tia tử ngoại), không phải là thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2011-16989 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Cam đậm, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Luyện Đức Duy   (VN) 
Thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người (không dùng cho mục đích y 

tế); mật ong.  
 
 

(210) 4-2011-16990 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 24.15.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Nguyễn Tấn Vượng  (VN) 

25/43C Văn Cao, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ dùng bằng gỗ: tủ; bàn; tượng; đồ mỹ nghệ bằng gỗ, tre và nứa.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng bằng gỗ: tủ, bàn, tượng, đồ mỹ nghệ bằng gỗ, tre và nứa.  
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(210) 4-2011-16991 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.1; 24.15.1 
(591) Xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại An Tâm   (VN) 
50/6 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; lắp đặt kết 
cấu thép. 

 
 

(210) 4-2011-16992 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Huỳnh Phi Sơn  (VN) 
423/19 khu vực Long Thạnh 1, phường 
Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in, ấn phẩm in quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2011-16993 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Quang Vy   (VN) 
174/14A Trần Quang Diệu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2011-16994 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Lê Phát   (VN) 
ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước có ga và không có ga; nước ép trái cây; nước tinh khiết; nước tăng lực 
(không có cồn, không dùng cho mục đích y tế) 
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(210) 4-2011-16995 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.3; 3.13.5 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Đức Tú   (VN) 
158 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ hướng nghiệp (đào tạo nghề); dịch vụ giảng 
dạy kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống.  

 
 

(210) 4-2011-16996 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 20.7.1 
(591) Đen, cam, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Đức Tú   (VN) 
158 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ hướng nghiệp (đào tạo nghề); dịch vụ giảng 
dạy kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống.  

 
 

(210) 4-2011-16997 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 
CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo, kẹo bạc hà, kẹo cao su. 
 
 

(210) 4-2011-16998 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester,
New York 14604, United States of America

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng cho mắt hay trị bệnh về mắt; thuốc nhỏ mắt.  
 
 

(210) 4-2011-16999 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Dinh dưỡng 
Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17002 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 11.3.18; 8.7.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xanh lá cây, tím, 

tím nhạt, hồng đậm, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân 65 

Hùng Vương   (VN) 
Số 65, đường Hùng Vương, phường Thới 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống  
 
 

(210) 4-2011-17004 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Việt 
Quảng   (VN) 
95C Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ câu cá; mua bán quần áo; mua bán mũ nón; mua bán hàng 
thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2011-17005 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gia Huê   (VN) 
128/16 Bùi Hữu Nghĩa, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi chơn dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-17006 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; 25.1.25; 5.7.1; 3.11.11; 
A14.1.15; 14.1.13; A11.3.4; A25.7.2 

(591) Đỏ, trắng, nâu, nâu nhạt, nâu đỏ nhạt, 
nâu đỏ, trắng ngà, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cà phê 
Chính   (VN) 
187 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-17007 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.11.11; 25.1.6; 5.7.1; 25.12.1; 18.3.23; 
7.1.13 

(591) Nâu đen, vàng, vàng đồng, nâu nhạt, nâu, 
nâu đậm, nâu đỏ, nâu đỏ nhạt, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cà phê 
Chính   (VN) 
187 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-17008 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; 3.11.11; 5.7.1; 25.12.1; 18.3.23; 
7.1.13 

(591) Nâu đen, vàng, vàng đồng, nâu nhạt, nâu, 
nâu đậm, nâu đỏ, nâu đỏ nhạt, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cà phê 
Chính    (VN) 
187 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-17009 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; 3.11.11; 5.7.1; 7.1.13 
(591) Vàng, vàng đậm, nâu nhạt, nâu, nâu 

đậm, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ cà phê 
Chính   (VN) 
187 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-17020 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2011-17021 (220) 17.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2011-17022 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; A25.7.21; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng Bình Minh   (VN) 
852A Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gạch, ngói, bột trét tường.  
 

Nhóm 36: Bất động sản: dịch vụ cho thuê mặt bằng (không gồm cho thuê kho bãi), văn 
phòng, đầu tư kinh doanh địa ốc. 

 

Nhóm 37: Xây dựng: thi công xây dựng công trình. 
 
 

(210) 4-2011-17023 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AN BA  (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-17024 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AN BA   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 
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(210) 4-2011-17025 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AN BA   (VN) 
Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-17026 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA YUHAIMU  
(JP) 
No. 7-4, Minatojimanakamachi 7-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở tạm thời trong khách sạn, nhà trọ hoặc nhà 
nghỉ; dịch vụ quán rượu (quán bar); dịch vụ cung cấp chỗ ở cho động vật; dịch vụ đặt 
trước chỗ ở trọ; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn và thức uống; dịch vụ cung cấp phòng ở tạm 
thời cho trẻ em vào ban ngày; dịch vụ cung cấp nơi ăn ở tạm thời cho cắm trại ngày nghỉ; 
dịch vụ đặt chỗ trước ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn có gara ô tô; dịch 
vụ cung cấp chỗ ở tạm thời cho cắm trại; dịch vụ cho thuê ghế ngồi, bàn, khăn trải bàn, đồ 
thủy tinh; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê 
lều; dịch vụ cho thuê nhà có thể di chuyển được; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà 
hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống; nhà dưỡng lão (không phải là nhà nghỉ điều dưỡng 
chữa bệnh); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-17027 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, hồng, xanh lá cây nhạt.

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
truyền thông Văn Hoá Việt  
(VN) 
Lô A2 Ngô Nhân Tịnh, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục thể chất; giảng dạy, tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp tiến hành 

hội nghị; trường mẫu giáo.  
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(210) 4-2011-17029 (220) 18.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.8; A1.11.8 
(591) Ghi xám, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Hải   (VN) 
472, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện 
giao thông trên bộ; phanh cho xe cộ; lốp của xe cộ; ô trục cho bánh xe cộ; moay ¬ cho 
bánh xe; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2011-17041 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Tân Đông Dương  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Biên Hoà 
1, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vật tư ngành in. 
 
 

(210) 4-2011-17042 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
công nghệ Việt Hưng   (VN) 
Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh; tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 
MIDI, đầu karaoke, micro, máy trợ giảng, tivi. 

 
 

(210) 4-2011-17046 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Nhâm Văn Bân  (VN) 
Tổ 3, khu 1, phường Cẩm Phú, thị xã 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-17047 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Cơ sở mua bán và đóng chai 
rượu Bàu Đá Quỳnh Hoa  (VN) 
Thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện 
An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 
 

(210) 4-2011-17048 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế SH-TC   (VN) 
Phố Nguyễn Giáo, phường Đồng 
Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; săm lốp xe máy; lốp không săm xe máy.  
 
 

(210) 4-2011-17049 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PALLSONIC - TNA Việt Nam   (VN)
Số 21 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ điện.  
 

Nhóm 11: Bình đun nước nóng, lạnh chạy bằng điện; bếp từ; lò vi sóng.  
 

Nhóm 21: Nồi inox.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nồi Inox; bình đun nước nóng, lạnh chạy bằng điện; bếp từ; máy bơm 
nước; lò vi sóng; mô tơ điện.  

 
 

(210) 4-2011-17060 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 
hoa dạng au-đờ-toalét (eau de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu [mỹ phẩm] dùng cho 
da [không chứa dược chất], kem bôi và nước xức dùng cho da [không chứa dược chất]; bọt 
cạo râu, dầu cạo râu [không chứa dược chất], nước xức dùng trước và sau khi cạo râu; 
phấn bôi da; chế phẩm dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa sen [không dùng cho mục đích y 
tế]; nước xức tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm khử 
mùi trên cơ thể dùng cho cá nhân]; chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân; 
chế phẩm đùng để trang điểm [không chứa dược chất]. 
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(210) 4-2011-17061 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7; 26.7.25; 26.1.2; 25.5.1 
(591) Xanh biển, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Oai   (VN) 
43/18B ấp Tiền Lân, Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô: nhựa AS, nhựa ABS, nhựa Acrylic, nhựa polistyren. 
 

Nhóm 02: Sơn; vecni; vôi quét tường.  
 

Nhóm 09: Điện thoại di động; máy vi tính; máy tính xách tay; ti vi; máy ảnh.  
 

Nhóm 11: Lò nướng, máy lạnh, máy điều hòa; máy nước nóng; dụng cụ nấu bếp bằng 
điện, tủ lạnh. 

 

Nhóm 12: Xe máy.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch ngói; tấm ván sàn; gỗ xây dựng; 
đá xây dựng.  

 

Nhóm 24: Vải hồ cứng; vải; vải lót; vải không dệt.  
 

Nhóm 25: Quần áo bán thành phẩm; giày dép. 
 

Nhóm 26: Đồ để may vá, cụ thể: đinh ghim; khuy bấm; cúc áo (nút); khóa kéo.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu điện thoại di động, linh kiện điện thoại di động, xe máy, phụ tùng 
xe máy, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, sản phẩm làm 
từ nhựa, nguyên phụ liệu may mặc; nhập khẩu điện thoại di động, linh kiện điện thoại di 
động, xe máy, phụ tùng xe máy, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, vật liệu xây dựng, đồ 
ngũ kim, sản phẩm làm từ nhựa, nguyên phụ liệu may mặc.  

 

Nhóm 37: Bảo hành, sửa chữa điện thoại di động, bảo dưỡng sửa chữa, xe máy.  
 

Nhóm 40: May quần áo; gia công hàng may mặc.  
 
 

(210) 4-2011-17062 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.6 
(731) Công ty TNHH sơn NERO   (VN) 

Lô MC2, khu công nghiệp Đức Hoà 1 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa xây dựng; 
bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch.   
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(210) 4-2011-17063 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 8.7.11; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Nông nghiệp   (VN) 
Số 91 Nguyễn Văn Hới, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gà tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) trứng gà tươi.  
 
 

(210) 4-2011-17064 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH tư vấn doanh 

nghiệp Xuyên Lục Địa   (VN) 
Số 79, phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn luật doanh nghiệp; tư vấn luật đầu tư.  
 
 

(210) 4-2011-17065 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, cam 
(731) Hộ kinh doanh Phố Thái  (VN) 

28 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
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(210) 4-2011-17066 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 7.1.6; 26.15.9; 16.1.1 
(591) Trắng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 

dựng Cốp Pha  (VN) 
Lầu 6, Master Building, 41-43 Trần Cao 
Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các cấu kiện kim loại như: giàn giáo, cốp pha, kèo sắt, cột sắt.  
 

(210) 4-2011-17067 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám, vàng, trắng 
(731) ZHU XIAN JIN   (CN) 

Yinquan garden 80-1 501, Waihai street 
committees, Jianghai area, Jiangmen 
city, Guangdong province, P.R.China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện.  
 
 

(210) 4-2011-17068 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Giải pháp Công 
nghệ Số  (VN) 
34/2H1 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn 
như: camera quan sát, đầu ghi hình; máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, 
thiết bị phòng thí nghiệm hóa học, sinh học như: máy đo lường, máy phân tích mẫu, máy 
đo độ dày lớp xi mạ, hóa chất (trừ hóa chắt có tính độc hại mạnh); môi giới công nghệ 
cho mục đích thương mại; quảng cáo thương mại.  
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(210) 4-2011-17069 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Giải pháp Công 
nghệ Số  (VN) 
34/2H1 Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn 

như: camera quan sát, đầu ghi hình; máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-17082 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhơn Phú   (VN) 
274 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh dừa nướng, kẹo đậu phụng, mè xửng, kem lạnh, đường phèn. 

 
 

(210) 4-2011-17083 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Duy Dũng   (VN) 
Đội 2, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp; xe đạp điện; ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-17098 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trường Thọ   (VN) 
Số 93, Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-17102 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại Tấn 

Tài   (VN) 
ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng; mua bán dầu nhớt; mua bán ga (gaz) nhiên liệu.  
 
 

(210) 4-2011-17103 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.21; 7.3.11; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất Cao Văn   (VN) 

29/9B Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán chè (trà); mua bán chất tẩy rửa; mua bán bánh kẹo, 
mua bán thực phẩm (các sản phẩm chế biến từ tinh bột). 

 
 

(210) 4-2011-17104 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ An Phú TG  
(VN) 
Số 100, ấp Chợ, xã Trung An, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2011-17105 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ GDC   (VN) 
751/27U Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17106 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ GDC    (VN) 
751/27U Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17107 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17108 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1087 

(210) 4-2011-17109 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17110 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17111 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17112 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17113 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17114 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17115 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17116 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17117 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17118 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17119 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17120 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17121 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Quang Thái   (VN) 
Phòng 510A, C16, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-17122 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư - phát triển Phú Gia (VN)
Số 68, tổ 12, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17123 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.9 
(591) Xanh dương, nâu nhạt, xanh lá cây, đỏ, 

trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
chuyển giao công nghệ Quốc 
TẾ  (VN) 
Thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-17124 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Kim Thuỷ  (VN) 
011M1 số 1 Tôn Thất Thuyết, phường 1, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, đồ du lịch (cụ thể là túi xách, túi du lịch, túi thể thao, ba lô, ví).  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao thuộc nhóm này, cụ thể là vợt (racket); gậy đánh gôn; 
cán vợt; dây quấn cán vợt; cước đan vợt; lưới dùng cho thể thao.  
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(210) 4-2011-17125 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám, 

xám đậm, vàng, đỏ, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGABAR  (VN) 
Công ty CP in Phúc Yên, đường Trần 
Phú, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 07: ống thủy lực (bộ phận của máy móc); ty thủy lực (bộ phận của máy móc).  
 

Nhóm 17: Gioăng thủy lực (bằng chất dẻo); phớt thủy lực (bằng chất dẻo).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ mạ.  
 
 

(210) 4-2011-17127 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Cuộc Sống Xanh   (VN) 
Số 73, phố Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy trồng rau mầm, giá đỗ; máy trồng rau sạch; máy phát điện năng lượng mặt 
trời; máy xay đậu nành, đậu phụ; máy xay đa năng. 

 
 

(210) 4-2011-17128 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.9; 13.1.6; 1.15.5; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần ATAX Việt 

Nam   (VN) 
Số 11 đường S, tổ dân phố Nông Lâm, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; dịch vụ kế toán; mua bán phầm mềm kế toán, thuế.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm kế toán, thuế; thiết kế hệ thống máy tính; cho 
thuê máy tính; sao chép chương trình máy tính. 
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(210) 4-2011-17129 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17130 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17132 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.16 
(591) Đỏ, trắng 
(731) ALL VET CO., LTD  (TH) 

106 Mooban Pinnakorn 4, 
Boromrajchonnanee Rd., Thalingchan 
Bangkok 10170, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm hóa học 
dùng để chữa bệnh cho thủy hải sản; chế phẩm vi sinh dùng để chữa bệnh cho thủy hải 
sản; chế phẩm enzym dùng để chữa bệnh trong ngành thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2011-17133 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh da trời đậm, xanh lá cây, vàng 

chanh, vàng cam đậm, tím, trắng 
(731) MWR HOLDINGS, LLC   (US) 

4855 North Technology Way, 7th Floor, 
Boca Raton, FL 33431, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các chương trình giáo dục cho trẻ 
trước tuổi đến trường thuộc quản lý của các trung tâm phát triển trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-17134 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh da trời đậm, xanh lá cây, vàng 

chanh, vàng cam đậm, tím, trắng 
(731) MWR HOLDINGS, LLC   (US) 

4855 North Technology Way, 7th Floor, 
Boca Raton, FL 33431, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các chương trình giáo dục cho trẻ 

trước tuổi đến trường thuộc quản lý của các trung tâm phát triển trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-17135 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, vàng, nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Hà Kim Huệ  (VN) 

39 Phan Văn Cử, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; quán ăn tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ 

đồ uống (trừ quán bar, vũ trường).  
 
 

(210) 4-2011-17136 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, vàng, nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Hà Kim Huệ   (VN) 

39 Phan Văn Cử, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; quán ăn tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ 

đồ uống (trừ quán bar, vũ trường).  
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(210) 4-2011-17137 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BIN HENDI ENTERPRISES (L.L.C.)  
(AE) 
P.O. Box: 1038 - Dubai - UAE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-17138 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 11.3.14 
(731) BIN HENDI ENTERPRISES (L.L.C.)  

(AE) 
P.O. Box: 1038 - Dubai - UAE    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-17139 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) 1. CHEN, YUNG-CHIEH   (TW) 

No. 29, Dade Street, Dali District, 
Taichung City, Taiwan  
2. FANG, LI-WEI   (TW) 
No. 8, Lane 10, Minfu St., Zhonghe 
Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; phấn trang điểm; miếng gạc 

(đồ dùng trang điểm); mặt nạ làm đẹp.  
 
 

(210) 4-2011-17140 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Oai  (VN) 
43/18B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; loa điện thoại di động; tai nghe; dụng cụ xạc pin; pin; vỏ 

điện thoại di động, màn hình điện thoại di động; dây cáp điện thoại di động; camera dùng 
cho điện thoại di động. 
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(210) 4-2011-17141 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy dùng trong giặt là, và các chế phẩm làm sạch khác, và các loại xà 

phòng khác, các chất (chế phẩm) tẩy vết bẩn dùng cho vải, các chế phẩm tẩy trắng dùng 
trong giặt là, các chế phẩm làm mềm vải dùng trong giặt là, các chất (chế phẩm) để chuội 
bóng màu vải dùng để giặt là trong gia đình, các chất tẩy dùng trong giặt là, chế phẩm 
làm mềm vải dùng trong gia đình, các chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là, các chế 
phẩm để làm láng bóng vải dùng trong giặt là và các chế phẩm giặt là.  

 
 

(210) 4-2011-17142 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 2.1.11; 2.5.2; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương đậm, nâu, 

hồng phấn 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 ®uêng số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền, 

bún khô, hủ tiếu khô, hạt nêm, bột canh, tương ớt, nước tương.  
 
 

(210) 4-2011-17147 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; A1.5.3; 5.7.3; 1.17.11 
(591) Vàng, nâu vàng, đỏ, xanh lam, xanh da 

trời 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Thiên Trường Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 03, tổ 09, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; tư vấn về an ninh; bảo vệ ban đêm; bảo vệ an ninh cho các 

sự kiện.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1096 

(210) 4-2011-17148 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 1.5.15; 26.5.1 
(591) Vàng, đỏ sậm, xanh lam, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Thiên Trường Việt Nam   (VN) 
Số 14, ngõ 03, tổ 09, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; tư vấn về an ninh; bảo vệ ban đêm; bảo vệ an ninh cho các 

sự kiện.  
 
 

(210) 4-2011-17150 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
và viễn thông Long Hưng  
(VN) 
Số 29, ngõ 49, đường Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ mạng, thang cáp, máng cáp.   
 

Nhóm 35: Mua bán tủ mạng, thang cáp, máng cáp.  
 
 

(210) 4-2011-17151 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.3.3 
(591) Đen, trắng, cam, đỏ 
(731) OWL INTERNATIONAL PTE LTD  

(SG) 
37, Chin Bee Crescent, Jurong Town, 
Singapore 619903  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột 

ngũ cốc và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, mật ong, muối ăn và gia vị. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1097 

(210) 4-2011-17152 (220) 18.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A15.7.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Hồng Phát  (VN) 
5/6G Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim.  
 

(210) 4-2011-17153 (220) 18.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, xanh (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Toàn Thắng  (VN) 
70 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Sản phẩm của ngành in, bản in, chữ in, hình can mẫu vẽ, bản vẽ in sao, tranh in dầu. 
 
 

(210) 4-2011-17154 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rẻ  (VN) 
11Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm tươi sống; bán buôn thực phẩm công nghệ; bán buôn hóa 
mỹ phẩm; bán buôn đồ dung gia dụng; bán buôn đồ uống; bán buôn đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-17155 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.1; 3.7.16; 3.7.11 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại hàng hóa mỹ 
phẩm Hòa Phát   (VN) 
B14/4G quốc lộ 50, ấp 3, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem chống nắng; kem trị mụn; kem chống nám; kem chống nhăn; 
kem tái tạo da.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1098 

(210) 4-2011-17156 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 1.5.1; A17.3.2; A17.3.5 
(591) Đỏ sẫm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tư vấn đầu tư quốc tế Thăng 
Long  (VN) 
Phòng 301, số 188 phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Các loại dịch vụ trong nhóm này gồm: tư vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác 

giả; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải.  
 
 

(210) 4-2011-17157 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.9; 26.4.4; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ đun 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng và phát triển Nhà 
Vicoland   (VN) 
Tầng 9, toà nhà Minh Tâm Building, số 
137C Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, môi giới bất 

động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn 
giám sát và cung cấp thông tin liên quan đến xây dựng trong các khu đô thị.  

 
 

(210) 4-2011-17161 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 3.7.16; 5.7.3; 1.5.1 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại tổng hợp Tấn Đạt  
(VN) 
1017, cụm công nghiệp Dĩnh Kế, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-17163 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.13.1 
(591) Đỏ, xám đá, trắng 
(731) Nguyễn Đình Thịnh   (VN) 

Phòng 205, nhà C9B, tập thể Nam Thành 
Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; kem dưỡng da; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 
thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, dược thảo; quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin 
thương mại; bán đấu giá.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin về viễn thông; dịch vụ phát thanh, truyền 
hình; truyền các chương trình phát thanh, truyền hình; phát trương trình truyền hình; hãng 
thông tin (báo điện tử).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức, điều khiển hội nghị hội thảo; dịch vụ câu lạc 
bộ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; phát hành (xuất 
bản) sách báo. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám bệnh; bệnh viện; nhà dưỡng bệnh (chăm sóc sức 
khoẻ); dịch vụ tư vấn, trợ giúp y tế; liệu pháp vật lý, trị liệu. 

 
 

(210) 4-2011-17164 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Văn Kún  (VN) 
60 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17166 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.9; 25.1.25; A11.3.7 
(591) Tím, trắng 
(731) Nhà hàng Huế Ngon  (VN) 

133/3 Ngô Quyền, khu phố Long Thới, 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán rượu (quán bar).  

 
 

(210) 4-2011-17167 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, khăn giấy, khăn giấy thơm, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-17168 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Nhật  (VN) 
194 Dương Tử Giang, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; gel rửa tay; xà phòng.  
 
 

(210) 4-2011-17169 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Đông Đô Wool  
(VN) 
Thống Nhất, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-17173 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và mũ nón.  

 
 

(210) 4-2011-17175 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, tím đỏ 
(731) Công ty TNHH KONA  (VN) 

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm mút; đệm bông PE.  
 

Nhóm 24: Ga phủ giường; chăn đắp; chăn trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán gối, đệm lò xo, đệm mút, đệm bông PE, ga phủ giường, chăn đắp, 
chăn trải giường.  

 
 

(210) 4-2011-17176 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, 

vàng cam 
(731) Công ty TNHH KONA  (VN) 

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm mút; đệm bông PE. 
 

Nhóm 24: Ga phủ giường; chăn đắp; chăn trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán gối, đệm lò xo, đệm mút, đệm bông PE, ga phủ giường, chăn đắp, 
chăn trải giường.  
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(210) 4-2011-17177 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, tím đỏ. 
(731) Công ty TNHH KONA   (VN) 

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm lò xo; đệm mút; đệm bông PE.  
 

Nhóm 24: Ga phủ giường; chăn đắp; chăn trải giường. 
 

Nhóm 35: Mua bán gối, đệm lò xo, đệm mút, đệm bông PE, ga phủ giường, chăn đắp, 
chăn trải giường.  

 
 

(210) 4-2011-17178 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần WIN MART (VN)
54A Nguyễn Thị Huỳnh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hoá mỹ phẩm; bột giặt.  
 
 

(210) 4-2011-17179 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.20 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Việt  (VN) 
Khu du lịch Đại Nam, ấp 1, xã Hiệp An, 
thị xã Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán phục vụ đồ ăn nhanh, quán ăn tự phục vụ; khách sạn; 
quán rượu.   

 
 

(210) 4-2011-17180 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A11.3.7; 14.9.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơm Mẹ  (VN) 
23 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán phục vụ đồ ăn nhanh; quán ăn tự phục vụ; khách sạn; 
quán rượu; quán cà phê.  
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(210) 4-2011-17181 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 8.1.18; A11.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
tự động Hoàng Nhung  (VN) 
Số 7, ngõ 603/2, đường Lạc Long Quân, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; 
đồ uống hoa quả không cồn và nước ép hoa quả; bia. 

 
 

(210) 4-2011-17182 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17183 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Phạm S  (VN) 
35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi, hạt giống, cây giống  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng. 
 
 

(210) 4-2011-17184 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19 
(591) Vàng, hồng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại - dịch vụ Ngô Mai Hoa  (VN)
41 Tô Hiến Thành, khu phố 2, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai lang sấy gừng, khoai lang sấy giòn, khoai lang dẻo, hồng sấy dẻo, rau củ 
quả sấy giòn.  
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(210) 4-2011-17185 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang   (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-17186 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang   (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-17187 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 25.1.25; 1.15.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang   (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-17188 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang   (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-17189 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ mận, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang   (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-17190 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang    (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-17191 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang    (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-17192 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ mận, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang    (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-17193 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng chanh đậm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược Vinh 
Quang    (VN) 
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-17194 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17195 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-17196 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh tím, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

LEAD   (VN) 
Phòng 408, nhà N5B, khu đô thị mới Trung
Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt hệ thống điện nước; giám sát công trình xây dựng; thi công 

xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hầm cảng, cầu 
cống; lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; tư vấn xây dựng (không bao gồm 
tư vấn thiết kế, tư vấn tài chính cho xây dựng).  

 
 

(210) 4-2011-17197 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh tím, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

LEAD   (VN) 
Phòng 408, nhà N5B, khu đô thị mới 
Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân 
Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế các bản vẽ xây 
dựng, tư vấn kiến trúc, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thiết kế quy hoạch tổng 
mặt bằng.  

 
 

(210) 4-2011-17198 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.12; A5.1.16 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty CP khách sạn và dịch 

vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1108 

(210) 4-2011-17199 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.12 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty CP khách sạn và dịch 

vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-17200 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.12; A5.1.16 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí, dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 
 

(210) 4-2011-17201 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.12 
(591) Ghi 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
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(210) 4-2011-17202 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.12 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-17203 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.12; A5.1.16 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-17204 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.12; A5.1.16 
(591) Đen, ghi 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
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(210) 4-2011-17205 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.12 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

và dịch vụ Đại Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-17206 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.4.2; A25.7.8 
(731) CHINA TOBACCO GUANGDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
8th-16th Floor, No. 186, Linhexiheng 
Road, Tianhe, Guangzhou, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho 

mục đích y tế; hộp đựng thuốc lá điếu; đót hút thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 
thuốc; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-17207 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Giống cây ăn 

trái Đồng Nai   (VN) 
ấp 8, ngã ba Thái Lan, quốc lộ 51 , xã 
An Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2011-17208 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.15; 26.3.23; A26.11.9; 7.15.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH ý Việt   (VN) 

Tổ 3C, phường Hải Thành, quận Dương 
Kinh, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa các loại. 

 
 

(210) 4-2011-17209 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Sao Kim  (VN) 
Số 32 ngõ 32 phố Phan Văn Trường, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao mịn, gỗ lát sàn và gỗ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-17220 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17221 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17222 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17223 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17224 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17225 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17226 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17227 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17228 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư - phát triển Phú Gia (VN)
Số 68, tổ 12, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17229 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
nông nghiệp và công nghiệp 
AIC   (VN) 
Số 6, ngõ 219, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc trừ cỏ, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
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(210) 4-2011-17240 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
(Lacom Co., Ltd)   (VN) 
957C Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế cụ thể là: giường bệnh viện, gường đa chức năng dành cho 
điều trị bệnh nhi, máy trợ thở, đèn chiếu điều trị vàng da, thiết bị tạo và giữ ấm bệnh nhân.  

 

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế cụ thể là: mua bán giường bệnh viện, mua bán 
giường đa chức năng dành cho điều trị bệnh nhi, mua bán máy trợ thở, mua bán đèn chiếu 
điều trị vàng da, mua bán thiết bị tạo và giữ ấm bệnh nhân.  

 
 

(210) 4-2011-17241 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-17242 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2011-17243 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-17244 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-17245 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-17246 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2011-17247 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-17248 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2011-17249 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược ATM (VN)
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2011-17260 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) SUREWIN WORLDWIDE LIMITED  

(WS) 
Portcullis TrustNet Chambers, P.O.Box 
1225, Apia, Samoa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo vét nam giới; áo vét nữ giới; áo vét trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo 
gilê; váy phụ nữ; áo khoác ngoài; áo mặc lót bên trong; quần soóc ống rộng; áo dài phụ 
nữ mặc dịp lễ; quần đùi, quần dài; bộ com lê; khăn quàng cổ (trang phục); thắt lưng (trang 
phục); mũ đội đầu; găng tay (trang phục); bít tất ngắn cổ; cái ca vát; giày; giày ống.  

 
 

(210) 4-2011-17261 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Vạn Niên  (VN) 
Số 10, ngách 342/101 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1117 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp và 
dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; ống dẫn và ống làm bằng kim loại; quặng 
kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-17262 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.5.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

thương mại Quốc Tế Xanh (VN)
60 phố Châu Long, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quàn cà phê; căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ và cửa hàng bán đồ ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2011-17264 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và đầu tư thương mại 
Cát Tường   (VN) 
Đội 3, xóm Mới, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 17: Vải cách nhiệt, cách điện (vải làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện); 
lá kim loại bọc cách điện, găng ngăn cách nhiệt, điện, vật liệu nhiệt để ngăn cản sự phát 
xạ nhiệt, giấy cách điện, nhiệt; băng cách nhiệt, cách âm.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: vải cách nhiệt, cách điện (vải 
làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện), lá kim loại bọc cách điện, găng ngăn 
cách nhiệt/điện, vật liệu nhiệt để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, giấy cách điện/nhiệt, vật liệu 
cách âm, băng cách nhiệt/cách âm, tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái 
(không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời), tấm lợp lấy sáng không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-17265 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Hướng Dương (VN)
Nhà A3, lô A - 15 Đông Quan, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-17266 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH vật liệu nhiệt 

Phát Lộc   (VN) 
Xóm 3, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích 

hợp với pin mạt trời, tấm lợp lấy sáng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-17267 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH vật liệu nhiệt 
Phát Lộc   (VN) 
Xóm 3, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 17: Vải cách nhiệt, cách điện (vải làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện), 

lá kim loại bọc cách điện; găng ngăn cách nhiệt, điện; vật liệu nhiệt để ngăn cản sự phát 
xạ nhiệt, giấy cách điện, nhiệt, băng cách nhiệt, cách âm.  

 
 

(210) 4-2011-17268 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH vật liệu nhiệt 

Phát Lộc    (VN) 
Xóm 3, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 17: Vải cách nhiệt, cách điện (vải làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện), 

lá kim loại bọc cách điện, găng ngăn cách nhiệt, điện, vật liệu nhiệt để ngăn cản sự phát 
xạ nhiệt, giấy cách điện, nhiệt, băng cách nhiệt, cách âm.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: vải cách nhiệt, cách điện, (vải 
làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện), lá kim loại bọc cách điện, găng ngăn 
cách nhiệt/điện, vật liệu nhiệt để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, giấy cách điện/nhiệt, vật liệu 
cách âm, băng cách nhiệt/cách âm, tấm lợp mái không bằng kim loại, vật liệu lợp mái 
(không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời), tấm lợp lấy sáng không bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-17269 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EATON CORPORATION   (US) 
1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ chuyển đổi điện áp trung thế (tủ điện trung thế).  
 
 

(210) 4-2011-17280 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5; A5.3.15; 26.1.1; 5.7.3; A6.19.9 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời
(731) Công ty cổ phần giống cây 

trồng Thanh Hoa    (VN) 
Số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống.  
 
 

(210) 4-2011-17281 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 64, ngõ Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17282 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc    (VN) 
Số 64, ngõ Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-17283 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc     (VN) 
Số 64, ngõ Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17284 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Nam 
Thiên Phúc    (VN) 
Số 64, ngõ Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17285 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.5.1; 4.5.2 
(731) HUANG, PEI-LING   (TW) 

No.12, Lane 25, Beijhen St., West 
District, Chiayi City 600, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán rượu (bar); dịch vụ nhà hàng cà phê; nhà 
hàng phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và nước giải khát trong nhà hàng; dịch 
vụ quán rượu (tửu quán); quán trà.  

 
 

(210) 4-2011-17287 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần điện và 

chiếu sáng SE CO   (VN) 
16 đường 85, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột. 
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(210) 4-2011-17288 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) NUVO RESEARCH AG   (CH) 
Chemin de Jolimont 14, CH - 1700 
Fribourg, Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
 
 

(210) 4-2011-17289 (220) 19.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
 
 

(210) 4-2011-17300 (220) 19.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 4.5.2 
(591) Trắng, đen, vàng, cam, đỏ, ghi, sôcôla 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2011-17303 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH United Training 
Academy  (VN) 
Phòng 606, khu B, Indochina Park Tower, 
số 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2011-17304 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.5.1 
(591) Vàng đồng, xanh dương, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
tải Hoàng Thiên Ân  (VN) 
Số 05, đường 07, khu dân cư Hiệp Thành 
02, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu 
01, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuỷ; chuyên chở hàng bằng đưởng thuỷ; vận tải hàng hải; 
dịch vụ lưu kho; dịch vụ bốc vác; vận tải (vận chuyển) trên không.  

 
 

(210) 4-2011-17305 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng phát 
triển công nghệ ECAPRO  (VN) 
Số 100/381 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; máy trả lời tự động; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị 
đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa 
các thao tác công nghiệp; thiết bị báo mực nước; thiết bị liên lạc; thiết bị đo; thiết bị điều 
khiển từ xa. 

 
 

(210) 4-2011-17306 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hãng sơn 
Đông á   (VN) 
Số 104, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 

(210) 4-2011-17308 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 1 thành viên 
tổng hợp thương mại MIPEC (VN)
229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2011-17309 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị Big C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20 khu đô thị Ngã 5, sân bay Cát Bi, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2011-17310 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.17.11; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ Đại Siêu 
Thị Big C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20 khu đô thị ngã 5, sân bay Cát Bi, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp hàng rau, củ, quả tại siêu thị. 
 
 

(210) 4-2011-17311 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CREO  (VN) 
93/14 Đào Duy Từ, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh.  
 
 

(210) 4-2011-17312 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Nước biển, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Núi Sóc Việt 
Nam  (VN) 
Nhà 108/5/175 phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống hoa quả (không chứa 
cồn) và nước ép hoa quả (đồ uống); xi-rô (đồ uống). 
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(210) 4-2011-17313 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 25.3.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FFC   (VN) 
Xóm Đình, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông; xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp; sửa chữa thiết bị trong các công trình viễn thông, công trình dân dụng và công 
nghiệp; lắp đặt các thiết bị thông tin, hệ thống thông tin trong các công trình dân dụng và 
công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh vực viễn thông; dịch vụ kết nối 
đường truyền viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-17314 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Việt Mai  (VN) 
12/8C Cù Lao, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình diễn, trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn các buổi 

biểu diễn ca nhạc; dịch vụ người tổ chức các buổi biểu diễn; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị.  

 
 

(210) 4-2011-17315 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Toàn Thịnh 

Phát   (VN) 
537 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi sen nóng lạnh; bồn cầu; lavabo (bồn rửa tay, rửa mặt); bồn tắm; chậu rửa 

(thiết bị vệ sinh); giá đỡ cho các thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2011-17317 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư dầu khí 

Hà Nội   (VN) 
Số 96, phố Lò Đúc, phường Đông Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu, gas nhiên liệu, hỗn hợp 
nhiên liệu khí hoá, gaz để thắp sáng, khí đốt. 

 

Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu, gas nhiên liệu, 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá, gaz để thắp sáng, khí.  

 

(210) 4-2011-17318 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư dầu khí 
Hà Nội    (VN) 
Số 96, phố Lò Đúc, phường Đông Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu, gas nhiên liệu, hỗn hợp 
nhiên liệu khí hoá, gaz để thắp sáng, khí đốt.  

 

Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu, gas nhiên liệu, 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá, gaz để thắp sáng, khí.  

 
 

(210) 4-2011-17319 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH đầu tư dầu khí 
Hà Nội    (VN) 
Số 96, phố Lò Đúc, phường Đông Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu, gas nhiên liệu, hỗn hợp 
nhiên liệu khí hoá, gaz để thắp sáng, khí đốt.  

 

Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu, gas nhiên liệu, 
hỗn hợp nhiên liệu khí hoá, gaz để thắp sáng, khí.  
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(210) 4-2011-17320 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, đen, nâu (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGRES (VN)
327-329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm: đá nhân tạo; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch; đá lát sàn; 
gạch ốp tường không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đá hoa cẩm thạch.  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết 
bị vệ sinh; mua bán đồ gỗ.  

 
 

(210) 4-2011-17321 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGRES  
(VN) 
327-329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm: đá nhân tạo; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch; đá lát sàn; 
gạch ốp tường không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đá hoa cẩm thạch.  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết 
bị vệ sinh; mua bán đồ gỗ.   

 
 

(210) 4-2011-17322 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Kính mát.  
 

Nhóm 18: Ba lô, túi buộc dây dùng để mang đồ trang bị cắm trại hoặc thể dục, ba lô có bộ 
khung kim loại bên ngoài và ba lô có bộ khung kim loại bên trong.  

 

Nhóm 20: Túi ngủ (dùng cho cắm trại).  
 

Nhóm 22: Lều và phụ kiện cho lều, cụ thể là, túi đựng lều, tấm phủ che mưa, tấm bạc 
bằng nhựa vinyl dùng để trải dưới đất, bao đựng cọc dùng để dựng lều và túi lưới có móc 
treo bên trong lều dùng để vật dụng nhỏ và nhẹ.  
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Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo vét; áo pácca, áo choàng ngoài, quần, quần yếm, áo gilê, 
bộ quần áo gồm có mũ, áo và quần liền nhau, áo khoác ngoài, găng tay hở ngón (trang 
phục), găng tay (trang phục), mũ, đồ dùng để mặc đi mưa, áo khoác chống gió, quần soóc, 
áo sơ mi, áo thun ngắn tay, quần áo lót ấm, và áo len dài tay; giày ống, cụ thể là giày ống 
dùng cho đi bộ đường dài và đi bộ xuyên rừng hoặc xuyên núi; giày, cụ thể là giày dùng 
để leo núi, giày dùng để đi bộ đường dài, giày dùng để chạy bộ trên đường mòn, giày 
dùng để chạy điền kinh, giày để chơi quần vợt, và dép lê, và dép lê dùng để leo trèo.  

 
 

(210) 4-2011-17323 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi đựng chai nước, túi đeo ngang mông, túi đeo ngang thắt lưng, tấm phủ 
che mưa dùng để che các loại túi nêu trên (bằng da thuộc); ba lô có bộ khung kim loại bên 
trong và ba lô đựng nước gồm có một ba lô, một bình đựng nước (bộ phận gắn liền với ba 
lô) và một đầu hút được nối với bình đựng nước bằng một ống dẫn (gắn liền với ba lô). 

 

Nhóm 20: Túi ngủ và túi nhỏ, nhẹ, không thấm nước dùng để trú đệm cụ thể là, túi ngủ 
thường được dùng với các túi ngủ thông thường thay cho lều khi ngủ ngoài trời. 

 

Nhóm 22: Lều và phụ kiện cho lều, cụ thể là, túi đựng lều, tấm bạc dùng để trải dưới đất. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo khoác không dùng trong hàng không, áo gilê, áo khoác 
ngoài, đồ để mặc đi mưa, áo khoác chống gió, quần soóc, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, quần 
áo bó, áo nịt ngực; giày ống, cụ thể là giày ống dùng cho đi bộ đường dài và đi bộ xuyên 
rừng hoặc xuyên nủi, giày, cụ thể là giày dùng để leo núi, giày dùng để đi bộ đường dài, 
giày dùng để chạy bộ trên đường mòn, giày để chạy điền kinh, giày để chơi quần vợt.  

 
 

(210) 4-2011-17324 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần dành cho nam và nữ, áo sơ mi, áo, áo gilê, áo pacca, áo 
mặc bên ngoài có mũ trùm đầu, áo choàng ngoài, áo khoác; đồ mặc để trượt tuyết và đồ 
mặc để chơi ván trượt tuyết, cụ thể là bộ quần áo trượt tuyết, áo gilê trượt tuyết, áo khoác 
trượt tuyết, yếm trượt tuyết, bộ áo yếm liền quần, quần yếm, quần mặc đi tuyết, bộ đồ 
mặc đi tuyết; đồ đi mưa: áo khoác đi mưa, quần đi mưa; quần áo bơi; mũ lưỡi trai, mũ và 
mũ len tròn ôm sát đầu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 
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(210) 4-2011-17325 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 13.1.6 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi nam, áo, quần, áo gilê, áo pacca, áo mặc bên ngoài 

có mũ trùm đầu, áo choàng ngoài, áo khoác, đồ mặc trượt tuyết, bộ quần áo trượt tuyết, áo 
gilê trượt tuyết, áo khoác trượt tuyết, yếm trượt tuyết, bộ áo yếm liền quần, quần yếm, đồ 
mặc để chơi ván trượt tuyết, quần mặc đi tuyết, bộ đồ mặc đi tuyết; đồ mặc đi mưa: áo 
khoác đi mưa, quần đi mưa; quần áo bơi; đồ đội đầu (trang phục), cụ thể là mũ lưỡi trai, 
mũ và mũ len tròn ôm sát đầu.  

 
 

(210) 4-2011-17326 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 9.1.10 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi nữ, áo, quần, áo gilê, áo pacca, áo mặc bên ngoài 

có mũ trùm đầu, áo choàng ngoài, áo khoác, đồ mặc trượt tuyết và đồ mặc để chơi ván 
trượt tuyết, cụ thể là bộ quần áo trượt tuyết, áo gilê trượt tuyết, áo khoác trượt tuyết, yếm 
trượt tuyết, bộ áo yếm liền quần, quần yếm, quần mặc đi tuyết, bộ đồ mặc đi tuyết; đồ 
mặc đi mưa: áo khoác đi mưa, quần đi mưa; quần áo bơi; đồ đội đầu (trang phục) cụ thể là 
mũ lưỡi trai, mũ và mũ len tròn ôm sát đầu. 

 
 

(210) 4-2011-17327 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu (trang phục) và đồ đi chân (trang phục), cụ thể là áo thun 

ngắn tay, áo, quần soóc, quần, áo lạnh bằng coton dài tay, áo len dài tay, áo khoác, mũ, 
mũ lưỡi trai và găng tay (trang phục). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 
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(210) 4-2011-17329 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi đựng hành lý, túi buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại hoặc thể dục 
và túi đeo ngang thắt lưng.  

 

Nhóm 20: Túi ngủ (dùng cho cắm trại).  
 

Nhóm 22: Lều.  
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo thun ngắn tay, áo, quần soóc, áo lạnh bằng cotton dài tay, 
áo len dài tay, quần, áo khoác, áo gilê, áo mặc bên ngoài có mũ trùm đầu, bộ quần áo 
trượt tuyết, áo khoác trượt tuyết, áo gilê trượt tuyết, áo khoác đi mưa và quần đi mưa, đồ 
đi chân (trang phục) và đồ đội đầu (trang phục).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến qua mạng các 
sản phẩm quần áo, đồ cắm trại và dã ngoại, và dụng cụ thể thao ngoài trời. 

 
 

(210) 4-2011-17330 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu (trang phục), cụ thể là áo khoác, áo gilê, quần, yếm vải, áo 
khoác ngoài, găng tay, mũ, quần áo bó, áo len chui đầu, áo len dài tay, quần áo lót giữ ấm. 

 
 

(210) 4-2011-17331 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: áo khoác; quần; áo sơ mi; áo lạnh bằng cotton dài tay; áo gilê.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 
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(210) 4-2011-17332 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.3; 26.2.1 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi đựng hành lý.  
 

Nhóm 20: Túi ngủ (dùng cho cắm trại). 
 

Nhóm 22: Lều. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo pacca, áo gilê, áo khoác, áo mặc bên ngoài có mũ trùm 
đầu, quần đùi, áo khoác đi mưa, quần yếm trượt tuyết, găng tay, găng tay hở ngón, quần 
áo lót, bít tất, bộ quần áo trượt tuyết, ghệt, quần soóc, khăn choàng, thắt lưng (trang 
phục); đồ đi chân, cụ thể là giày ống và giày; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, dải băng buộc đầu 
(trang phục) và mũ lưỡi trai. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, đặt hàng qua thư và phân phối quần áo, đồ cắm trại và 
dã ngoại, sách, thức ăn, đồ ngũ kim và dụng cụ thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-17333 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt.   
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi đựng hành lý.   
 

Nhóm 20: Túi ngủ (dùng cho cắm trại).  
 

Nhóm 22: Lều.  
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo pacca, áo gilê, áo khoác, áo mặc bên ngoài có mũ trùm 
đầu, quần đùi, áo khoác đi mưa, quần yếm trượt tuyết, găng tay, găng tay hở ngón, quần 
áo lót, bít tất, bộ quần áo trượt tuyết, ghệt, quần soóc, khăn choàng, thắt lưng (trang 
phục); đồ đi chân, cụ thể là giày ống và giày; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, dải băng buộc đầu 
(trang phục) và mũ lưỡi trai.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, đặt hàng qua thư và phân phối quần áo, đồ cắm trại và 
dã ngoại, sách, thức ăn, đồ ngũ kim và dụng cụ thể thao. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 
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(210) 4-2011-17334 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.1; 26.2.3 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt.   
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi đựng hành lý.   
 

Nhóm 20: Túi ngủ (dùng cho cắm trại). 
 

Nhóm 22: Lều.   
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo pacca, áo gilê, áo khoác, áo mặc bên ngoài có mũ trùm 
đầu, quần đùi, áo khoác đi mưa, quần yếm trượt tuyết, găng tay, găng tay hở ngón, quần 
áo lót, bít tất, bộ quần áo trượt tuyết, ghệt, quần soóc, khăn choàng, thắt lưng (trang 
phục); đồ đi chân, cụ thể là giày ống và giày; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, dải băng buộc đầu 
(trang phục) và mũ lưỡi trai.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, đặt hàng qua thư và phân phối quần áo, đồ cắm trại và 
dã ngoại, sách, thức ăn, đồ ngũ kim và dụng cụ thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-17335 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.20 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LIGHT HOUSE (VN)
839 Luỹ Bán Bích (hương lộ 14 cũ), 
phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, đào tạo nghề.  
 
 

(210) 4-2011-17336 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LIGHT HOUSE (VN)
839 Luỹ Bán Bích (hương lộ 14 cũ), 
phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý phát hành sách báo, buôn bán vải, hàng may sẵn; bán buôn lẻ đồ uống, 
bán buôn thực phẩm, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, đào tạo nghề.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 
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(210) 4-2011-17337 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.11; A7.1.9 
(591) Nâu, ghi, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Vân  (VN) 
Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê xay, cà phê chế biến.  
 
 

(210) 4-2011-17340 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo và nghiên cứu thị 
trường MRIC   (VN) 
234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và nghiên cứu thị trường.  
 
 

(210) 4-2011-17341 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17342 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 
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(210) 4-2011-17343 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17345 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thẩm định 
giá và dịch vụ tài chính Sài 
Gòn   (VN) 
20 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đánh giá bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-17346 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nghệ thuật Sao 
Việt  (VN) 
206/7F đường Bình Quới, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da, túi nhỏ bằng da, đai bằng da, tấm phủ bằng da, ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán cặp da, túi nhỏ bằng da, đai bằng da, tấm phủ bằng da, ví đựng tiền; 
mua bán quần áo.  
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(210) 4-2011-17347 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.5.6; A2.5.18 
(591) Trắng hồng, hồng, trắng, nâu, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thành Đạt   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; thuốc trừ sâu; băng y tế.  

 

Nhóm 29: Dầu ăn thực vật; thức ăn làm từ cá; thịt; sữa; chất chiết ra từ thịt; bơ thực vật.  
 

Nhóm 30: Chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường; gia vị; gạo; cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-17349 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.2.7; 1.3.1; 25.5.2; 25.12.1 
(591) Vàng đất, đỏ, da cam, xanh dương, trắng, 

vàng 
(731) Công ty TNHH nhựa Textion (VN)

25 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa ga dùng cho người hút thuốc. 
 
 

(210) 4-2011-17350 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Vỹ Ly Ly  
(VN) 
1/55, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ gia xăng dầu; dầu nhờn; phụ tùng, bộ phận phụ trợ của mô tô và 
xe máy; phụ tùng, bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.  
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(210) 4-2011-17351 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Thủ Đô (VN) 
Xóm 3, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống .  

 
 

(210) 4-2011-17354 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong quá trình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các hợp chất khác để giặt tẩy; chế phẩm làm 
sạch, đánh bóng, cọ rửa và làm bóng; xà phòng; sản phẩm của ngành công nghiệp nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 
 

(210) 4-2011-17355 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH Công Nghiệp 
MAKHTESHIM AGAN VIETNAM (VN)
Khu dân cư Mai Thị Non, khu phố 2, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt vật gây hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-17356 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ GREENFIELD (GREENFIELD 
CO., LTD.)    (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hợp chất nitơ.  
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(210) 4-2011-17357 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ GREENFIELD (GREENFIELD 
CO., LTD.)    (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hợp chất nitơ.  
 
 

(210) 4-2011-17358 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ GREENFIELD (GREENFIELD 
CO., LTD.)    (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hợp chất nitơ.  
 
 

(210) 4-2011-17359 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ GREENFIELD (GREENFIELD 
CO., LTD.)    (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hợp chất nitơ.  
 
 

(210) 4-2011-17360 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH phân bón hữu 
cơ GREENFIELD (GREENFIELD 
CO., LTD.)    (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hợp chất nitơ.  
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(210) 4-2011-17365 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh 
Nguyệt   (VN) 
9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-17366 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Vàng cam, xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Pháp  
(VN) 
Cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi; thức ăn gia súc, cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi, cám 

tăng trọng vật nuôi, thức ăn cho chim.  
 
 

(210) 4-2011-17368 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.9.2; 26.4.2; 2.9.22; 26.3.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

xanh dương, vàng, da cam, ghi, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm An Bình   (VN) 
Nhà số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương 
Mai, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17369 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.24; 24.15.21; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, xanh 

dương, đỏ, da cam, vàng, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Nhà số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương 
Mai, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17370 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17371 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A11.3.2; 26.1.1; 26.3.1; A5.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh sẫm, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Yên Bái   (VN) 
521 đường Yên Ninh, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17372 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO   (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1139 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17373 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17374 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17375 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17376 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17377 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T    (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17378 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ Hải Dương  
(VN) 
Đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 21: Nắp bình, lọ bằng sứ; bình, lọ bằng sứ, bình, lọ để cắm hoa bằng sứ; đồ sứ dùng 
trong gia đình; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ; tượng bằng sứ.  

 
 

(210) 4-2011-17379 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Quảng Trị   (VN) 
01 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

(210) 4-2011-17380 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Quảng Trị    (VN) 
01 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2011-17381 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(731) Phạm Thị Thanh Thảo  (VN) 

162 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo, trà, cà phê, cacao. 

 
 

(210) 4-2011-17383 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Quốc Việt  
(VN) 
Số 106A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú 
Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2011-17386 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EATON CORPORATION   (US) 
1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện hạ thế; tủ điện điều khiển trung tâm.  

 
 

(210) 4-2011-17387 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) EATON CORPORATION    (US) 
1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  
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(210) 4-2011-17388 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17389 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17390 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17391 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (VG) 
3rd floor, Omar Hodge building 
Wickham cay I, PO box-362 Road town, 
Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-17392 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh nước biển 
(731) LABORATORIO AVI-MEX, S.A. DE 

C. V.   (MX) 
MaÝz No. 18, Col. Granjas Esmeralda 
C.P. 09810 MÐxico, D. F.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 
 

(210) 4-2011-17393 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY  (US)
1 River Road Schenectady, New York, 
U.S.A  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại đèn chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2011-17394 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh, cam (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hạp Tiến Sơn  
(VN) 
194/35/24 Phan Anh, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2011-17395 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - Dịch Vụ Việt MAN  
(VN) 
Thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, 
tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội, ngoại thất, mua bán hàng kim khí, điện máy, bán 
buôn hàng mỹ phẩm, mua bán hàng nông sản.  
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(210) 4-2011-17396 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Ghi nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Gen  
(VN) 
Lô I5_1, đường N7, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-17397 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.12; A17.5.21; 1.1.17 
(731) B&B SOLIMEC CO., LTD   (TH) 

3755/6 Rama 4 Road, Phrakanong, 
Klongtoei, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám: giấy nhám thường, giấy nhám chống thấm nước, giấy nhám được 

bôi trơn dùng để đánh bóng; vải nhám; vải nhám thường, nhám đĩa xếp, bánh nhám dùng 
để đánh bóng và mài mòn không có khung, bánh nhám dùng để đánh bóng và mài mòn có 
khung, vải không dệt dùng để đánh bóng (hay còn gọi là bùi nhùi).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: giấy nhám: giấy nhám thường, giấy nhám chống 
thấm nước, giấy nhám được bôi trơn dùng để đánh bóng; vải nhám: vải nhám thường, 
nhám đĩa xếp, bánh nhám dùng để đánh bóng và mài mòn không có khung cầm tay, bánh 
nhám dùng để đánh bóng và mài mòn có khung cầm tay; vải không dệt dùng để đánh 
bóng (hay còn gọi là bùi nhùi).  

 
 

(210) 4-2011-17398 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt động vật có hại, thuốc phòng chống mối mọt lâm sản; thuốc diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu hại, thuốc phòng trừ bệnh cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1145 

(210) 4-2011-17399 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Z.e.l.m.e.r Việt 
Nam   (VN) 
Số 9, tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây dùng điện sử dụng trong gia đình; máy hút 
bụi, máy bơm nước.  

 

Nhóm 09: Bàn là dùng điện.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; quạt điện dùng trong gia đình; ấm sắc thuốc dùng điện sử dụng 
trong gia đình, ấm đun nước dùng điện sử dụng trong gia đình; bếp từ; bếp gas; bếp nướng 
dùng điện; nồi áp suất dùng điện sử dụng trong gia đình; nồi lẩu dùng điện; máy sưởi ấm 
dùng điện sử dụng trong gia đình; thiết bị lọc nước dùng trong gia đình; máy pha cà phê 
dùng điện; máy sấy tóc; máy hút mùi dùng trong nhà bếp.  

 

Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà bếp bằng kim loại (inox) gồm: nồi, xoong, chảo (không 
chạy bằng điện); nồi áp suất dùng gas. 

 
 

(210) 4-2011-17400 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOKYO STYLE 
(TOKYO STYLE CO., LTD.)   (JP) 
7-1, 5- Chome, Koujimachl, Chlyoda-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn), đá quý; đồng 
hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 

Nhóm 18: Da và giả da, da động vật, da sống; rương (hòm), va li và túi du lịch; ô (lọng) 
và gậy chống; roi ngựa và yên cương, túi xách tay, túi nhỏ và ví đựng tiền.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (quần áo); giầy ống (bốt).  

 
 

(210) 4-2011-17401 (220) 22.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.25; A9.1.4; 14.3.20; 26.1.6; A19.3.21
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (CH)

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng nhựa dùng để bao gói. 
 

Nhóm 20: Bình chứa và nắp bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Chai bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2011-17402 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-17403 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-17404 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.7.24; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 
(731) TWINKLE LEATHERWARE 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 6 2F, Join-In Hangsing Centre, 
71-75 Container Port Rd., Kwaichun, N. 
T., Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp đựng tài liệu và túi bằng da; cặp dẹt đựng giấy tờ; vali du 

lịch; ví đựng đồ trang điểm (không có đồ); ví dùng cho phụ nữ; ví dùng cho nam giới; túi 
đựng đồ trang điểm (không chứa đồ) và túi xách đựng các hộp đồ mỹ phẩm (túi xách được 
bán riêng - không có hộp đồ mỹ phẩm); túi xách tay dành cho phụ nữ; túi đeo lưng; túi thể 
thao đa năng; túi thể thao đa năng không có hình dạng chuyên dụng đựng dụng cụ thể 
thao; túi dùng đi biển; vali có giá đỡ và bánh xe kéo; ví cầm tay không có quai đeo; túi 
buộc dây để mang đồ cắm trại; túi dùng để đựng đồ khi đi mua sắm bằng da, túi xách 
dùng buổi tối; cặp sách dùng cho học sinh; túi khoác vai; túi dùng để đựng đồ khi đi mua 
sắm bằng vải dệt; túi đi chợ của phụ nữ; túi du lịch; túi đựng quần áo khi đi du lịch; túi 
đựng giầy khi đi du lịch; cặp da đựng tài liệu, vali; hòm đựng hành lý; túi đựng hành lý; 
hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp dùng để đựng giấy tờ tài liệu; da động vật; ô; gậy chống; 
yên cương.  
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(210) 4-2011-17408 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Austfeed Việt Nam   (VN) 
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho động vật; ngũ cốc thô (không bao gồm gạo), gia súc; gia cầm 
(sống), hạt giống cây trong, con giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn dành cho động vật, đồ ăn làm từ cá (bột cá khô) làm từ thức 
ăn cho động vật, cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi, sản phẩm phụ của quá trình gia công 
hạt ngũ cốc để làm thức ăn nuôi súc vật, ngũ cốc thô (không bao gồm gạo), gia súc, gia 
cầm (sống), thức ăn cho thủy sản, phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành y), 
thức ăn để vỗ béo cho vật nuôi, cây giống, hạt giống, con giống; mua bán máy móc chế 
biến nông sản; mua bán thiết bị của nhà kho tồn trữ và bảo quản ngũ cốc thiết bị của 
chuồng trại chăn nuôi và phụ tùng kèm theo; dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng kể 
trên, dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ triển lãm với mục đích quảng cáo hoặc thương 
mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-17409 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-17410 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai  (VN) 
Khu 5, thị trấn Thanh Miện, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-17413 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.1.1; 1.5.1 
(591) Lam sẫm 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Hoàng Hà  (VN)
Số 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng 
bằng xe buýt, taxi, xe tải.  

 
 

(210) 4-2011-17414 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 

trồng.  
 
 

(210) 4-2011-17415 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, nâu, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Cần Tìm   (VN)

114 đưòng A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động 

sản, cho thuê nhà ở, văn phòng. 
 
 

(210) 4-2011-17416 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.10; 15.7.1; 25.1.6; A1.1.10; A8.5.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, vàng 

cam, nâu, ghi xám, hồng, đỏ, đen, trắng 
(731) Cơ sở Kim Tinh   (VN) 

62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
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(210) 4-2011-17417 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 15.7.1; 3.7.10; A1.1.10; 25.1.6; 8.7.5; 
A8.5.10 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, vàng 
cam, đỏ, đen, trắng 

(731) Cơ sở Kim Tinh   (VN) 
62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
 
 

(210) 4-2011-17418 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn Thương Tín   (VN) 
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 36: Giám định định giá vàng bạc đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc, đá quý và các loại trang sức. 
 
 

(210) 4-2011-17419 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Mạnh Hà   (VN) 
189/65 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17420 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  (VN)

ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô, rau quả sấy khô, trái cây nấu chín, rau quả nấu chín, khoai 
tây lát mỏng rán. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê, ca cao, gạo, gia vị thực phẩm, nước xốt làm từ trái cây và rau 
quả dùng cho xà lách. 

 
 

(210) 4-2011-17421 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.1.12; 26.11.3; A5.1.5 
(591) Đỏ, vàng ca, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit (VN)

ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau quả sấy khô; trái cây nấu chín; rau quả nấu chín; khoai 
tây lát mỏng rán. 

 
 

(210) 4-2011-17422 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.13; 26.2.7; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hoàng 
Phúc Thịnh  (VN) 
145F Đội Cung, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; loa; thiết bị khuyếch đại 
âm thanh; ống nói, bộ trộn âm. 

 
 

(210) 4-2011-17423 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A3.1.21; 3.1.4; 3.1.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hoàng 
Phúc Thịnh   (VN) 
145F Đội Cung, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; loa; thiết bị khuyếch đại 
âm thanh, ống nói; bộ trộn âm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 
1151 

(210) 4-2011-17424 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.5.1; 24.15.21; 4.5.2; 4.5.3; A18.1.19 
(591) Xanh dương, ghi xám, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Thỏa Sức 
Mua Sắm   (VN) 
130/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, hàng kim khí điện máy, điện lạnh như: máy 
lạnh, tủ lạnh, máy thu hình (tivi), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, máy tính, điện thoại, hàng 
điện gia dụng như: bóng đèn, dây điện, công tắc, ổ cắm, mau bán hóa mỹ phẩm, tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại với mục đích tiêu thụ sản phẩm, quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-17425 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Hành Tinh Trẻ  

(VN) 
90D Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may sẵn, vải, sợi, giầy dép, nón mũ, tất vớ, va li, túi xách, bóp 
ví, ba lô, dây thắt lưng bằng da và giả da; mua bán đồ chơi cho trẻ em, đồ dùng cho bà mẹ 
và em bé như: bình sữa, núm vú giả, tã lót; mua bán dụng cụ thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-17426 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 

công nghệ Châu Âu   (VN) 
130/19A/1 Lê Đình Cẩn, khu phố 6, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi làm đẹp như cắt tóc, trang điểm; cuộc thi sắc đẹp; tổ chức 
hội nghị, hội thảo; đào tạo dạy nghề làm đẹp như: cắt tóc, trang điểm, làm móng. 
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(210) 4-2011-17427 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư xuất nhập khẩu tổng 
hợp Sài Gòn   (VN) 
Số 27 Cao Thắng, phường 2, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu lao động; xuất nhập khẩu hàng hoá; quảng cáo thương mại.  
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính cho dự án bất động sản; mua bán, cho thuê, môi giới và định 
giá về bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-17428 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhiếp ảnh 
Sáng Tạo   (VN) 
5 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh; dịch vụ hình ảnh kỹ thuật số. 
 
 

(210) 4-2011-17429 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyên Sinh   (VN) 
19Bis Cộng Hoà, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-17430 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Việt Mai  (VN) 
12/8C Cù Lao, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2011-17431 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED  (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng cho việc điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh 
và/hoặc rối loạn về tim mạch.  

 
 

(210) 4-2011-17432 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED   (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng cho việc điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh 
và/hoặc rối loạn về tim mạch.  

 
 

(210) 4-2011-17433 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED   (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng trong ung thư học.  
 
 

(210) 4-2011-17434 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Thiên Sơn   (VN) 
Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, xử lý nước và thiết bị khử trùng bằng ozone.  
 
 

(210) 4-2011-17435 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Thiên Sơn    (VN) 
Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), đồ uống không có ga.  
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(210) 4-2011-17437 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A9.7.19 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

MIKO   (VN) 
Số 2 đường TS8, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước xuýt; súp; các chế phẩm để nấu súp hay nước dùng; nước canh thịt; chế 
phẩm để làm nước dùng hay nước canh thịt; chất chiết xuất ra từ thịt; dầu; bơ; sữa; các sản 
phẩm từ sữa; thịt gia cầm tươi sống; nước thịt đông.  

 

Nhóm 30: Nước xốt cho thức ăn; nước chấm (đồ gia vị); gia vị; đồ gia vị; nước tương; 
tương ớt; mù tạt; snack (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc); mì; bún; miến; cháo; 
phở; kem lạnh; ma- don-ne; giấm.  

 
 

(210) 4-2011-17438 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.6; A6.19.17; 6.7.11; A6.7.5
(591) Xanh dương, xám, xanh lá cây, xám 

nhạt, xám đậm, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cấp thoát 
nước - công trình đô thị Hậu 
Giang  (VN) 
Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 
5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng đường ống nước. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng xe buýt.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước; tiêu huỷ rác và chất thải. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ công viên; chăm sóc bãi cỏ. 
 

(210) 4-2011-17439 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ gạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH In Hồ Gươm  (VN)
Số 16, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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(210) 4-2011-17441 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 24.15.1; 15.7.1 
(591) Trắng, vàng, vàng đồng, nâu, đỏ, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Bá 
Khem   (VN) 
Khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lúa giống; mua bán lúa; mua bán gạo.  
 
 

(210) 4-2011-17442 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.9.18; 7.1.24; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, đỏ, nâu, đen, 

nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bè Hào Đực 
Nhỏ  (VN) 
Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát.  
 
 

(210) 4-2011-17443 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên ON - OANH (VN)
Số 146 ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu, gas.  
 
 

(210) 4-2011-17444 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên ON - OANH (VN)
Số 146 ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2011-17445 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương nhạt, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Tiến Thành  (VN) 
Xuân Nê, xã Khánh Hà, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện.  
 
 

(210) 4-2011-17446 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tam Hòa Phát   (VN) 
379 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị viễn thông.  
 
 

(210) 4-2011-17447 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tam Hòa Phát   (VN) 
379 Sư Van Hạnh nối dài, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị viễn thông.  
 
 

(210) 4-2011-17448 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương nhạt, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đồ Uống Việt  
(VN) 
83/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn  (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông, mứt (ướt), mứt quả (ướt); trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (lạnh); men, bột nở; muối, 
tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị). 

 

Nhóm 32: Nước uống làm từ sữa đậu (nước ngọt), nước khoáng xenxe; nước hoa quả ướp 
lạnh (đồ uống); nước sô đa; nước suối; nước có ga; bia; đồ uống không chứa cồn; đồ uống 
khai vị không chứa cồn (trừ bia). 
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); tinh dầu rượu (tinh dầu alocolic); rượu 
mùi (rượu anit); đồ uống được cất (chưng cất); rượu mạnh (rượu brandi); đồ uống chưng 
cất; đồ uống có cồn chứa quả; rượu gạo; rượn uýt ki; rượu vốt ca. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán ăn tự phục vụ; quán rượu.  

 
 

(210) 4-2011-17449 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương nhạt, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồ Uống Việt  
(VN) 
83/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn  (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông, mứt (ướt), mứt quả (ướt); trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (lạnh); men, bột nở; muối, 
tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống, quán ăn tự phục vụ; quán rượu.  

 
 

(210) 4-2011-17450 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồ Uống Việt  
(VN) 
83/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả; trứng, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.   

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường (ăn), gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; 
bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; men, bột nở; muối (ăn), 
tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống, quán ăn tự phục vụ; quán rượu.  
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(210) 4-2011-17451 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Lợi   (VN) 
09/245 Lê Duẩn, phường 7, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-17452 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Cát Đại Lợi   (VN) 
Số 10 Bát Đàn, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, dịch vụ nhà 

ở, quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp: giám sát điều hành 
công việc xây dựng công trình, xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, trang trí nội 
thất. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bản vẽ xây dựng, thiết kế mặt bằng xây dựng, thiết kế trang trí 
nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-17453 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Cát Đại Lợi    (VN) 
Số 10 Bát Đàn, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, dịch vụ nhà 

ở, quản lý bất động sản.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giám sát điều hành 
công việc xây dựng công trình, xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, trang trí nội 
thất.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bản vẽ xây dựng, thiết kế mặt bằng xây dựng, thiết kế trang trí 
nội thất.  
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(210) 4-2011-17454 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A11.3.4; 26.1.2 
(591) Trắng, nâu đen, nâu nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cà Phê Tầm 
Nhìn (VISION COFFEE)   (VN) 
204G - 204H Sư Vạn Hạnh, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cà phê; ca cao; cà phê; cà phê chưa rang (cà phê xanh); chè (trà); 
sôcôla; kem lạnh; bánh ngọt; đồ uống ca cao có sữa; cà phê sữa; sôcôla sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; món ăn điểm tâm; trà 
ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-17457 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.25; A25.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vự; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-17458 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; A26.3.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Sông Hồng  (VN) 
164 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; kinh doanh bất động sản; môi giới đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ 
tầng kỹ thuật, công trình ngầm. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trong xây dựng như: thiết kế kết cấu, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội 
ngoại thất công trình dân dụng công nghiệp, thiết kế quy hoạch chung, thiết kế hệ thống 
thoát nước, thiết kế đường bộ đối với khu đô thị và khu dân cư, thiết kế cáp điện, chống 
sét cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. 
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(210) 4-2011-17459 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.15.25; 1.15.23; 26.15.15; 15.1.17; 
26.1.2 

(591) Vàng, trắng, đỏ thẫm, đen nhạt 
(731) Công ty TNHH Đại Hồng Phát  

(VN) 
211 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị và máy để làm sạch nước; thiết bị khử nước; thiết bị 

diệt trùng nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; xuất nhập khẩu thiết bị lọc nước; mua bán linh kiện 
lọc nước, xuất nhập khẩu linh kiện lọc nước; mua bán máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2011-17460 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương đậm 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Tuyết 

ánh   (VN) 
Số 58, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, 
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống, giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-17461 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 24.15.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, nhạt 
(731) Công ty cổ phần vật liệu và 

xây dựng Tây Ninh   (VN) 
Số 62 đường Trần Phú, ấp Ninh Trung, 
xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2011-17462 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Phạm Phú Đức   (VN) 

Tổ 24, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, thắt lưng, ví da, túi xách, giày dép.  
 
 

(210) 4-2011-17463 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, đỏ, hồng, vàng, xanh dương nhạt 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Gia 

Phát Lợi   (VN) 
Tổ 7, ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, lợn (heo) giống, lợn (heo) thịt; mua bán 
các mặt hàng nông sản (gạo, bột ngũ cốc, khoai, sắn, dầu cá, đậu nành).  

 
 

(210) 4-2011-17464 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Hồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ACE OF HEART (VN)
64 Tản Đà, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2011-17465 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh lục, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh ý  (VN) 
Số 146, khu phố 2, đường Đồng Khởi, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình: viễn thông, điện thế 35KV, dân dụng, công 
nghiệp, cấp thoát nước, giao thông; thi công trang trí nội - ngoại thất.  
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(210) 4-2011-17466 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nhà hát kịch Thành Phố  (VN) 
30 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa, đặt biệt là: tổ chức, tư vấn, thiết kế các chương trình 
biểu diễn nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-17467 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7; 7.5.10 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Mô 
Đun  (VN) 
62 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vách ngăn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; tấm lợp bằng kim loại; cầu 
thang bằng sắt; khung cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-17468 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A1.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tất Sơn Hà  (VN) 
19/1 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng cung cấp).  
 
 

(210) 4-2011-17469 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch ngói Phú 
Quý  (VN) 
Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 19: Các vật liệu xây dựng từ đất sét: gạch, ngói.  
 

Nhóm 37: Khai thác đá, sỏi, cát, đất sét.  
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(210) 4-2011-17470 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế REX  (VN)
Số 4, ngách 212/1 phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-17471 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế REX  (VN)
Số 4, ngách 212/1 phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-17472 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế REX  (VN)
Số 4, ngách 212/1 phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2011-17473 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế REX  (VN)
Số 4, ngách 212/1 phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong y tế). 

 
 

(210) 4-2011-17474 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế REX  (VN)
ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong y tế). 
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(210) 4-2011-17475 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GLAXOSMITHKLINE LLC   (US) 
Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 
 

(210) 4-2011-17476 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 
Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 

 
 

(210) 4-2011-17477 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINARUS   (VN) 
Số 10 ngõ 26 phố Nguyên Hồng, Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17478 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINARUS   (VN) 
Số 10, ngõ 26, phố Nguyên Hồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-17480 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nhã Thành 
Phát  (VN) 
B1-6.7 khu biệt thự Đảo Xanh, phường 
Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-17481 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ phần 
mềm D2  (VN) 
152 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính, phân tích hệ thống máy tính, thiết kế hệ thống máy 
tính, dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virus, nghiên cứu dự án kỹ thuật, chuyển giao ứng 
dụng thành tựu về công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2011-17482 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ phần 
mềm D2   (VN) 
152 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ    

 

(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính, phân tích hệ thống máy tính, thiết kế hệ thống máy 
tính, dịch vụ bảo vệ máy tính tránh virus, nghiên cứu dự án kỹ thuật, chuyển giao ứng 
dụng thành tựu về công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2011-17483 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Cam, xanh dương đậm (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Bảo  (VN) 
Lô E, khu công nghiệp Hoàng Gia, xã 
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Tất (vớ), găng tay (trang phục), đồ đội đầu (khăn chùm đầu), quần áo may sẵn, 
áo sơ mi, quần soóc.  
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(210) 4-2011-17484 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mỹ Bảo  (VN) 
Lô E, khu công nghiệp Hoàng Gia, xã 
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Tất (vớ), găng tay (trang phục), đồ đội đầu (khăn chùm đầu), quần áo may sẵn, 
áo sơ mi, quần soóc.  

 
 

(210) 4-2011-17485 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại trà cà phê Hương Phát (VN)
Số 7, đường số 2, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2011-17486 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xám, nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại trà cà phê Hương Phát (VN)
Số 7, đường số 2, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2011-17487 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.7; 26.1.2; A24.7.23; 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại trà cà phê Hương Phát (VN)
Số 7, đường số 2, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê các loại.  
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(210) 4-2011-17488 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A3.13.16 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận chuyển 
Kiến Đỏ  (VN) 
33 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch xe cộ, làm sạch quần áo, làm sạch ngôi nhà (bên trong), làm sạch toà 
nhà (bề mặt bên ngoài).  

 

Nhóm 39: Bao gói hàng hoá, dịch vụ dọn nhà, vận chuyển đồ đạc, vận chuyển (có bảo vệ) 
các vật quý giá.  

 
 

(210) 4-2011-17489 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thuỷ sản SEAPRO  (VN) 
327 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Cá, tôm, mực (thuỷ sản) đã chế biến. 
 
 

(210) 4-2011-17490 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.12; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá nhạt, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sao Vàng  (VN) 
41-13 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2011-17491 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng sậm, đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Đông Đô   (VN) 
74A Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp điện quang (bếp halogen); lò nướng dùng điện; nồi áp suất 
dùng điện; bình đun nước dùng điện; nồi cơm điện. 

 
 

(210) 4-2011-17492 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 20.7.1; 3.5.15; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở Anh ngữ Nam Tây úc  
(VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 

(210) 4-2011-17493 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ phát triển Việt Mỹ   (VN) 
37E, đường số 12, phường Bình Hưng 
Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường  

 
 

(210) 4-2011-17494 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, xan lơ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ phát triển Việt Mỹ   (VN) 
37E, đường số 12, phường Bình Hưng 
Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2011-17495 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 24.13.1; 23.1.1 
(591) Đen, vàng 
(731) GRAVITY GAMES CORP   (KR) 

14F, Nuritkum Square R&D Tower, 
1605, Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul, 
121-795, Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy tính 
(phần mềm đã được tải về); máy tính; đĩa com pắc (bộ nhớ chỉ đọc); sách điện tử (có thể 
tải về); âm nhạc điện tử (có thể tải về); đĩa ghi (nhạc); phim hoạt hình; phần mềm trò chơi 
ảo; chương trình máy tính ghi lại các trò chơi; phân mềm trò chơi (có thể tải về); các 
chương trình máy tính; bộ nhớ máy tính; thiết bị liên lạc có thể mang đi được (xách tay); 
máy tính bỏ túi.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim; cho thuê băng vi-đi-ô (video); giải trí truyền hình xuất bản 
sách; xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến (không tải về được); cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; tổ chức triển lãm nhằm mục đích văn hóa, giáo dục; cung cấp các 
tiện nghi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến qua mạng máy tính; cung cấp các 
thông tin về trò chơi; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải về được); 
cung cấp các trang mạng chơi điện tử trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-17498 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 3.2.1; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, xanh cốm, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Pháp  
(VN) 
Cụm KT - XH Tân Tiến, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi; thức ăn gia súc, cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi, cám 
tăng trọng vật nuôi, thức ăn cho chim.  

 
 

(210) 4-2011-17499 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Viện nghiên cứu cây ăn quả 
Miền Nam    (VN) 
Km 1975, quốc lộ 1A, xã Long Định, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; thuốc xịt kiến; chế phẩm để diệt trừ sâu hại.  
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(210) 4-2011-17500 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.13.1; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Đỏ đun, đen, vàng 
(731) Hồ Văn Hùng   (VN) 

Km 36 đường 9, thôn Phú An, xã Hướng 
Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu cần; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2011-17501 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Cơ sở sản xuất bánh kẹo 

Ngọc Thắng   (VN) 
Thôn Đạo Đầu, Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh kem xốp; bánh quy; kẹo mè xửng.  
 
 

(210) 4-2011-17503 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 2.1.8; A3.9.2; 2.9.22 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, vàng, xanh lá cây, ghi, đen, 
trắng, hồng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17504 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 2.9.22; A26.11.9 
(591) Nâu, vàng, vàng nhạt, da cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17505 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 24.15.3; 2.9.22; 2.9.23; 2.1.1; 
5.3.9 

(591) Đỏ đun, nâu, vàng, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17507 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.17; 2.9.23; 2.1.1; 5.3.9 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-17508 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 2    (VN) 
Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17509 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 2    (VN) 
Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17520 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 24.15.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc HP  

(VN) 
Số 420B Tô Hiệu, phường Trần Nguyên 
Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất công trình; xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông vận tải; san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng; giám sát thi 
công các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; 
thiết kế mẫu đồ hoạ của mẫu lô gô, mẫu quảng cáo, mẫu in, ấn phẩm viết; thiết kế 
website.  
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(210) 4-2011-17521 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH công nghệ giao 
tiếp WISE CONCETTI   (VN) 
Tầng 5, toà nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; cho thuê chương trình 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; nâng cấp phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-17522 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, hồng, 

vàng, xanh da trời, tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao MITSUSTAR Việt Nam  (VN) 
Số 90, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sản phẩm sơn như: sơn phủ, sơn lót, sơn dùng cho đồ gốm, sơn chống gỉ; sơn 
diệt khuẩn, sơn chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2011-17523 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy 

Hai Bảy.727   (VN) 
6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bột đắp mặt nạ, chế phẩm làm sáng bóng, dầu gội đầu, xà phòng, 
chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ].  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, các loại phụ liệu làm tóc, các loại dụng cụ 
làm móng tay; quảng cáo.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da, thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc, dịch vụ cắt sửa móng 
tay, dịch vụ trang điểm, dịch vụ cấy tóc.  
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(210) 4-2011-17525 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Văn Hiến   (VN) 
Gian I 12 - I 12 bis số 134/1 Tô Hiến 
Thành, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17526 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Văn Hiến   (VN) 
Gian I 12 - I 12 bis số 134/1 Tô Hiến 
Thành, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17527 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Văn Hiến   (VN) 
Gian I 12 - I 12 bis số 134/1 Tô Hiến 
Thành, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-17538 (220) 23.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12; A11.3.4; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ROSSO Việt 
Nam  (VN) 
Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, chức năng văn phòng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2011-17542 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dịch vụ và thương mại Thuận 
Tường  (VN) 
Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; máy lọc nước uống chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình; thiết bị làm sạch nước.  

 
 

(210) 4-2011-17543 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dịch vụ và thương mại Thuận 
Tường   (VN) 
Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; máy lọc nước uống chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình; thiết bị làm sạch nước.  

 
 

(210) 4-2011-17544 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.1.6; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Phan Thành Thụy   (VN) 

Khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, bánh in, kẹo, cà phê, trà, ca cao.  
 
 

(210) 4-2011-17546 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty TNHH nhựa Long 
Thành   (VN) 
Số 08, Kim Biên, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em (bằng nhựa).  
 

Nhóm 20: Thùng sọt không bằng kim loại (không dùng cho mục đích gia dụng); ghế ngồi 
không bằng kim loại; hộp đựng đồ chơi không bằng kim loại; khay vận chuyển không 
bằng kim loại; bàn không bằng kim loại; két nhựa.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm làm từ nhựa như: chậu tắm em bé (có thể di chuyển được), thùng 
rác, móc quần áo, thùng giữ lạnh, bình (lọ), giỏ.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa; quả bóng dùng trong trò chơi bằng nhựa; bể bơi bằng nhựa 
(đồ chơi); phao bơi bằng nhựa (đồ chơi); dụng cụ rèn luyện thể hình bằng nhựa; xe đồ 
chơi bằng nhựa.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vỏ máy thu hình, vỏ máy vi tính, vỏ quạt điện, cánh quạt điện làm 
bằng nhựa, lốp xe, máy thiết bị văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-17548 (220) 23.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Long 

Điền  (VN) 
104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình đường bộ, 
công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

 
 

(210) 4-2011-17564 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 24.9.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-17565 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 24.9.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam    (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-17566 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 24.9.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, tím, tím đậm 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam    (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-17567 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-17568 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-17569 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-17573 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SOKKIA TOPCON CO., LTD.   (JP) 
1588 Matsudasoryo, Matsuda-machi, 
Ashigarakami Gun, Kanagawa 258-8508 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo đạc; máy kinh vĩ (dụng cụ của những người vẽ bàn đồ địa hình 

dùng để đo các góc chiều ngang và chiều thẳng đứng), thiết bị đo cao trình (dụng cụ đo 
đạc) và la bàn bỏ túi (dụng cụ định hướng), dụng cụ đo mức độ cao so với bề mặt phẳng 
và dụng cụ đo mức độ cao so với bề mặt phẳng điều khiển bằng tay; dụng cụ đo xa (dụng 
cụ đo đạc), dụng cụ đo diện tích, dụng cụ trắc địa định vị toàn cầu, kính lập thể (dụng cụ 
quang học), dụng cụ đo xa điện tử, dụng cụ trắc địa chụp địa hình thực địa, máy chụp ảnh 
lập thể và máy kính vĩ ghi hình (dụng cụ đo đạc), máy chụp ảnh bản đồ (dụng cụ nhiếp 
ảnh), dụng cụ đo đạc dùng cho kỹ thuật dân dụng, thiết bị đo áp lực kẽ rỗng và thiết bị đo 
áp lực, cái đo độ nghiêng (dụng cụ đo dạc), dụng cụ đo đập nước, thiết bị đo sóng đàn hồi, 
thiết bị đo địa vật lý, thiết bị đo từ (dụng cụ đo dạc), thiết bị đo trọng lực; kính viễn vọng 
xích đạo (dụng cụ quang học) và thiết bị đo điện từ dùng cho công nghiệp; thiết bị vẽ đồ 
thị.  

 
 

(210) 4-2011-17583 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) ACCLARENT, INC.   (US) 
1525-B O'Brien Drive, Menlo Park, CA 
94025 United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là đèn nội soi và thiết bị nội soi sử dụng trong điều trị bệnh 

và căn bệnh về hoặc có liên quan đến tai, mũi, xoang cạnh mũi và họng.  
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(210) 4-2011-17585 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.11.13; 3.7.10; A5.5.20; 24.17.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh dương, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở kinh doanh Song én  
(VN) 
14 Bà Triệu, phường Phú Trinh, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 05: Mua bán thuốc từ dược liệu, thuốc đông y. 

 
 

(210) 4-2011-17600 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A7.1.12 
(591) Đen, đỏ, trắng, ghi, xanh dương nhạt, 

nâu, hồng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

BIONLINE  (VN) 
Số 34, ngách 108, ngõ 296, phố Minh 
Khai, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại. 

 
 

(210) 4-2011-17602 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.9 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang    (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm: đá cắt, đá mài, đĩa nhám, lưỡi cắt gạch, đĩa nỉ đánh 

bóng, mâm cưa, lưỡi khoan. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện: cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, dụng cụ vặn ốc 
vít, dụng cụ cắt kính, kìm, búa, dao tiện có gắn đầu hợp kim.   
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(210) 4-2011-17603 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang    (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm: đá cắt, đá mài, lưỡi cắt gạch, đĩa nỉ đánh bóng, 
mâm cưa,  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, không dùng điện: đá mài dao, đá sửa đá, 
dụng cụ cắt kính.  

 
 

(210) 4-2011-17606 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; A5.5.20; A1.1.12 
(591) Xanh dương, trắng, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông A.D.T.E.C  (VN) 
526 Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-17608 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Trắng, xanh nước biển, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm mousse Liên ¸ 
(Lien A.,Ltd)  (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm cao su. 
 
 

(210) 4-2011-17623 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17625 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND (VN)
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Cốm vi sinh, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17626 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phẩn G & P - LAND (VN)
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Cốm vi sinh, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17628 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND (VN)
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Cốm vi sinh, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17641 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Văn Lộc   (VN) 

299/81 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi khoá mở nước; van điều chỉnh mực nước trong bình chứa; 
bồn tắm. 
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(210) 4-2011-17642 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A1.11.8; A1.1.10; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Cửa hàng giầy dép Gia Phát  

(VN) 
21 khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng 
Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo, nón (mũ), tất (vớ). 

 
 

(210) 4-2011-17643 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1; 21.3.21 
(591) Đỏ, xanh cốm, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư xây dựng Thái Nguyên  
(VN) 
5/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trong lĩnh vực thi công xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-17647 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 3.7.1; 5.7.3; 26.1.1; A8.1.14 
(591) Vàng nhạt, nâu, nâu nhạt, đen, xanh 

dương đậm, cam, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI 

JAYA   (ID) 
JI. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 
Selatan, Indonesia 12240  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ, bánh quy dẹt nhỏ, bánh quy giòn, bánh bích quy.  
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(210) 4-2011-17648 (220) 24.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A16.1.5; 26.2.3; 26.2.1; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH viễn thông 
Vĩnh Phát  (VN) 
387 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Liên lạc bằng điện thoại, dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, thông tin 
về viễn thông liên lạc.  

 
 

(210) 4-2011-17660 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 4.3.3; ; 4.3.9; 25.1.6 
(591) Xanh lục đậm, đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) DOUGLAS MACKENZIE LIMITED  

(GB) 
292 St. Vincent Street, Glasgow, 
Scotland 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

(210) 4-2011-17661 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
và thương mại Tiên Phong  (VN) 
Tổ 15, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Lưới thép. 
 
 

(210) 4-2011-17662 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, nhũ đồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
lương thực - thực phẩm Tấn 
Huy  (VN) 
1142A Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2011-17665 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Lê Hải Loan  (VN) 
13/31 ấp Bình Đường 1, xã An Bình, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo mặt.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ lấy ráy tai: móc ráy tai.  
 
 

(210) 4-2011-17666 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(591) Xanh dương, hồng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Phúc An Gia  (VN) 
86 Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp lao động tạm thời: cung cấp nhân sự để giúp khách hàng 
trong việc chăm sóc gia đình trong một thời gian theo thỏa thuận giữa hai bên.  

 
 

(210) 4-2011-17667 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
281/23/13 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-17669 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh Hoà 
Phát  (VN) 
Nhà số 5 khu TT Cục Vận tải, xã Xuân 
Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch: cho thuê xe; dịch vụ vận tải [thư 
tín hoặc hàng hóa]; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ chuyển nhà; vận tải bằng tắc xi; vận 
chuyển hành khách.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời: cơ sở lưu trú tạm thời; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-17680 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và công nghệ Tiến 
Trung   (VN) 
Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; san lấp mặt bằng.  
 
 

(210) 4-2011-17682 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất mỹ phẩm Huy Cường  
(VN) 
C4/12P/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2011-17683 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất mỹ phẩm Huy Cường  
(VN) 
C4/12P/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2011-17684 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.4; A25.7.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 

908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; máy bơm nước; máy cắt cỏ; máy 
phun xịt nước; máy nổ.  

 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công).  
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(210) 4-2011-17685 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

 

(731) Trường tiểu học và trung 
học cơ sở Tây úc  (VN) 
157 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông. 

 
 

(210) 4-2011-17686 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 
(540) 

  

(731) Tăng Thượng Thảo  (VN) 
1 - 195B1 tập thể Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng để điều hoà nhiệt độ: chất lỏng dùng để làm mát động cơ và bảo 

vệ các chi tiết máy động cơ khỏi han gỉ.  
 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); phụ gia không 
phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-17687 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 1.3.1; 26.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ sản xuất Năng Lượng 
Sạch  (VN) 
93 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng để tắm (sử dụng điện); thiết bị vệ sinh, cụ thể là: vòi hoa 

sen, vòi vòi phun nước, thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị cung cấp nước.  
 
 

(210) 4-2011-17689 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) LI XIAO YU   (CN) 

Zhangyang Hamlet, Wangdian Ward, 
Huaibin District, Henan Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng nhôm; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và 
phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại (dùng trong 
xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa; công và phụ kiện của cổng bằng nhựa 
(dùng trong xây dựng); vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-17695 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 7.1.24; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần gia dụng 
GOLDSUN  (VN) 
Lô CN7 cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay ép thực phẩm đa năng; máy hút bụi (dùng điện); máy 
rửa rau quả dùng điện (có thêm chức năng khử độc); máy rửa bát đĩa (dùng điện); máy 
giặt; máy phát điện; động cơ điện (ngoài loại dùng cho phương tiện giao thông); máy đánh 
giày; máy nén; máy khoan cầm tay (dùng điện); máy cắt cỏ; máy đánh trứng dùng điện. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ mở nắp hộp không dùng điện; muôi (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nhà 
bếp làm bằng inox như: thìa; dĩa; kéo; kẹp (dụng cụ cầm tay).  

 

Nhóm 09: Máy biến thế; máy chỉnh lưu dòng điện (máy nắn dòng); bàn là (dùng điện); ắc 
quy điện; thiết bị để nạp ắc quy điện; máy chiếu (thiết bị kết hợp với máy vi tính); pin 
quang điện. 

 

Nhóm 11: Lò nướng dùng điện; nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện (không phải là bộ 
phận của máy móc); bình tắm nóng lạnh dùng điện, ga, năng lượng mặt trời; nồi đa năng 
(dùng điện); bình đun nước siêu tốc dùng điện (bình thuỷ điện); thiết bị lọc nước không 
dùng điện; máy sưởi điện; bếp nướng dùng điện; bếp lẩu nướng (dùng điện); tủ đông lạnh; 
máy điều hòa nhiệt độ; máy sấy tóc (dùng điện); máy sấy bát (dùng điện); thiết bị sấy khô 
quần áo (dùng điện); lò vi sóng (dùng điện); máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện); 
thiết bị lọc không khí; máy lọc nước dùng điện (có tích hợp thiết bị trao đổi nhiệt để cấp 
nước nóng và lạnh); máy lọc nước (dùng điện); bếp nướng (sử dụng gas); quạt điện; quạt 
xạc; bếp gas; bếp âm (dùng điện); đèn xạc; bếp điện từ; ấm sắc thuốc dùng điện; bếp tủ 
nướng dùng điện; máy khử trùng; khay giữ nóng thức ăn dùng điện; máy làm sữa chua (là 
thiết bị trao đổi nhiệt).  

 

Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện (không phải là bộ phận của máy móc); ấm đun 
nước inox không dùng điện (ấm còi); nồi nhôm (không dùng điện) ; nồi inox  (không 
dùng điện); chảo nhôm (không dùng điện); chảo inox  (không dùng điện); bát (bằng 
inox); đũa (bằng inox); chậu (thau) bằng inox (không phải là bộ phận của thiết bị vệ sinh). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và ký gửi các sản phẩm đồ điện tử, các sản phẩm đồ gia dụng 
cụ thể là: máy xay sinh tố, máy xay ép thực phẩm đa năng, máy hút bụi (dùng điện), máy 
rửa rau quả dùng điện (có thêm chức năng khử độc), máy rửa bát đã (dùng điện), máy 
giặt, máy phát điện, động cơ điện (ngoài loại dùng cho phương tiện giao thông), máy 
đánh giày, máy nén khoan cầm tay (dùng điện), máy cắt cỏ; máy đánh trứng (dùng điện), 
dụng cụ mở nắp hộp, dụng cụ nhà bếp làm bằng inox như: thìa, dĩa, muôi, kéo kẹp, máy 
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biến thế, máy chỉnh lưu dòng điện (máy nắn dòng), bàn là (dùng điện), ắc quy điện, thiết 
bị để nạp ắc quy điện, đèn chiếu (thiết bị kết hợp với máy vi tính), pin quang điện, lò 
nướng, nồi cơm điện, nồi áp suất dùng điện (không phải là bộ phận của máy móc), bình 
tắm nóng lạnh dùng điện, gas năng lượng mặt trời, nồi đa năng (dùng điện), bình đun 
nước siêu tốc dùng điện (bình thuỷ điện), thết bị lọc nước không dùng điện, máy sưởi 
điện, bếp nướng; bếp lẩu nướng (dùng điện), tủ đông lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy sấy 
tóc (dùng điện), máy sấy bát (dùng điện), máy sấy khô quần áo (dùng điện), lò vi sóng 
(dùng điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp (dùng điện), thiết bị lọc không khí, máy lọc 
nước dùng điện (có tích hợp thiết bị trao đổi nhiệt để cấp nước nóng và lạnh), máy lọc nước 
(dùng điện), bếp nướng (sử dụng gas), quạt điện, quạt xạc, bếp gas, bếp âm (dùng điện), đèn 
xạc, bếp điện từ, ấm sắc thuốc, tủ nướng, máy khử trùng, khay giữ nóng thức ăn dùng điện, 
máy làm sữa chua, nồi áp suất không dùng điện (không là bộ phận của máy móc), ấm đun 
nước inox không dùng điện (ấm còi), nồi nhôm, nồi inox, chảo nhôm, chảo inox.  

 
 

(210) 4-2011-17710 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 2.9.21; 26.3.23 
(591) Xám, đỏ, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17711 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt   (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-17712 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 2.3.1 
(591) Xám, đỏ, trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt   (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-17714 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
dược Hà Nội  (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17715 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17716 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17717 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-17718 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17719 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109, Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17730 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND (VN)
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-17731 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND (VN)
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-17732 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Duy Trọng   (VN) 
Số 79 ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17733 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-17735 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; 25.5.5; A26.11.12 
(731) Nguyễn Đức Giang   (VN) 

Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dân dụng như: công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, bảng 

điều khiển điện, đầu nối dây điện, dây cáp điện.  
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(210) 4-2011-17737 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17738 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-17739 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.5.1 
(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-17752 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Võ Văn Trung  (VN) 
Xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2011-17753 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 21.3.21; 26.1.5; 25.5.5; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH ACB  (VN) 

45 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-17754 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) Nguyễn Thị Kim Yến  (VN) 
C4/34 MB Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-17756 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) SUPACHAI ASAWANUCHIT   (TH) 
59 Radchada Nivet, Pracharard Bampen 
Rd., Huay Kwang, Bangkok 10320, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
đánh bóng; dung dịch cọ rửa; xà phòng; nước hoa; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-17757 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) FUJIREBIO INC.  (JP) 
62-5, Nihonbashi-hamacho 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thử dùng để chẩn đoán bệnh.  
 

Nhóm 10: Thiết bị xét nghiệm miễn dịch tự động (thiết bị y tế).  
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(210) 4-2011-17758 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21; 26.1.2 
(731) FUJIREBIO INC.   (JP) 

62-5, Nihonbashi-hamacho 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử dùng để chẩn đoán bệnh.  

 
 

(210) 4-2011-17759 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.25; 26.1.2 
(731) FUJIREBIO INC.    (JP) 

62-5, Nihonbashi-hamacho 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xét nghiệm miễn dịch tự động (thiết bị y tế).  

 
 

(210) 4-2011-17770 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.13; 2.9.4 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Hồng Phát  (VN) 
5/6G Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim.  

 
 

(210) 4-2011-17771 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.1; A14.3.13 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Hồng Phát   (VN) 
5/6G Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim.  
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(210) 4-2011-17772 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) A5.5.20; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Hồng Phát    (VN) 
5/6G Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim.  
 
 

(210) 4-2011-17773 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.2; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Xanh, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Đi Cờ Li Nít  (VN) 
225 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh  
 
 

(210) 4-2011-17774 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 25.5.2; A25.3.3; A19.13.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Đi Cờ Li Nít   (VN) 
225 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh  
 
 

(210) 4-2011-17775 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 25.7.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trang trí nội thất Vạn Thái  
(VN) 
18 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất như: rèm cửa, mành cửa (màn sáo), giường tủ, 
bàn ghế.  
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(210) 4-2011-17776 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

  
(731) Công ty TNHH thiết bị lạnh 

Đồng Bộ V.N   (VN) 
51 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh; thiết bị điều hòa 

không khí.  
 
 

(210) 4-2011-17777 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 5.13.4; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - du lịch Hoa Đà  (VN) 
115A Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-17778 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A17.2.2; 1.15.14; 1.15.21; A6.3.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh dương đậm, xanh da 
trời, xanh da trời nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Thái 
Bảo   (VN) 
243/48 đường Mã Lò, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2011-17790 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GALDERMA S.A.    (CH) 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm thuốc và chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2011-17791 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) GALDERMA S.A.    (CH) 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 CHAM, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm thuốc và chế phẩm dược.  
 

(210) 4-2011-17792 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(731) BAYER S.A.S   (FR) 
16, rue Jean-Marie Leclair, 69009, Lyon, 
France  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt nấm. 
 
 

(210) 4-2011-17793 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.3.1; 26.5.1; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

dân dụng công nghiệp số 1-
Đồng Nai  (VN) 
Số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện xây dựng bằng kim loại (vận chuyển được) .  
 

Nhóm 19: Bê tông; gạch lát, ngói, gạch.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở (bất động sản): mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, 
quản lý bất động sản, định giá bất động sản, đầu tư bất động sản; cho thuê nhà xưởng. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; san lấp mặt 
bằng; trang trí nội thất; xây dựng/ lắp đặt rào chắn an toàn dùng trong xây dựng (bao che 
công nghiệp); khai thác đất.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng và thiết kế rào chắn an toàn dùng trong xây dựng 
(bao che công nghiệp); (thiết kế) trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2011-17795 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần Minh Thắng  

(VN) 
Số 14 đường Hùng Vương, khóm 3, phường 
7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, vật liệu xây dựng phi kim loại như cát, đá, gạch, ngói, trang 
trí nội thất như tủ, bàn ghế, nông sản, lương thực, thực phẩm; mua bán xuất nhập khẩu 
thủy hải sản như tốm, cá, cua; đấu giá bất động sản; tư vấn đấu thầu; cho thuê khoảng 
không gian quảng cáo; dịch vụ so sánh giá cả. 

 

Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động 
sản; định giá bất động sản; dịch vụ nhà đất; dịch vụ cho thuê bất dộng sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng công trình giao 
thông và thủy lợi giám sát thi công các công trình xây dựng; san lấp mặt bằng; dịch vụ 
cung cấp thông tin về lĩnh vực xây dựng; dịch vụ trang trí nội, ngoại thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình giao thông; thiết kế kết cấu công trình dân dụng; khảo sát 
địa hình, địa chất. 

 
 

(210) 4-2011-17796 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) 26.13.25; A14.3.13 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Việt Thái  
(VN) 
Tầng 8, số 434 Trần Khát Chân, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 10: Giường có kết cấu đặc biệt dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi tình trạng 
thần kinh bệnh nhân (dùng trong các ca phẫu thuật tai, đầu, cổ); thiết bị dùng để hô hấp 
nhân tạo (máy thở); máy gây mê; vật tư tiêu hao dùng trong y tế (ống thông khí tai, miếng 
cầm máu).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị y tế: giường có kết cấu đặc biệt dùng cho 
mục đích y tế, thiết bị theo dõi tình trạng thần kinh bệnh nhân (dùng trong các ca phẫu 
thuật tai, đầu, cổ); thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo (máy thở); máy gây mê; vật tư tiêu 
hao dùng trong y tế (ống thông khí tai, miếng cầm máu, thiết bị đo huyết áp xâm lấn). 

 
 

(210) 4-2011-17797 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ    (VN) 
Lô B6, cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2011-17798 (220) 25.08.2011 
  (441) 25.10.2011 

(531) A5.3.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ    (VN) 
Lô B6, cụm công nghiệp thực phẩm 
Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2011-17799 (220) 25.08.2011 
 (441) 25.10.2011 

(531) 26.4.3; A24.15.15 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch - 
thương mại - khách sạn Hưng 
Yên (HYCO)  (VN) 
286 Phan Đình Phùng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 30: Bánh mỳ. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
 

Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi; đặt chỗ các chuyến đi.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-00607 20721 25.09.2009 30.08.2011     G06F  
1-2008-00631 20724 25.09.2009 30.08.2011     G06F 3/00 
1-2008-02822 21003 26.10.2009 01.09.2011     E04D 1/04 
1-2009-00758 21258 25.11.2009 07.09.2011     F16D 65/00 
1-2010-00837 23427 26.07.2010 06.09.2011     A47J 27/08 
1-2010-01829 24994 27.01.2011 08.09.2011     B60P 3/035 
1-2010-01921 25464 25.03.2011 26.08.2011     H05K 3/24 
1-2010-02182 26077 25.05.2011 29.08.2011     H04W 4/06 
1-2010-02183 25763 25.04.2011 29.08.2011     G06F 15/16 
1-2010-02260 25243 27.02.2011 08.09.2011     C09D 11/10 
1-2010-02291 25247 27.02.2011 25.08.2011     C07D 413/14 
1-2010-02395 26094 25.05.2011 15.09.2011     C07D 249/14 
1-2010-02418 25509 25.03.2011 05.09.2011     A61K 9/08 
1-2010-02432 25043 27.01.2011 25.08.2011     A61K 31/4985 
1-2010-02458 24821 27.12.2010 13.09.2011     A47J 43/07 
1-2010-02494 25052 27.01.2011 16.09.2011     C07D 491/113 
1-2010-02501 25054 27.01.2011 25.08.2011     B01J 8/04 
1-2010-02512 25272 27.02.2011 25.08.2011     C07C 255/31 
1-2010-02517 25273 27.02.2011 20.09.2011     C07D 471/04 
1-2010-02526 25791 25.04.2011 05.09.2011     A01N 43/40 
1-2010-02544 25277 27.02.2011 30.08.2011     C07D 211/52 
1-2010-02586 26394 27.06.2011 20.09.2011     C12P 7/06 
1-2010-02595 26396 27.06.2011 25.08.2011     C07K 16/22 
1-2010-02601 25532 25.03.2011 08.09.2011     C07K 16/12 
1-2010-02621 25064 27.01.2011 16.09.2011     B44F 9/00 
1-2010-02654 25067 27.01.2011 08.09.2011     C02F 1/60 
1-2010-02660 25540 25.03.2011 26.08.2011     B01F 3/04 
1-2010-02661 25071 27.01.2011 31.08.2011     B65D 81/32 
1-2010-02667 24864 27.12.2010 31.08.2011     C07D 209/14 
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1-2010-02674 26399 27.06.2011 13.09.2011     B05B 11/00 
1-2010-02681 25542 25.03.2011 12.09.2011     A01N 43/54 
1-2010-02682 25805 25.04.2011 16.09.2011     B07B 9/00 
1-2010-02686 25293 27.02.2011 07.09.2011     C07D 401/12 
1-2010-02696 26110 25.05.2011 09.09.2011     C08L 95/00 
1-2010-02706 24868 27.12.2010 09.09.2011     C07D 513/04 
1-2010-02717 25543 25.03.2011 09.09.2011     A01N 25/02 
1-2010-02736 24871 27.12.2010 09.09.2011     A61K 31/4439 
1-2010-02737 26111 25.05.2011 05.09.2011     C08J 9/00 
1-2010-02758 25085 27.01.2011 06.09.2011     G01V 1/28 
1-2010-02760 25820 25.04.2011 15.09.2011     A23L 1/30 
1-2010-02772 25088 27.01.2011 14.09.2011     C07D 401/14 
1-2010-02783 25304 27.02.2011 25.08.2011     D01D 5/04 
1-2010-02790 25552 25.03.2011 25.08.2011     B01J 38/64 
1-2010-02820 25091 27.01.2011 26.08.2011     G07D 7/20 
1-2010-02891 26414 27.06.2011 07.09.2011     C07K 14/435 
1-2010-02924 24878 27.12.2010 15.09.2011     C07C 273/04 
1-2010-02955 25107 27.01.2011 01.09.2011     A47D 15/00 
1-2010-02979 25577 25.03.2011 09.09.2011     B01D 53/68 
1-2010-03005 25111 27.01.2011 22.09.2011     A61M 5/315 
1-2010-03007 25855 25.04.2011 14.09.2011     B01J 20/06 
1-2010-03008 25112 27.01.2011 05.09.2011     F04D 25/08 
1-2010-03032 25114 27.01.2011 26.08.2011     C07D 513/04 
1-2010-03076 25864 25.04.2011 07.09.2011     B32B 15/01 
1-2010-03138 25882 25.04.2011 23.09.2011     C07D 213/82 
1-2010-03220 26170 25.05.2011 12.09.2011     A61K 38/42 
1-2010-03221 25603 25.03.2011 20.09.2011     A62D 3/02 
1-2010-03241 25607 25.03.2011 07.09.2011     A61F 5/05 
1-2010-03262 25612 25.03.2011 23.09.2011     F16C 33/42 
1-2010-03417 25634 25.03.2011 26.08.2011     A61K 36/18 
1-2010-03511 25652 25.03.2011 12.09.2011     F03B 3/12 
1-2010-03536 25658 25.03.2011 15.09.2011     C07C 69/747 
1-2011-00092 26220 25.05.2011 30.08.2011     A61J 11/00 
1-2011-00123 25957 25.04.2011 21.09.2011     F25D 23/08 
1-2011-00129 25683 25.03.2011 21.09.2011     C07D 277/24 
1-2011-00130 26224 25.05.2011 15.09.2011     C07D 413/14 
1-2011-00422 26272 25.05.2011 08.09.2011     C08G 65/32 
1-2011-00451 26281 25.05.2011 31.08.2011     H01H 39/00 
2-2008-00208 01503 25.03.2010 30.08.2011     G06F  
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Phần vi 
   

 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế & Bằng độc quyền kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5665/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02120  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2009 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5666/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-00969  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2009 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5667/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2005-01180  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2003 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5667/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01908  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2005 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5668/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-01115  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2009 
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Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5668/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2009-02320  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2009 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5668/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-00859  (220) Ngày nộp đơn 07/04/2010 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Lixil corporation (jp) 
1-1 Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5670/ TB-SHTT, ngày 06.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-02495  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2008 

Mục sửa đổi : Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

MAN DIESEL & TURBO, FILIAL AF MAN DIESEL & TURBO SE, TYSKLAND 
(DK) 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6033/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-02924  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2008 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
21/19A đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6037/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02578  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
225 Broadhollow Road, Suite #300, Melville, NY 11747-2340, United States of 
America 

________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6040/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  

(210)  Số đơn: 1-2010-01167  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco (winco co., ltd.) 
Số 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6041/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  

(210)  Số đơn: 3-2010-00745  (220) Ngày nộp đơn 09.06.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
(i.p.t.s) 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6082/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 1-2011-00574  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: Bổ sung người có tên sau đây vào danh sách các chủ đơn khác: 

Tên đầy đủ: jiasheng wan (cn) 
Địa chỉ: No.6, Jiangxing Road, Hankou, Wuhan, Hubei, China, 430023 
jiasheng wan (cn) trở thành đồng chủ đơn với HUBEI SHENGJIA WIRING 
CO., LTD. (CN) 
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ sửa tên tác giả sáng chế trong đơn thành jiasheng wan để thống 
nhất thông tin về tác giả này. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6228/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  

(210)  Số đơn: 2-2011-00098  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2011 

Mục sửa đổi 1: Tên của chủ đơn đồng thời là tác giả giải pháp hữu ích JING-SHAN 
CHANG được sửa thành CHING-SHAN CHANG 
Mục sửa đổi 2: Tên của tác giả giải pháp hữu ích HONG-RONG CHANG được sửa thành 
HUNG-JUNG CHANG 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6229/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-00580  (220) Ngày nộp đơn 16.03.2007 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh sở hữu trí tuệ winco (winco co., ltd.) 
Số 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6231/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-00150  (220) Ngày nộp đơn 17.01.2008 

Mục sửa đổi : Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2008-02581  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2008 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01370  (220) Ngày nộp đơn 21.05.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-01758  (220) Ngày nộp đơn 09.07.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02220  (220) Ngày nộp đơn 25.08.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02245  (220) Ngày nộp đơn 27.08.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02292  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02484  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02590  (220) Ngày nộp đơn 29.09.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02943  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-02944  (220) Ngày nộp đơn 02.11.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 283 Tập A (10.2011) 

 

 
1207 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03073  (220) Ngày nộp đơn 17.11.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03156  (220) Ngày nộp đơn 25.11.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03179  (220) Ngày nộp đơn 26.11.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03205  (220) Ngày nộp đơn 30.11.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03276  (220) Ngày nộp đơn 07.12.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03416  (220) Ngày nộp đơn 20.12.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03418  (220) Ngày nộp đơn 20.12.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2010-03442  (220) Ngày nộp đơn 21.12.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

________________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6232/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011  
(210)  Số đơn: 1-2011-01476  (220) Ngày nộp đơn 09.06.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 3-2009-01508  (220) Ngày nộp đơn 06/11/2009 

Mục sửa đổi : Số phương án được sửa thành:  
Nội dung mới: Bổ sung phương án 2 và 3 gồm 10 ảnh chụp: 

 
2.1                                                                         2.2 
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2.3                                                                           2.4 

 
2.5                                                                               3.1 

 
3.2                                                                             3.3 
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3.4                                                                      3.5 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn ngày 07.10.2011  
(210)  Số đơn: 3-2010-01723  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2010 

Mục sửa đổi : Số phương án được sửa thành:  
Nội dung mới: Bổ sung phương án 2 gồm 20 ảnh chụp: 

 
2.1                                                                                2.2 

 

 
2.3                                                                                           2.4 
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2.5                                                                             2.6 

 
2.7                                                                         2.8 

 
2.9                                                                            2.10 

 
2.11                                                                          2.12 
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2.13                                                                       2.14 

 
2.15                                                                      2.16 

 
2.17                                                                           2.18 
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2.19                                                                                2.20 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn ngày 07.10.2011  
(210)  Số đơn: 3-2011-00345  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2011 

Mục sửa đổi : Số phương án được sửa thành:  
Nội dung mới: Bổ sung phương án 2 gồm 5 ảnh chụp: 

 
2.1                                                 2.2                                             2.3 
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2.4                                                                              2.5 

 
 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6000/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09538  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2010 

Mục sửa đổi : Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 06, 19, 21, 39, 40 và dịch vụ “Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm: cửa, ván sàn, nhà gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng 
nguyên liệu phục vụ công nông nghiệp, vải sợi, đồ gốm sứ, hàng mỹ nghệ, hàng công 
nghệ phẩm” thuộc nhóm 35 thành một đơn mới. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6001/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-12353  (220) Ngày nộp đơn 02.08.2006 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Đường, bột sắn, bột cọ; dấm; báng mỳ cuộn hình chiếc nhẫn; kem lạnh ( dùng để 
pha sữa lắc);bánh quy; bánh mỳ; ngũ cốc ăn sáng, chế phẩm của ngũ cốc, kẹo cao su 
thổi bóng; bánh ngọt; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; kẹo; đồ trang trí bánh làm 
bằng kẹo; tương cà chua (làm gia vị); đồ ăn nhẹ làm từ ngũ cốc dạng thanh; kẹo cao 
su; bánh hình nón dùng để đựng kem; bánh mứt kẹo; bánh dẹt nhỏ; đồ ăn nhanh 
làm từ ngô; bánh quy giòn; bánh xăng-đuých bán ở cửa hàng đồ ăn sẵn; món tráng 
miệng làm từ thạch ngọt (mứt kẹo); mứt kẹo đông lạnh; món ăn đông lạnh chủ yếu 
gồm mỳ sợi hoặc gạo; kem lạnh có sữa chua; kem ăn; kem sữa lạnh;  cam thảo ( mứt 
kẹo); kẹo dẻo; sốt mayonnaise; bánh nướng xốp; mỳ ống; yến mạch; bánh kếp; bột 
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trộn sẵn để làm bánh kếp; mỳ sợi; bánh bao; nước mật đường dùng cho bánh kếp; 
bánh nướng; bánh pizza; bỏng ngô; bánh quy xoắn; bánh pút-đing; bánh cuộn; 
nước xốt salát; nước xốt (gia vị); đồ gia vị; chè; bánh ngô; bánh quế.. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6002/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17273  (220) Ngày nộp đơn 16.08.2010 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

wella gmbh 
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germany. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6003/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-05839  (220) Ngày nộp đơn 31.02.2009 

Mục sửa đổi : Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 38, 41 sang đơn mới đồng thời giữ nguyên nhóm 09, 16, 28. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6004/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26952  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2009 

Mục sửa đổi : Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 09, 16 sang đơn mới đồng thời giữ nguyên nhóm 41 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6005/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-17099  (220) Ngày nộp đơn 18.08.2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6006/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-11850  (220) Ngày nộp đơn 12.06.2009 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6007/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2005-09541  (220) Ngày nộp đơn 01.08.2005 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6008/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04354  (220) Ngày nộp đơn 09.03.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
10, rue James Watt 93200 SAINT-DENIS, FRANCE 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6009/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23398  (220) Ngày nộp đơn 29.10.2009 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần tập đoàn hà đô 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6010/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-233987 (220) Ngày nộp đơn 29.10.2009 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần tập đoàn hà đô 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6011/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-11516  (220) Ngày nộp đơn 21.06.2007 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 92630 USA 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6012/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-10853  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
10/7 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6013/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-07570  (220) Ngày nộp đơn 25.04.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 3, Toà nhà Maritime Bank Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6014/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-075701 (220) Ngày nộp đơn 25.04.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 3, Toà nhà Maritime Bank Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6015/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04718  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Toà nhà HDTC, Lầu 10, khu A, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6016/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10871  (220) Ngày nộp đơn 01.06.2009 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 68 phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6017/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00350  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6018/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25730  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6019/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-10959  (220) Ngày nộp đơn 03.06.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 44 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6020/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12257  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2010 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6021/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12256  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2010 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần đầu tư thương mại nhân hoà hà nội 
Kios 21, nhà CT2B, khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6022/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-27711  (220) Ngày nộp đơn 30.12.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
16 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6023/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12333  (220) Ngày nộp đơn 07.06.2010 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6024/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21335  (220) Ngày nộp đơn 06.10.2009 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6024/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08975  (220) Ngày nộp đơn 11.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6026/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26233  (220) Ngày nộp đơn 03.12.2009 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 15 đường 58 phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6027/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-02219  (220) Ngày nộp đơn 01.02.2010 

Mục sửa đổi 1: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

công ty tnhh hb juton vn 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6028/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-08370  (220) Ngày nộp đơn 01.04.2010 

Mục sửa đổi 1: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

công ty tnhh hb juton vn 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6029/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-06338  (220) Ngày nộp đơn 07.04.2009 

Mục sửa đổi 1: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

công ty tnhh hb juton vn 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6054/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-09537  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2010 

Mục sửa đổi : Danh mục hàng hoá được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tách nhóm 06, 19, 21, 39, 40 và dịch vụ “Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm: cửa, ván sàn, nhà gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng 
nguyên liệu phục vụ công nông nghiệp, vải sợi, đồ gốm sứ, hàng mỹ nghệ, hàng công 
nghệ phẩm” thuộc nhóm 35 thành một đơn mới. 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6055/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15111  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 3 toà nhà VIMECO, lô E9 đường Phạm Hùng phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6056/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-10475  (220) Ngày nộp đơn 30.05.2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6057/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-06935  (220) Ngày nộp đơn 06.04.2010 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng sài gòn 
(vn) 
111D Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6058/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-104754 (220) Ngày nộp đơn 30.05.2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6084/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-07970  (220) Ngày nộp đơn 28.04.2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh một thành viên trường luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6085/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00359  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
445/26/7 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6086/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00358  (220) Ngày nộp đơn 10.01.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
445/26/7 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6087/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10311  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2008 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh inles sở hữu trí tuệ 
Số 10 ngõ 88 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6088/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04312  (220) Ngày nộp đơn 14.03.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6089/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-14296  (220) Ngày nộp đơn 13.07.2011 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần sundial pharma 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6090/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-13832  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6091/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-01350  (220) Ngày nộp đơn 21.01.2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần chế tạo biến thế và thiết bị điện bth hà nội 
Thôn Đông Ba, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6092/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-09559  (220) Ngày nộp đơn 15.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6093/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-10816  (220) Ngày nộp đơn 02.06.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
17C Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6094/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19090  (220) Ngày nộp đơn 11.09.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6095/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-16972  (220) Ngày nộp đơn 13.08.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Tầng 2, số 186, Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6096/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-16891  (220) Ngày nộp đơn 12.08.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

văn phòng luật sư a hoà 
181/3 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6097/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-17334  (220) Ngày nộp đơn 18.08.2009 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

công ty cổ phần truyền thông quốc tế incom 
Số 13, Lô 2C khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6098/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-16116  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  

Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6099/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10791  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Nguyễn Huệ, P.5, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6100/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10792  (220) Ngày nộp đơn 29.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Số 8 Nguyễn Huệ, P.5, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6101/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06614  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6102/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06616  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6103/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06615  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6104/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-02053  (220) Ngày nộp đơn 12.02.2009 

Mục sửa đổi 1: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Hai dịch vụ trong nhóm 35 sửa lại là: “Lập hồ sơ dự thầu, Kinh doanh mua bán vật 
tư thiết bị trong lĩnh vực: sân bay, xây dựng”. 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh favi 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6105/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-03959  (220) Ngày nộp đơn 03.03.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Chế phẩm thú y 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6106/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-07036  (220) Ngày nộp đơn 15.04.2009 

Mục sửa đổi 1: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
 

Mục sửa đổi 2: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ sản phẩm/dịch vụ: “Tụ điện, thiết bị điện để chuyển mạch, thiết bị ngoại vi 
của máy tính, tủ phân phối điện, cơ cấu đóng cửa tự động bằng điện, thiết bị mở cửa 
tự động bằng điện, thiết bị điện để điều khiển từ xa, bộ chỉnh lưu dòng điện, thiết bị 
chống gián đoạn điện” ra khỏi danh mục nhóm 09 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6107/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25038  (220) Ngày nộp đơn 18.11.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6109/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-03672  (220) Ngày nộp đơn 06.03.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6110/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04733  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6111/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-06891  (220) Ngày nộp đơn 13.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6112/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-04533  (220) Ngày nộp đơn 19.03.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6113/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23531  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Lầu 2 phòng 203-Toà nhà khách sạn May, số 28-30 Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6114/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26575  (220) Ngày nộp đơn 08.12.2009 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6115/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14273  (220) Ngày nộp đơn 13.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh liên doanh stada-việt nam 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6116/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26953  (220) Ngày nộp đơn 11.12.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 09 và 16 thành đơn mới (có số đơn là 4-2011-13955) 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6117/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15496  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 
công ty tnhh đại tín và liên danh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5565/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22862  (220) Ngày nộp đơn 29.10.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 12: Các bộ phận và phụ tùng của phanh xe đạp và xe máy; dây phanh cho xe 
đạp và xe máy; dây phanh tròn cho xe đạp và xe máy; dây phanh trần và vỏ bọc dây 
phanh cho xe đạp và xe máy; phanh ống thủy lực cho xe đạp và xe máy; má phanh 
xe đạp và xe máy. 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6120/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-05347  (220) Ngày nộp đơn 25.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

exp global inc 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6121/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-05348  (220) Ngày nộp đơn 25.03.2011 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

exp global inc 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6122/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19248  (220) Ngày nộp đơn 14.09.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
96/3 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6123/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04941  (220) Ngày nộp đơn 15.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
21 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6124/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-08505  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 36: Dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất 
động sản; tư vấn tài chính; môi giới bảo hiểm; dịch vụ đầu tư và chuyển khoản điện 
tử; quản lý tài chính; đầu tư vốn. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6125/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10967  (220) Ngày nộp đơn 02.06.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

văn phòng luật sư minẻrvas 
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Số 218 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6126/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-09146  (220) Ngày nộp đơn 12.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh nam việt và liên danh 
68 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6127/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-24621  (220) Ngày nộp đơn 13.11.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Chấm dứt uỷ quyền Sở hữu công nghiệp 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6128/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08525  (220) Ngày nộp đơn 05.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

văn phòng luật sư phạm và liên danh 
Lầu 4, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6129/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25206  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2009 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, England 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 
(investconsult) 
26/41 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6130/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-07547  (220) Ngày nộp đơn 21.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6131/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-07266  (220) Ngày nộp đơn 20.04.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6132/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-25848  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6133/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-18965  (220) Ngày nộp đơn 24.09.2007 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6134/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25729  (220) Ngày nộp đơn 06.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6134/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00348  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________  
 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6134/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00349  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________  
 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6134/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-01966  (220) Ngày nộp đơn 28.01.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
135/37/30 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6135/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23340  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
LIETZ Industrial Complex, Edison Ave., KM 14., Sun Valley, Paranaque City, 
Metro Manila, Phillippines 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6135/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-23341  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

LIETZ Industrial Complex, Edison Ave., KM 14., Sun Valley, Paranaque City, 
Metro Manila, Phillippines 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6135/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-23342  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

LIETZ Industrial Complex, Edison Ave., KM 14., Sun Valley, Paranaque City, 
Metro Manila, Phillippines 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6135/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-23343  (220) Ngày nộp đơn 04.11.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

LIETZ Industrial Complex, Edison Ave., KM 14., Sun Valley, Paranaque City, 
Metro Manila, Phillippines 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6136/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-20584  (220) Ngày nộp đơn 25.09.2009 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

công ty tnhh một thành viên sản xuất xây dựng - thương mại 
– dịch vụ thọ sinh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6137/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-00406  (220) Ngày nộp đơn 07.01.2010 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

công ty tnhh một thành viên sản xuất xây dựng - thương mại 
– dịch vụ thọ sinh 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6138/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-08205  (220) Ngày nộp đơn 20.04.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh tầm nhìn và liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6139/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13762  (220) Ngày nộp đơn 28.06.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
4/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6140/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10864  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2008 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

generale biscuit s.a.s 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6141/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10865  (220) Ngày nộp đơn 23.05.2008 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

generale biscuit s.a.s 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6142/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23186  (220) Ngày nộp đơn 03.11.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh một thành viên trường luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6143/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23386  (220) Ngày nộp đơn 05.11.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

công ty tnhh một thành viên trường luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6144/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-12286  (220) Ngày nộp đơn 18.06.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty luật tnhh tư vấn quốc tế 
Phòng 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6145/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-21685  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6146/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17349  (220) Ngày nộp đơn 16.08.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
16 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6147/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-25525  (220) Ngày nộp đơn 03.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
16 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6148/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-11743  (220) Ngày nộp đơn 11.06.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6149/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15227  (220) Ngày nộp đơn 23.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần hàng tiêu dùng ma san 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6150/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21806  (220) Ngày nộp đơn 18.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh điện tử kim mạnh hùng 
K67 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6151/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-04287  (220) Ngày nộp đơn 14.03.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
23 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6152/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-01740  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
236 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6153/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02181  (220) Ngày nộp đơn 09.02.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

wella gmbh 
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germany 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6155/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07900  (220) Ngày nộp đơn 15.04.2010 
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Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

văn phòng luật sư minẻrvas 
Số 218 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6156/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-07900  (220) Ngày nộp đơn 18.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6157/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-12368  (220) Ngày nộp đơn 11.06.2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6158/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-23921  (220) Ngày nộp đơn 12.11.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6159/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-04600  (220) Ngày nộp đơn 17.03.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6160/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-25805  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối điện; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ cho thuê 
xe cộ. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6161/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02620  (220) Ngày nộp đơn 05.02.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
64 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6162/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-26084  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
636 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6163/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07060  (220) Ngày nộp đơn 07.04.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh lê&lê 
30B Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6163/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-07260  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty tnhh lê&lê 
30B Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6163/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-07842  (220) Ngày nộp đơn 15.04.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty tnhh lê&lê 
30B Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6165/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-09243  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  

Nội dung mới:  

- Nhóm 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20, 30, 39 giữ ở đơn gốc 4-2009-09243 
- Nhóm 35, 37, 42 sang đơn mới 4-2011-05821. Đồng thời loại bỏ phần chữ “Thiên 

Việt” ra khỏi nhãn hiệu 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6166/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-20964  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  

Nội dung mới:  

- Nhóm 07, 10, 11 tách sang đơn mới 4-2011-15062 
- Nhóm 09 giữ ở đơn gốc 4-2009-20964. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6167/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2009-20964  (220) Ngày nộp đơn 30.09.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  

Nội dung mới:  

- Nhóm 07, 10, 11 tách sang đơn mới 4-2011-15062 
- Nhóm 09 giữ ở đơn gốc 4-2009-20964. 
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c- Từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 6108/TB-SHTT, ngày 30 tháng 09 năm 2011 
Số đơn: 4-2010-08477                            Ngày nộp đơn: 21/04/2010 
1- Yêu cầu nói trên không đáp ứng Điểm 17.1 c) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN do việc sửa chữa 
nhãn hiệu đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo 
hộ nhãn hiệu 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo này, người nộp đơn có quyền khiếu nại việc 
từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định 
 
 

 

 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 283 Tập A (10.2011) 

 

 
1241 

Phần vii 
 

   

chuyển giao đơn 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6031/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011 
(210)  Số đơn: 1-2006-00375  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
international flower developments proprietary limited 
(au) 
1 Park Drive, Bundoora, Victoria 3083, Australia 
Bên  được chuyển giao :  
suntory holding limited (jp) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka 530-8203, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6032/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011 
(210)  Số đơn: 1-2008-03059  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
hanmi pharm. co., ltd. (Kr) 
#893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-gun, Kyungki-do 445-910, Korea 
Bên  được chuyển giao :  
hanmi holding co., ltd. (Kr) 
#45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of Korea 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6032/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-02859  (220) Ngày nộp đơn: 30/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
hanmi pharm. co., ltd. (Kr) 
#893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-gun, Kyungki-do 445-910, Korea 
Bên  được chuyển giao :  
hanmi holding co., ltd. (Kr) 
#45, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-828, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6039/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011 
(210)  Số đơn: 1-2010-01167  (220) Ngày nộp đơn: 10/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
best easy cap co., ltd. (kr) 
1F Best Bldg. 56-14, Wonmi-dong Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 420-837, 
Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
si joong, kwon (Kr) 
351-19, Simgok 3-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-826, Republic of 
Korea 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6042/ TB-SHTT, ngày 28.09.2011 
(210)  Số đơn: 3-2010-00745  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty cổ phần hoá nông lúa vàng (vn) 
18A Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh hoá nông lúa vàng 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6080/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 3-2010-01572  (220) Ngày nộp đơn: 03/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
kiwi european holdings b.v. (nl) 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, The Netherlands 
Bên  được chuyển giao :  
s.c. johnson & son, inc. (us) 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6081/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 3-2010-01573  (220) Ngày nộp đơn: 03/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
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kiwi european holdings b.v. (nl) 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, The Netherlands 
Bên  được chuyển giao :  
s.c. johnson & son, inc. (us) 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6233/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-00278  (220) Ngày nộp đơn: 16/05/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
qualcomm flarion technologies, inc. (us) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
Bên  được chuyển giao :  
qualcomm incorporated (us) 
15775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6233/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011 
(210)  Số đơn: 1-2009-01581  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
qualcomm flarion technologies, inc. (us) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
Bên  được chuyển giao :  
qualcomm incorporated (us) 
15775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6233/ TB-SHTT, ngày 04.10.2011 
(210)  Số đơn: 1-2010-00442  (220) Ngày nộp đơn: 25/02/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
qualcomm flarion technologies, inc. (us) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
Bên  được chuyển giao :  
qualcomm incorporated (us) 
15775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5974/ TB-SHTT, ngày 23.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-24964  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh kodai việt nam 
Tầng 4, toà nhà số 24 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Kodai japan joint stock company 
7-1-1 Terugaoka Yada, Higashisumiyoshi, Osaka, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19762  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19763  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19764  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
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Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19765  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19766  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19767  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19768  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 283 Tập A (10.2011) 

 

 
1246 

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-19769  (220) Ngày nộp đơn: 20.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-20623  (220) Ngày nộp đơn: 30.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6168/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-20624  (220) Ngày nộp đơn: 30.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Cj cgv co., ltd. 
1606, Sangam-dong, Mapo, Seoul, Republic of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Cj 4dplex co., ltd 
164-1 Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6169/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-20142  (220) Ngày nộp đơn: 19.09.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư anpha 
Số 7 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần a.n.p.h.a 
Số 7 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6170/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-05861  (220) Ngày nộp đơn: 24.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Trường trung học cơ sở việt mỹ 
252 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục hoàng việt 
252 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6171/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-07021  (220) Ngày nộp đơn: 18.04.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dịch vụ-thương mại thành phố hồ chí minh 
18 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần đầu quản lý bất động sản windsor 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6172/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-02702  (220) Ngày nộp đơn: 08.02.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh yến sào thiên yến 
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241/43 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh thương mại dịch vụ thiên yến 
241/43 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6173/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-10666  (220) Ngày nộp đơn: 31.05.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần quốc tế pancera 
Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành 
Bên  được chuyển giao :  
dreamtek international corporation 
No.12, Lane 664, Sec.5, Chung-Hwa Rd., Hsin-Chu 300, Taiwan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6174/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-04585  (220) Ngày nộp đơn: 11.03.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty tnhh quốc tế hồng thiên việt 
206/1 bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh một thành viên sơn việt thịnh vượng 
27 kinh C, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6175/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-07900  (220) Ngày nộp đơn: 15.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ hoàng linh 
Số 8, lầu 3. Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
bertram chemical (1982) co., ltd. 
71 Soi Chantima 5, Ladprao 80, Bangkapi District, Bangkok 10310, Thailand 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6313/ TB-SHTT, ngày 10.10.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-27804  (220) Ngày nộp đơn: 22.12.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty cổ phần hoá nông lúa vàng 
18A Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh hoá nông lúa vàng 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6313/ TB-SHTT, ngày 10.10.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-28166  (220) Ngày nộp đơn: 25.12.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty cổ phần hoá nông lúa vàng 
18A Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh hoá nông lúa vàng 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6313/ TB-SHTT, ngày 10.10.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14440  (220) Ngày nộp đơn: 06.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty cổ phần hoá nông lúa vàng 
18A Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh hoá nông lúa vàng 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6164/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-07060  (220) Ngày nộp đơn: 07.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
công ty tnhh dược phẩm do ha 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Joint stock company grindeks 
Krustpils Street 53, Riga, LV-1057, Latvia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6164/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-07260  (220) Ngày nộp đơn: 09.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty tnhh dược phẩm do ha 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Joint stock company grindeks 
Krustpils Street 53, Riga, LV-1057, Latvia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6164/ TB-SHTT, ngày 30.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-07842  (220) Ngày nộp đơn: 15.04.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
công ty tnhh dược phẩm do ha 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Joint stock company grindeks 
Krustpils Street 53, Riga, LV-1057, Latvia 

 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 283 tập a (10.2011) 

 

 1251

đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp GCN đăng ký nhãn hiệu số 4-2009-25202, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 266 tập A ngày 25 tháng 05 năm 2010. 
Nội dung đính chính: Phần danh mục sản phẩm các nhóm 19, 20 được sửa lại như sau: 
Nhóm 19: Bột gỗ nhân tạo (vật liệu xây dựng); gỗ nhân tạo; ván gỗ nhân tạo; panô ván gỗ nhân 
tạo; vật liệu xây dựng nhân tạo giả gỗ (dùng trong xây dựng); nguyên liệu tổng hơp (vật liệu nhân 
tạo) chỉ dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng bằng vải dầu; vật liệu xây dựng từ nhựa; các sản 
phẩm từ cao su chỉ sử dụng trong xây dựng cụ thể là bảng cao su dùng trong xây dựng; bộ đúc 
sẵn bê tông xây dựng (không bằng kim loại), cụ thể là bảng bê tông; gỗ; các thiết bị (không bằng 
kim loại), cụ thể là khung cửa sổ, ván sàn, cửa, vách ngăn; dải phân cách đường hoặc tấm ngăn 
phân cách đường làm từ nhựa; cọc buộc dây cáp mỏ neo và cọc buộc tàu thuyền (không bằng kim 
loại). 
Nhóm 20: Quầy rượu. 
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